


 
 
 
 

Khổ mẫu MARC 21 
cho dữ liệu thư mục 

 
Tập 1 

 
Biên soạn: Phòng Phát triển mạng và Chuẩn MARC, 

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
 

Với sự hợp tác của: Phòng Tiêu chuẩn và Hỗ trợ, Thư viện Quốc 
gia Cana®a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

Hà Nội, 2004

 
 

1



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ đạo xuất bản: 
 

TS. Tạ Bá Hưng 
 
 



 

Khổ mẫu MARC 21  
cho dữ liệu thư mục 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 
 

Tập 1 
 

MARC 21 Format for Bibliographic Data 
Including Guidelines for Content Designation 

 
Volume 1 

 

 

Biên soạn: Phòng Phát triển mạng và Chuẩn MARC, 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
 

Với sự hợp tác của: Phòng Tiêu chuẩn và Hỗ trợ,  
Thư viện Quốc gia Canađa 
 

Người dịch: TS. Nguyễn Viết Nghĩa  

Ths. Nguyễn Thị Đào  

Ths. Nguyễn Tiến Đức  

Ths. Nguyễn Thị Hạnh  

Ths. Cao Minh Kiểm  

Ths. Trần Thu Lan  

CN. Nguyễn Xuân Bình 
 
 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
Hà Nội, 2004 

 
 

1



 

MARC 21  

Format for bibliographic data: 

Including guidelines for content designation. 

Prepared by Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress,  

in  cooperation with Standards and Support, National Library of Canada 

1999 edition. 

Library of Congress Cataloguing Distribution Service, Washington 

National Library of Canada, Ottawa 

 

 

Copyright (c) 1999 by the Library of Congress except within the USA 

Copyright (c) Her Majesty the Queen in Right of Canada (1999) as presented by the National 
Library of Canada 

 

 

This publication may be reproduced without permision provided the source is fully 
acknowledged 

 

 
 

3



 

Ban cố vấn 
 

Thạc sỹ Nguyễn Thị Bắc 

Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

Thạc sỹ Nguyễn Huy Chương 

Giám đốc Trung tâm Thông tin -  Thư viện, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

ông Phạm Thế Khang 

Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam 

 

ông Vũ Văn Sơn 

Tổng thư ký Hội Thông tin - Tư liệu Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 

 

 
 

4



 

Lời nói đầu 

Việc ứng dụng máy tính điện tử vào hoạt động thông tin- thư viện trên thế giới đã dẫn 
đến sự ra đời của Biên mục đọc máy hay còn gọi là MARC (viết tắt từ MAchine Readable 
Cataloguing). MARC là kết quả tổng hợp của sự tiến triển qua nhiều năm  của các khổ mẫu, 
giao thức, tiêu chuẩn, mã hiệu, chương trình, hệ thống thiết bị..., kích thích sự phát triển tự 
động hoá thư viện và các mạng thông tin. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn MARC đã làm cho các 
thư viện khác nhau trên thế giới có khả năng trao đổi dễ dàng biểu ghi thư mục, thúc đẩy sự 
phát triển của tin học hoá hoạt động thư viện.  

ở Việt Nam, tuy hoạt động tin học hoá công tác thông tin thư viện đã bắt đầu từ giữa 
những năm 1980 với việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thư mục nhưng do nhiều nguyên nhân 
khác nhau như chưa có kinh nghiệm, sự phát triển mang tính tự phát, thiếu sự phối hợp, v.v.. 
nên các cơ sở dữ liệu thư mục ở Việt Nam có cấu trúc mang tính cục bộ, không thống nhất, 
không tuân thủ những khổ mẫu quốc tế. Vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến việc trao đổi dữ 
liệu, đến sự phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá của ngành thông tin-thư viện. Nhận thức được 
vai trò của công tác chuẩn hoá khổ mẫu thư mục nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu 
thư mục giữa các tổ chức thông tin thư viện, Trung tâm Thông tin Thông tin Khoa học và 
Công nghệ Quốc gia đặt vấn đề nghiên cứu đánh giá và quyết định lựa chọn khổ mẫu MARC 
21 để sự dụng và phổ biến cho các tổ chức thông tin và thư viện ở Việt Nam. Khổ mẫu 
MARC 21 là khổ mẫu nổi tiếng và được cộng đồng thư viện -  thông tin sử dụng rộng rãi nhất 
trên thề giới. Đến nay đã có hơn 40 nước chấp nhận sử dụng MARC 21, một khối lượng 
khổng lồ các biểu ghi theo MARC 21 hiện đang được lưu trữ trong các mục lục liên hợp của 
Hoa Kỳ(800 triệu biểu ghi), của mạng OCLC (50 triệu biểu ghi), của Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ (20 triệu biểu ghi). Hầu hết các hệ thống quản trị thư viện lớn và nhỏ trên thị trường đều 
sử dụng khổ mẫu MARC 21 như một lựa chọn chủ yếu. 

Tại một số hội thảo về hệ thống tiêu chuẩn cho thư viện Việt Nam, hầu hết các tổ chức 
thư viện và thông tin của Việt Nam đều thống nhất khuyến nghị sử dụng khổ mẫu MARC 21 
như một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất việc xây dựng các cơ sở dữ liệu thư viện của 
Việt Nam. Một trong những vấn đề đặt ra là ở Việt Nam chưa có một bản dịch đầy đủ của khổ 
mẫu MARC 21 để cung cấp cho cộng đồng thư viện và thông tin nghiên cứu và áp dụng vào 
hoạt động nghiệp vụ của mình. Chính vì lý do đó, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công 
nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được sự tài trợ của tổ chức The 
Phylantrophic đã tiến hành dịch sang tiếng Việt toàn bộ bản  " Khổ mẫu MARC 21 cho dữ 
liệu thư mục: Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung" do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và Thư 
viện Quốc gia Canađa biên soạn.  

Để đảm bảo chất lượng dịch thuật, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc 
gia đã mời một số chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực thư viện gồm: Tiến sỹ 
Tạ Bá Hưng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Cồng nghệ Quốc gia; Tiến sỹ Phạm 
Thế Khang, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Thạc sỹ Nguyễn Huy Chương, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tiến sỹ Nguyễn Thị Bắc, Giám 
đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; ông Vũ Văn Sơn, Tổng thư ký 
Hội Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tham gia Ban cố vấn để chỉ đạo, tư 
vấn và hiệu đính bản dịch.  

Tham gia nhóm dịch thuật là những chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác biên 
mục và khổ mẫu gồm: Tiến sỹ  Nguyễn Viết Nghĩa, Thạc sỹ Nguyễn Thị Đào, Thạc sỹ 

 
 

5



 

Nguyễn Tiến Đức, Thạc sỹ Nguyễn Thị Hạnh, Thạc sỹ Cao Minh Kiểm, Thạc sỹ Trần Thu 
Lan và bà Nguyễn Xuân Bình.  

Nguyên bản tiếng Anh "Format for Bibliographic Data: Including Guidelines for 
Content Designation" phản ảnh thực tiễn biên mục của Hoa Kỳ và Canađa, do đó các thí dụ 
của nguyên bản đều sử dụng ngôn ngữ mô tả thư mục bằng tiếng Anh. Nhằm làm cho bản 
dịch này trở nên dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tế biên mục của Việt Nam, nhóm dịch thuật 
đã chọn phương ánh dịch hầu hết các phần phụ chú, mô tả chủ đề, sang tiếng Việt kết hợp với 
giữ nguyên bản ở các trường liên quan đến thông tin mô tả thư mục (như các nhóm trường 
1XX và 2XX).  

Ngoài ra, để giúp người sử dụng có thể so sánh thuật ngữ trong bản dịch với nguyên 
bản, chúng tôi đưa thêm Bảng đối chiếu thuật ngữ Việt - Anh và Anh Việt (Phụ lục G) cho 
một số thuật ngữ được sử dụng nhiều trong tài liệu. 

Chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến tổ chức The Philantropic đã tài trợ về vật chất 
để có thể tiến hành công tác dịch thuật và đào tạo sử dụng khổ mẫu MARC 21. 

 Chúng tôi xin cảm ơn Thư viện Quốc hội Hoa kỳ, đặc biệt bà Sally McCallum, 
Trưởng phòng Phát triển Mạng và Chuẩn MARC, Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã cung cấp 
cho chúng tôi nguyên bản tiếng Anh "Format for Bibliographic Data: Including Guidelines 
for Content Designation" mà thiếu nó việc dịch thuật sẽ không thể thực hiện được. 

Các dịch giả, mặc dù đã nỗ lực hết sức để đảm bảo chất lượng dịch thuật, nhưng một 
phần do còn có hạn chế về trình độ, một phần do tài liệu có nhiều khái niệm và thuật ngữ mới 
và khá xa lạ với thực tiễn biên mục ở Việt Nam, nên chắc chắn bản dịch này không tránh khỏi 
những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự nhận xét, góp ý, phê bình của độc giả và 
các người sử dụng. Xin các bạn đồng nghiệp, bạn đọc gửi các nhận xét, góp ý và phê bình 
đến: 

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia 

24 Lý Thường Kiệt Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84-4)-9349123 

Fax.: (84-4)-9349127 

Email: bhung@vista.gov.vn 
 

 

 

 

 

TS Tạ Bá Hưng 

Giám đốc Trung tâm Thông tin 

Khoa học và Công nghệ Quốc gia 
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Danh mục một số từ viết tắt 

 
AACR 2 Quy tắc biên mục Anh -  Mỹ 

Anglo-American Cataloguing Rule, Edition Two 
 

CAN/MARC Khổ mẫu MARC của Canađa 
 

DDC Phân loại thập phân Dewey 
Dewey Decimal Classification 
 

ISBD Quy tắc mô tả thư mục quốc tế 
International Standard Book Description 
 

ISBN Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế 
International Standard Book Number 
 

ISSN Số ấn phẩm nhiều kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế 
International Standard Serial Number 
 

LCC Bảng phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
Library of Congress Classification 
 

LCSH Đề mục chủ đề Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
Library of Congress Subject Headings 
 

MARC Biên mục máy tính đọc được 
MAchine Readable Cataloguing 
 

UDC Phân loại thập phân bách khoa 
Universal Decimal Classification 
 

URI Định danh tài nguyên thống nhất; Định danh nguồn tin thống nhất 
Uniform Resource Identifier 
 

URL Định vị nguyên thống nhất; Định vị nguồn tin thống nhất 
Uniform Resource Locator 
 

USMARC Khổ mẫu MARC của Hoa Kỳ 
 

GPO Cục in ấn Chính phủ Hoa Kỳ 
Government Printing Office 
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Giới thiệu 

Năm khổ mẫu trao đổi MARC 21, bao gồm Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục, 
Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu về sưu tập, Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu phân loại và Khổ 
mẫu MARC 21 cho thông tin cộng đồng, là những chuẩn được sử dụng rộng rãi cho việc trình 
bày và trao đổi dữ liệu thư mục, kiểm soát tính nhất quán, bộ sưu tập, phân loại và thông tin 
cộng đồng ở dạng máy tính đọc được. 

Một biểu ghi MARC bao gồm 3 yếu tố:  cấu trúc biểu ghi, mã định danh nội dung và 
nội dung dữ liệu của biểu ghi. Cấu trúc biểu ghi là một triển khai ứng dụng tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 2709 - Khổ mẫu trao đổi thông tin (Format for Information Exchange) và tiêu chuẩn 
tương đương của Mỹ ANSI/NISO Z39.2 Trao đổi thông tin thư mục (Bibliographic 
Information Interchange). Định danh nội dung, là các mã và quy ước được thiết lập để xác 
định và đặc trưng hoá các yếu tố dữ liệu bên trong biểu ghi, để hỗ trợ việc thao tác với dữ liệu 
đó, được quy định cụ thể cho từng khổ mẫu trong tất cả các khổ mẫu MARC. Nội dung của 
các yếu tố dữ liệu tạo thành biểu ghi MARC thông thường được quy định bởi những chuẩn 
bên ngoài các khổ mẫu này. Thí dụ về các chuẩn đó là Quy tắc mô tả thư mục chuẩn quốc tế 
(ISBD), Quy tắc biên mục Anh-Mỹ (AACR), Đề mục chủ đề của Thư viện Quốc hội (LCSH), 
hoặc các quy tắc biên mục, các từ điển từ chuẩn và hệ thống phân loại được sử dụng bởi cơ 
quan tạo ra biểu ghi. Nội dung của một số yếu tố dữ liệu được mã hoá được quy định cụ thể 
cho từng khổ mẫu MARC (thí dụ trong Phần đầu biểu, trường 007, trường 008). 

"Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn áp dụng định danh nội 
dung" quy định các mã và các quy ước (như nhãn trường, chỉ thị, trường con, các giá trị được 
mã hoá) cho các yếu tố dữ liệu trong các biểu ghi thư mục theo MARC. Tài liệu này được 
biên soạn cho những người tham gia vào việc tạo ra và duy trì các biểu ghi thư mục cũng như 
cho những người tham gia vào việc thiết kế và duy trì những hệ thống trao đổi và xử lý biểu 
ghi thư mục. Một phiên bản rút gọn của đặc tả này có thể truy cập được tại website 
http://www.loc.gov/marc/bibliographic. Danh mục đơn giản các trường được giới thiệu tại 
website http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdlist.html 

Phạm vi áp dụng của khổ mẫu thư mục 

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục được thiết kế để làm một công cụ chứa 
thông tin thư mục về các tài liệu văn bản được in và bản thảo, tệp tin, bản đồ, bản nhạc, ấn 
phẩm nhiều kỳ, tài liệu nghe nhìn và các tài liệu hỗn hợp. Dữ liệu thư mục thông thường bao 
gồm nhan đề, chủ đề, chú giải, dữ liệu về xuất bản, thông tin về mô tả vật lý của đối tượng. 
Khổ mẫu thư mục chứa các yếu tố dữ liệu cho các loại hình tài liệu sau: 

Sách (BK) - sử dụng cho các tài liệu văn bản được in, bản thảo và các tài liệu vi hình 
có bản chất chuyên khảo. 

ấn phẩm nhiều kỳ (SE) - sử dụng cho tài liệu văn bản được in, bản thảo và các tài liệu 
vi hình mà nó được sử dụng ở  dạng từng phần với phương thức xuất bản lặp lại (như ấn phẩm 
định kỳ, báo, niên giám,...). 

Tệp tin (CF) - sử dụng cho phần mềm máy tính, dữ liệu số, các tư liệu đa phương tiện 
định hướng sử dụng bằng máy tính, hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến. Các phạm trù nguồn tin 
điện tử khác được mã hoá theo khía cạnh quan trọng nhất của chúng. Tài liệu có thể có bản 
chất chuyên khảo hoặc xuất bản nhiều kỳ. 
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Bản đồ (MP) - sử dụng cho tài liệu bản đồ được in, bản thảo và vi hình, bao gồm tập 
bản đồ, bản đồ riêng lẻ và địa cầu. Tài liệu có thể có bản chất chuyên khảo hoặc xuất bản 
nhiều kỳ. 

Âm nhạc (MU) - sử dụng cho bản nhạc được in, bản thảo và vi hình cũng như nhạc ghi 
âm và những tài liệu ghi âm không phải nhạc khác. Tài liệu có thể có bản chất chuyên khảo 
hoặc xuất bản nhiều kỳ. 

Tài liệu nhìn (VM) -   sử dụng cho những loại tư liệu chiếu hình, không chiếu hình, đồ 
hoạ hai chiều, vật phẩm nhân tạo hoặc các đối tượng gặp trong tự nhiên 3 chiều, các bộ tư 
liệu. Tài liệu có thể có bản chất chuyên khảo hoặc xuất bản nhiều kỳ. 

Tài liệu hỗn hợp (MX) - sử dụng chủ yếu cho những sưu tập lưu trữ và bản thảo của 
hỗn hợp các dạng tài liệu. Tài liệu có thể có bản chất chuyên khảo hoặc xuất bản nhiều kỳ. 
(Ghi chú: trước năm 1994, tài liệu hỗn hợp (MX) được tham chiếu như là tài liệu lưu trữ và 
bản thảo (AM)). 

Loại biểu ghi thư mục 

Biểu ghi thư mục MARC được phân biệt với những loại biểu ghi MARC khác bởi 
những mã đặc thù trong vị trí 06 của phần Đầu biểu (Kiểu biểu ghi) và bao quát những kiểu 
biểu ghi sau: 

Tài liệu ngôn ngữ 

Bản thảo tài liệu ngôn ngữ 

Tệp tin 

Tài liệu bản đồ 

Bản thảo tài liệu bản đồ 

Bản nhạc có chú giải 

Bản thảo bản nhạc 

Ghi âm không phải âm nhạc 

Ghi âm âm nhạc 

Tư liệu chiếu hình 

Đồ hoạ không chiếu 2 chiều 

Vật phẩm nhân tạo 3 chiều và đối tượng tự nhiên 

Bộ tài liệu 

Tài liệu hỗn hợp 

Tài liệu vi hình, bất kể là dạng bản gốc hoặc sao, không được xác định là một loại 
biểu ghi đặc thù. Khía cạnh vi hình chỉ có tính chất thứ cấp đối với loại tài liệu của đối tượng 
gốc (thí dụ dạng sách,..) từ đó tạo ra tài liệu vi hình. Điều này cũng áp dụng tương tự với một 
số loại tệp tin mà ở đó khía cạnh tệp tin chỉ là thứ cấp; tuy nhiên, một số phạm trù nguồn tin 
điện tử sẽ được gán mã  đúng ở dạng Tệp tin. 
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Những thành phần của biểu ghi thư mục 

Mô tả những thành phần của biểu ghi 

 Một biểu ghi thư mục MARC bao gồm 3 thành phần chủ yếu: đầu biểu ghi, danh mục 
và các trường độ dài biến đổi. Những thông tin sau đây giới thiệu tóm tắt cấu trúc một biểu 
ghi MARC. Chi tiết đầy đủ hơn được trình bày trong tài liệu Đặc tả MARC 21 cho cấu trúc 
biểu ghi, bảng mã ký tự và môi trường trao đổi (MARC 21 Specifications for Record 
Structure, Character Sets, and Exchange Media tại website 
http://www.loc.gov/marc/specifications).  

Đầu biểu ghi - những yếu tố dữ liệu cung cấp thông tin cho việc xử lý biểu ghi. Các 
yếu tố dữ liệu phần này chứa các con số hoặc giá trị mã hoá và được xác định bởi vị trí ký tự 
tương đối. Phần đầu biểu có độ dài cố định 24 ký tự và đây là trường đầu tiên của một biểu 
ghi MARC. 

Danh mục - Một loạt những mục trường trong đó mỗi mục chứa nhãn trường thông 
tin, độ dài, vị trí bắt đầu của mỗi trường có độ dài biến động trong biểu ghi. Mỗi mục trường 
có độ dài 12 ký tự. Những mục trường danh mục của các trường kiểm soát có độ dài biến 
động được trình bày trước và theo trình tự nhãn trường tăng dần. Tiếp sau là những mục 
trường của các trường có độ dài biến động, được xếp theo thứ tự tăng dần theo ký tự đầu tiên 
của nhãn trường. Trình tự lưu trữ của các trường dữ liệu có độ dài biến động trong biểu ghi 
không nhất thiết phải trùng hợp với thứ tự của các mục trường trong vùng Danh mục. Những 
nhãn trường lặp lại được phân biệt bằng vị trí của những trường tương ứng trong biểu ghi. 
Danh mục được kết thúc bằng một ký tự kết thúc trường (một mã ASCII 1E hex). 

Trường có độ dài biến động - Dữ liệu trong biểu ghi thư mục MARC được tổ chức 
thành trường có độ dài biến động, mỗi trường được được xác định bằng một nhãn trường 3 ký 
tự, được lưu trong mục trường tương ứng của trường tại vùng Danh mục.  Mỗi trường kết thúc 
bằng một ký tự kết thúc trường. Trường có độ dài biến động cuối cùng trong biểu ghi kết thúc 
bằng một dấu kết thúc trường và một ký tự kết thúc biểu ghi (mã ASCII 1D hex). 

Trường kiểm soát có độ dài biến động - Trường nhóm 00X. Những trường này được 
xác định bằng một nhãn trường trong Danh mục nhưng chúng đồng thời không có cả vị trí chỉ 
thị lẫn mã trường con. Những trường kiểm soát có độ dài biến động có cấu trúc khác với các 
trường dữ liệu có độ dài biến động. Chúng có thể chứa hoặc một yếu tố dữ liệu đơn trị hoặc 
một loạt những yếu tố dữ liệu có độ dài cố định được quy định bằng vị trí ký tự tương ứng. 

Trường dữ liệu có độ dài biến động - Những trường còn lại được xác định trong khổ 
mẫu. Cùng với việc được xác định bằng một nhãn trường trong Danh mục, trường dữ liệu có 
độ dài biến động chứa hai vị trí chỉ thị ở đầu của mỗi trường và mã trường con dài hai ký tự 
trước mỗi trường dữ liệu bên trong trường. 

Trường dữ liệu có độ dài biến động được sắp xếp thành khối trường theo ký tự đầu tiên của 
nhãn trường. Ký tự này,  ngoại trừ một vài ngoại lệ, xác định chức năng của dữ liệu bên trong 
biểu ghi. Kiểu thông tin trong trường được xác định bằng các những phần còn lại của nhãn 
trường.  

0XX Thông tin kiểm soát, định danh, chỉ số phân loại,v.v.. 

1XX Tiêu đề chính 
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2XX Nhan đề và thông tin liên đến nhan đề (nhan đề, lần xuất bản, thông tin 
về in ấn) 

3XX Mô tả vật lý, v.v.. 

4XX Thông báo về tùng thư 

5XX Chú giải 

6XX Các trường về truy cập chủ đề 

7XX Tiêu đề bổ sung, không phải chủ đề hoặc tùng thư; trường liên kết 

8XX Tiêu đề tùng thư bổ sung, sưu tập,v.v.. 

9XX Dành cho ứng dụng cục bộ. 

Bên trong các khối trường 1XX, 4XX, 6XX, 7XX và 8XX, có dự phòng một số cặp 
định danh nội dung. Những nội dung sau, ngoại trừ một vài ngoại lệ, được dành cho 2 ký tự  
cuối của nhãn trường: 

X00 Tên cá nhân 

X10 Tên của tổ chức 

X11 Tên hội nghị 

X30 Nhan đề gộp 

X40 Nhan đề thư mục 

X50 Thuật ngữ chủ đề 

X51 Tên địa lý 

 

Bên trong các trường dữ liệu có độ dài biến động, hai loại định danh nội dung sau 
được sử dụng: 

Vị trí chỉ thị - Hai vị trí ký tự đầu tiên trong trường dữ liệu có độ dài biến động chứa 
thông tin để diễn giải hoặc bổ sung cho dữ liệu bên trong trường. Giá trị của chỉ thị được diễn 
giải một cách độc lập, nghĩa là ý nghĩa của của từng giá trị của hai chỉ thị sẽ không liên quan 
với nhau. Giá trị của chỉ thị có thể được nhập ở dạng chữ cái hoặc số. Một khoảng trống (mã 
ASCII SPACE), thể hiện trong tài liệu này bằng dấu thăng (#), được sử dụng cho vị trí chỉ thị 
không xác định. Trong vị trí chỉ thị nhất định, một khoảng trống có thể thông báo ý nghĩa 
hoặc có nghĩa là "không có thông tin".  

Mã trường con - Hai ký tự để phân biệt những yếu tố dữ liệu bên trong một trường 
khi chúng đòi hỏi được xử lý riêng biệt. Một mã trường con gồm một ký tự phân cách trường 
(mã ASCII 1F hex), được ký hiệu trong tài liệu này bằng ký tự $, tiếp sau là một định danh 
phần tử dữ liệu. Định danh phần tử dữ liệu có thể là một ký tự chữ cái dạng chữ thường hoặc 
một ký tự dạng số. Mã trường con được xác định độc lập cho từng trường, tuy nhiên những ý 
nghĩa tương tự sẽ được duy trì bất kỳ lúc nào có thể (thí dụ trong các trường 100, 400 và 600 
Tên cá nhân). Mã trường con được quy định với mục đích để xác định, mà không phải để sắp 
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xếp. Thứ tự trường con thường được xác định bằng tiêu chuẩn cho nội dung dữ liệu, thí dụ quy 
tắc biên mục. 

Những biểu ghi thư mục nhiều dạng văn tự 

Một biểu ghi thư mục MARC có thể chứa dữ liệu nhiều dạng văn tự.  Chỉ một dạng 
văn tự có thể được coi là dạng văn tự chính của nội dung dữ liệu của biểu ghi, mặc dù những 
văn tự khác cũng được sử dụng cho nội dung dữ liệu. (Chú ý: Mã ASCII được sử dụng cho các 
thành phần cấu trúc của biểu ghi, cùng với hầu hết các dữ liệu mã hoá cũng được thể hiện 
trong dạng ký tự ASCII.) Những mô hình chung cho dữ liệu đa văn tự được trình bày trong 
Phụ lục D cùng với một số thí dụ biểu ghi đầy đủ. 

Tính lặp của trường và trường con 

Về lý thuyết, mọi trường và trường con đều có thể được lặp. Tuy nhiên, bản chất của 
dữ liệu có thể loại trừ sự lặp lại. Thí dụ, một biểu ghi thư mục có thể chứa một trường tiêu đề 
chính khối 1XX; trường con 100 có thể chỉ chứa một trường con $a (Tên cá nhân) nhưng có 
thể chứa nhiều hơn một trường con $c (Chức danh và những từ khác đi kèm với tên cá nhân). 
Tính lặp hoặc không lặp của mỗi trường hoặc trường con được nêu rõ trong khổ mẫu. 

Liên kết trường 

Những trường trong biểu ghi có thể được liên kết một cách đặc thù thông qua sử dụng 
những kỹ thuật liên kết trường áp dụng chung. Kỹ thuật dựa trên cú pháp của dữ liệu trong 
trường con $8 (Trường liên kết và số nối tiếp) để xác định các trường liên kết. Cấu trúc và cú 
pháp cho trường liên kết và trường con thứ tự được mô tả trong Phụ lục A. 

Ký tự lấp đầy và giá trị liên quan 
Một ký tự lấp đầy (ASCII 7C hex), được trình bày trong tài liệu này bằng ký tự sổ 

thẳng (|), có thể sử dụng trong biểu ghi thư mục trong các trường 007-008 và trường con $7 
của những trường tiêu đề liên kết (760-787). Ký tự lấp đầy có thể không được sử dụng trong 
đầu biểu ghi, trong nhãn trường, chỉ thị hoặc mã trường con. Việc sử dụng của ký tự lấp đầy 
trong những biểu ghi được đóng góp cho cơ sở dữ liệu quốc gia có thể là độc lập với những 
cấp độ yêu cầu quốc gia được chỉ định trong mỗi yếu tố dữ liệu. Sự có mặt của một ký tự lấp 
đầy trong biểu ghi thư mục cho biết rằng khổ mẫu đưa ra một mã để sử dụng, song người tạo 
ra biểu ghi thư đã quyết định không cung cấp mã này. 

Mã u (Không biết hoặc không xác định), nếu được sử dụng, cho biết rằng người tạo ra 
biểu ghi cố gắng cung cấp mã nhưng không xác  định được mã nào là mã phù hợp. 

Mã n (Không áp dụng) được xác định trong nhiều vị trí mã hoá để cho biết rằng đặc 
trưng được xác định cho vị trí này không được áp dụng cho một dạng đặc thù của đối tượng 
hoặc loại biểu ghi. 

Mẫu hiển thị cố định 

 Mẫu hiển thị cố định là một thuật ngữ, cụm từ, khoảng trống, các quy ước sử dụng 
dấu ngắt, có thể được tạo ra bởi phần mềm để giúp cho việc trình bày của dữ liệu trong biểu  
ghi có ý nghĩa hơn đối người sử dụng. Trong khổ mẫu thư mục, một số nhãn trường (thí dụ 
trường 770 - Tiêu đề Phụ lục / Phụ bản đặc biệt), chỉ thị (thí dụ trường 511, chỉ thị 1, Mã điều 
khiển mẫu hiển thị cố định), mã trường con (thí dụ trường con chủ đề lớp dưới $x, $y và $z 
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trong tiêu đề chủ đề bổ sung),  có thể được sử dụng để tạo ra các thuật ngữ, cụm từ và/hoặc ký 
hiệu quy ước để hiển thị biểu ghi. Việc sử dụng những mẫu hiển thị cố định được quy định 
bởi từng tổ chức hay hệ thống. Thí dụ cho việc sử dụng mẫu hiển thị cố định được giới thiệu ở 
phần Quy ước nhập dữ liệu trong mô tả của mỗi trường. Quy ước chung cho việc hiển thị một 
mã trường con như một khoảng trống trong hiển thị một biểu ghi không được làm nổi bật 
trong thí dụ cho mẫu hiển thị cố định. 

Trách nhiệm về nội dung biểu ghi 
Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục được sử dụng như một công cụ chuyển tải  

dữ liệu thư mục từ bất cứ tổ chức nào. Nói  chung, trách nhiệm về nội dung dữ liệu, định danh 
nội dung và chuyển tả thông tin thư mục bên trong biểu ghi có thể được xác định bằng cách 
nghiên cứu trường được chỉ dẫn trong phần Những bên có trách nhiệm dưới đây. Tuy nhiên, 
nội dung dữ liệu của một yếu tố dữ liệu nào đó là chỉ giới hạn khi yếu tố dữ liệu đó là do tổ 
chức gán hoặc là yếu tố dữ liệu thuộc nhóm được kiểm soát. 

Những bên có trách nhiệm 

Trong một biểu ghi chưa được sửa đổi, tổ chức được xác định như nguồn biên mục 
gốc của biểu ghi, được thể hiện trong vị trí 39 của trường 008 (008/39) và/hoặc trường 040 $a, 
là tổ chức chịu trách nhiệm về nội dung của biểu ghi.  Tổ chức được xác định như cơ quan 
chuyển tả, được thể hiện trong trường 040 $c, là tổ chức chịu trách nhiệm về định danh nội 
dung và chuyển tả dữ liệu. 

 Trong biểu ghi đã được sửa đổi, các tổ chức được xác định trong trường 040 $a và $d 
(Tổ chức sửa đổi biểu ghi) là những tổ chức cùng chịu trách nhiệm về nội dung biểu ghi. Tổ 
chức được xác định như cơ quan chuyển tả và cơ quan sửa đổi biểu ghi, được thể hiện trong 
trường 040 $c và $d, là những tổ chức cùng chịu trách nhiệm về định danh nội dung và 
chuyển tả dữ liệu. 

Những yếu tố dữ liệu do tổ chức gán 

Yếu tố dữ liệu do tổ chức gán là yếu tố mà nội dung của nó được xác định bởi tổ chức 
được uỷ quyền và là trách nhiệm của tổ chức đó, thí dụ trường 222 (Nhan đề khoá) là trách 
nhiệm của một trung tâm ISSN. Trong khi nội dung trường này được nhập bởi tổ chức uỷ 
quyền, nó có thể được chuyển tả bởi tổ chức khác. 

Yếu tố dữ liệu sử dụng danh mục có kiểm soát 

Một vài yếu tố dữ liệu chứa dữ liệu từ danh mục có kiểm soát do tổ chức được uỷ 
quyền tạo lập, thí dụ Danh mục mã của MARC cho khu vực địa lý trong trường 043 (Mã vùng 
địa lý). Những yếu tố này được chỉ rõ ở trong trường hoặc trường con của MARC 21 và chỉ có 
những giá trị lấy từ danh mục được chỉ định có thể được sử dụng để nhập vào trường. Nếu 
mong muốn sửa đổi hoặc bổ sung cho danh mục này, cần phải tham vấn với tổ chức bảo trì 
danh mục. 
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Những yêu cầu về cấp biểu ghi 

Những nhóm người sử dụng khổ mẫu có thể yêu cầu mức đầy đủ hoặc yêu cầu tối 
thiểu để đảm bảo tính nhất quán giữa các tổ chức biên mục. Những yêu cầu này phải được 
thông báo rộng rãi cho mọi bên tham gia trao đổi có thể để họ biết. 

Tổ chức của tài liệu  

Những phần chính 

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục chứa một thông báo tóm tắt về những mã 
định danh nội dung, tiếp sau là một phần trình bày chi tiết về từng mã định danh nội dung. 
Tiếp sau phần mô tả Đầu biểu và Danh mục, là phần trình bày chi tiết về từng trường có độ  
dài biến động được xếp theo thứ tự của nhãn trường. 

Phần Phụ lục của tài liệu này cung cấp thông tin về một số trường con được kiểm soát 
(Phụ lục A), những thí dụ về biểu ghi cấp đầy đủ (Phụ lục B), thí dụ về biểu ghi cấp tối thiểu 
(Phụ lục C), những thí dụ về biểu ghi đa văn tự (Phụ lục D), danh mục theo vần chữ cái những 
tiêu đề dễ nhầm lẫn với nhãn trường được đề xuất (Phụ lục E), danh mục những mạo từ  hạn 
định (the) và quán từ không xác định (a, an) (Phụ lục F), danh mục những thay đổi của khổ 
mẫu kể từ bản xuất bản gần đây nhất (Phụ lục G) và danh mục một số trường cục bộ của Mỹ 
và Canađa (Phụ lục H). 

Những phần thông tin chung 

Để tránh lặp lại, một số phần thông tin chung của những nhóm trường có đặc tính 
tương tự sẽ được trình bày. Những phần thông tin chung này cung cấp chỉ dẫn  về những định 
danh nội dung chung cho những trường trong nhóm. Việc mô tả đối với mỗi trường trong 
nhóm được tham chiếu đến phần thông tin chung cho nhóm trường này. 

Thí dụ, nhóm trường X00 - Tên cá nhân - Phần thông tin chung được cung cấp cho các 
tiêu đề tên cá nhân. Phần thông tin chung này cung cấp những chỉ dẫn cho những định danh 
nội dung chung cho mỗi loại tiêu đề tên cá nhân không phân biệt chúng được sử dụng trong 
trường 100 - tiêu đề chính tên cá nhân, trường 600 - truy cập chủ đề, trường 700 - tiêu đề bổ 
sung, trường 800 tiêu đề tùng thư bổ sung. Việc mô tả cho mỗi trường riêng rẽ (100, 600, 700, 
800) được tham chiếu đến phần thông tin chung cho nhóm trường X00. 

Những thành phần của Mô tả chi tiết 

Mỗi một mô tả chi tiết nói chung chứa 6 phần: liệt kê định danh nội dung; vị trí ký tự 
hoặc định nghĩa và phạm vi bao quát của trường; hướng dẫn áp dụng định danh nội dung, có 
thí dụ; quy ước nhập dữ liệu; lịch sử mã định danh nội dung. 

Phần liệt kê định danh nội dung giới thiệu: 

- Tên của định danh nội dung; 

- Tính lặp / không lặp của trường (các mã ký hiệu L hoặc KL). 

Đối với Đầu biểu và những trường kiểm soát có độ dài biến động, danh mục liệt kê tên 
của vị trí ký tự và giá trị của mã đã được xác định. Đối với trường dữ liệu có độ dài biến động, 
danh mục cung cấp tên các vị trí chỉ thị và bất cứ giá trị mã hoá được xác định nào, tên của 
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các mã trường con và bất cứ giá trị mã hoá được xác định nào. Đối với mọi trường có độ dài 
biến động, mã tính lặp/không lặp ở mọi cấp độ cho biết liệu trường có thể lặp hay không trong 
một biểu ghi. Đối với những trường có độ dài biến động, mã tính lặp của trường con cho biết 
liệu trường con có lặp trong một trường hay không. 

Phần vị trí ký tự hoặc định nghĩa và phạm vi của trường mô tả nội dung của vị trí 
ký tự hoặc của trường, sự phù hợp của nó đối với những loại biểu thư mục đặc thù, cung cấp 
những thông tin khác như tính lặp trong một số tình huống cụ thể, sự sử dụng những danh 
mục hoặc quy tắc bắt buộc để định dạng dữ liệu, v.v.. 

Phần hướng dẫn áp dụng định danh nội dung mô tả nội dung và phạm vi của mỗi 
giá trị mã hoá, chỉ thị, mã trường con, cung cấp những thông tin khác như sự phù hợp của việc 
sử dụng và tính lặp trong một số tình huống cụ thể. Giá trị mã hoá và mã trường con trong 
phần này được trình bày theo thứ tự vần chữ cái hoặc số.  Thí dụ cho biết cách áp dụng định 
danh nội dung được cung cấp ngay sau phần mô tả. Thí dụ minh hoạ việc áp dụng định danh 
nội dung đặc thù. Dữ liệu trong thí dụ có thể đầy đủ hoặc ít hơn trong thực tiễn biên mục. Đa 
số các thí dụ thể hiện việc áp dụng AACR2 và ISBD; tuy nhiên, một số thí dụ lại thể hiệnviệc 
sử dụng MARC một cách tổng quát. Một vài thí dụ minh hoạ những điểm đặc thù. 

Phần quy ước nhập dữ liệu cung cấp hướng dẫn về việc sử dụng những định danh 
nội dung và những ký hiệu như dấu cách, khoảng trống và các mẫu hiển thị cố định  Nói 
chung, dấu cách sử dụng bên trong trường được quy định bởi các quy tắc của những hệ thống 
biên mục hoặc của hệ thống đề mục chủ đề, từ điển từ chuẩn. Những quy ước nhập dữ liệu 
làm rõ những thực tiền xác định các dấu cách; những dấu cách có thể là dấu chấm (.), dấu hỏi 
(?), dấu chấm than (!), dấu gạch ngang (-). 

Phần lịch sử định danh nội dung  cung cấp thông tin về những thay đổi quan trọng 
về định danh nội dung. Những kiểu thay đổi được nêu trong phần này bao gồm: 

- Những mã định danh nội dung mới được xác định có ảnh hưởng lên tính nhất quán 
trong cơ sở dữ liệu, thí dụ trước năm 1980, dữ liệu về Hội nghị trong các trường liên quan đến 
Cơ quan/tập thể không được nhập vào trường con riêng biệt trước khi quy định nhập vào 
trường con $c sau năm 1980; 

- Những mã được quy định lại, thí dụ trước năm 1979, trong các trường X10, cả số và 
tên của phần, tập được nhập vào trường con $p, còn sau năm 1979, trường con $p  được xác 
định lại là chỉ nhập tên của phần/tập; 

- Sự thay đổi trong các mã và giá trị để đảm bảo sự nhất quán trong các đặc tả của 
MARC, thí dụ trong vị trí 24-27 trường 008 (008/24-27) đối với sách, mã h (Sổ tay tra cứu) 
được quy định lại thành mã f từ sau năm 1979; 

- Sự thay đổi trong tính lặp khi nó ảnh hưởng đến tính nhất quán của cơ sở dữ liệu, thí 
dụ trường 020 trước năm 1977 là không lặp; nhiều chỉ số ISBN có thể được nhập vào các 
trường con lặp $a, $b và $c. 

- Cấu trúc lại trường, thí dụ như trường 007 (Trường có độ dài cố định về đặc trưng vật 
lý) trong năm 1980; 

- Những mã định danh nội dung bị lỗi thời, thí dụ trường con $b (số) trong các trường 
X11 khi trường con $n được xác định lại để bao quát cả số của hội nghị từ năm 1979. Những 
định danh nội dung lỗi thời trước đây chỉ được xác định trong khổ mẫu quốc gia riêng sẽ được 
đánh dấu bằng ký hiệu [chỉ trong USMARC] hoặc [chỉ trong CAN/MARC]; những trường lỗi 
thời nếu không đánh dấu kèm theo nghĩa là có mặt trong cả hai khổ mẫu. 
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Trong khổ mẫu MARC, chúng ta phân biệt giữa định danh nội dung lỗi thời và định 
danh nội dung bị xoá. Định danh nội dung lỗi thời là những định danh đã được sử dụng 
trong khổ mẫu MARC và vẫn tiếp tục xuất hiện trong các biểu ghi được tạo ra trước khi 
chúng được quy định là lỗi thời. Những định danh nội dung lỗi thời không được sử dụng trong 
các biểu ghi mới. Định danh nội dung lỗi thời được ghi lại trong phần Lịch sử định danh nội 
dung tương ứng. Định danh nội dung bị xoá không được ghi lại trong phần Lịch sử định 
danh nội dung tương ứng và không xuất hiện trong bất cứ tài liệu mới nào của MARC. Định 
danh nội dung được quy định là dự phòng trong MARC nhưng chưa được định nghĩa, hoặc đã 
được định nghĩa song được biết gần như chắc chắn là chưa sử dụng, có thể được xoá khỏi khổ 
mẫu. Những mã định danh nội dung bị xoá có thể được định nghĩa lại để sau này đưa vào khổ 
mẫu. 

Các quy ước đánh máy 

Tài liệu này sử dụng các quy ước đánh máy như sau: 

0 Ký tự 0 thể hiện số không (zero) trong nhãn trường, vị trí ký tự cố định và 
những nơi khác sử dụng con số. Cần phân biệt số 0 với chữ O (chữ o hoa) 
trong các thí dụ hoặc trong văn bản. 

# Ký hiệu # được sử dụng để thể hiện khoảng trống trong trường mã hoá hoặc 
trong các trường hợp đặc biệt khi khoảng trống có thể gây nhầm lẫn 

$ Ký hiệu $ được sử dụng để xác định dấu phân cách của mã trường con. 
Trong văn bản mã trường con được gọi là trường con, thí dụ $a. 

/ Ký hiệu được sử dụng với con số để chỉ thị vị trí ký tự đặc biệt trong Đầu 
biểu, danh mục, trường 007, trương 008 và trong trường con $7 hoặc trường 
liên kết (760-787), thí dụ Đầu biểu/06, 007/00, 008/09.  

1 Ký hiệu chỉ thị số một (1). Ký tự này phải được phân biệt với ký tự l (chữ L 
thường) và chữ I (i hoa) trong thí dụ và trong văn bản. 

| Ký tự đồ hoạ | thể hiện ký tự lấp đầy trong các thí dụ của MARC. Khi ký tự 
| được sử dụng ở bìa trái, nó cho biết vùng này của văn bản trong tài liệu đã 
có những sửa đổi. 

 

Các tiêu chuẩn và những tài liệu liên quan đến khổ mẫu 

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục nên được sử dụng với các tiêu chuẩn và các 
tài liệu liên quan sau. Tại những trường phải sử dụng tiêu chuẩn, tên tiêu chuẩn sẽ được ghi rõ 
kèm theo số hiện tiêu chuẩn để trong ngoặc. 
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Các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia: 

Những tài liệu tiêu chuẩn ISO do Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) (www.iso.ch) hoặc 
các cơ quan khác cung cấp; các tài liệu tiêu chuẩn ANSI/NISO Z39 có thể nhận được từ Tổ 
chức tiêu chuẩn thông tin quốc gia Hoa Kỳ (NISO). 

Khổ mẫu trao đổi thông tin (ISO 2709) và Chuẩn Trao đổi thông tin thư mục 
(ANSI/NISO Z39.2) 

Mã trình bày tên nước và các khu vực trực thuộc: Phần 2,  Mã khu vực thuộc quốc gia 
(ISO 3166-2) 

Định số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) (ISO 2108) 

Số âm nhạc theo tiêu chuẩn quốc tế (ISMN) (ISO 10957) 

Mã số ghi âm theo tiêu chuẩn quốc tế (ISRC) (ISO 3901) 

Số xuất bản phẩm nhiều kỳ theo chuẩn quốc tế (ISSN) (ISO 3297) ((ANSI/NISO 
Z39.9) 

Trình bày ngày và thời gian (ISO 8601) 

Định danh đóng góp và ấn phẩm nhiều kỳ (SICI) ((ANSI/NISO Z39.56) 

Số báo cáo kỹ thuật chuẩn quốc tế (ISRN) (ISO 10444) và Số và mô tả báo cáo kỹ 
thuật chuẩn ((ANSI/NISO Z39.23) 

Chuẩn bộ mã ký tự được trình bày trong tài liệu "Đặc tả cấu trúc biểu ghi, bộ mã ký tự 
và Vật trao đổi thông tin tin" 

Các chuẩn của MARC 

Những tài liệu chuẩn MARC do Thư viện quốc hội Hoa Kỳ (Dịch vụ phổ biến biên 
mục, Washington, DC 20541, USA (Worlwide distribution) và Nhà xuất bản Cana®a 
(PWGSC, Ottawa, Ontarion K1A0S9, CA (Canadian Distribution) cung cấp. Một số tài liệu 
nếu được chỉ rõ có thể truy cập được từ Internet.  

Danh mục mã MARC về tên nước (http://www.loc.gov/marc/countries) 

Danh mục mã MARC về Khu vực địa lý (http://www.loc.gov/marc/geoareas) 

Danh mục mã MARC về ngôn ngữ (http://www.loc.gov/marc/languages) 

Danh mục mã MARC về tổ chức (trước đây được xuất bản dưới nhan đề Ký hiệu của 
các thư viện Mỹ) 

Danh mục mã MARC về các thông tin liên quan, nguồn và quy ước mô tả 
(http://www.loc.gov/marc/relators) 

Ký hiệu và chính sách mượn liên thư viện ở Canađa (http://www.nlc-
bnc.ca/ill/eillsymb.htm) 

Khổ mẫu MARC rút gọn (tất cả 5 khổ mẫu rút gọn) 
(http://www.loc.gov/marc/consice/) 

Khổ mẫu MARC21  cho dữ liệu kiểm tra tính thống nhất 

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu phân loại 
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Khổ mẫu MARC 21 cho thông tin cộng đồng 

Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu về sưu tập 

Đặc tả MARC 21 về cấu trúc biểu ghi, bộ mã ký tự và vật mang tin trao đổi 
(http://www.loc.gov/marc/specs) 

Tài liệu bị thay thế  

Tài liệu này thay cho tài liệu "Khổ mẫu USMARC cho dữ liệu thư mục" và "Khổ mẫu 
trao đổi MARC của Canađa cho dữ liệu thư mục" mới xuất bản gần đây. Cùng với việc sát 
nhập những khổ mẫu nói trên , trong năm 1997, một khổ mẫu thống nhất đã được xuất bản. 

Tài liệu về USMARC 

MARC 21 thay thế cho tài liệu "Khổ mẫu USMARC cho dữ liệu thư mục: Hướng dẫn 
cho định danh nội dung" xuất bản năm 1994, các phần cập nhật số 1 (tháng 3/1995), số 2 
(tháng 3/1996) và số 3 (tháng 7/1997). Với Bản cập nhật số 3, khổ mẫu USMARC và 
CAN/MARC trở thành giống nhau về các đặc tả. Lần xuất bản năm 1994 thay thế lần xuất 
bản năm 1988 và 4 lần cập nhật đối với lần xuất bản 1988 trong giai đoạn 1988-1991. Lần 
xuất 1988 đã có sử dụng văn bản cơ sở của lần xuất bản 1980 dưới nhan đề "Khổ mẫu MARC 
cho dữ liệu thư mục (MFBD)" và 15 bản cập nhật cho tài liệu này trong giai đoạn 1980-1987. 
Lần xuất bản 1980 là tập hợp của tài liệu riêng rẽ về khổ mẫu MARC được phát triển riêng rẽ 
cho các loại tài liệu và được xuất bản giữa các năm 1969 và 1977. 

Tài liệu về CAN/MARC 

MARC 21 thay thế cho tài liệu "Khổ mẫu trao đổi MARC của Canađa cho dữ liệu thư 
mục" xuất bản năm 1994 và 6 lần cập nhật được xuất bản giữa các năm 1994-1998. Lần cập 
nhật thứ 6 chứa những thay đổi của CAN/MARC để làm cho nó trùng hợp với USMARC. Với 
lần cập nhật này, các đặc tả của khổ mẫu CAN/MARC và USMARC trở thành trùng khớp. 
Lần xuất bản 1994 thay thế lần xuất bản 1988 và 7 cập nhật giữa các năm 1988-1991. Lần 
xuất bản 1988 được xuất bản với việc tích hợp các khổ mẫu CAN/MARC riêng rẽ cho chuyên 
khảo và ấn phẩm nhiều kỳ. 

Bảo trì tài liệu 

"Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục" được biên soạn bởi Phòng Chuẩn MARC và 
Phát triển mạng, Thư viện quốc hội Hoa Kỳ, với sự phối hợp của Phòng Chuẩn và Trợ giúp, 
Thư viện Quốc gia Canađa. Về mọi câu hỏi liên quan đến nội dung tài liệu này có thể gửi đến 
địa chỉ: 

 

Network Development and MARC Standards Office 

Library of Congress 

101 Independence Avenue, S.E. 

Washington, D.C 20540-4102, USA 

Fax: +1-202-707--0115 
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Email: ndmso@loc.gov 

 

Standards and Support 

National Library of Canada 

395 Wellington St. 

Ottawa, Ontario K1A 0N4, Canada 

Fax: +1-819-953-0291 

Email: marc@nlc-bnc.ca 

 

Bản gốc "Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục" được tổ chức theo kiểu lần lượt 
từng trường với mỗi trường được đánh số trang riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho cập nhật. 
Những cập nhật thường xuyên với các trang mới và các trang thay thế văn bản nền và phiên 
bản tổng hợp của văn bản nền sẽ được đơn vị Dịch vụ Phân phối Biên mục, Thư viện Quốc 
hội, Washington, D.C 20540-4102, USA (Worldwide distribution) và Nhà xuất bản Chính phủ 
Canađa, Dịch vụ công và Dịch vụ Chính phủ Canađa (PWGSC), Ottawa, Ontario K1A 0S9, 
Canada (Canada Distribution) cung cập. Sự xuất hiện của các cập nhật sẽ được thông báo trên 
website MARC của Thư viện Quốc hội (www.loc.gov/marc), website của Thư viện Quốc gia 
Canađa (www.nlc-bnc.ca/marc), trên nhóm thảo luận và thông qua các thông cáo báo chí cho 
thư viện và và những người đã mua văn bản nền. Những cập nhật có thề được đặt mua thường 
xuyên từ Thư viện Quốc hội và Nhà xuất bản Chính phủ Canađa-PWGSC. ấn phẩm này và 
những cập nhật của nó được cung cấp cho những người mua băng từ biểu ghi thư mục của 
Dịch vụ phân phối MARC của Thư viện Quốc hội như một phần của gói sản phẩm băng từ. 
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Đầu biểu (KL) 

Chỉ thị và mã trường con 

Đầu biểu không có chỉ thị hoặc trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 

00-04 Độ dài logic của biểu ghi  

05 Tình trạng biểu ghi  

   a Được nâng cấp về cấp mã hoá  

   c Được sửa đổi hoặc xem lại  

   d Bị xoá  

   n Biểu ghi mới  

   p Được nâng cấp về cấp độ mã hoá 
từ biểu ghi tiền xuất bản 

 

06 Dạng tài liệu  Cấu hình vị trí trường 008/18-34  

   a Tài liệu ngôn ngữ Nếu vị trí đầu biểu/07=a,c,d hoặc m: 
Sách 

Nếu vị trí Đầu biểu/07=b hoặc s: Xuất 
bản phẩm nhiều kỳ 

   c Bản nhạc in Âm nhạc 

   d Bản thảo Bản nhạc Âm nhạc 

   e Tài liệu đồ hoạ Bản đồ 

   f Bản thảo tài liệu đồ hoạ  Bản đồ 

   g Tài liệu chiếu hình Tài liệu nhìn 

   i Ghi âm không phải âm nhạc Âm nhạc 

   J Ghi âm âm nhạc  Âm nhạc 

   k Đồ hoạ hai chiều không chiếu  Tài liệu nhìn 

   m Tệp tin máy tính Tệp tin máy tính 
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   o Bộ tài liệu (kit) Tài liệu nhìn 

   p Tài liệu hỗn hợp Tài liệu hỗn hợp 

   r Vật thể 3 chiều hoặc đối tượng gặp 
trong tự nhiên 

Tài liệu nhìn 

   t Bản thảo tài liệu ngôn ngữ  Sách 

07 Cấp thư mục  

   a Phần cấu thành của chuyên khảo  

   b Phần cấu thành của xuất bản phẩm 
nhiều kỳ 

 

   c Tập hợp  

   d Tiểu phần  

   m Chuyên khảo  

   s Xuất bản phẩm nhiều kỳ  

08 Loại hình kiểm soát  

   # Không mô tả  

   a Lưu trữ  

09 Bộ mã ký tự  

   # MARC-8  

   s UCS/Unicode  

10 Số lượng chỉ thị  

11 Độ dài mã trường con  

12-16 Địa chỉ bắt đầu dữ liệu   

17 Cấp mô tả  

   # Cấp đầy đủ  

   1 Cấp đầy đủ, tài liệu gốc không 
được nghiên cứu 
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   2 Cấp chưa đầy đủ, tài liệu gốc 
không được nghiên cứu 

 

   3 Cấp viết tắt  

   4 Cấp nòng cốt  

   5 Cấp sơ bộ (một phần)  

   6 Cấp tối thiểu  

   8 Cấp tài liệu tiền xuất bản  

   u Không biết  

   z Không sử dụng  

18 Quy tắc biên mục áp dụng  

   # Không phải ISBD  

   a AACR2  

   i ISBD  

   u Không biết  

19 Đòi hỏi biểu ghi liên kết  

   # Không đòi hỏi có biểu ghi liên kết  

   r Đòi hỏi có biểu ghi liên kết  

20 Độ dài của phần độ dài trường  

21 Độ dài của phần vị trí ký tự bắt đầu  

22 Độ dài của phần do cơ quan thực 
hiện xác định 

 

23 Không xác định  

 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Đầu biểu là trường đầu tiên của biểu ghi thư mục. Nó có độ dài cố định 24 vị trí ký tự 
(00-23). Đầu biểu bao gồm những yếu tố dữ liệu thể hiện bằng số hoặc các giá trị mã hoá để 
xác định các tham biến xử lý biểu ghi. 
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Vị trí ký tự 20-23 là Sơ đồ mục của phần Danh mục. Nó chứa bốn con số thể hiện cấu 
trúc của mỗi mục trong phần Danh mục. Thông tin chi tiết về cấu trúc của trường Đầu biểu 
được nêu trong tài liệu “Đặc tả MARC 21 về cấu trúc, bộ mã ký tự và vật mang trao đổi thông 
tin”. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00- 04   Độ dài logic của biểu ghi 

Vị trí ký tự độ dài logic của biểu ghi chứa con số dài 5 ký tự bằng số lượng ký tự của  
biểu ghi, kể cả dấu phân cách biểu ghi. Con số được viết căn phải và những vị trí không 
sử dụng được thể hiện bằng số 0 (zero). 

 

05   Tình trạng biểu ghi 

Ví trí ký tự tình trạng biểu ghi chứa mã chữ cái một ký tự thể hiện quan hệ của biểu ghi 
trong cơ sở dữ liệu, phục vụ cho mục đích bảo trì dữ liệu. 

a - Được nâng cấp về cấp mô tả 
Mã a cho biết Cấp mô tả (trong vị trí ký tự Đầu biểu/17) của biểu ghi đã được thay 
đổi lên mức cao hơn.  Nó cho biết việc nâng cấp biên mục (thí dụ, mã Cấp mô tả khi 
biên mục sơ bộ là 5 ở vị trí ký tự Đầu biểu/17, được nâng lên cấp đầy đủ, mã # 
(khoảng trống) ở vị trí Đầu biểu/17).  

c - Được sửa đổi hoặc xem lại 
Mã c cho biết đã có sự sửa đổi, bổ sung đối với biểu ghi. Sự sửa đổi, bổ sung này 
không thay đổi mã cấp mô tả ở vị trí ký tự Đầu biểu/17 của biểu ghi 

d - Bị xoá 
Mã d cho biết biểu ghi đã bị xoá. 

n - Biểu ghi mới 
Mã n cho biết đây là biểu ghi mới được nhập. 

p - Được nâng cấp về cấp độ mô tả từ biểu ghi tiền xuất bản  
Mã p cho biết biểu ghi về tài liệu tiền xuất bản đã được thay đổi trong mục lục do tài 
liệu đã được xuất bản (mã 8 ở vị trí Đầu biểu/17), làm cho cấp mô tả được nâng lên 
thành cấp đầy đủ (mã # hoặc 1 ơt vị trí Đầu biểu/17). 
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06   Loại biểu ghi 

Ví trí ký tự loại biểu ghi chứa mã chữ cái một ký tự để phân biệt biểu ghi MARC được 
tạo ra cho những dạng nội dung và tài liệu khác nhau. Mã này cũng được sử dụng để 
xác định mức độ thích hợp và hiệu lực của một số yếu tố dữ liệu trong biểu ghi. 

Tài liệu vi hình, bất luận là bản gốc hay phiên bản, không được xác định như những loại 
biểu ghi khác nhau. Đặc tính dạng nội dung được mô tả bằng mã này làm mất hiệu lực 
đặc tính vi hình của tài liệu. Tệp tin được xác định là có Loại biểu ghi khác chỉ khi 
chúng thuộc về một số phạm trù nguồn điện tử nhất định (sẽ được nêu ở dưới đây); 
trong mọi trường hợp khác, đặc tính Loại biểu ghi được mô tả bằng mã khác sẽ làm mất 
hiệu lực đặc tính tệp tin máy của tài liệu. 

Việc xác định mã cho một thực thể thư mục có nhiều dạng như sau (loại tài liệu được 
mã hoá bởi giá trị a đến t):  

Những tài liệu nhiều dạng: 

o  bộ/kit) - một tập hợp nhiều dạng tài liệu được xuất bản như một tập 
hợp, không có dạng nào trội hơn 

p   Tài liệu hỗn hợp) - thực thể là tập hợp nhiều dạng. Không có dạng nào 
trội hơn.  

Những mã khác - thực thể là sưu tập, trong đó một dạng trội hơn dạng khác. 

Những tài liệu chỉ ở một dạng: 

Các mã, trừ mã o và p - mọi trường hợp 

a - Tài liệu ngôn ngữ 
Mã a cho biết nội dung của biểu ghi là tài liệu ngôn ngữ không phải bản thảo, chép 
tay. Mã a cũng được sử dụng cho tài liệu vi hình và điện tử có bản chất là văn bản, 
không phụ thuộc vào việc nó được tạo ra từ tài liệu in hay là bản gốc. Với tài liệu 
ngôn ngữ dạng bản thảo, viết bằng tay sử dụng mã t. 

c - Bản nhạc in 
Mã c cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu là bản nhạc dạng in, vi hình, điện 
tử. 

d - Bản thảo bản nhạc  
Mã d cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu là bản thảo bản nhạc hoặc dạng vi 
hình của bản thảo bản nhạc. 

e - Tài liệu bản đồ 
Mã e cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu bản đồ không phải loại vẽ tay hoặc 
dạng vi hình của tài liệu bản đồ không phải loại vẽ tay. Mã này sử dụng cho bản đồ, 
atlat, địa cầu, bản đồ số (điện tử) và các loại tài liệu bản đồ khác. 

f - Tài liệu bản đồ vẽ tay 
Mã f cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu bản thảo bản đồ vẽ bằng tay hoặc 
dạng vi hình của tài liệu bản thảo bản đồ vẽ tay. 
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g - Tài liệu chiếu hình 
Mã g cho biết nội dung của biểu ghi là về phim, băng ghi hình, phim đèn chiếu, tấm 
phim đèn chiếu (slide), tấm trong (transparency), Mọi tài liệu này được tạo ra với 
mục đích để chiếu hình khi xem. Tài liệu được tạo ra riêng cho máy chiếu hắt cũng 
được xếp vào dạng này. 

i - Ghi âm không phải âm nhạc 
Mã i cho biết nội dung của biểu ghi là về ghi âm không phải âm nhạc (thí dụ, bài nói, 
diễn văn,...). 

j - Ghi âm âm nhạc 

Mã j cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu ghi âm âm nhạc.  

k - Đồ hoạ hai chiều không chiếu hình 
Mã k cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu đồ hoạ hai chiều không chiếu như 
thẻ chớp nhoáng, biểu đồ, đồ hoạ máy tính, bản vẽ, bản gốc chuẩn bị cho sao nhân, 
tranh, phim âm bản, phim dương bản, ảnh, bưu ảnh, áp phíc, bản gốc in cồn, bản vẽ 
kỹ thuật, bản gốc cho tấm trong, các loại bản sao của những loại trên,... 

m - Tệp tin 
Mã m cho biết nội dung của biểu ghi là về một lớp nguồn điện tử: phần mềm (bao 
gồm chương trình, trò chơi, fonts chữ), dữ liệu số, tài liệu đa phương tiện sử dụng 
máy tính, các hệ thống và dịch vụ trực tuyến. Đối với những lớp tài liệu này, nếu có 
khía quan trọng cần xếp sang phạm trù khác (vị trí Đầu biểu/06), mã của khía cạnh 
quan trọng này (thí dụ dữ liệu vectơ là loại bản đồ không được xếp vào loại điện tử 
mà xếp vào bản đồ). Những lớp nguồn điện tử khác được mã hoá theo khía cạnh 
quan trọng nhất của chúng (thí dụ theo tài liệu văn bản, đồ hoạ, bản đồ, âm thanh, 
phim,...). Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc nếu khía cạnh quan trọng nhất không 
thể xác định được thì tài liệu sẽ được xếp loại vào tệp tin. 

o - Bộ tài liệu (kit) 
Mã o cho biết nội dung của biểu ghi là về một hỗn hợp gồm nhiều thành phần được 
xuất bản như một đơn vị và định hướng chủ yếu dành cho mục đích hướng dẫn. 
Không có một thành phần nào trong hỗn hợp này được xác định là dạng trội hơn. Thí 
dụ về bộ tài liệu là gói tài liệu chọn lọc làm tài liệu giáo trình nghiên cứu xã hội học 
(sách, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn, tài liệu thực hành,...) hoặc gói tài liệu kiểm tra 
đào tạo (câu hỏi kiểm tra, các câu trả lời, hướng dẫn chấm điểm, biểu đồ chấm điểm, 
tài liệu hướng dẫn diễn giải,...). 

p - Tài liệu hỗn hợp 
Mã p cho biết nội dung có những tài liệu quan trọng ở hai hoặc nhiều dạng khác 
nhau nhưng liên quan đến một vấn đề, đối tượng, được con người tập hợp lại. Mục 
đích đầu tiên của sự tập hợp này không phải là hướng dẫn (nói cách khác là khác với 
mục đích đầu tiên của bộ tài liệu được mã hoá với mã o (kit)). Phạm trù này bao gồm 
các phông lưu trữ, sưu tập bản thảo  của các dạng tài liệu như văn bản, ảnh, âm 
thanh,... 
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r - Vật thể ba chiều nhân tạo hoặc gặp trong tự nhiên 
Mã r cho biết nội dung của biểu ghi là về vật thể ba chiều nhân tạo hoặc gặp trong tự 
nhiên. Đây là những vật thể do con người tạo ra như các mô hình, sơ đồ, trò chơi, mô 
phỏng, tượng và các tác phẩm nghệ thuật ba chiều, vật trưng bày, máy móc, quần áo, 
đồ chơi,...Mã này cũng áp dụng cho các đối tượng gặp trong tự nhiên như các tiêu 
bản kính hiển vi, các bản mẫu được trưng bày khác. 

t - Tài liệu bản thảo ngôn ngữ 
Mã t cho biết nội dung của biểu ghi là về tài liệu bản thảo ngôn ngữ hoặc vi hình của 
tài liệu bản thảo ngôn ngữ. Phạm trù này được áp dụng cho những loại tài liệu mà 
văn bản được viết bằng tay, đánh máy, hoặc bản in từ máy tính được tạo ra bằng tay 
hay bằng bàn phím. Vào thời điểm tài liệu được tạo, nó có mục đích chủ yếu, hoặc rõ 
ràng hoặc ngụ ý, làm bản duy nhất. Thí dụ về loại này bao gồm phác thảo được đánh 
dấu hoặc sửa chữa, bản morat, bản thảo sách, tài liệu pháp lý và những luận án, luận 
văn không in. 

 

07   Cấp thư mục 

Ví trí ký tự Cấp thư mục chứa 1 ký tự dạng chữ cái để cho biết cấp độ thư mục của biểu 
ghi. 

a - Phần hợp thành của chuyên khảo 
Mã a cho biết đơn vị thư mục chuyên khảo đang mô tả là được kèm theo hoặc được 
chứa bên trong một đơn vị thư mục chuyên khảo khác, việc tìm lại đơn vị hợp thành 
này phụ thuộc vào việc xác định vật lý và vị trí của đối tượng chủ. Thí dụ về quan hệ 
của đơn vị hợp thành của chuyên khảo với đối tượng chủ bao gồm một bài báo trong 
một số tạp chí của một tên tạp chí, một chương trong một quyển sách, một bản nhạc 
trong một đĩa nhạc, một bản đồ trên một tấm bản đồ chứa một vài bản đồ. Biểu ghi 
thư mục của phần hợp thành chứa những trường mô tả phần hợp thành và dữ liệu để 
xác định thông tin đối tượng chủ (trường 773). 

b - Phần hợp thành của xuất bản phẩm nhiều kỳ 
Mã b cho biết đơn vị thư mục nhiều kỳ được mô tả là liên kết một cách vật lý với 
hoặc chứa trong một đơn vị xuất bản phẩm kết tiếp khác mà việc tìm lại đơn vị hợp 
thành phụ thuộc vào việc xác định vật lý và vị trí của đối tượng chủ. Thí dụ về phần 
hợp thành của xuất bản phẩm nhiều kỳ với đối tượng chủ tương ứng là những chuyên 
mục hoặc bài chuyên đề trong một xuất bản phẩm định kỳ. Biểu ghi thư mục của 
phần hợp thành của xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa trường mô tả phần hợp thành và dữ 
liệu xác định thông tin đối tượng chủ (trường 773). 

c - Sưu tập 
Mã c cho biết đây là một sưu tập tự tạo nhiều phần được tạo ra từ những thành phần 
trước đây không được xuất bản, phổ biến hoặc sản xuất ra cùng nhau. Biểu ghi mô tả 
những đơn vị được xác định bằng nguồn gốc chung hoặc sự thuận tiện hành chính 
nhằm hỗ trợ mức toàn diện cao nhất của hệ thống. 
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d - Tiểu phần 
Mã d cho biết đây là một phần của sưu tập, đặc biệt là một đơn vị lưu trữ được mô tả 
chung ở đâu đó trong hệ thống. Một tiểu phần có thể là một tài liệu, một bộ hồ sơ, 
một hộp hồ sơ, một tàng thư lưu trữ, một phân nhóm, một sưu tập con. Biểu ghi mô 
tả tiểu phần chứa trường mô tả tiểu phần và dữ liệu mô tả đối tượng chủ. 

m - Chuyên khảo 
Mã m cho biết đối tượng là một đơn vị hoàn chỉnh trong một tập (như một chuyên 
khảo đơn tập, một bản đồ riêng lẻ, một bản thảo,...) hoặc có ý định được hoàn thành 
trong một số hữu hạn các tập khác nhau (như chuyên khảo nhiều tập, băng ghi âm 
nhiều rãnh,..). 

s - Xuất bản phẩm nhiều kỳ 
Mã s cho biết đối tượng thư mục được xuất bản thành những phần kế tiếp nhau có 
định danh về số thứ tự, thời gian và có ý định tiếp tục một cách không xác định. Xuất 
bản phẩm kế tiếp bao gồm xuất bản phẩm định kỳ, báo, báo cáo thường niên (báo 
cáo, niên gián,..) tạp chí, ghi nhớ, kỷ yếu định kỳ; thông báo thường xuyên của các 
hội; tùng thư chuyên khảo có đánh số thứ tự, v.v.. 

 

08   Dạng kiểm soát 

# - Không nêu dạng kiểm soát 

Mã # (khoảng trống) cho biết không có dạng kiểm soát được nêu cho đối tượng mô tả. 

a - Lưu trữ 
Mã a cho biết tài liệu hiện tại đang được mô tả theo quy tắc mô tả lưu trữ, để thể hiện 
quan hệ giữa các tài liệu và nguồn gốc của nó hơn là cho các chi tiết thư mục. Những 
quy tắc mô tả đặc thù có thể được nêu ở trường 040, trường con $e. Tất cả các dạng 
tài liệu đều có thể được kiểm soát về lưu trữ. 

 

09   Bộ mã ký tự 

Ví trí ký tự này chứa mã xác định bộ mã ký tự sử dụng trong biểu ghi. Sơ đồ bộ mã ký 
tự được sử dụng ảnh hưởng đến số bít cần thiết cho 1 ký tự, thay thế những ký tự không 
phải khoảng trống và sự sử dụng những chuỗi ký tự thoát và có thể ảnh hưởng đến mục 
ký tự. Thông tin chi tiết về bộ mã ký tự sử dụng trong biểu ghi MARC 21 được nêu 
trong tài liệu "Đặc tả MARC 21 cho cấu trúc biểu ghi, bộ mã ký tự và vật mang tin trao 
đổi". 
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# - MARC - 8 
Mã # (khoảng trống) cho biết bộ mã ký tự sử dụng trong biểu ghi là mã 8 bít mô tả 
trong tài liệu "Đặc tả MARC 21 cho cấu trúc biểu ghi, bộ mã ký tự và vật mang tin 
trao đổi". Bộ mã ký tự không ngầm định được sử dụng được nêu trong trường 066. 

a - UCS/Unicode 
Mã a cho biết bộ mã ký tự sử dụng trong biểu ghi là bảng mã vạn năng UCS (ISO 
10646) hoặc Unicode. 

 

10   Số chỉ thị 

Ví trí ký tự số chỉ thị chứa mã một ký tự có giá trị bằng số chỉ thị gặp trong các trường 
dữ liệu có độ dài biến động. (Vị trí ký tự chỉ thị chứa một mã cung cấp thông tin để diễn 
giải hoặc bổ sung thông tin về dữ liệu chứa trong biểu ghi). Trong MARC 21, hai vị trí 
đầu tiên của mỗi trường dữ liệu có độ dài biến động được dành cho các chỉ thị; vì thế số 
chỉ thị luôn là 2. 

2 - Số vị trí ký tự sử dụng cho chỉ thị 
 

11   Số ký tự mã trường con 

Ví trí ký tự số ký tự mã trường con chứa mã một ký tự có giá trị bằng số vị trí ký tự  sử 
dụng cho một mã trường con trong trường có độ dài biến động. (Mỗi yếu tố dữ liệu 
trong một trường con được xác định bằng một mã trường con). Trong MARC 21, một 
mã trường con bao gồm một dấu phân cách và một ký tự dạng chữ thường hoặc số; vì 
thế số ký tự mã trường con luôn luôn là 2. 

2 - Số vị trí ký tự sử dụng cho mã trường con 

 

12-16   Địa chỉ cơ sở của dữ liệu 

Ví trí ký tự địa chỉ cơ sở của dữ liệu chứa con số dài 5 ký tự cho biết vị trí ký tự đầu tiên 
của của trường kiểm soát có độ dài biến động trong biểu ghi. Số này là cơ sở để từ đó 
tính toán vị trí bắt đầu của tất cả các trường khác trong phần Danh mục. (Vị trí bắt đầu 
trong mỗi mục trường của phần Danh mục của biểu ghi là vị trí tương đối so với vị trí 
đầu tiên của trường kiểm soát có độ dài biến động mà không phải là từ đầu biểu ghi). 
Địa chỉ cơ sở của dữ liệu bằng tổng số độ dài của Đầu biểu và Danh mục, cộng cả dấu 
phân cách ở cuối trường Danh mục. Con số chỉ độ dài được căn phải và những vị trí 
không sử dụng được thay bằng số 0. 

<con số> - Tổng độ dài của Trường đầu biểu và Danh mục, kể cả dấu phân cách 
trường ở cuối Danh mục 
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17   Cấp độ mô tả 

Ví trí ký tự cấp độ mô tả chứa một mã một ký tự cho biết mức độ đầy đủ của thông tin 
thư mục và/hoặc định danh nội dung trong biểu ghi. 

# - Cấp đầy đủ 
Mã # (khoảng trống) cho biết đây là biểu ghi MARC cấp đầy đủ nhất. Thông tin sử 
dụng trong tạo lập biểu ghi được rút ra từ việc nghiên cứu tài liệu gốc. Đối với xuất 
bản phẩm nhiều kỳ, ít nhất một số ấn phẩm được nghiên cứu. 

1 - Cấp đầy đủ, tài liệu không được nghiên cứu 
Mã 1 cho biết đây là biểu ghi MARC cấp đầy đủ sau cấp đầy đủ nhất. Thông tin sử 
dụng trong tạo lập biểu ghi được rút ra từ một mô tả tài liệu gốc (thí dụ từ phiếu mục 
lục thư viện, từ mô tả trong một tài liệu hướng dẫn). Mọi thông tin có trên mô tả 
được sử dụng để nhập vào biểu ghi, song bản thân tài liệu gốc không được nghiên 
cứu trực tiếp. Điều này có nghĩa là một số trường kiểm soát  và dữ liệu (thí dụ trường 
043 Mã khu vực địa lý) chỉ được dựa trên các thông tin có sẵn trong mô tả. Mã 1 
được sử dụng chủ yếu trong việc chuyển đổi biểu ghi từ nguồn khác. 

2 - Cấp không đầy đủ, tài liệu không được nghiên cứu 
Mã 2 cho biết đây là biểu ghi MARC cấp không đầy đủ (ở giữa cấp tối thiểu và cấp 
đầy đủ nhất) được tạo ra từ một mô tả tài liệu gốc (thí dụ từ phiếu mục lục thư viện) 
mà không kiểm tra lại bằng tài liệu gốc. Mọi điểm truy cập được mô tả được chuyển 
sang từ bản mô tả; các đề mục có kiểm soát không nhất thiết là mới nhất. Thí dụ, mã 
2 có thể được sử dụng trong việc chuyển đổi một phần của các yếu tố dữ liệu trên 
phiếu thư viện sang khổ mẫu MARC. 

3 - Cấp viết tắt 
Mã 3 cho biết đây là biểu ghi ngắn không đáp ứng các đặc tả của cấp biên mục tối 
thiểu. Các tiêu đề trong biểu ghi có thể phản ánh những quy định mẫu đã được thiết 
lập đến mức mà nó đã có khi biểu ghi được tạo ra. 

4 - Cấp cốt lõi 
Mã 4 cho biết đây là biểu ghi có cấp cao hơn cấp tối thiểu nhưng thấp hơn cấp đầy 
đủ, đáp ứng tiêu chuẩn cốt lõi về mức độ đầy đủ của biên mục. 

5 - Cấp sơ bộ 
Mã 5 cho biết đây là biểu ghi biên mục sơ bộ đang trong quá trình tạo lập. Những 
biểu ghi như vậy không được coi là biểu ghi đã hoàn thành. Không có thông tin để 
cho rằng liệu các tiêu đề trong biểu ghi phản ánh những quy định đã được thiết lập 
hoặc biểu ghi đáp ứng những yêu cầu biên mục tối thiểu. 

7 - Cấp tối thiểu 
Mã 7 cho biết đây là biểu ghi biên mục cấp tối thiểu thoả mãn những yêu cầu biểu 
ghi biên mục tối thiểu quốc gia Hoa Kỳ. 
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8 - Cấp ấn phẩm tiền xuất bản 
Mã 8 cho biết đây là biểu ghi có cấp ấn phẩm tiền xuất bản. Nó bao gồm những biểu 
ghi được tạo ra trong việc biên mục các ấn phẩm mới có chương trình xuất bản. 

u - Không biết 
Mã u thể hiện tình trạng khi tổ chức nhận hoặc gửi dữ liệu có mã cục bộ ở vị trí Đầu 
biểu/17 không cho phép xác định được cấp độ biểu ghi. Mã u sẽ thay thế cho mã cục 
bộ. Mã này không được sử dụng cho biểu ghi mới được tạo ra hoặc được cập nhật. 

z - Không áp dụng 
Mã z cho biết cơ chế phân loại cấp độ biểu ghi không áp dụng cho biểu ghi hiện tại. 

 

18   Quy tắc biên mục áp dụng 

Vị trí ký tự Quy tắc biên mục áp dụng chứa một mã một ký tự dạng chữ cái để cho biết 
đặc trưng của dữ liệu mô tả trong biểu ghi thông qua các chuẩn biên mục. Đặc biệt, mã 
cho biết phần mô tả của biểu ghi tuân thủ quy tắc Mô tả thư mục chuẩn quốc tế (ISBD), 
hoặc trong khuôn khổ hoặc ngoài khuôn khổ Quy tắc biên mục Anh - Mỹ lần xuất bản 
thứ hai (AACR2). Trường con $e (Quy ước mô tả) của trường 040 (Nguồn biên mục) có 
thể được sử dụng để xác định quy tắc biên mục được áp dụng. 

# - Không phải quy tắc ISBD 
Mã # (khoảng trống) cho biết biểu ghi không được tạo lập dựa theo quy tắc ISBD. Nó 
được sử dụng cho những biểu ghi không tuân thủ các thực tiễn biên mục và các dấu 
phân cách theo ISBD. Thí dụ quy tắc biên mục không tuân thủ quy ước của ISBD 
như: Quy tắc biên mục, Tiêu đề nhan đề và tác giả (1908); Quy tắc biên mục, Tiêu 
đề nhan đề và tác giả của Hội Thư viện Mỹ (1941); Quy tắc biên mục, Tiêu đề nhan 
đề và tác giả của Hội Thư viện Mỹ (1949); Quy tắc biên mục Anh-Mỹ xuất bản lần 1 
(AACR1) (Trừ những phần đã được duyệt lại). 

a - AACR2 
Mã a cho biết biểu ghi được tạo lập theo Quy tắc biên mục Anh-Mỹ xuất bản lần 2 
(AACR2) và những tài liệu hướng dẫn dựa theo Quy tắc AACR2, trong đó có áp 
dụng ISBD trong phần biên mục mô tả. (Những diễn giải của AACR2 nêu trong các 
tài liệu hướng dẫn trước tiên phản ánh những chi tiết liên quan đến mô tả; những 
điểm truy cập nói chung đảm bảo sự nhất quán với AACR2). Những thực tiễn sử 
dụng dấu phân cách của ISBD được áp dụng. Các điểm truy cập tuân thủ AACR2 
theo phương thức lựa chọn. 

i - ISBD 
Mã i cho biết có sự áp dụng Quy tắc ISBD trong biểu ghi. Phạm trù này bao gồm 1) 
những biểu ghi sử dụng các dấu phân cách theo ISBD nhưng các quy ước không được 
biết; 2) những biểu ghi mới được thiết lập cơ bản theo quy tắc AACR2 nhưng có các 
quy tắc tiêu đề không theo quy tắc nói trên; 3) những biểu ghi tuân thủ các thực tiễn 
dấu phân cách của ISBD áp dụng cho những biểu ghi tạo lập trước khi có AACR2; 4) 
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những biểu ghi được tạo ra theo Chương 6 sửa đổi "Chuyên khảo xuất bản riêng rẽ" 
của AACR1. 

u - Không biết 
Mã u thể hiện tình trạng khi tổ chức nhận hoặc gửi dữ liệu có mã ở vị trí trường Đầu 
biểu/18 không cho phép xác định quy tắc biên mục được thể hiện trong biểu ghi. Mã 
u được sử dụng ở vị trí trường Đầu biểu/18. Mã này không được sử dụng cho biểu ghi 
mới được tạo ra hoặc được cập nhật. 

 

19   Đòi hỏi biểu ghi liên kết 

Vị trí ký tự Đòi hỏi biểu ghi liên kết chứa mã một ký tự dạng chữ cái để cho biết liệu 
một chú giải chứa các thông tin định danh tối thiểu có thể được tạo ra từ một trường tiêu 
đề liên kết (các trường 76X-78X) trong biểu ghi mà không cần truy cập những biểu ghi 
liên kết. Những thông tin định danh cơ bản có thể bao gồm tiêu đề chính, tiêu đề là 
nhan đề, tiêu đề chính là nhan đề gộp, tiêu đề chính dưới nhan đề gộp, nhan đề, nhan đề 
gộp, số báo cáo chuẩn, số báo cáo,..  

# - Không đòi hỏi biểu ghi liên kết 
Mã # (khoảng trống) được sử dụng khi 1) trường Tiêu đề liên kết (trường 76X-78X) 
không có dữ liệu; 2) mọi trường tiêu đề liên kết trong biểu ghi chứa thông tin định 
danh cơ bản hoặc trường Chú giải về sự đầy đủ của tiêu đề liên kết (trường 580) chứa 
thông tin tin định danh cơ bản; hoặc 3) trường tiêu đề liên kết có dữ liệu (có chứa 
hoặc không chứa thông tin định danh cơ bản) nhưng không cần thiết có chú giải. 

r - Đòi hỏi biểu ghi liên kết 
Mã r được sử dụng khi có ít nhất một trường Tiêu đề liên kết (76X-78X) không chứa 
thông tin định danh tối thiểu, trường Chú giải về sự đầy đủ của tiêu đề liên kết 
(trường 580) không có dữ liệu và chú giải là không cần thiết; Trường tiêu đề liên kết 
không chứa số kiểm soát của biểu ghi liên kết, có hoặc không có các trường con hỗ 
trợ (thí dụ trường con $g) 

 

20   Độ dài của vị trí độ dài trường 

Trong MARC 21, phần vị trí độ dài trường của mỗi mục trường trong phần Danh mục 
luôn luôn chiếm 4 vị trí ký tự về độ dài.  

4 - Số ký tự trong phần độ dài trường của mục trường trong Danh mục 
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21   Độ dài của vị trí ký tự bắt đầu 

Trong MARC 21, phần vị trí bắt đầu của mỗi mục trường trong phần Danh mục luôn 
luôn chiếm 5 vị trí ký tự về độ dài.  

5 - Số ký tự trong phần vị trí bắt đầu của mục trường trong Danh mục 

 

22   Độ dài của vị trí ứng dụng riêng 

Trong MARC 21, một mục trường trong phần Danh mục không chứa phần ứng dụng 
riêng. Vị trí này luôn luôn chứa ký tự  0.  

0 - Số ký tự trong phần độ dài ứng dụ riêng của mục trường trong Danh mục 

 

23   Không xác định 

Trong MARC 21, vị trí này không được xác định. Nó luôn luôn chứa ký tự 0.  

0 - Không xác định 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Những yếu tố do chương trình tạo ra - Những yếu tố trường đầu biểu thường được chương 
trình tạo ra gồm: 

00-04 Độ dài biểu ghi logic 
05 Tình trạng biểu ghi 
09 Bộ mã ký tự 
10 Số chỉ thị 
11 Độ dài mã trường con 
12-16 Địa chỉ cơ sở của dữ liệu 
19 Đòi hỏi biểu ghi liên kết 
20-23 Bản đồ mục trường 

Nói chung những giá trị mặc định trong các yếu tố khác của trường đầu biểu cũng được tạo ra 
tự động. 

Viết hoa - mọi ký tự trong trường đầu biểu đều ở dạng chữ thường. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

06 Dạng biểu ghi 
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b  Mã kiểm soát tài liệu lưu trữ và bản thảo [Lỗi thời] 

Được coi là lỗi thời từ năm 1995 khi mã ở vị trí truờng đầu biểu/08 được sử dụng cho 
Dạng kiểm soát. 

 h Xuất bản phẩm vi hình [Lỗi thời] [Chỉ có trong USMARC] 

Được đưa vào trong giai đoạn 1968-1972; sử dụng trường 007 

n  Tài liệu hướng dẫn đặc biệt  [Lỗi thời] 

Được đưa vào trong giai đoạn 1975-1983; sử dụng mã k (tài liệu đồ hoạ không chiếu 
hình hai chiều) và mã r (vật thể ba chiều nhân tạo và đối tượng gặp trong tự nhiên) 

07 Cấp thư mục 

p  Tài liệu  [Lỗi thời], [chỉ có trong CAN/MARC] 

17 Cấp biên mục 

0  Cấp đầy  đủ với tài liệu gốc  [Lỗi thời, 1997], [chỉ có trong 
CAN/MARC] 

6  Cấp tối thiểu  [Lỗi thời, 1997], [chỉ có trong CAN/MARC] 

18  Quy tắc biên mục mô tả 

p  Biểu ghi mô tả một phần theo ISBD  [Lỗi thời] 

Được đưa vào giai đoạn 1974-1987.  Hiện sử dụng mã i (ISBD) 

 r Biểu ghi ở dạng tạm thời [Lỗi thời] 

Được đưa vào giai đoạn 1976-1981 cho các biểu ghi tạo lập theo Chương 12 có sửa 
đổi của  AACR1. Hiện nay sử dụng mã i 

19 Mã biểu ghi liên kết 

 2 Mở cho sưu tập [Lỗi thời, 1984] [Chỉ có trong CAN/MARC] 
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Danh mục (KL) 

Chỉ thị và trường con 

Danh mục không có chỉ thị và mã trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 

00-02 Nhãn trường 

03-06 Độ dài trường 

07-11 Vị trí ký tự bắt đầu 

Định nghĩa vị trí ký tự và phạm vi 

Danh mục chứa một loạt những mục trường có độ dài cố định, mỗi mục tương ứng với 
một trường có trong biểu ghi. Mỗi mục trường có độ dài 12 ký tự chia thành ba phần: nhãn 
trường, độ dài trường và vị trí ký tự bắt đầu. Phần Danh mục nối tiếp ngay sau phần Đầu biểu 
và bắt đầu từ vị trí ký tự thứ 24. Phần vị trí ký tự độ dài trường và vị trí bắt đầu được xác định 
ở vị trí Đầu biểu/20-23 (Bản đồ mục) tương ứng là 4 và 5 ký tự. Vì nhãn trường luôn luôn là 
một số có 3 ký tự, phần độ dài của nhãn trường ở trong Danh mục không được thể hiện trong 
bản đồ mục. 

Thông tin chi tiết về cấu trúc của các mục trường trong Danh mục được nêu trong tài 
liệu "Đặc tả MARC 21 về cấu trúc, bộ mã ký tự và vật mang trao đổi thông tin". 

 Mô tả một mục trường của Danh mục 

Vị trí ký tự 

00-02   Nhãn trường 

Phần Nhãn trường của mỗi mục trường của Danh mục gồm ba ký tự mã ASCII dạng con 
số hoặc chữ cái ASCII (hoặc ở dạng viết hoa hoặc ở dạng viết thường, nhưng không bao 
giờ gồm cả hai loại), dùng để định danh trường có độ dài biến động tương ứng. 

03-06   Độ dài trường 

Phần độ dài trường của mỗi mục trường của Danh mục chứa bốn ký tự mã ASCII dạng 
số xác định độ dài của trường liên quan với mục trường này. Độ dài trường bao gồm cả 
chỉ thị, mã trường con, dữ liệu và dấu kết thúc trường của trường tương ứng. Con số độ 
dài trường nếu nhỏ hơn 4 chữ số thì được căn phải và vị trí không sử dụng được thay 
bằng số 0 (số không). 

07-11   Vị trí ký tự bắt đầu 

Vị trí ký tự bắt đầu của mỗi mục trường chứa 5 ký tự mã ASCII dạng số xác định vị trí 
bắt đầu của trường có độ dài biến động tương ứng tính theo vị trí tương đối so với Địa 
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chỉ gốc của dữ liệu (vị trí Đầu biểu/12-16) của biểu ghi. Nếu con số về vị trí bắt đầu ít 
hơn bốn chữ số thì được căn phải và những vị trí không sử dụng được thay bằng số 0 (số 
không). 

Danh mục 

Thí dụ 
 Nhãn trường Độ dài trường Vị trí ký tự bắt 

đầu 
Mục trường 1 001 0013 00000 
Mục trường 2 008 0041 00013 
Mục trường 3 050 0011 00054 

 

Quy ước nhập dữ liệu 
Các mục trường được hệ thống tạo ra một cách tự động. 
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00X Các trường kiểm soát - Thông tin chung 

001   Số kiểm soát 

003   Mã số cơ quan gán số kiểm soát 

005   Ngày và thời gian giao dịch lần cuối 

006   Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định - Đặc trưng tài liệu bổ sung 

007   Trường mô tả vật lý có độ dài cố định 

008   Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định 

 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Các trường kiểm soát chứa các con số và những dạng thông tin kiểm soát khác được 
mã hoá, sử dụng trong quá trình xử lý biểu ghi thư mục máy tính đọc được. Những trường này 
không có chỉ thị và mã trường con. 

Đối với trường có độ dài cố định với các loại thông tin mã hoá khác nhau, những yếu 
tố dữ liệu đặc thù được xác định theo vị trí. Những giải thích chi tiết  hơn về những yếu tố dữ 
liệu xác định theo vị trí được mô tả trong những phần cụ thể của từng trường. 

Trường 009 được dành cho sử dụng cục bộ và không được mô tả trong tài liệu này. 

Lịch sử định danh nội dung 

 009 Trường mô tả vật lý có độ dài cố định đối với sưu tập lưu trữ [Lỗi thời] 

Trường 009 được xác định là lỗi thời từ năm 1985 khi vị trí 08-22 được quy định cho 
phim l−u trữ (vị trí 007/00 = m) trong trường 007 (trường có độ dài cố định về mô tả vật lý). 
Những vị trí cho trường 009 và cho trường 007 là:  00 (genealogical stage) (007/11), 01 (giai 
đoạn kỹ thuật) (007/09), 02 (giai đoạn màu) (007/14), 03 (nhũ tương phim) (007/10), 04 (nền 
phim) (007/12), 05 (âm thanh âm bản và dương bản), 06 (kiểu màu bổ sung) (007/13), 07 (độ 
co theo chiều dọc), 08 (độ co lỗ), 09 (sự hỏng phim) (007/15) và 11-14 (ngày kiểm tra phim) 
(007/17-22). 

009 - Trường có độ dài cố định mô tả vật lý đối tài liệu bản đồ [Lỗi thời, 
1997][chỉ có ở CAN/MARC] 

 Trường 009 của CAN/MARC được coi là lỗi thời từ năm 1997 với việc xác định 
trường 007 cho ảnh viễn thám và giá trị mới cho bản đồ trong trường 008. 
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001   Số kiểm soát (KL) 

Chỉ thị và trường con 

Trường không có chỉ thị và trường con. 

Định nghĩa và phạm vi  của trường 
Trường này chứa số kiểm soát được tổ chức tạo lập, sử dụng hoặc phổ biến biểu ghi 

gán cho biểu ghi. Cho mục đích trao đổi dữ liệu, tài liệu hướng dẫn về cấu trúc của số kiểm 
soát và những quy ước nhập dữ liệu cần được cung cấp cho những đối tác trao đổi dữ liệu. Mã 
của MARC về mã số của cơ quan gán số kiểm soát ở trường 001 được nhập trong trường 003 
(Mã cơ quan gán số kiểm soát). Tổ chức nhận biểu ghi có thể chuyển số kiểm soát biểu ghi ở 
trường 001 (và mã số cơ quan gán số kiểm soát trong trường 003) sang trường 035 (Số kiểm 
soát của hệ thống), 010 (Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội) hoặc 016 (Số kiểm soát của cơ 
quan biên mục quốc gia) và thay vào đó số kiểm soát do mình gán cho biểu ghi (và mã số cơ 
quan gán số kiểm soát vào trường 003). 

Thí dụ 
001 #880524405## 
003 CaOONL 
016 ##$a880524405## 
 (Thư viện Quốc gia Canađa thường đánh số kiểm soát vào cả hai trường 

001 và 016) 
 
001 ###86104385# 
003 DLC 
010 ##$a###86104385# 
 (Thư viện quốc hội Hoa Kỳ thường đánh số kiểm soát vào cả hai trường 001 

và 010) 
 
001 14919759 
003 OCoLC 
001 #####9007496 
003 DNLM 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Dữ liệu trường 001 có thể được tạo ra bởi hệ thống. Cấu trúc số kiểm soát của Thư viện Quốc 
hội Hoa Kỳ và Thư viện Quốc gia Canađa được mô tả trương ứng trong phần quy ước nhập dữ 
liệu của trường 010 (Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội) và trường 016 (Số kiểm soát của Cơ 
quan biên mục quốc gia). 
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003   Mã cơ quan gán Số kiểm soát (KL) 

Chỉ thị và trường con 

Trường không có chỉ thị và trường con 

Định nghĩa và phạm vi CỦA TRƯỜNG 
Trường này chứa mã của MARC về tổ chức gán số kiểm soát ở trường 001 (Số kiểm 

soát). Đối với các tổ chức của Mỹ và không phải của Mỹ, trừ những tổ chức ở Canađa, nguồn 
cho mã này lấy từ tài liệu "Danh mục MARC cho tổ chức" được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
xây dựng.  Đối với các tổ chức của Canađa, nguồn của mã này được lấy từ tài liệu "Ký hiệu và 
Chính sách cho mượn liên thư viện ở Canađa" do Thư viện Quốc gia Canađa xây dựng. 

Bất kể khi nào số kiểm soát trong trường 001 thay đổi, cơ quan quản lý biểu ghi phải 
đảm bảo rằng mã MARC trong trường 003 phải liên quan đến số kiểm soát trong trường 001. 

Thí dụ 
001 #880524405## 
003 CaOONL 
 
001 ###86104385# 
003 DLC 
 
001 14919759 
003 OCoLC 
 
001 #####9007496 
03 DNLM 

 

Quy ước nhập Dữ LIỆU 

Dữ liệu của trường 003 thường được hệ thống tạo ra.  
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005   Ngày và thời gian giao dịch lần cuối với biểu ghi (KL) 

Chỉ thị và trường con 

Trường không có chỉ thị và trường con 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Trường này chứa 16 ký tự mô tả ngày và thời gian của lần giao dịch gần nhất với biểu 
ghi. Dữ liệu ngày và thời gian dùng để xác định phiên bản của biểu ghi. Dữ liệu này được ghi 
theo cấu trúc trình bày trong tiêu chuẩn ISO 601 Trình bày ngày và thời gian. Ngày được trình 
bày bằng 8 ký tự theo mẫu yyyymmdd (4 ký tự cho năm (yyyy), 2 ký tự cho tháng (mm) và 2 
ký tự cho ngày (dd)).  

Dữ liệu thời gian trình bày 8 ký tự theo mẫu hhmmss.f (2 ký tự cho giờ (hh), hai ký tự 
cho phút (mm), 2 ký tự cho giây (ss) và 2 ký tự cho phần trăm giây tính cả dấu chấm). Thời 
gian trong ngày được tính theo 24 giờ (từ 00-23). 

Ngày và thời gian lần đầu tiên biểu ghi được nhập vào hệ thống được nhập vào trường 
08/00-05. Dữ liệu về thời gian này không thay đổi. 

Thí dụ 
005 1994023151047.0 

ngày 31 tháng 2 năm 1994, 15giờ 10 phút 47 giây 

 

Quy ước nhập Dữ LIỆU 
Dữ liệu của trường 005 thường được hệ thống tạo ra vào thời điểm giao dịch cuối cùng với 
biểu ghi.  
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006   Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định - Đặc trưng tài liệu 
bổ sung (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường này không có chỉ thị và mã trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo 
vị trí. Dạng của tài liệu được liệt kê theo đúng trình tự chúng xuất hiện trong trường 008 
(Trường yếu tố dữ liệu có độ dài cố định). Tham khảo vị trí tương ứng (18-34) trong trường 
008 để mô tả vị trí dữ liệu 01-17 của trường 006. 

Vị trí ký tự 
Sách 

00 Dạng tài liệu 
a Tài liệu ngôn ngữ 
t  Bản thảo tài liệu ngôn ngữ  

01-04 Minh hoạ 
05 Đối tượng mục tiêu 
06 Dạng đối tượng 
07-10 Bản chất nội dung 
11 ấn phẩm chính phủ 
12 ấn phẩm hội nghị 
13 Festschrift 
14 Tài liệu chỉ mục 
15 Không xác định 
17 Tiểu sử 

 

 Tệp tin máy tính 

00 Dạng tài liệu 
m Tệp tin máy tính 

01-04 Không xác định 
05 Đối tượng mục tiêu 
06-08 Không xác định 
09 Dạng tệp tin 
10 Không xác định 
11 ấn phẩm chính phủ 
12-17 Không xác định 

 

Bản đồ 

00 Dạng tài liệu 
e Tài liệu bản đồ 
f  Bản thảo tài liệu bản đồ 

01-04 Bản đồ địa hình 
05-06 Lưới chiếu 
07 Không xác định 

08 Dạng tài liệu bản đồ  
09-10 Không xác định 
11 ấn phẩm chính phủ 
12 Dạng đối tượng 
13 Không xác định 
14 Chỉ mục 
15 Không xác định 
16-17 Đặc trưng khổ mẫu đặc biệt 

 

 Tài liệu hỗn hợp 

00 Dạng tài liệu 
p  Tài liệu hỗn hợp 
01-05 Không xác định 
06 Dạng đối tượng 
07-17 Không xác định 

 Âm nhạc 

00 Dạng tài liệu 
c  Bản nhạc in 
d Bản thảo âm nhạc 
i  Ghi âm không âm nhạc 
j  Ghi âm âm nhạc 

01-02 Hình thức sáng tác 
03 Loại âm nhạc 
04 Không xác định 
05 Đối tượng mục tiêu 
06 Dạng đối tượng 
07-17 Vật kèm theo 
13-14 Lời văn của ghi âm 
15-17 Không xác định 

ấn phẩm nhiều kỳ 

00 Dạng tài liệu 
s  ấn phẩm nhiều kỳ 

01 Tần xuất 
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g  Vật mang chiếu được 02 Nhịp độ xuất bản 
k Đồ hoạ hai chiều không chiếu  03 Trung tâm ISSN 
o Bộ tài liệu (kit) 04 Dạng ấn phẩm nhiều kỳ 
r Vật thể ba chiều hoặc vật thể gặp 

trong tự nhiên 
05 Dạng đối tượng gốc 
06 Dạng đối tượng 

01-03 Thời lượng 07 Bản chất của cả bộ tài liệu 
04 Không xác định 08-10 Bản chất nội dung 
05 Đối tượng mục tiêu 11 ấn phẩm chính phủ 
06-10 Không xác định 12 ấn phẩm hội nghị 
11 ấn phẩm chính phủ 13-15 Không xác định 
12 Dạng đối tượng 16 Chữ cái gốc hoặc chữ tượng hình 

của nhan đề 13-15 Không xác định 
16 Dạng tài liệu nhìn  17 ấn phẩm kế tục hoặc cuối cùng 
17 Kỹ thuật Tài liệu nhìn 

00 Dạng tài liệu 

 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Trường này chứa 18 vị trí ký tự (00-17) cung cấp thông tin mã hoá về những khía cạnh 
đặc biệt của đối tượng đang được biên mục mà không thể mã hoá được trong trường 008 (Yếu 
tố dữ liệu có độ dài cố định). Trường được sử dụng khi đối tượng có nhiều đặc trưng (thí dụ 
tài liệu in có kèm theo băng caset, hoặc các bản đồ được xuất bản kế tiếp). Nó cũng được sử 
dụng để nhập thông tin về các khía cạnh của tệp tin mà trong vị trí Đầu biểu/06 chứa một mã 
khác mã m. Yếu tố dữ liệu trường có độ dài cố định 006, tương tự như yếu tố dữ liệu của 
trường 008, phục vụ cho mục đích quản trị dữ liệu và tìm tin. 

Trường có cấu trúc dạng cây, trong đó mã gán ở vị trí 006/00 xác định những yếu tố 
dữ liệu của các vị trí tiếp sau. Trừ mã s (xuất bản phẩm kế tiếp), các mã trong vị trí trường 
006/00 tương thích với mã trong vị trí Đầu biểu/06 (Dạng biểu ghi). Đối với mỗi lần lặp của 
trường 006, các mã xác định cho những vị trí 00-17 sẽ tương tự như các mã dùng cho vị trí 
18-34 của trường 008 (Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định). 

 Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Các yếu tố dữ liệu trường 006 được xác định theo vị trí. Vị trí 006/00 chứa một mã cho 
biết loại hình tài liệu. Ký tự lấp đầy (|) không được sử dụng trong vị trí này.  Ký tự lấp đầy có 
thể sử dụng cho bất kỳ vị trí ký tự khi cơ quan biên mục không có ý định sử dụng mã cho vị 
trí đó. 

Trong phần này chỉ hướng dẫn sử dụng mã cho vị trí 006/00. Những vị trí ký tự khác 
được mô tả trong vị trí của trường 008 (Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định). Trong mọi trường 
hợp, vị trí trường 006/01-17 tương ứng với vị trí 18-34 của trường 008. Sự quan hệ giữa mã tại 
vị trí 006/00 và trường 008 được trình bày dưới đây. 

 

006/00 Dạng tài liệu Trường 008/18-34 
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a    Tài liệu ngôn ngữ Sách 

c    Bản nhạc in Âm nhạc 

d   Bản thảo âm nhạc Âm nhạc 

e   Tài liệu bản đồ Bản đồ 

f   Bản thảo tài liệu bản đồ Bản đồ 

g   Vật mang chiếu hình Tài liệu nhìn 

i   Ghi âm không âm nhạc Âm nhạc 

j   Ghi âm âm nhạc Âm nhạc 

k   Đồ hoạ hai chiều không chiếu 
được 

Tài liệu nhìn 

m  Tệp tin máy tính Tệp tin máy tính 

o  Bộ tài liệu (kit) Tài liệu nhìn 

p  Tài liệu hỗn hợp Tài liệu hỗn hợp 

r  Vật thể nhân tạo ba chiều hoặc 
đối tượng gặp trong tự nhiên 

Tài liệu nhìn 

s   Kiểm soát ấn phẩm xuất bản 
nhiều kỳ 

Xuất bản phẩm nhiều kỳ 

t   Bản thảo tài liệu ngôn ngữ Sách 

Các mã cho vị trí 006/00 

a - Tài liệu ngôn ngữ 

Mã a được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu 
ngôn ngữ không xuất bản một cách kế tiếp. 

c - Bản nhạc in 

Mã c được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến bản nhạc 
in.  

d - Bản thảo âm nhạc 

Mã d được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến bản thảo 
âm nhạc. 
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e - Tài liệu bản đồ 

Mã e được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu 
bản đồ không xuất bản một cách kế tiếp. 

f - Bản thảo bản đồ 

Mã f được sử dụng để xác định trường 006 chứa dữ liệu liên quan đến bản thảo bản đồ. 

g - Tài liệu chiếu hình 

Mã g được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu 
chiếu hình. 

i - Ghi âm không phải âm nhạc 

Mã i được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu ghi 
âm không âm nhạc. 

j - Ghi âm âm nhạc 

Mã j được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu ghi 
âm âm nhạc. 

k - Đồ hoạ hai chiều không chiếu 

Mã k được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến đồ hoạ hai 
chiều không chiếu. 

m - Tệp tin 

Mã m được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tệp tin. 

o - Bộ tài liệu 

Mã o được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến bộ tài liệu. 

p - Tài liệu hỗn hợp 

Mã p được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến tài liệu 
hỗn hợp. 

r - Vật thể nhân tạo ba chiều hoặc đối tượng gặp trong tự nhiên 

Mã r được sử dụng để xác định trường 006 chứa yếu tố dữ liệu liên quan đến vật thể 
nhân tạo ba chiều hoặc đối tượng gặp trong tự nhiên.  

s - Kiểm soát xuất bản phẩm nhiều kỳ 

Mã s được sử dụng để xác định trường 006 chứa dữ liệu liên quan đến khía cạnh kiểm 
soát xuất bản phẩm nhiều kỳ không in. Đối với tài liệu ngôn ngữ được in được kiểm 
soát theo dạng kế tiếp thì sử dụng trường 008. 

t - Bản thảo tài liệu ngôn ngữ 

Mã t được sử dụng để xác định trường 006 chứa dữ liệu liên quan đến tài liệu ngôn ngữ 
dạng bản thảo.  
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Quy ước nhập dữ liệu 

Chữ in hoa - các mã dạng chữ cái được nhập ở dạng chữ thường. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

006 Yếu tố dữ liệu có độ dài cố định-Các đặc trưng tài liệu bổ sung [Mới, 1995]  
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007   Trường mô tả vật lý có độ dài cố định - Thông tin 
chung (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị trí căn 
cứ loại dữ liệu. Loại tài liệu được liệt kê theo vần chữ cái của các mã. 

Vị trí ký tự 

Bản đồ (007/00 = a) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định 
03  Màu sắc 
04  Vật mang tin 
05  Loại phiên bản 
06  Chi tiết sản xuất/phiên bản 
07  Khía cạnh âm bản/dương bản 
 

Tệp tin (007/00 = c) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định 
03  Màu sắc 
04  Kích thước 
05  Âm thanh 
06-08  Số bít ảnh 
09  Kiểu tệp tin 
10  Điểm kiểm soát chất lượng 
11  Lai lÞch/Nguån  
12  Cấp độ nén 
13  Chất lượng định dạng format 
 

Địa cầu (007/00 = d) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định 
03  Màu sắc 
04  Vật mang tin 
05  Loại phiên bản 
 

Tài liệu chữ nổi (007/00 = f) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

02  Không xác định 
03-04  Lớp ký tự Braille 
05  Cấp rút gọn 
06-08  Dạng bản nhạc Braille 
09  Đặc trưng vật lý đặc biệt 
 

Đồ hoạ chiếu hình 
(007/00=g) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định 
03  Màu sắc 
04  Nền của lớp nhũ tương 
05  Âm thanh đi kèm hoặc tách riêng 
06  Vật mang ânh thanh 
07  Kích thước 
08  Vật liệu hỗ trợ thứ cấp 
 

Vi hình (007/00 = h) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định 
03  Khía cạnh âm bản/dương bản 
04  Kích thước 
05  Dải tỷ lệ thu nhỏ  
06-08  Tỷ lệ thu nhỏ 
09  Màu sắc 
10  Nhũ tương trên nền phim 
11  Thế hệ 
12  Nền của phim 
 

Đồ hoạ không chiếu (007/00 
= k) 

00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
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07  Phạm trù sử dụng nền 02  Không xác định 
08  Loại thiết bị dò 03  Màu sắc 
09-10  Loại dữ liệu 04  Vật liệu hỗ trợ chính 
 05  Vật liệu hỗ trợ thứ cấp 

 Ghi âm  (007/00 = s) 
Phim (007/00 = m) 00  Loại tài liệu 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 00  Loại tài liệu 
02  Không xác định 01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
03  Tốc độ ghi 02  Không xác định 
04  Cấu trúc rãnh ghi âm 03  Màu sắc 
05  Độ rộng của rãnh xoắn 04  Dạng thức trình bày của phim 
06  Kích thước 05  Âm thanh ghi liền hoặc tách riêng 
07  Độ rộng của băng 06  Vật mang cho âm thanh 
08  Cấu hình băng 07  Kích thước 
09  Loại đĩa, ống trụ hoặc băng 08  Cấu hình của kênh phát lại 
10  Loại vật liệu 09  Yếu tố sản xuất 
11  Loại rãnh 10  Khía cạnh dương bản/âm bản 
12  Đặc trưng rãnh ghi đặc biệt 11  Thế hệ 
13  Kỹ thuật thu và bảo quản 12  Nền của phim 
 13  Phạm trù tinh chỉnh của màu sắc 

14  Loại vật tạo màu hoặc in ấn Văn bản (007/00 = t) 
15  Thời gian hỏng 

00  Loại tài liệu 16  Mức hoàn chỉnh 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 17-22  Ngày kiểm tra phim 
  

Ghi hình (007/00 = v) Bộ tài liệu (007/00 = o) 

00  Loại tài liệu 00  Loại tài liệu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
02  Không xác định   
03  Màu sắc      Bản nhạc có lời (007/00 = q) 
04  Dạng ghi hình 00  Loại tài liệu 
05  Âm thanh ghi trên nền hoặc tách 

riêng 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
 

06  Vật mang âm thanh ảnh viễn thám (007/00 = r) 07  Kích thước 
08  Cấu hình của rãnh ghi 00  Loại tài liệu 
 01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

02  Không xác định Không xác định (007/00 = z) 
03  Độ cao viễn thám 

00  Loại tài liệu 04  Tư thế viễn thám 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 05  Lớp mây 

06  Dạng cấu trúc nền 
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Định nghĩa và phạm vi 

Trường này chứa những thông tin đặc biệt dưới dạng các mã về những đặc trưng vật 
lý. Thông tin có thể đại diện cho toàn bộ đối  tượng hoặc một phần của đối tượng ở dạng tài 
liệu đi kèm. Những đặc trưng vật lý thường liên quan đến thông tin ở những phần khác của 
biểu ghi MARC, đặc biệt trường 300 (Mô tả vật lý) hoặc một trong những trường chú giải 
5XX. 

Trường 007 có cấu trúc hình cây phái sinh trong đó mã ở vị trí 007/00 (Loại tài liệu) 
quy định những yếu tố cho những vị trí ký tự tiếp sau. 

 

 Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 
Các yếu tố dữ liệu trường 007 được xác định theo vị trí và số vị trí ký tự trong trường 

phụ thuộc vào mã chứa trong vị trí 007/00. Vị trí ký tự 007/00 chứa một mã thể hiện loại tài 
liệu của tài liệu đang xử lý. Ký hiệu lấp đầy (|) không sử dụng được ở vị trí này. Ký hiệu lấp 
đầy có thể được sử dụng ở bất cứ vị trí ký tự nào khi cơ quan biên mục có ý định không mã 
hoá vị trí đó. 

Mỗi cấu trúc hình cây của trường 007 đối với mỗi loại hình tài liệu có độ dài xác định, 
khi nó xuất hiện, mọi vị trí đều phải có dữ liệu. Trường 007 cho phim và tệp tin là những 
trường có thể có độ dài thay đổi. Mỗi loại tài liệu đều có một tập hợp cơ bản những vị trí ký tự 
và một tập hợp mở rộng đứng sau tập hợp cơ bản. Thí dụ đối với phim, tập hợp cơ bản có 8 vị 
trí 007/00-07 phải luôn luôn được sử dụng. Cơ quan biên mục có thể chọn những vị trí bổ 
sung từ 007/08 đến 007/22. Mã hoá mọi vị trí của trường đòi hỏi những vị trí mở rộng được 
điền kín bằng ký tự lấp đầy (|). 

Danh mục dưới đây chứa giá trị mã cho vị trí 007/00 (Loại tài liệu) qua đó xác định 
những vị trí tiếp sau. Định nghĩa vị trí ký tự và phạm vi cho những vị trí khác trong trường 
007 được giới thiệu trong phần riêng ở sau phần chung. Thí dụ về trường 007 được giới thiệu 
trong từng phần theo loại tài liệu.  

007/00 PHẠM TRÙ tài liệu 
a    Bản đồ 
c    Tệp tin 
d    Địa cầu 
f    Tài liệu chữ nổi 
g    Đồ hoạ chiếu được 
h    Vi hình 
k    Đồ hoạ không chiếu  
m   Phim 

o Bộ tài liệu 
q  Bản nhạc có lòi 
r   ảnh viễn thám 
s   Băng ghi âm 
t   Văn bản 
v    Ghi hình 
z    Không xác định 

Mã cho vị trí trường 007/00 

a - Bản đồ 

Mã a sử dụng cho các loại tài liệu bản đồ, trừ quả địa cầu. 
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c - Tệp tin 

Mã c cho biết tài liệu có vật mang tin nhằm mục đích sử dụng hoặc xử lý bằng máy 
tính. 

d - Địa cầu 

Mã d cho biết đối tượng là quả địa cầu có mô hình của một thiên thể, thường là trái đất 
hoặc các vòm vũ trụ, mô phỏng bề mặt của bầu trời. 

f -  Tài liệu chữ nổi 

 Mã f cho biết đối tượng là tài liệu đọc được hoặc hiểu được thông qua việc sờ bằng tay.  

g - Đồ hoạ chiếu hình 

Mã g cho biết đối tượng là một tài liệu đồ hoạ chiếu hình ở dạng vật thể hai chiều và có 
mục tiêu chiếu hình nhưng không chuyển động bằng các thiết bị quang, thí dụ như các 
ảnh của phim, các tấm phim đèn chiếu, các tấm trong (kể cả phim x-quang). 

h - Vi hình 

Mã h cho biết đối tượng là một tài liệu vi hình. Thuật ngữ vi hình (microform) là thuật 
ngữ chung để chỉ những vật mang tin, trong suốt hoặc mờ đục có chứa các vi ảnh.  Vi 
ảnh (microimage) là một đơn vị (thí dụ, một trang) văn bản, đồ hoạ, tài liệu tạo bởi máy 
tính, được ghi lên những tấm thẻ, vi phim, vi phiếu hoặc các vật có hìng dạng nhỏ khác 
để đọc được phải phóng đại. Tài liệu vi hình có thể được sao lại từ những tài liệu văn 
bản hoặc đồ hoạ đã có hoặc được là nguyên bản.  

k - Đồ hoạ không chiếu hình 

Mã k cho biết  đối tượng là một tài liệu đồ hoạ không chiếu hình. Đây nói chung được 
xác định là những tài liệu hình vẽ hai chiều hoặc không trong suốt (hình vẽ in, bản vẽ) 
hoặc trong suốt, nhưng không có mục đích chiếu lên để xem (thí dụ phim âm bản của 
ảnh). 

m - Phim 

Mã m cho biết đối tượng là phim được tạo ra từ hàng loạt các ảnh trên phim, có âm 
thanh hoặc không có âm thanh, được thiết kế để phát ra theo tuần tự rất nhanh nhằm tạo 
ra hiệu quả quang học của chuyển động.  

o - Bộ tài liệu 

Mã o cho biết đối tượng là một bộ tài liệu là tập hợp của nhiều thành phần khác nhau 
được xuất bản, phổ biến như một đơn vị tài liệu, chủ yếu dùng cho mục đích hướng dẫn. 
Không một thành phần nào trong bộ tài liệu này được xác định là chiếm ưu thế. Thí dụ 
đó là những gói tài liệu chọn lọc như bộ tài liệu giáo trình lớp 12 về khoa học xã hội (có 
sách, sách bài tập, tài liệu hướng dẫn, các hoạt động,...) hoặc bộ tài liệu kiểm tra đào tạo 
(gồm các câu hỏi, đáp án, hướng dẫn chấm điểm, sơ đồ điểm, tài liệu hướng dẫn đánh 
giá,..). 
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q - Bản nhạc có chú giải 

Mã q cho biết đối tượng là một bản nhạc có chú giải, là thể hiện tác phẩm âm nhạc bằng 
các ký hiệu, không ở dạng trình diễn, có thể ở dạng in hoặc dạng điện tử. Nó bao gồm 
các ký hiệu nhạc lý, các thể hiện dạng sơ đồ, khoá, các hướng dẫn về sáng tác, ảnh, hình 
vẽ, các chú giải nốt nhạc, phím nhạc, điệp khúc, âm vực, giọng, âm sắc hoặc những 
hình thức trình bày khác của bốn thành phần của âm thanh: âm vực, trường độ, âm sắc 
và âm lượng. Bản nhạc có chú giải thường là phương thức giao lưu với người trình bày 
về cách thức thể hiện thành âm thanh. 

r - ảnh viễn thám 

Mã r cho biết đối tượng là một ảnh hoặc bản đồ viễn thám. Đó là một loại ảnh được tạo 
ra bằng thiết bị ghi không ở vị trí sát gần với đối tượng nghiên cứu. 

s - Ghi âm 

Mã s cho biết đối tượng là tài liệu ghi âm, trên đĩa, băng ghi âm, phim, ống trụ, 
dây,...trên đó các giao động âm thanh được ghi lại để âm thanh có thể tái tạo lại, hoặc 
các cuộn giấy trên đó các nốt nhạc được trình bày bằng các lỗ trên giấy, qua đó các âm 
thanh có thể được tạo lại một cách cơ học. 

t - Văn bản 

Mã t cho biết đối tượng là văn bản, được in hoặc viết, có thể đọc được bằng mắt thường 
(như sách, sách mỏng, bảng thông báo, ). 

v - Ghi hình  

Mã v cho biết đối tượng là vật ghi hình, được xác định là ghi ảnh, thường là ảnh chuyển 
động, có kèm âm thanh. Chúng được thiết kế để có thể trình bày lại bằng máy truyền 
hình. 

z - Không xác định 

Mã z cho biết đối tượng là một dạng tài liệu không xác định được thuộc loại mã nào ở 
trên trong trường 007 hoặc là ở nhiều dạng vật lý không được nêu một các đặc thù. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Tính lặp - Trường 007 là lặp, cho phép ghi nhận các khổ mẫu vật lý khác nhau trên cùng một 
biểu ghi thư mục. Thí dụ, một biểu ghi thư mục mô tả một băng ghi hình videocasset trên các 
loại băng U-matic, Beta và VHS sẽ có 3 lần lặp của trường 007. Trong trường hợp này mỗi lần 
lặp của trường 007 có cùng một cấu trúc về loại hình vật lý nhưng có những giá trị khác nhau 
mô tả những loại hình vật liệu khác nhau của tài liệu. Khi đối tượng đang được biên mục có 
các thành phần nằm trong những dạng thức vật lý khác nhau (thí dụ bộ tài liệu có thể chứa 
bản đồ, băng casset, ảnh phim...), khi đó trường 007 có các lần lặp với những cấu trúc khác 
cần thiết cho từng loại hình vật lý của tài liệu. Nếu một cơ quan biên mục lựa chọn không 
nhập riêng từng trường 007, mã "zm" có thể được sử dụng ở vị trí 007/00-01. Khi có nhiều 
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hơn một giá trị cho một vị trí ký  tự, có thể nhập bổ sung trường 007 để ghi lại thông tin thay 
thế. 

300 ##$a1 map and 1 view : $bcol.; $c45 x 78 cm. and 30 x 60 cm. 
007 aj#canzn [bản đồ màu trên giấy] 
007 ay#canzn [trình bày màu trên giấy] 

Viết hoa -  mọi mã trong trường 007 được nhập ở dạng chữ thường. 

 

Liệt kê tổ hợp mã trường 007 theo vị trí ký tự 
Danh mục dưới đây trình bày tất cả các yếu tố của trường 007 theo vị trí ký tự. Mỗi vị 

trí ký tự và định nghĩa vị trí (tên) hợp lệ với phạm trù tài liệu được đánh dấu √. 

Vị trí ký tự Mã hợp lệ đối với từng phạm trù loại tài liệu 
  a c d f g h k m o q r s t v z 
00 Loại tài liệu √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
01 Định danh tài liệu 

đặc thù 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

02 Không xác định √ √ √ √ √ √ √ √ . . √ √ . √ . 
03 Màu sắc √ √ √  √  √ √ . . . . . √ . 
03 Lớp ký tự Braille 

(mã 1) 
. . . √ . . . . . . . . . . . 

03 Khía cạnh dương 
bản/âm bản 

     √          

03 Độ cao viễn thám           √     
03 Tốc độ            √    
                 
04 Vặt mang vật lý √  √             
04 Lớp ký tự Braille 

(mã 2) 
   √            

04 Kích thước  √    √          
04 Nền của nhũ tương     √           
04 Vật liệu nền cấp 1       √         
04 Khổ mẫu nén phim        √        
04 T− thế viễn thám           √     
04 Cấu hình kênh ghi            √    
04 Loại băng ghi hình              √  
                 
05 Loại phiên bản √  √             
05 Âm thanh  √              
05 Cấp rút gọn    √            
05 Âm thanh trên vật 

mang hoặc tách 
riêng 

    √   √      √  

05 Dải tỷ lệ thu nhỏ      √          
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05 Vật liệu hỗ trợ thứ 
cấp 

      √         

05 Lớp phủ mây           √     
05 Độ rộng rãnh/Độ 

sâu rãnh 
           √    

                 
06 Chi tiết sản xuất, 

phiên bản 
√               

06 Dạng bản nhạc 
Braille (Mã 1) 

   √            

06 Vật mang âm 
thanh 

    √   √        

06 Tỷ lệ thu nhỏ (Mã 
1) 

     √          

06 Dạng kết cấu nền            √     
06 Kích thước            √  √  
                 
07 Khía cạnh dương 

bản / âm bản 
√               

07 Dạng bản nhạc 
Braille (Mã 2) 

   √            

07 Kích thước     √   √      √  
07 Tỷ lệ thu nhỏ (Mã 

2) 
     √          

                 
07 Phạm trù sử dụng           √     
07 Độ rộng băng            √    
                 
08 Dạng bản nhạc 

Braille (Mã 3) 
   √            

08 Vật liệu hỗ trợ thứ 
cấp 

    √           

08 Cấu hình kênh ghi        √      √  
08 Tỷ lệ thu nhỏ (Mã 

3) 
     √          

08 Dạng thiết bị ghi           √     
08 Cấu hình băng ghi            √    
                 
09 Đặc trưng vật lý 

đặc biệt 
   √            

09 Màu sắc      √          
09 Yếu tố sản xuất        √        
09 Dạng dữ liệu (Mã 

1) 
          √     

09 Loại đĩa, ống trụ, 
băng 

           √    

                 



 

10 Nhũ tương của 
phim 

     √          

10 Khía cạnh dương 
bản / âm bản 

       √        

10 Dạng dữ liệu (Mã 
2) 

          √     

10 Loại vật liệu            √    
                 
11 Thế hệ      √  √        
11 Loại rãnh           √     
                 
12 Nền phim      √  √        
12 Đặc trưng ghi đặc 

biệt 
          √     

                 
13 Phạm trù tinh 

chỉnh của màu sắc 
       √        

13 Kỹ thuật ghi hoặc 
bản quản 

           √    

                 
14 Loại màu sắc hoặc 

in 
       √        

15 Giai đoạn hỏng        √        
16 Hoàn chỉnh        √        
17-
22 

Ngày kiểm tra 
phim 

       √        

 

Lịch sử định danh nội dung 

Năm 1981, cách tiếp cận tổng quát như hiện nay để mã hoá các đặc trưng mô tả vật lý 
trong trường 007 được xác định. Trước đó, trường này chỉ được sử dụng cho tài liệu hình ảnh 
và những đặc tả về âm nhạc, chứa một số mục trường biến động. Trường không lặp, những tập 
hợp 6 loại tài liệu hình ảnh hoặc 11 vị trí ký tự âm nhạc có thể được lặp ở trong trường. Khi 
trường được cấu trúc lại và mở rộng cho những đặc tả khác của USMARC, trường được quy 
định là lặp và tập hợp các vị trí ký tự được xác định cho từng phạm trù tài liệu được quy định 
là không lặp. Loại tài liệu nhìn trong trường 007 bao quát phim (giai đoạn 1970-1980) và đồ 
hoạ chiếu hình, ghi hình (1976-1980); mỗi loại tài liệu hiện nay có tập hợp vị trí riêng biệt. 
Loại tài liệu âm nhạc trong trường 007  cho bao quát ghi âm. 

Bảng sau cho biết những cấu trúc trước đây của trường 007: 

Cấu trúc trước 1981 (Loại tài liệu) Cấu trúc 1981 (007- Loại loại tài liệu) 
... 00  Loại tài liệu (g, m. v. s) 
00  Dạng phát hành 01  Định danh vật liệu đặc thù (g, m, s, v)
... 02  Khía cạnh Nguyên bản và phiên bản 

(g, m, v, s)  
01  Mầu sắc (VM) 03  Mầu sắc (g, m, v) 
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     Tốc độ (MU)       Tốc độ (s) 
02   Dạng mẫu trình bày (VM) 
     Loại âm thanh (MU) 

04  Dạng mẫu trình bày (g. m. v) 
     Loại âm thanh (s) 

03   Âm thanh trên vật mang hoặc riêng 
biệt (VM) 
   Độ rộng rãnh/Âm vực rãnh ghi 

05  Âm thanh trên vật mang hay riêng 
biệt (g, m, v) 
   Độ rộng rãnh/Âm vực rãnh ghi (s) 

04   Vật mang âm thanh (VM) 
    Kích thước  (MU) 

06 Vật mang âm thanh (g, m, v) 
      Kích thước (s) 

05  Độ rộng hoặc kích thước (VM) 
    Độ rộng băng từ (MU) 

07 Độ rộng hoặc kích thước (g, m, v) 
    Độ rộng băng từ (s) 

06   Cấu hình băng (MU) 08   Cấu hình băng (s) 
07  Loại đĩa hoặc ống trụ (lưu trữ) (MU) 09   Loại đĩa, ống trụ hoặc băng (s) 
08 Loại vật liệu (lưu trữ) (MU) 10   Loại vật liệu (s) 
09 Loại rãnh (lưu trữ) (MU) 11  Loại rãnh (s) 
10  Đặc trưng ghi và tái tạo (MU) 12  Đặc trưng ghi đặcbiệt 

Năm 1981, trường 007 mới được cấu trúc lại để các dạng đồ hoạ chiếu hình (007/00, 
mã g), phim (007/00, mã m), băng video (007/00, mã v), ghi âm (007/00, mã s) có hiệu lực, 
trường 007 cho vi hình (007/00, mã h) được xác định. 

Năm 1982, trường 007 cho bản đồ (00, mã a) và địa cầu (00, mã d) được xác định cho 
bản đồ và bộ tài liệu; trường 007 cho ghi âm được mở rộng cho bộ tài liệu. 

Năm 1983, trường 007 cho đồ hoạ không chiếu hình (00, mã k) được xác định cho tài 
liệu đồ hoạ hai chiều không chiếu . 

Năm 1987, trường 007 cho phim (00, mã m) được mở rộng đến các vị trí ký tự 08-22 
cho đặc trưng lưu trữ khi trường 009 (Mô tả vật lý trường có độ dài cố định) cho sưu tập lưu 
trữ được coi là lỗi thời. 

Năm 1990, trường 007 cho văn bản (00, mã t) và vật liệu không xác định (00, mã z) 
được định cho mọi loại tài liệu. 
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007   Bản đồ (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị 
trí.  

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

a  Bản đồ 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

d  Atlat 
g  Biểu đồ 
j   Bản đồ 
k  Mặt nghiêng    
q   Mô hình 
r   ảnh viễn thám 
s   Mặt cắt 
u   Không xác định 
y   Xa bàn 
|   Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 

 

03  Màu sắc 
a  Một mầu 
c  Nhiều mầu 
|   Không có ý định mã hoá 

 

04  Vật mang tin 
a  Giấy 
b  Gỗ 
c  Đá 
d  Kimlo¹i 
e  Tổng hợp 
f   Da 
g  Vải 
j  Thuỷ tinh 
p  Thạch cao 
q  Dương bản ảnh nền mềm dẻo 
r   Âm bản ảnh nền mềm dẻo 

s  Dương bản ảnh nền không linh 
hoạt 

t   Âm bản ảnh nền không linh hoạt 
u   Không biết 
y   Vật mang ảnh dạng khác 
|   Không có ý định mã hoá 

  

05  Dạng phiên bản 
f   Bản sao lại 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
z   D¹ngkh¸c 
|   Không có ý định mã hoá 

 

06  Chi tiết sản xuất/tạo phiên bản 
a   Sao chụp photocopy, chi tiết 

(blueprint) 
b   Sao chụp photocopy 
c   Tiền xuất bản 
d   Phim 
u   Không biết 
z   Khác 
|   Không có ý định mã hoá 

 

07  Khía cạnh âm bản/dương bản 
a   Dương bản 
b   Âm bản 
m   Hỗn hợp 
n   Không áp dụng 
|   Không có ý định mã hoá 
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Định nghĩa và phạm vi 

Khi vị trí trường 007/00 chứa mã a, nó chứa thông tin đặc thù về đặc trưng vật lý của 
tài liệu bản đồ không phải địa cầu. 

Hướng dẫn sử dụng mã định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00   Loại tài liệu 

a - Bản đồ 
Một mã một ký tự cho biết loại của tài liệu là một bản đồ. Mã này được sử dụng cho 
mọi loại tài liệu bản đồ, trừ địa cầu. Mã a được sử dụng khi vị trí 008/25 (Dạng tài 
liệu bản đồ) chứa một trong các mã a, b, c hoặc e. Ký tự lấp đầy không được phép sử 
dụng ở vị trí này. 

 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã một ký tự để xác định đặc trưng tài liệu để mô tả lớp tài liệu (thường là lớp đối 
tượng vật lý) mà tài liệu thuộc vào nhóm đó (thí dụ biểu đồ). Ký tự lấp đầy được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

d - Atlat 
Mã d cho biết đối tượng là một tập atlat. Các atlat thông thường chứa các bản đồ, văn 
bản liên quan và những thông tin bản đồ khác.  

g - Biểu đồ 
Mã g cho biết đối tượng là một biểu đồ. Một biểu đồ là một dạng trình bày đồ hoạ 
của các dữ liệu số hoặc diễn biến hoặc kết quả của một hoạt động hoặc quá trình. 
Thuật ngữ đôi khi được áp dụng đối với bản đồ được đặc trưng bởi sự trình bày đơn 
giản hoá, sơ đồ hoá.  

j - Bản đồ 
Mã j cho biết đối tượng là một bản đồ hai chiều.Một bản đồ hai chiều là một sự trình 
bày thông thường theo tỷ lệ và trên một mặt phẳng, của tập các tài liệu hoặc đặc 
trưng tóm tắt về bề mặt của trái đất hoặc các thiên thể khác.  

k - Phương diện 
Mã k cho biết đối tượng là một phương diện. Một mặt cắt là sự trình bày theo tỷ lệ 
của sự giao cắt giữa bề mặt đứng thẳng (có thể là không trên mặt phẳng) so với bề 
mặt của nền, hoặc sự giao cắt của bề mặt của chiều thẳng đứng với mô hình ba chiều 
thể hiện một hiện tượng có sự phân bố liên tục (thí dụ: mưa). 
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q - Mô hình 
Mã q cho biết đối tượng là một mô hình, một  sự trình bày 3 chiều của một thực thể, 
hoặc có kích thước như thật so với vật thể gốc hoặc theo tỷ lệ. 

r - ảnh viễn thám 
Mã r cho biết đối tượng là một ảnh viễn thám được tạo ra bởi thiết bị chụp hình 
không có tiếp xúc trực tiếp hoặc gần với đối tượng nghiên cứu. 

s - Mặt cắt 
Mã s cho biết đây là một mặt cắt. Mặt cắt là một sự trình bày theo tỷ lệ của bề mặt 
thẳng đứng (thông thường là trên mặt phẳng) thể hiện cả mặt phần mặt nghiêng cắt 
với bề mặt của nền hoặc của mô hình khái niệm, những cấu trúc kèm theo cùng với 
mặt phẳng của phần giao nhau, thí dụ như mặt cắt địa chất.  

u - Không xác định 

Mã u cho biết định danh đối tượng đặc biệt cho bản đồ không được khai báo. 

y - Quang cảnh 
Mã y cho biết đối tượng là quang cảnh, một sự trình bày của cảnh quan trong đó các 
chi tiết được thể hiện như khi nó được chiếu lên một mặt phẳng. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào phù hợp với đối tượng mô tả. 

 

02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không xác định. Nó chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đày (|). 

 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết liệu đối tượng bản đồ này là một màu hay nhiều màu. Ký 
tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Một mầu 
Mã a cho biết bản đồ là loại một màu. 

c - Nhiều mầu 
Mã c cho biết bản đồ là loại nhiều màu. 
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04  Vật mang tin 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu mà đối tượng bản đồ được tạo ra từ đó. Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Giấy 
Mã a cho biết vật liệu tạo tài liệu là giấy từ xenlulô.  

b - Gỗ 
Mã a cho biết vật liệu tạo tài liệu là gỗ. Những tài liệu tạo ra từ hạt hoặc sợi là từ gỗ 
có thể không được coi là gỗ. Có thể coi một tấm bảng là từ gỗ.  

c - Đá 
Mã c cho biết vật liệu tạo tài liệu là đá.  

d - Kim loại 
Mã d cho biết vật liệu tạo tài liệu là kim loại.  

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu tạo tài liệu là tổng hợp ( thí dụ chất dẻo, vinyl, phim polyester 
trong). Mã được sử dụng cho các vật liệu nhân tạo loại trừ vải. 

f - Da 
Mã f cho biết vật liệu tạo tài liệu là da động vật. Vật liệu tổng hợp được chế tạo 
giống như da được coi là "tổng hợp". 

g - Vải 
Mã g cho biết vật liệu tạo tài liệu là vải. Nó được sử dụng cho các loại vải sản xuất từ 
sợi tự nhiên hoặc sợi tổng hợp. 

j - Thuỷ tinh 
Mã j cho biết vật liệu tạo tài liệu là thuỷ tinh.  

p - Thạch cao 
Mã p cho biết vật liệu tạo tài liệu là thạch cao.  Hỗn hợp giữa vật rắn của nền và 
thạch cao cũng được coi là thạch cao. 

q - Dương bản ảnh nền mềm dẻo 
Mã q cho biết vật liệu tạo tài liệu là vật liệu ảnh có nền linh hoạt, được thiết kế để 
chứa ảnh dương bản.  

r - Âm bản ảnh nền mềm dẻo 
Mã r cho biết vật liệu tạo tài liệu là vật liệu ảnh có nền linh hoạt, được thiết kế để 
chứa ảnh âm bản.  
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s - Dương bản ảnh nền cứng 
Mã s cho biết vật liệu tạo tài liệu là vật liệu ảnh có nền cứng, được thiết kế để chứa 
ảnh dương bản.  

t - Âm bản ảnh nền cứng 
Mã t cho biết vật liệu tạo tài liệu là vật liệu ảnh có nền cứng, được thiết kế để chứa 
ảnh âm bản.  

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu tạo tài liệu là không được biết.  

y - Vật mang ảnh dạng khác 
Mã y cho biết vật liệu làm tài liệu là vật liệu ảnh khác, không thuộc loại không thể 
hiện được trong các mã q, r, s và t.  

z - Khác 

Mã z cho biết không có mã vật liệu tạo tài liệu nào phù hợp để mô tả. 

 

 05  Dạng phiên bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu của đối tượng bản đồ là dạng bản sao chép 
nhận được hoặc là ở dạng phiên bản. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định 
mã hoá vị trí này. 

f - Bản sao chép 
Mã f cho biết bản đồ là dạng bản sao chép, giống bản gốc về mọi khía cạnh song 
không phải là bản gốc. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là phiên bản. 

u - Không biết 
Mã u cho biết bản đồ là dạng của bản sao chép, không phải không được biết 

z - Dạng khác 
Mã z cho biết không mã nào trong các mã trên phù hợp với loại vật liệu của phiên 
bản. 

 
 

06  Chi tiết sản xuất/phiên bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kỹ thuật chụp ảnh được sử dụng để sản xuất tài liệu bản 
đồ. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 
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a - Sao photocopy, bản in đường xanh (blue line print) 
Mã a cho biết bản đồ là một photocopy bản in đường xanh. Bản in này có những 
đường màu xanh trên nền trắng. Bản in đường xanh được tạo ra từ giấy da mỏng, 
phim dương bản, từ những nguyên bản dạng trong suốt trên đó ảnh được tạo ra bởi 
quá trình in trắng. 

b - Sao photocopy 
Mã b cho biết bản đồ là một bản photocopy của nguyên bản. 

c - Tiền xuất bản 
Mã c cho biết bản đồ là một bản tiền xuất bản có mục đích để thẩm định. 

d - Phim 
Mã d cho biết bản đồ là một bản sao bằng phim của nguyên bản 

u - Không biết 
Mã u cho biết các chi tiết về kỹ thuật tạo phiên bản không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết chi tiết tạo bản đồ phiên bản không trùng hợp với bất cứ mã nào ở trên. 

 

07  Khía cạnh âm bản/dương bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết khía cạnh âm bản/dương bản của bản photocopy hoặc 
phim của tài liệu bản đồ. Đặc trưng này cũng được tham chiếu đến như đặc trưng phân 
cực. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Dương bản 
Mã a cho biết sự phân cực là dương bản, nghĩa là ảnh mầu tối trên nền sáng. 

b - Âm bản 
Mã b cho biết sự phân cực là âm bản, nghĩa là ảnh mầu sáng trên nền tối. 

m - Phân cực hỗn hợp 
Mã m cho biết bản photocopy hoặc phim là sự hỗn hợp giữa ảnh dương bản và âm 
bản. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là một photocopy hoặc phim. 

 

Thí dụ 
007 aj#canzn 
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 [Tài liệu là một bản đồ (007/00 và 01), in mầu (03) và trên giấy (04)]. 
007 ay#cafzn 
 [Tài liệu là một bản đồ (007/00 và 01) có quang cảnh, in mầu (03) và trên 

giấy (04)]. Đó là một bản sao chép (05)]. 
007 aj#aazba 
 [Tài liệu là một bản đồ (007/00 và 01), in một màu (03), trên giấy (04), là 

bản photocopy (06) với phân cực dương bản (07)].   

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với phạm trù tài liệu bản đồ, trường 007 có 8 vị trí lý tự. 

 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007/01 - Định danh tài liệu đặc thù 

Năm 1997, những giá trị sau được xác định là lỗi thời: a (Biểu đồ trên không); c (ảnh 
viễn thám trên không); e (biểu đồ bầu trời); f (biểu đồ thuỷ hoạ); i (bản đồ tưởng tượng); j 
(ảnh orthophoto); m (bản khảm ảnh (có kiểm soát); n (bản khảm ảnh (không kiểm soát)); o 
(bản đồ ảnh); p (khung cảnh); t (ảnh viễn thám vũ trụ); v (ảnh viễn thám mặt đất); w (bản vẽ 
địa hình); x (bản in địa hình) [Chỉ trong CAN/MARC]. 

007/02 Nguyên bản hoặc khía cạnh phiên bản [Lỗi thời] [Chỉ trong US/MARC] 

Quy định này được xác định là lỗi thời từ năm 1997. Những mã được xác định là f 
(sao chép); o (nguyên bản); r (phiên bản); và u (không biết). 

007/03 Màu sắc 

b - Nhiều màu [Lỗi thời]. 

Trước năm 1982, tài liệu nhiều màu được xác định bằng mã b. 

007/07  Khía cạnh dương bản/âm bản 

u  Không biết [Lỗi thời, 1997] [Chỉ trong CAN/MARC]. 
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007   Tệp tin (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị 
trí.  

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

c Tệp tin 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

a  Hộp băng 
b  Hộp chip 
c  Hộp đĩa quang máy tính 
f  Băng casset 
h  Cuộn băng từ 
j   Đĩa từ 
m  Đĩa quang-tõ 
o   Đĩa quang 
r  Từ xa 
u  Không ghi rõ 
z  Khác 
|   Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03  Màu sắc 

a   Một màu 
b   Đen trắng 
c   Nhiều màu 
g   Màu xám 
m  Hỗn hợp 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
z   Dạng khác 
|   Không có ý định mã hoá 

 

04  Kích thước 
a   3 1/2 inch 
e   12 inch 
g   4 3/4 inch hoặc 12 cm 
i    1 1/8  x 2 3/8 inch 
j    3 7/8 x 2 1/2 inch 
n   không áp dụng  
o   5 1/4 inch 
u   Không biết 
v   8 inch 
z   Dạng khác 
|   Không có ý định mã hoá 

05  Âm thanh 

#   Không có âm thanh (im lặng) 
a   Có âm thanh 
u   Không biết 
|   Không có ý định mã hoá 

06-08  Số bít ảnh 
001-999   Số bit ảnh chính xác 

mmm   Nhiều bit 
nnn  Không áp dụng 
---   Không biết 
|   Không có ý định mã hoá 

09  Dạng dữ liệu tệp tin 
a   Kiểu dữ liệu 1 tệp 
m   Kiểu dữ liệu nhiều tệp 
u    Không biết 
|   Không có ý định mã hoá 

 

10  Điểm kiểm soát chất lượng 
a   Không có 
n   Không áp dụng 
p   Có 
u    Không biết 
|   Không có ý định mã hoá 

 

11  Lai lịch/Nguồn gốc 
a   Tệp tin tạo lập từ nguyên bản 
b   Tệp tin tạo lập từ vi hình 
c   Tệp tin tạo lập từ tệp tin máy 

tính 
d   Tệp tin tạo lập từ một dạng 

trung gian (không phải vi hình) 
m  Hỗn hợp 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
z   Dạng khác 
|   Không có ý định mã hoá 
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13  Chất lượng định dạng lại 12  Cấp độ nén 
a   Truy cập a   Không nén 
n   Không áp dụng b   Nén không mất dữ liệu 
p   Bảo quản d   Nén mất dữ liệu 
r   Thay thế m  Hỗn hợp 
u   Không biết u   Không biết 
|   Không có ý định mã hoá z   Dạng khác 

|   Không có ý định mã hoá 

 

 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Khi vị trí trường 007/00 chứa mã c, nó chứa thông tin mã hoá đặc thù về đặc trưng vật 
lý của tệp tin. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00   Loại tài liệu 

c - Tệp tin 
Mã chữ cái một ký tự cho biết phạm trù của tài liệu là tệp tin (chương trình, tệp dữ 
liệu, băng video và âm thanh số hoá,...) trong đó thường chứa  những dữ liệu số hoá 
máy tính đọc được, mã chương trình,.. được tạo ra với mục đích để truy cập, xử lý 
hoặc chạy chương trình bằng máy tính. Ký tự lấp đầy không được sử dụng ở vị trí 
này.  

 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của tệp tin. Định danh nội dung 
đặc thù mô tả lớp tài liệu đặc thù (thí dụ lớp đối tượng vật lý) của đối tượng được mô tả. 
Ký tự lấp đầy được sử dụng khi khi không có ý định mã hoá vị trí này.  

a - Hộp băng 
Mã a cho biết tài liệu là một hộp băng, một module có thể tháo rời chứa môi trường 
lưu giữ cấp 2 như băng từ, đĩa từ. 

b - Hộp vi mạch 
Mã b cho biết tài liệu là một hộp vi mạch, một module có thể tháo rời chứa mạch 
điện tử cực nhỏ, được sản xuất hàng loạt trên bảng chip hoặc lớp silic, được thiết kế 
để cung cấp khả năng tính toán hoặc bộ nhớ bổ sung cho máy tính. 
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c - Hộp đĩa quang máy tính 
Mã c cho biết tài liệu là một hộp đĩa quang máy tính, một module có thể tháo rời 
chứa một hoặc nhiều đĩa không phải đĩa từ sử dụng để lưu giữ thông tin số. 

f - Băng casset 
Mã f cho biết tài liệu là một băng casset, một module có thể tháo rời, hoặc đối tượng 
tương tự như băng casset ghi âm, chứa băng từ có thể ghi hoặc đọc dữ liệu bằng đầu 
đọc băng từ. 

h - Cuộn băng từ 
Mã h cho biết tài liệu là một cuộn băng, một module có thể tháo rời chứa băng từ có 
thể ghi hoặc đọc dữ liệu bằng đầu đọc băng từ. 

j - Đĩa từ 
Mã j cho biết tài liệu là một đĩa từ, một vật lưu giữ thông tin số, thông thường chứa 
các đĩa phủ lớp vật liệu từ cho phép ghi dữ liệu. Đĩa từ có thể có nhiều kích thước. 
Chúng có thể được gọi bằng các tên như đĩa mềm, đĩa mềm máy tính. 

m - Đĩa quang - từ 
Mã m cho biết tài liệu là một đĩa quang từ tính, một môi trường lưu giữ có thể xoá 
được hoặc chỉ xoá được ở mức độ nào đó, tương tự như đĩa CD-ROM, có khả năng 
lưu giữ dữ liệu với mật độ cao. Đĩa được ghi hoặc đọc bằng cách sử dụng một tia 
laser đốt nóng bề mặt ghi đến điểm mà khu vực bề mặt đó được sắp xếp một cách từ 
tính để lưu giữ các bít dữ liệu. 

o - Đĩa quang 
Mã o cho biết tài liệu là một đĩa quang, một môi trường lưu giữ sử dụng hàng loạt 
các lỗ (pits) có kích thước cực nhỏ được đốt bằng tia laser trên bề mặt ghi dữ liệu đặc 
biệt để chứa dữ liệu. Dữ liệu lưu giữ được đọc bằng quang. Những đĩa này thường là 
loại vật mang tin chỉ đọc. Những loại đĩa quang thông thường bao gồm: CD-A, CD-I, 
CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA và Photo CD. 

r - Từ xa 
Mã r cho biết đối tượng là một tệp tin máy tính truy cập được, xử lý được, thực hiện 
được theo phương thức từ xa. Trong trường hợp này, tệp tin được sử dụng thông qua 
thiết bị vào/ra được kết nối một cách điện tử với máy tính. Thông thường việc này 
thực hiện thông qua kết nối mạng máy tính. Định danh dạng tài liệu đặc thù cho tệp 
tin truy cập một cách vật lý từ xa (như đĩa CD-ROM truy cập từ xa thông qua mạng 
máy tính) không được xác định khi mã r được sử dụng trong vị trí 007/01. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh dạng tài liệu đặc thù cho tệp tin không được nêu ra, thí dụ 
với tệp tin thay đổi vật mang tin một cách liên tục. 

z - Khác 
Mã z cho biết đây là đối tượng mà không có mã nào ở trên phù hợp. 
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02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không được định nghĩa; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc một ký tự 
lấp đầy (|). 

 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc tính màu sắc của tệp tin. Ký tự lấp đầy (|) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Một màu 
Mã a cho biết ảnh của tệp tin được tạo ra với 1 màu nhưng không phải màu đen (thí 
dụ hồng và trắng, nâu và trắng). Nếu ảnh chỉ có màu đen trắng, sử dụng mã b. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết ảnh của tệp tin được mã hoá để tạo ra ảnh đen trắng. Các tệp mã 
ASCII, nếu không có chữ màu, cũng được gán mã b. 

c - Nhiều màu 
Mã c cho biết ảnh được in hoặc được tạo ra có nhiều hơn một màu. Mã c được sử 
dụng cho các quá trình ảnh màu. 

g - Màu xám (grey scale) 
Mã g cho biết ảnh được tạo ra với các mức độ màu từ sáng đến tối, từ đen đến xám 
đến trắng. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết công trình hoặc sưu tập là một sự phối hợp của một màu, đen trắng, 
nhiều màu, tô màu tay, hoặc/và ảnh khác. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết mã màu sắc không được áp dụng cho tệp tin, thông thường vì nó 
không có bất cứ thứ gì liên quan đến thị giác (thí dụ tệp âm thanh số). 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc trưng màu sắc của tệp tin không được biết. 

z - Dạng khác 
Mã z cho biết đặc trưng màu sắc của tệp tin không phù hợp với mã nào ở trên. 
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04  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kích thước của vật mang tin sử dụng để mã hoá tệp tin. 
Chỉ xem xét những kích thước chung nhất. Trong nhiều trường hợp, kích thước được lấy 
từ kích thước hộp chứa vật mang tin từ tính hoặc quang. Mã trong vị trí 007/04 tương 
ứng với kích thước được sử dụng trong mô tả của đối tượng. Nếu không có mã tương 
ứng một cách chính xác với kích thước của vật mang (hoặc của hộp chứa), sử dụng mã 
z. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - 3 1/2 inch 
Mã a cho biết đường kính của vật mang là 3 1/2 inch. Thông thường đây là tham 
chiếu đến đường kính của đĩa từ. 

e - 12 inch 
Mã e cho biết đường kính của vật mang là 12 inch. Thông thường đây là tham chiếu 
đến đường kính của đĩa quang hoặc quang-từ. 

g - 4 3/4 inch hoặc 12 cm 
Mã g cho biết đường kính của vật mang là 4 3/4 inch (hoặc 12 cm). Thông thường 
đây là tham chiếu đến đường kính của đĩa quang hoặc quang từ. 

i - 1 1/8  x 2 3/8 inch 
Mã i cho biết kích thước của hộp để chứa vật mang tin là 1 1/8 x 1 3/8 inch. Thông 
thường đây là tham chiếu đến hộp băng. 

j - 3 7/8 x 2 1/2 inch 
Mã j cho biết kích thước của hộp để chứa vật mang tin là 3 7/8 x 2 1/2 inch. Thông 
thường đây là tham chiếu đến hộp băng. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết rằng kích thước vật lý không áp dụng đối với tệp tin. Mã này phù hợp 
cho tệp tin từ xa mà các giá trị mã hoá về đặc trưng vật lý của chúng biến động (mã u 
ở byte 01). 

o - 5 1/4 inch 
Mã o cho biết đường kính của vật mang tin là 5 1/4 inch. Thông thường đây là tham 
chiếu đến kích thước đĩa từ. 

u - Không biết 

  Mã u cho biết kích thước của vật mang tin sử dụng cho tệp tin là không biết.  

v - 8 inch 
Mã v cho biết đường kích của vật mang tin là 8 inch. Thông thường đây là tham 
chiếu đến đĩa từ hoặc đĩa quang. 
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05  Âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết liệu phần âm thanh có phải là một phần tích hợp của tệp 
tin không. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

# - Không có âm thanh (im lặng) 
Mã # cho biết tệp tin không tạo ra âm thanh. 

a - Có âm thanh 
Mã a cho biết tệp tin có chứa âm thanh số hoá hoặc có ý định tạo ra âm thanh. 

u - Không biết 
Mã u cho biết sự có mặt hoặc không có mặt của âm thanh hoặc khả năng tạo ra âm 
thanh của tệp tin là không được biết. 

06 - 08  Số bít ảnh 

Một mã chữ cái ba ký tự cho biết số bít ảnh (bit depth) chính xác của ảnh được quét để 
tạo ra tệp tin, hoặc một mã chữ cái ba ký tự cho biết số bít ảnh chính xác không thể ghi 
lại được. Số bít ảnh được xác định bằng số bít sử dụng để định nghĩa một điểm ảnh. Vì 
chỉ có số bít ảnh chính xác mới có ích, nên mã không kèm theo những số không biết 
(được thể hiện bằng dấu gạch ngang (-). Ba ký tự lấp đầy (|||) có thể được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá yếu tố dữ liệu này. 

001 - 999 - Số bit ảnh chính xác 
Số bít ảnh cần được ghi nếu giá trị số bít là duy nhất áp dụng cho tất cả các tệp tin, 
thí dụ mọi tệp tin được quét với 24 màu. Giá trị số của số bít ảnh, ba chữ số, được 
căn phải, vị trí không có dữ liệu được thay bằng số 0 (thí dụ 001, 024,...) 

mmm - Nhiều bit 
Mã mmm cho biết tệp tin bao gồm các ảnh được quét ở những số bít ảnh khác nhau, 
thí dụ như một tập có văn bản và ảnh màu, văn bản được quét để tạo ra ảnh hai màu 
(1 bít) và các phần màu được quét với mức 24 màu. 

nnn - Không áp dụng 
Mã nnn cho biết số bít ảnh không được áp dụng cho tệp tin vì không có ảnh. 

--- - Không biết 
Mã --- cho biết cấp độ số bít ảnh của ảnh tạo nên tệp tin không được biết 

 

09  Dạng dữ liệu tệp tin 

Một mã chữ cái một ký tự cho biết liệu những tệp tạo nên tệp tin có cùng một định dạng 
dữ liệu hay không hoặc dạng tệp tin của tài liệu được định dạng lại. Giá trị của mã 
không chỉ thị kiểu đặc thù của dữ liệu (được nêu trong trường có độ dài biến động của 
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biểu ghi). Thông tin ở đây  chỉ cho biết số kiểu dạng tệp dữ liệu được sử dụng. Ký tự lấp 
đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Cùng một kiểu dữ liệu 
Mã a cho biết những tệp tạo thành tệp tin máy tính là cùng một kiểu tệp dữ liệu (thí 
dụ tất cả cùng là .jpg, tất cả cùng là .tif, tất cả cùng là .txt,. sgml, hoặc .wav,...) 

m - Nhiều kiểu dữ liệu 
Mã m cho biết những tệp tạo thành tệp tin thuộc ít nhất hai kiểu tệp dữ liệu khác 
nhau (thí dụ là .jpg và .tif, là .tif  và .txt, là sgml và .wav,v.v..) 

u - Không biết 
Mã u cho biết kiểu dữ liệu của những tệp tạo thành tệp tin máy tính là không được 
biết. 

 

10  Điểm kiểm soát chất lượng 

Một mã chữ cái một ký tự cho biết liệu điểm kiểm soát chất lượng có được đưa vào một 
cách phù hợp vào thời điểm tạo lập/định dạng lại tệp tin hay không. Điểm kiểm soát là 
những điểm tham chiếu chuẩn mà máy tính hoặc con người có thể hiểu được, hoặc được 
sử dụng để đo độ phân giải, màu sắc, độ tin cậy của việc trình bày bản gốc, v.v..  Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Không có mặt 
Mã a cho biết những điểm kiểm soát chất lượng không được đưa vào tệp vào thời 
điểm định dạng lại tệp hoặc không có trong tệp tin. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết việc đưa những điểm kiểm soát chất lượng không được áp dụng cho 
tệp  tin. 

p - Có mặt 
Mã p cho biết một hoặc nhiều điểm kiểm soát được đưa một cách phù hợp vào tệp 
vào thời điểm định dạng lại tệp và có mặt trong tệp tin. Những điểm kiểm soát chất 
lượng thường gặp đối với việc quét ảnh là Hướng dẫn tách màu màu Kodak Q13 và 
Q14 và ảnh xám, Mục tiêu nhập màu Kodak Q60, Sơ đồ kiểm tra quét ảnh AIIM #2, 
Đối tượng kiểm tra phân giải ký tự số RIT. Những điểm kiểm soát chất lượng thường 
gặp cho việc ghi lại/chuyển đổi các tệp âm thanh bao gồm tham chiếu và tông màu 
thiên nhiên. 

u - Không biết 
Mã u cho biết sự có mặt của những điểm kiểm soát chất lượng trong tệp tin là không 
được biết. 
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11  Lai lịch/Nguồn gốc 

Một mã chữ cái một ký tự cung cấp thông tin về nguồn gốc của tệp tin, có ý nghĩa đối 
với việc tạo lập, sử dụng và quản lý tài liệu được định dạng lại bằng phương pháp số 
hoá. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Tệp tin tạo lập từ nguyên bản 
Mã a cho biết nội dung (ảnh, âm thanh hoặc video) của tệp tin được tạo ra bằng cách 
số hoá đối tượng gốc. Thí dụ chung về các đối tượng số gốc bao gồm văn bản in hoặc 
bản thảo văn bản, ảnh được thể hiện trên giấy hoặc trên giấy bóng hảo hạng, ảnh in 
(trong một số trường hợp cả ảnh âm bản); dữ liệu âm thanh dạng tương tự (analogue 
audio),  dữ liệu video. Giá trị này không áp dụng cho vi hình ngay cả khi vi hình là 
bản gốc. 

b - Tệp tin tạo lập từ vi hình 
Mã b cho biết nội dung của tệp tin được tạo ra từ việc quét từ vi hình (vi phim 16 
mm, 35 mmm, vi phiếu 105 mm, vi phiếu, vi card, tấm nhỏ,..). 

c - Tệp tin tạo lập từ tệp tin máy tính 
Mã c cho biết tệp tin được tạo từ một tệp tin hoặc sao từ tệp tin đang tồn tại (để tạo ra 
những bản sao mới hoặc tạo ra bản sao có độ phân giải thấp hơn hoặc tệp tin có kích 
thước nhỏ hơn; để xử lý một tệp tin tồn tại với phần mềm nhận dạng ký tự quang 
OCR,...) 

d - Tệp tin tạo lập từ vật mang tin trung gian (không phải vi hình) 
Mã d cho biết nội dung của tệp tin được tạo ra bởi việc số hoá hoặc định dạng lại từ 
một vật mang tin trong gian không phải là vi hình. Thí dụ về những vật mang tin 
trung gian không phải vi hình đối với tài liệu nhìn và văn bản là: các bản photocopy, 
phim 35 mm, tấm trong, tấm phim đèn chiếu, băng video thế hệ 2,...Thí dụ về vật 
mang tin trung gian đối với tài liệu âm thanh là băng âm thanh thế hệ 2. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết ảnh của tệp tin được tạo ra từ nguồn hỗn hợp (một phần được quét từ 
bản gốc, một phần được tạo từ số hoá vi phim, ....) 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết lai lịch/nguồn gốc của tệp tin không áp dụng cho tệp tin. Mã này là 
phù hợp với tệp tin không được tạo ra từ quá trình định dạng lại.  

u - Không biết 
Mã u cho biết lai lịch hoặc nguồn gốc của tệp tin được định dạng lại là không được 
biết. 
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12  Cấp độ nén 

Một mã chữ cái một ký tự cho biết kiểu nén dữ liệu được áp dụng đối với tệp tin. Nó 
được sử dụng để đánh giá độ trung thực của tệp tin so với tệp tin bản gốc. Ký tự lấp đầy 
(|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Không nén 
Mã a cho biết tệp tin không được nén khi trải qua quá trình sử dụng kỹ thuật nén. 

b - Nén không mất dữ liệu 
Mã b cho biết tệp tin được nén và kiểu nén được sử dụng là nén không mất dữ liệu 
(lossless). Nén không mất dữ liệu cho phép một tệp tin được nén và giải nén  mà vẫn 
với độ trung thực tuyệt đối. Để được coi là loại nén không mất dữ liệu, phải không có 
sự mất thông tin xẩy ra trong quá trình nén. Thí dụ về sơ đồ nén không mất dữ liệu là 
dạng nén TIFF Group 4 đối với ảnh đen trắng. 

d - Nén mất dữ liệu 
Mã d cho biết tệp tin được nén và kiểu nén được sử dụng là nén mất dữ liệu (lossy). 
Nén mất dữ liệu áp dụng kỹ thuật là giảm một số thông tin mã hoá. Khi tệp tin được 
giải nén, sẽ không nhận lại được một bản sao chính xác của tệp gốc. Thí dụ về sơ đồ 
nén mất dữ liệu là dạng nén JPEG, Kodak ImagePac (Photo CD), AC-3 (Dolby 
Digital) và MPEG. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết một hỗn hợp kỹ thuật được áp dụng để nén những phần khác nhau của 
tệp tin. 

u - Không biết 
Mã u cho biết kỹ thuật nén không được biết. 

 

13  Chất lượng định dạng lại 

Một mã chữ cái một ký tự cho chất lượng định dạng lại của tệp tin. Đây là sự đánh giá 
tổng quát về chất lượng vật lý của tệp tin trong tương quan với việc sử dụng của nó và 
có thể sử dụng để đánh giá cấp độ chất lượng của tệp, sự cam kết của tổ chức đối với 
việc duy trì khả năng cung cấp lại của tệp tin. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không 
có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Truy cập 
Mã a cho biết tệp tin ở mức chất lượng sẽ hỗ trợ sự truy cập điện tử đến đối tượng 
gốc (sử dụng tra cứu), nhưng không đủ để phục vụ như một bản sao lưu trữ. Thí dụ 
về việc tệp tin được tạo ra cho mục đích truy cập có thể bao gồm ảnh được tạo ra cho 
triển lãm trực tuyến tạm thời (có thể là một bản gương (mirror) của dữ liệu tại cơ 
quan), các phiên bản nén, có độ phân giải thấp hơn của những tệp tin chủ có chất 
lượng cao để có thể truyền đi và truy cập dễ dàng hơn trên Internet, băng video được 
số hoá sáng dạng MPEG-2 để truy cập trên Internet; ảnh được quét với mức độ phân 
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giải thấp hơn để cung cấp những công cụ trình duyệt trực tuyến cho một sưu tập, 
những bài báo được quét như một phần của sưu tập điện tử mà những tài liệu này sẽ 
bị xoá theo thoả thuận về bản quyền trong đó xác định thời hạn duy trì  những tệp tin 
này.  

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết mức chất lượng định dạng không áp dụng cho tệp tin. 

p - Bảo quản 
Mã p cho biết tệp tin được tạo ra thông qua kỹ thuật định dạng để trợ giúp bảo quản 
đối tượng gốc. Kỹ thuật chụp và lưu trữ ảnh đi kèm với tệp bảo quản đảm bảo chất 
lượng cao, đảm bảo sự bảo quản lâu dài. 

r - Thay thế 
Mã r cho biết tệp tin được tạo ra với chất lượng rất cao và khi in ra, xem hoặc nghe 
lại thông qua các phương tiện có thể thay thế bản gốc nếu bản gốc bị mất, hỏng hoặc 
bị phá huỷ. 

u - Không biết 
Mã u cho biết chất lượng định dạng tệp tin không được biết. 

 

Thí dụ 
007 cj#ca# 
 [ tài liệu là một tệp chương trình trên đĩa mềm 3 1/2 inch (007/00, 01, và 

04), hỗ trợ giao diện video màu nhưng không có âm thanh (05)]  
007 co#cga 
 [Tài liệu là một phần mềm tương tác và dữ liệu chứa trên đĩa quang 4 3/4 

inch (CD-ROM) (007/00, 01, 04), có mục đích để xem có màu (03) và âm 
thanh (05)]  

007 cr#bn# 
 [Tài liệu là một tạp chí điện tử dạng văn bản có thể có được từ xa (007/01), 

được định dạng ở dạng mã văn bản ASCII (007/03)] 
007 cu#gn#008apabp 
 [Tài liệu là một phiên bản số hoá của một tài liệu gốc, được định dạng cho 

mục đích bảo quản (007/00, 11, 13). Tệp tin bao gồm ảnh TIFF có màu 
xám (không có âm thanh), được quét với số bít ảnh 8 bít/điểm ảnh, có mục 
tiêu kiểm soát chất lượng và được nén với kỹ thuật nén không mất dữ liệu 
(03,05, 06-08, 09,10, 12). Vì tệp này được tạo ra vì mục đích bảo quản, vật 
mang tin trên đó tệp tin được lưu giữ sẽ thay đổi, vì nó sẽ được là mới lại và 
sẽ được chuyển sang hệ thống mới để duy trì khả năng truy cập (01, 04)] 

007 co#ngannnaadda 
 [Tài liệu là một tệp truy cập của một tệp âm thanh được định dạng từ băng 

casset tương tự thế hệ hai và lưu trên CD (007/00, 01, 04, 05, 09, 11, 13). 
Tông màu đảm bảo chất lượng không có trong bản sao nén kiểu mpeg (10, 
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12),. Vì đây không phải là một tệp ảnh hoặc tệp video, khía cạnh số bit ảnh 
không được áp dụng (03, 6-8)] 

007 cu#gn#008apabr 
 [Tài liệu là một phiên bản số hoá của một tài liệu gốc, được định dạng lại 

trong quá trình bảo quản (007/00, 11, 13). Tệp tin được tạo từ ảnh TIFF 
màu xám (không có âm thanh) được quét với số bít ảnh 8/điểm ảnh, có các 
mục tiêu kiểm soát chất lượng, được nén sử dụng kỹ thuật nén không mất dữ 
liệu (03, 05, 06-08, 09, 10, 12). Vì tệp tin này được tạo ra để thay thế những 
tệp gốc, vật mang tin của tệp sẽ biến động khi nó đượclàm mới lại hoặc di 
trú sang hệ thống mới để duy trì sự truy cập (01, 04)]  

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Trường 007 cho loại tài liệu Tệp tin có 14 ký tự. Sáu vị trí ký tự đầu tiên 
(007/00-05) luôn luôn được sử dụng. Tổ chức biên mục có thể chọn mã hoá bổ sung những vị 
trí từ 007/05 đến vị trí 007/13 nếu cung cấp thông tin về tài liệu bảo quản hoặc được định 
dạng lại. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007/02 Bản gốc và khía cạnh phiên bản [Lỗi thời] [Chỉ có trong USMARC] 

Định nghĩa này được quy định là lỗi thời từ năm 1997. Những mã được xác định là: f 
(Bản sao chép), o (Nguyên bản), u (Không biết). 

007/03  Màu sắc 

b - Đen trắng [Mới từ năm 1999] 

h - Màu bằng tay [Lỗi thời, 1997] [Chỉ có trong CAN/MARC] 

007/06-08  Số bít ảnh (bit depth) 

007/09  Dạng tệp  

007/10  Mục tiêu kiểm soát chất lượng 

007/11  Lai lịch/Nguồn gốc 

007/12  Mức độ nén 

007/13  Chất lượng định dạng lại 

Những vị trí này được đưa thêm vào từ năm 1999. 
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007   Bản đồ hình cầu (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị 
trí.  

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

d  Bản đồ hình cầu 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

a  Bản đồ hình cầu bầu trời 
b  Bản đồ hình cầu hành tinh hoặc 

mặt trăng 
c  Bản đồ hình cầu trái đất 
e  Bản đồ hình cầu mặt trăng 
u  Không xác định 
z  Khác 
|  Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03  Màu sắc 

a  Một mầu 
c  Nhiều mầu 
|  Không có ý định mã hoá 

04  Vật mang tin 

a  Giấy 
b  Gỗ 
c  Đá 
d  Kim loại 
e  Tổng hợp 
f  Da 
g  Vải 
p  Thạch cao 
u  Không biết 
z  Khác 
|  Không có ý định mã hoá 

05  Loại phiên bản 
f   Bản sao chép 
n  Không áp dụng 
u  Không biết 
z  Khác 
|  Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi vị trí 007/00 của trường chứa mã d, nó chứa những thông tin mã hoá đặc thù về 
đặc tính vật lý một tài liệu là bản đồ hình cầu. 

Hướng dẫn sử dụng mã định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

d - Bản đồ hình cầu 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là bản đồ hình cầu. Bản đồ hình cầu được 
định nghĩa là mô hình của một thiên thể, hành tinh, thông thường là trái đất, thể hiện 
trên bề mặt của bản đồ hình cầu. Mã d được sử dụng khi vị trí 008/25 (Dạng tài liệu 
bản đồ) chứa mã d. Ký tự lấp đầy không được sử dụng cho vị trí này. 
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01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù mô tả một lớp tài liệu đặc biệt ( 
thông thường là là một lớp đối tượng vật lý) như bản đồ hình cầu bầu trời. Ký tự lấp đầy 
(|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Bản đồ hình cầu bầu trời 
Mã a cho biết đối tượng là một mô hình bản đồ hình cầu liên quan đến bầu trời có 
các thiên thể nhìn thấy được (như mặt trời, sao,...) được thể hiện trên bề mặt của bản 
đồ hình cầu. 

b - Bản đồ hình cầu hành tinh hoặc mặt trăng  
Mã b cho biết đối tượng là mô hình hành tinh hoặc mặt trăng (trừ trái đất) liên quan 
đến một hành tinh  được thể hiện trên bề mặt của bản đồ hình cầu. 

c - Bản đồ hình cầu trái đất 
Mã c cho biết đối tượng là mô hình trái đất được thể hiện trên bề mặt của bản đồ 
hình cầu. 

e - Bản đồ hình cầu mặt trăng 
Mã e cho biết đối tượng là mô hình mặt trăng được thể hiện trên bề mặt của bản đồ 
hình cầu. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết lớp của mô hình bản đồ hình cầu không được xác định. 

z - Khác 
Mã z cho biết loại của bản đồ hình cầu không thuộc lớp nào ở trên. 

 

02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không được xác định. Nó có thể chứa một khoảng trống hoặc ký tự lấp 
đầy. 

 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết liệu bản đồ hình cầu là một màu hoặc nhiều màu. Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Một mầu 
Mã a cho biết bản đồ hình cầu là một mầu. 
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c - Nhiều mầu 
Mã c cho biết bản đồ hình cầu là nhiều mầu. 

 

04  Vật mang tin 

Mã chữ cái một ký tự cho biết bản đồ hình cầu được làm từ vật liệu gì. Ký tự lấp đầy (|) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Giấy 
Mã a cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là một dạng giấy xenlulô . 

b - Gỗ 
Mã b cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là gỗ. Vật liệu được làm từ các hạt gỗ 
hoặc sợi gỗ có thể coi là gỗ hoặc không phải là gỗ. Thí dụ như gỗ ép. 

c - Đá 
Mã c cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là đá. 

d - Kim loại 

Mã d cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là kim loại. 

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là vật liệu tổng hợp như chất dẻo, vinyl, 
v.v... Mã e được sử dụng cho các vật liệu nhân tạo trừ vải. 

f - Da 
Mã f cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là da động vật. Những vật liệu tổng hợp 
để chế tạo giống da thú động vật được mã hoá như vật liệu Tổng hợp. 

g - Vải 
Mã g cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là vải. Mã này được sử dụng cho tất cả 
các loại vải, không phân biệt làm từ sợi tự nhiên hay sợi nhân tạo. 

p - Thạch cao 
Mã p cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là thạch cao. Hỗn hợp của thạch cao và 
các chất rắn nền khác cũng được mã hoá là thạch cao. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu làm bản đồ hình cầu là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp để mã hoá vật liệu làm bản đồ hình cầu. 
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05  Loại phiên bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết bản đồ hình cầu là một bản sao chép hoặc dạng phiên bản 
khác. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

f - Bản sao chép 
Mã f cho biết bản đồ hình cầu là bản sao chép giống như nguyên bản về mọi mặt có 
thể, song không phải là nguyên gốc. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết bản đồ hình cầu không phải là phiên bản. 

u - Không biết 
Mã u cho biết kiểu của phiên bản là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết kiểu không mã nào ở trên về kiểu của phiên bản thích hợp để mã hoá 
phiên bản. 

 

Thí dụ 
007 dc#cen 
 [ tài liệu là một bản đồ hình cầu (007/00) trái đất (01), nhiều mầu (03), làm 

từ chất dẻo (04)]  
007 db#cen 
 [ tài liệu là một bản đồ hình cầu (007/00) mặt trăngt (01), nhiều mầu (03), 

làm từ chất dẻo (04)] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 
Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là bản đồ hình cầu, trường 007 chứa sáu vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007/01  Định danh nội dung đặc thù. 

d - Bản đồ hình cầu vệ tinh (của hệ mặt trời) ngoại trừ mặt trăng [Lỗi thời, 
1997] [Chỉ có trong CAN/MARC] 

007/02  Nguyên bản và khía cạnh phiên bản [Lỗi thời] [Chỉ có trong USMARC] 

Định nghĩa này được thông báo là lỗi thời từ 1997. Những mã được xác định là: f (bản 
sao chép), o (Nguyên bản), r (Phiên bản) và u (không biết). 
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007/03  Màu sắc 

b -  Nhiều màu [Lỗi thời] 

Trước năm 1982, mã b được xác định dùng cho nhiều màu. 
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007   Tài liệu chữ nổi (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định 
theo vị trí tuỳ theo phạm trù dữ liệu.  

Vị trí ký tự
00  Loại tài liệu 

f   Tài liệu chữ nổi 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

a  Moon 
b  Braille 
c  Phối hợp 
d  Nổi, không có hệ chữ viết 
u  Không xác định 
z  Khác 
|   Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03-04  Lớp chữ viết braille 

a  Braille dạng chữ 
b  Braille mã định dạng 
c  Braille toán học và khoa học 
e  Braille âm nhạc 
m  Các dạng braille đa kiểu 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
|   Không có ý định mã hoá 

05  Cấp độ rút gọn 
a  Không rút gọn 
b  Rút gọn 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 

|   Không có ý định mã hoá 
06-08  Dạng bản nhạc Braille 

a  Gạch nhịp ở trên gạch nhịp 
b  Gạch nhịp ở bên gạch nhịp 
c  Dòng ở trên dòng 
d  Đoạn 
e  Dòng đơn 
f  Phần ở bên phần 
g  Dòng ở bên dòng 
h  Tổng phổ mở 
i   Hệ hợp xướng giai điệu 
j  Tổng phổ dạng ngắn  
k  Tóm lược 
l   Tổng phổ chiều đứng 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
z  Khác 
|   Không có ý định mã hoá 

09  Đặc trưng vật lý đặc biệt 
a  In/Braille 
b  Braille phóng to hoặc Jumbo 
n   Không áp dụng 
u   Không biết 
z   Khác 
|   Không có ý định mã hoá

 

Định nghĩa trường và phạm vi 

Khi vị trí trường 007/00 chứa mã f, nó chứa thông tin mã hoá đặc biệt về khía 
cạnh vật lý của tài liệu đọc được bằng cách sờ. 
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Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

f - Tài liệu chữ nổi 
Mã chữ cái một ký tự cho biết phạm trù của tài liệu là tài liệu chữ nổi. Mã f 
được sử dụng cho tài liệu đọc bằng cách sờ.  Ký tự lấp đầy (|) không được sử 
dụng cho vị trí này. 

 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của tài liệu chữ nổi. 
Định danh tài liệu đặc thù mô tả một lớp tài liệu đặc biệt mà đối tượng thuộc về 
nó. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Moon 
Mã a cho biết tài liệu chữ nổi là kiểu chữ Moon, một loại hình trừu tượng hoá 
của tài liệu in. 

b - Braille 
Mã b cho biết tài liệu chữ nổi là kiểu chữ Braille, một hệ thống chữ viết cho 
người mù trong đó chữ cái, con số, dấu phân cách được tạo ra bằng các điểm 
nổi, phân biệt được bằng cách sờ ngón tay. 

c - Phối hợp 
Mã c được sử dụng khi tài liệu là loại phối hợp của hai hoặc nhiều dạng khác 
nhau. 

d - Nổi, không có hệ chữ viết 
Mã d cho biết tài liệu chữ nổi là loại không có chữ, chỉ truyền thông bằng các 
đồ hoạ, nghĩa là bằng các đường nổi hoặc hình vẽ. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc biệt cho tài liệu chữ nổi không được xác 
định. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào bên trên phù hợp với tài liệu chữ nổi. 

 

02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không được xác định. Nó có thể chứa một khoảng trống hoặc ký 
tự lấp đầy (|). 
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03 - 04  Lớp chữ viết Braille 

Mã chữ cái một ký tự cho biết họ ký hiệu braille của tài liệu.. Đây không phải là 
mã braille nhất định, mà là dạng mã braille được sử dụng,  trình bày những dạng 
ký hiệu viết khác nhau. Vị trí này cũng được sử dụng để xác định lớp chữ braille 
được sử dụng cho nhãn văn bản của các tài liệu đồ hoạ hoặc bản đồ. Có thể chỉ 
ra đến hai (02) kiểu braille hoặc cơ quan biên mục có thể chọn để mã hoá một 
kiểu trội hơn thôi. Mã nhiều lần được mã hoá theo thứ tự mức trội trong tài liệu 
nếu có. Nếu sử dụng ít hơn hai (02) mã, các mã sẽ được căn trái và những vị trí 
không sử dụng sẽ được điền bằng khoảng trống (#). Hai ký tự lấp đầy (| |) được 
sử dụng khi không có ý định mã hoá yếu tố này.   

a - Braille dạng chữ 
Mã a cho biết tài liệu chữ nổi chứa kiểu trình bày braille cho chữ cái, số và 
các dấu phân cách sử dụng trong chữ viết nói chung. 

b - Braille mã định dạng 
Mã b cho biết tài liệu chữ nổi chứa những quy tắc định dạng braille cho sách 
giáo khoa và các tài liệu liên quan. 

c - Braille toán học và khoa học 
Mã c cho biết tài liệu chữ nổi chứa kiểu trình bày braille cho các ký hiệu sử 
dụng trong toán học và trình bày tài liệu khoa học. 

d - Braille máy tính 
Mã d cho biết tài liệu chữ nổi chứa kiểu trình bày braille cho các ký hiệu sử 
dụng trong chương trình máy tính, văn bản và các tài liệu máy tính liên quan 
khác. 

e - Braille âm nhạc 
Mã e cho biết tài liệu chữ nổi chứa kiểu trình bày braille cho các ký hiệu sử 
dụng trong các bản nhạc có chú giải. 

m - Nhiều kiểu Braille 
Mã m cho biết có nhiều kiểu trình bày braille trong tài liệu, song không có 
loại nào là chủ đạo.  

n - Không áp dụng 
Mã n trong hai vị trí 03-04 cho biết vị trí này không sử dụng  vì tài liệu không 
phải loại braille. Khoảng trống (#) cũng được sử dụng cho biết tài liệu chữ 
nổi ở vị trí không sử dụng. 

u - Không biết 
Mã u cho biết rằng kiểu chữ braille là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp với lớp chữ trong tài liệu. 
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05 Cấp độ rút gọn 

Mã chữ cái một ký tự cho biết việc có sử dụng rút gọn trong tài liệu không. Rút 
gọn là dạng viết tắt bao gồm một hoặc một vài ký tự braille hoặc Moon để trình 
bày những sự kết hợp của nhiều ký tự chung. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí này.   

a - Không rút gọn 
Mã a cho biết tài liệu chữ nổi không là dạng rút gọn. Nó bao gồm loại chữ 
braille cấp 1. 

b - Rút gọn 
Mã b cho biết tài liệu chữ nổi là dạng rút gọn. Nó bao gồm loại braille tiếng 
Anh chuẩn, mã braille rút gọn của Uỷ ban chữ Braille Vương quốc Anh, 
braille Anh, Mỹ, mã braille rút gọn của Bắc Mỹ. 

m - Phối hợp 
Mã m cho biết tài liệu chữ nổi là dạng phối hợp của rút gọn và không rút gọn.  

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết vị trí này không áp dụng vì tài liệu không thuộc loại chữ nổi 
braille hoặc Moon. 

u - Không biết 
Mã u cho biết cấp độ rút gọn là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp với tài liệu. 

 

06 - 08  Khổ mẫu âm nhạc Braille 

Mã chữ cái ba ký tự cho biết khổ mẫu âm nhạc braille của tài liệu. Khổ mẫu âm 
nhạc là cách thức những đơn vị đo, đoạn, khúc� và những thông tin liên quan 
như các từ ngữ được trình bày trong mối quan hệ giữa chúng. Thí dụ, khổ mẫu 
âm nhạc xác định cách phần nhạc cho tay trái và tay phải được sắp xếp tuần tự 
thế nào và quan hệ với nhau như thế nào trong chữ braille. Có thể đôi khi trong 
cùng một tài liệu âm nhạc có nhiều dạng braille. Thí dụ, phần hợp xướng và lời 
được thể hiện bằng một loại chữ nổi, trong khi phần phối khí lại ở dạng khác. Có 
thể thông báo đến ba (03) kiểu braille và được mã hoá theo thứ tự mức trội của 
chúng trong tài liệu. Nếu sử dụng ít hơn ba (03) mã, các mã sẽ được căn trái và 
những vị trí không sử dụng sẽ được điền bằng khoảng trống (#). Ba ký tự lấp đầy 
(| | |) được sử dụng khi không có ý định mã hoá yếu tố này.   

a - Gạch nhịp ở trên gạch nhịp 
Mã a cho biết nhịp được trình bày thành những đơn vị gọi là nhịp (parallel) và 
những phần bắt đầu của mỗi nhịp sắp xếp theo chiều đứng với nhịp của phần 
khác. Mã này sử dụng chủ yếu cho âm nhạc dùng bàn phím. 

- 83 - 



 

b - Gạch nhịp ở bên gạch nhịp 
Mã b cho biết âm nhạc được trình bày thành các đoạn thụt vào với các phần 
cho mỗi nhịp được viết một cách tuần tự. 

c - Dòng ở trên dòng 
Mã c cho biết nhịp được trình bày thành những nhịp (parallel), nhưng những 
nhịp này không nhất thiết phải sát nhau. 

d - Đoạn 
Mã d cho biết rằng âm nhạc braille được trình bày thành các đoạn với mỗi  
phần một đoạn.  

e - Dòng đơn 
Mã e cho biết rằng âm nhạc được thể hiện trong các khuông từ 2 đến 5 dòng, 
dòng đầu tiên trình bày số nhịp hoặc khoá nhạc. Mã này được sử dụng cho 
những phần độc tấu nhạc hoặc  solo. Nó còn được gọi là khổ mẫu độc tấu 
solo. 

f - Phần ở bên phần 

Mã f cho biết ký hiệu tay hoặc ký hiệu phần được thể hiện rõ ở phía lề trái. 

g - Dòng ở bên dòng 

Mã g cho biết các dòng lời thay thế dòng nhạc của phần lời trước đó. 

h - Tổng phổ mở 
Mã h cho biết âm nhạc được trình bày thành các nhịp. Tổng phổ mở là tương 
tự với Gạch nhịp trên gạch nhịp, nhưng sử dụng cho tổng phổ hợp xướng. 

i - Hệ hợp xướng giai điệu 
Mã i cho biết các ký hiệu hợp xướng  và giai điệu được trình bày thành đoạn. 
Nó được sử dụng chủ yếu cho âm nhạc pop và dân tộc, nhưng ký hiệu braille 
âm nhạc được sử dụng cho các ký hiệu hợp xướng. Mã i cũng được sử dụng 
để cho biết âm nhạc là theo hệ thống hợp xướng giai điệu Canađa. 

j - Tổng phổ dạng ngắn  
Mã j cho biết từ ký hiệu hợp xướng và giai điệu được trình bày theo nhịp, và 
ký hiệu chữ braille được sử dụng cho ký hiệu hợp xướng. Nó được sử dụng 
chủ yếu cho nhạc pop và dân tộc. Khổ mẫu này được coi như là khổ mẫu tổng 
phổ dạng ngắn Mỹ hoặc BANA.   

k - Tóm lược 
Mã k cho biết rằng âm nhạc là ở dạng tóm lược. 

l - Tổng phổ chiều đứng 
Mã l cho biết những phần nhạc là được kết hợp và viết như hợp xướng. 
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n - Không áp dụng 
Mã n ở cả 3 vị trí 06-08 cho biết tài liệu không phải là dạng âm nhạc braille. 
Mã # (khoảng trống) cũng được sử dụng cho những tài liệu âm nhạc braille ở 
những vị trí không sử dụng. 

u - Không biết 
Mã u cho biết khổ mẫu âm nhạc braille là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết khổ mẫu âm nhạc braille không thuộc một trong những loại đã 
được xác định ở trên. 

 

09  Đặc trưng vật lý đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết những đặc trưng vật lý đặc biệt khác của tài liệu 
braille. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này.   

a - In / Braille 
Mã a cho biết tài liệu là loại tài liệu in, đọc được bằng mắt và có ký hiệu 
braille xen kẽ hoặc nhúng bên trong. 

b - Braille phóng to / Jumbo 
Mã b cho biết tài liệu là dạng zoom hoặc braille phóng to để sử dụng cho 
những người học braille hoặc đọc chữ braille với những hạn chế về độ nhạy 
xúc giác.  

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết vị trí này không được sử dụng vì tài liệu không phải là braille. 

u - Không biết 
Mã u cho biết những đặc trưng vật lý  đặc biệt là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào đã được xác định ở trên phù hợp cho tài liệu. 

 

Thí dụ 
007 fb | a#bnnnn 
 [Chuyên khảo bằng ký tự braille Mỹ, ấn phẩm Mỹ] 
007 fc | a#bnnnn 
 [Một bản đồ dòng được nâng lên với những ký hiệu braille Tiếng 

Anh chuẩn] 
007 fb | eabac#n 
 [Tổng phổ braille với những phần đệm piano ở dạng gạch nhịp trên 

gạch nhịp, phần lời dạng dòng trên dòng với lời bằng braille tiếng 
Anh, xuất bản Mỹ] 

007 fb | a#bnnna 
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 [Một quyển sách in/ký tự braille (kết hợp in và ký hiệu braille) bằng 
tiếng Anh, lần xuất bản Mỹ]. 

007 fb | a#annnn 
 [Một tiểu thuyết ký tự braille cấp 1 (ký tự raille không rút gọn)] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với phạm trù tài liệu chữ nổi, trường 007 chứa 10 vị trí ký tự. 
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007   Đồ hoạ chiếu hình (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định 
theo vị trí.  

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

g Đồ hoạ chiếu hình 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

c Hộp phim đèn chiếu 
d Dải băng phim 
f Dạng phim đèn chiếu khác 
o Cuộn phim đèn chiếu 
s Tấm phim đèn chiếu  
t Tấm phim trong 
u Không xác định 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03  Màu sắc 

a Một màu 
b Đen trắng 
c Nhiều mầu 
n Tô màu thủ công 
m Hỗn hợp 
n Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

04  Nền của lớp nhũ tương 
d Kính 
e Tổng hợp 
j Phim an toàn 
k Nền phim khác không phải 

phim an toàn 
m Sưu tập hỗn hợp 
o Giấy 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

05  Âm thanh đi kèm hoặc tách 
riêng 

# Không có âm thanh (phim 
câm) 

a Âm thanh trên cùng vật 
mang 

b Âm thanh trên vật mang 
khác 

u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 

06  Vật mang âm thanh 
# Không có âm thanh (phim 

câm) 
a Rãnh âm thanh quang học 

trên phim 
b Rãnh âm thanh từ tính trên 

phim 
c Hộp băng từ tính âm thanh 
d Đĩa âm thanh 
e Băng từ âm thanh trên ống 

âm thanh 
f Băng từ âm thanh trên hộp 

casset 
g Rãnh âm thanh quang học 

và từ tính trên phim 
h Băng video 
i Đĩa video 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

07  Kích thước 
a Kích thước chuẩn 8 mm 
b Trên 8 mm / 8 mm đơn 
c 9,5 mm 
d 16 mm 
e 28 mm 
f 35 mm 
g 70 mm 
j 2x2 inch hoặc 5x5 cm 
k 2 1/4 x 2 1/4 inch hoặc 6x6 

cm 
s 4x5 inch hoặc 10 x 13 cm 
t 5 x 7 inch hoặc 13 x 18 cm 
u Không biết 
v 8 x 10 inch hoặc 21 x 26 

cm 
w 9 x 9 inch hoặc 23 x 23 cm 
x      10 x 10 inch hoặc 26 x 26 

cm 
y 7x 7 inch hoặc 18 x 18 cm 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

08  Vật liệu của vật mang 
# Không có vật mang phụ 
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k Tổng hợp và kính  c Bảng cáctông 
m Sưu tập hỗn hợp d Kính 
u Không biết e Tổng hợp 
z Khác h Kim loại 
| Không có ý định mã hoá j Kim loại và kính 

 

Định nghĩa và phạm vi  của trường  

Khi vị trí trường 007/00 chứa mã g, nó chứa các thông tin mã hoá đặc biệt về 
các đặc trưng vật lý của tài liệu đồ hoạ chiếu hình. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

g - Đồ họa chiếu hình 
Mã chữ cái một ký tự cho biết phạm trù tài liệu của đối tượng là đồ hoạ chiếu 
hình. Đồ hoạ chiếu hình được định nghĩa là sự trình bày hai chiều có mục 
đích chiếu hình lên nhưng không có chuyển động bằng một thiết bị quang 
học, thí dụ như phim đèn chiếu, tấm phim chiếu hoặc tấm trong. Ký tự lấp 
đầy (|)  không được sử dụng ở vị trí này. 

 

 01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của đồ hoạ chiếu hình, 
sử dụng để mô tả một lớp tài liệu (thông thường là lớp đối tượng vật lý), thí dụ 
tấm phim đèn chiếu. Ký tự lấp đầy (|) có thể được sử dụng khi không có ý định 
mã hoá vị trí này.   

c - Hộp phim đèn chiếu 
Mã c cho biết tài liệu là một phim đèn chiếu được đặt trong một hộp phim, 
trong đó có các đầu cuối được nối với nhau để tạo thành vòng cuốn. Một hộp 
là một cuộn phim riêng rẽ được bao bọc một cách vĩnh viễn có các đầu cuối 
được nối với nhau để việc khi chiếu hình không phải tua ngược lại. 

d - Dải băng phim 
Mã d cho biết tài liệu là một dải băng phim đèn chiếu ngắn, không phải ở 
dạng cuộn phim. 

f - Dạng phim đèn chiếu khác 
Mã f cho biết tài liệu là một dạng phim đèn chiếu khác không phải hộp phim 
hoặc băng phim, cuộn phim. 
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o - Cuộn phim đèn chiếu 
Mã o cho biết tài liệu là một cuộn phim đèn chiếu, trên đó những ảnh tĩnh 
được ghi lên, tạo ra một giao lưu tích hợp. Nó được tạo ra với ý định chiếu lần 
lượt từng khung hình một. 

s - Tấm phim đèn chiếu 
Mã s cho biết tài liệu là tấm phim đèn chiếu (slide). Tấm phim đèn chiếu là 
một tài liệu dạng trong, trên đó có hình ảnh hai chiều, được giữ trong một 
khuôn hình, được thiết kế để chiếu bằng một máy chiếu tấm phim hoặc để 
xem bằng một thiết bị xem đặc biệt. Các máy chiếu lập thể hiện đại (các ống 
xem lập thể hiện đại) được xếp vào loại này. 

t - Tấm trong 
Mã t cho biết tài liệu là một tấm trong (transperancy). Tấm trong được tạo ra 
từ vật liệu trong suốt trên đó có in hình các ảnh. Chúng được thiết kế để sử 
dụng với máy chiếu hắt hoặc hộp chiếu sáng. Các tấm phim X-quang cũng 
được xếp vào loại này. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc biết cho tài liệu chiếu hình không xác 
định được. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp với tài liệu chiếu hình. 

 

02  Không xác định 

Vị trí này không xác định; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc trưng màu sắc của đồ hoạ chiếu hình. Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí mày.  

a - Một màu 
Mã a cho biết ảnh được in hoặc chiếu với một màu nhưng không phải màu 
đen. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết ảnh được in hoặc chiếu với màu đen-trắng. Nó tham chiếu đến 
các tài liệu đơn sắc (kể cả phim) và các băng ghi hình, các tấm trong được in 
hoặc chiếu ở màu đen trắng. Nếu tài liệu được nhuộm, tô màu khác thì sử 
dụng mã z. 

c - Nhiều màu 
Mã c cho biết ảnh được in hoặc chiếu ra với nhiều hơn một màu. Màu sắc là 
kết quả của nhiều quá trình, hoặc là nhiếp ảnh, hoặc điện tử, có khả năng tạo 
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lại một giải màu sắc khác nhau, hoặc của những ứng dụng nguyên gốc của 
vật liệu, thí dụ sơn màu. Mã c được sử dụng cho những quá trình nhiếp ảnh 
(phim, phim đèn chiếu, đèn chiếu, tấm trong và tấm phim đèn chiếu), ghi 
hình màu, các tấm trong nhiều màu. 

h - Tô màu thủ công 
Mã h cho biết ảnh được in hoặc tạo ra bằng những quá trình in ấn, được tô 
mầu thủ công. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết công trình hoặc sưu tập là một sự phối hợp của các ảnh một 
màu, đen và trắng, có màu, tô màu thủ công hoặc ảnh khác. Thông tin tin cho 
yếu tố dữ liệu này được dựa trên một trong các cụm từ sau: một số màu, một 
số đen trắng, 25 tông màu vàng với phần đen-trắng,.. trong những trường 
khác của biểu ghi MARC 21. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không có ảnh. Nó được sử dụng, thí dụ, khi tài liệu 
đang xử lý là một rãnh âm thanh của phim được dành để kèm theo ảnh hiện 
chưa có thực. 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc tính màu sắc của tài liệu đồ hoạ chiếu hình ảnh là không 
biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào ở trên phù hợp với tài liệu. Thí dụ mã z 
được sử dụng cho ảnh mà nó được nhuộm, bôi màu. 

 

04  Nền của lớp nhũ tương 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu của nền của lớp nhũ tương của phim 
âm bản, phim đèn chiếu, tấm phim đèn chiếu, tấm trong,.. Ký tự lấp đầy (|) được 
sử dụng khi không có ý đồ mã hoá vị trí này. 

d - Kính 
Mã d cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương là kính. 

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương là vật 
liệu tổng hợp (như chất dẻo, vinyl,..) Hầu hết các tấm trong thương phẩm là 
có nền từ vật liệu tổng hợp, trừ khi biết rõ là không phải. 

j - Phim an toàn 
Mã j cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương là phim 
an toàn (không phải là phim nitrate). Đối với hầu hết các phim đèn chiếu, tấm 
đèn chiếu, nền/giá đỡ của nhũ tương là phim an toàn, trừ khi có thông tin rõ 
ràng là không phải. 
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k - Nền phim khác không phải phim an toàn 
Mã k cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương không 
phải là phim an toàn. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương biến 
đổi là khác nhau đối với từng thành phần khác nhau của sưu tập. Thông 
thường, nó được sử dụng  cho những nhóm các tài liệu đồ hoạ chiếu hình trên 
các nền khác nhau. 

o - Giấy 
Mã o cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương là bất 
kỳ loại giấy dựa trên nền xenlulô. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu của nền/phần giá đỡ chủ yếu của lớp nhũ tương ccủa 
tài liệu đồ hoạ chiếu hình là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với vật liệu của nền/phần giá đỡ 
chủ yếu của lớp nhũ tương. 

 

05  Âm thanh đi kèm hoặc tách riêng 

Mã chữ cái một ký tự cho biết liệu âm thanh của tài liệu đồ hoạ chiếu hình là ghi 
ngay trên tài liệu hoặc tách riêng khỏi tài liệu (ghi trên vật liệu đi kèm). Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

# - Không có âm thanh (phim câm) 
Mã # (khoảng trống) cho biết tài liệu chiếu hình không có âm thanh. Đối với 
phim đèn chiếu, tấm phim đèn chiếu và tấm trong, mã # được sử dụng khi 
không có thông tin về âm thanh được được ghi trong trường con $b hoặc $e 
của trường 300. Đối với bộ tài liệu (kit) chứa một trong những loại tài liệu 
trên, mã # được sử dụng khi có chữ viết tắt si hoặc thực tế cho biết không có 
chú giải nào về âm thanh ghi trong trường 500 (chú giải chung). 

a - Âm thanh trên cùng vật mang 
Mã a cho biết là có âm thanh và được ghi trên cùng vật mang của tài liệu. 

b - Âm thanh trên vật mang khác 
Mã b cho biết là có âm thanh nhưng được ghi trên vật mang khác kèm theo. 

u - Không biết 
Mã u cho sự có mặt của âm thanh là không được biết. 
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06  Vật mang âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết liệu vật mang đặc thù đối với âm thanh của tài 
liệu kể cả âm thanh đó ghi trên tài liệu hoặc trên vật mang tách rời. Nó cũng cho 
biết dạng của rãnh âm thanh cần thiết cho tài liệu. Vị trí này được sử dụng kèm 
theo thông tin tại vị trí ký tự 007/05 (âm thanh đi kèm hoặc tách rời) và 007/07 
(kích thước). Về cơ bản những vật mang âm thanh có thể là: rãnh quay và ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý đồ mã hoá vị trí này. 

# - Không có âm thanh (phim câm) 
Mã # (khoảng trống) cho biết tài liệu chiếu hình không có âm thanh. 

a - Rãnh âm thanh quang học trên phim 
Mã a cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên một rãnh quang học là 
một thành phần của phim. Trong khi mã hoá, phim 16 và 35 mm thông 
thường được xác định là âm thanh ghi trên rãnh quang học. 

b - Rãnh âm thanh từ tính trên phim 
Mã b cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên một rãnh từ tính là một 
thành phần của phim. Phim 70 mm thông thường có mang theo rãnh âm 
thanh từ tính. 

c - Hộp băng từ âm thanh 
Mã c cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên một hộp băng từ (tape). 

d - Đĩa âm thanh 
Mã d cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên đĩa âm thanh. Phương 
pháp này được sử dụng để cung cấp âm thanh cho phim đèn chiếu. Các đĩa 
âm thanh bao gồm các đĩa hát vinyl 7 inch, 10 inch và 12 inch (được xác định 
là đĩa âm thanh tương tự ở trong trường con $a của trường 300) và đĩa 
compact 4 3/4 inch (được xác định là đĩa âm thanh kỹ thuật số ;’ở trong 
trường con $a của trường 300). 

e - Băng từ âm thanh trên ống âm thanh 
Mã e cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên một ống âm thanh từ 
tính. 

f - Băng từ âm thanh trên hộp casset 
Mã f cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên băng casset của băng từ 
tính. 

g - Rãnh âm thanh quang học và từ tính trên phim 
Mã g cho biết âm thanh kèm theo phim được ghi trên cả hai rãnh âm thanh 
quang học và từ tính. 

h - Băng video 
Mã h cho biết âm thanh kèm theo tài liệu là một thành phần của băng video. 
Băng video thông thường sử dụng không chỉ để ghi âm. 
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i - Đĩa video 
Mã i cho biết âm thanh kèm theo tài liệu là một thành phần của đĩa video 
(videodisc). Đĩa video thông thường sử dụng không chỉ để ghi âm. Cần phân 
biệt sự khác nhau giữa đĩa videodisc (đĩa laser 12 inch  chứa thông tin video) 
và đĩa compact được sử dụng chỉ để ghi âm thanh (đĩa nén âm thanh 4 3/4 
inch). Công nghệ để ghi hình và ghi âm thanh lên hệ thống đĩa kỹ thuật số là 
giống nhau. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật mang âm thanh là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên thích hợp với vật mang của âm thanh 
kèm theo tài liệu. 

 

07  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự cho biết chiều rộng hoặc kích thước của tài liệu đồ hoạ 
chiếu hình. Chiều rộng được áp dụng cho phim đèn chiếu. Chiều cao và chiều 
rộng được áp dụng cho tấm phim đèn chiếu và tấm trong. Chỉ nêu các kích thước 
thông dụng nhất. Đối với phim và tấm phim đèn chiếu, chỉ có mã phù hợp chính 
xác với kích thước của vật lý của tài liệu mới được sử dụng. Nếu không có các 
mã phù hợp thì sử dụng mã z. Đối với tấm trong, sử dụng mã tương đối sát nhất 
với kích thước vật lý. Kích thước của tấm phim đèn chiếu và tấm trong bao gồm 
cả kích thước khung của tài liệu. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý 
đồ mã hoá vị trí này. 

a - Kích thước chuẩn 8 mm 
Mã a cho biết chiều rộng của phim là đúng chuẩn 8 mm. Khi phim được gọi 
là phim Mauer 8 mm thì dùng mã a. 

b - Trên 8 mm / 8 mm đơn 
Mã b cho biết chiều rộng của phim là trên 8 mm. Phim đơn 8 mm là loại 
tương ứng với phim Nhật bản trên 8 mm. 

c, d, e, f, g - 9,5 mm, v.v.. 
Các mã c, d, e, f và g cho biết chiều rộng của phim là bằng với một trong số 
chỉ chiều rộng theo mm. 

j - 2x2 inch hoặc 5x5 cm 
Mã j cho biết kích thước của tấm phim đèn chiếu trong khung hoặc là 2x2 
inch hoặc 5x5 cm. 

k - 2 1/4 x 2 1/4 inch hoặc 6x6 cm 
Mã k cho biết kích thước của tấm phim đèn chiếu trong khung hoặc là 2 1/4 x 
2 1/4 inch hoặc 6x6 cm. 
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s, t, v, w, x, y - 4x5 inch hoặc 10 x 13 cm, v.v.. 
Mã s, t, v, w, x, y cho biết kích thước của tấm trong là gần sát với kích thước 
của mã tương ứng. 

u - Không biết 
Mã u cho biết kích thước của tài liệu là không biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết kích thước của tài liệu là không phù hợp với mã nào ở trên. 

 

08  Vật liệu của vật mang phụ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu của vật mang tấm phim đèn chiếu 
hoặc tấm trong.  Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý đồ mã hoá vị trí 
này. 

# - Không có vật mang phụ 
Mã # (khoảng trống) cho biết không có vật mang phụ. Phim đèn chiếu luôn 
luôn được sử dụng mã #. 

c - Bảng c¸ct«ng 
Mã c cho biết đây là khung bìa cáctông. Tấm phim đèn chiếu và tấm trong 
được biên mục được coi là có khung bìa trừ khi biết chắc chắn là khác. 

d - Kính 
Mã d cho biết đây là nền kính. Nền kính thông thường phủ cả nền phim 
nhưng không phải là nền chính của lớp nhũ tương. 

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu của vật mang phụ là tổng hợp (thí dụ chất dẻo, 
vinyl,...). 

h - Kim loại 
Mã h cho biết vật liệu của vật mang phụ là kim loại. Kim loại thường được sử 
dụng để làm khung những đồ hoạ chiếu hình lớn, cần có khung hỗ trợ tốt 
hơn. 

j - Kim loại và kính 
Mã j cho biết vật liệu của vật mang phụ là kính và kim loại. Phần kim loại 
thường được sử dụng làm khung để giữ hai tấm kính chứa lớp nền phim. Tấm 
kính không phải là lớp nền chính của nhũ tương phim. 

k - Tổng hợp và kính 
Mã k cho biết vật liệu giá đỡ phụ là tổng hợp và kính. Vật liệu tổng hợp, thí 
dụ như chất dẻo, vinyl, được sử dụng làm khung để để giữ hai tấm kính chứa 
lớp nền phim. Tám kính không phải là lớp nền chính của nhũ tương phim. 

- 94 - 



 

m - Sưu tập hỗn hợp 
Mã m cho biết vật liệu vật mang phụ khác nhau đối với các tài liệu khác nhau 
trong sưu tập. Thông thường mã này sử dụng cho một nhóm các tài liệu chiếu 
hình trên các vật mang phụ khác nhau. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu của vật mang phụ là không biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp cho vật liệu vật mang phụ. 

 

Thí dụ 
007 go#cjbff# 
 [Đối tượng là tài liệu đồ hoạ chiếu hình (007/00); là phim đèn chiếu 

(01), phim màu (03); âm thanh tách biệt khỏi vật mang tin (05) và 
được lưu trên băng từ casset (06); và là phim đèn chiếu 35 mm (07)]  

007 gs#cj##jd 
 [Đối tượng là tài liệu đồ hoạ chiếu hình (007/00); là tấm phim đèn 

chiếu (slide) (01); có màu trên loại phim an toàn (04); không có âm 
thanh (05-06), kích thước 2x2 inch (07) và có khung kính (08)] 

 

Quy ước nhập Dữ LIỆU 

Độ dài trường - Đối với phạm trù tài liệu chiếu hình, trường 007 chứa 9 vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007 Đồ hoạ chiếu hình [Xác định lại, 1981] 

Năm 1981, trường 007 (tài liệu nhìn) được quy định lại vào vị trí của cấu trúc 
hiện tại và được đổi tên. Hãy xem phần Định danh nội dung của trường 007 (Trường 
độ có dài cố định Mô tả vật lý - Thông tin chung) cho cấu trúc và vị trí của các yếu tố 
trước và sau khi cấu trúc lại. 

 

007/01 Định danh tài liệu đặc thù 

# Không áp dụng hoặc không có ý định mã hoá [Lỗi thời, 1980] 

n Không áp dụng [Lỗi thời, 1981] [chỉ có trong USMARC] 

007/02 Khía cạnh Bản nguyên gốc so với bản sao [Lỗi thời] [chỉ có 
trong USMARC] 

Quy định này được xác định là lỗi thời năm 1997. Những mã được quy định là: 
f (Bản sao chép), o (Bản gốc), r (Phiên bản) và u (Không biết). 
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007/04 Nền của nhũ tương 

# Không áp dụng hoặc không có ý định mã hoá [Lỗi thời, 1980] 

n Không áp dụng [Lỗi thời, 1981] 

Vị trí 007/04 được đổi tên năm 1983 khi mã riêng biệt cho đồ hoạ chiếu hình 
được quy định. 

 

007/06 Vật mang âm thanh 

g Khác [Lỗi thời, 1981] 

Mã g hiện nay được quy định từ năm 1985. 

 

007/07 Kích thước 

u 7x7 inch hoặc 18x18cm [Lỗi thời, 1980] 

y Không biết [Lỗi thời, 1980] 

007/08 Vật liệu hỗ trợ phụ   

Vật liệu hỗ trợ phôi không được mã hoá trước khi có quy định cho vị trí ký tự 
này từ năm 1983. 
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007   Vi hình (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định 
theo vị trí.  

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

h Vi hình 
01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

a Tấm mở sáng 
b Hộp vi phim 
c Băng casset vi phim 
d Cuộn vi phim 
e Vi phiếu 
f Casset vi phiếu 
g Tấm mờ vi hình 
u Không xác định 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03  Khía cạnh âm bản/dương bản 

a Dương bản 
b Âm bản 
m Chiều phân cực hỗn hợp 
u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 

04  Kích thước 
a 8mm. 
d 16mm. 
f 35mm. 
g 70 mm. 
h 105 mm. 
l 3x5 inch hoặc 8x13 cm. 
m 4x6 inch hoặc 11x15 cm. 
o 6x9 inch hoặc 16x23 cm. 
p 3 1/4 x 7 3/8 inch hoặc 9 x 

19 cm. 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

05  Dải tỷ lệ thu nhỏ 
a Tỷ lệ thu nhỏ thấp 
b Thu nhỏ bình thường 
c Tỷ lệ thu nhỏ cao 
d Tỷ lệ thu nhỏ rất cao 
e Tỷ lệ thu nhỏ cực cao 
u Không biết 
v Tỷ lệ thu nhỏ khác nhau 
| Không có ý định mã hoá 

06-08  Tỷ lệ thu nhỏ 

09  Màu sắc 
b Đen trắng 
c Nhiều màu 
m Hỗn hợp 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

10  Nhũ tương trên nền phim 
a Hợp chất halogen với bạc 
b Diazo 
c Bóng nước 
m Nhũ tương hỗn hợp 
n Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

11  Thế hệ phiên bản 
a Thế hệ một (Gốc) 
b Phiên bản gốc để in 
c Phiên bản phục vụ 
m Thế hệ phiên bản hỗn hợp 
u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 

12  Nền của phim 
a Nền an toàn, không xác 

định 
c Nền an toàn, loại axetat 

không xác định 
d Nền an toàn, loại diaxetat 
i Loại nền nitrat 
m Nền hỗn hợp (nitrat và an 

toàn) 
n Không áp dụng 
p Nền an toàn, polyester 
r Nền an toàn, hỗn hợp 
t Nền an toàn, triaxetat 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
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Định nghĩa và phạm vi trường  

Khi vị trí trường 007/00 chứa mã h, nó chứa thông tin đặc thù về đặc trưng vật lý 
của tài liệu vi hình. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

h - Tài liệu vi hình 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu của đối tượng là vi hình. Thuật ngữ vi 
hình là thuật ngữ tổng quát cho mọi loại vật mang tin, trong suốt hoặc mờ, chứa 
các hình ảnh thu nhỏ. Một hình ảnh thu nhỏ là một đơn vị (trang tài liệu) của tài 
liệu văn bản, đồ hoạ hoặc tài liệu tạo từ máy tính, được lưu trên tấm mở sáng, vi 
phiếu, vi phim, tấm mờ hoặc những loại hình thu nhỏ khác và chỉ đọc được khi 
có sự phóng đại. Vi hình có thể được tạo ra từ những tài liệu văn bản hoặc đồ hoạ 
hoặc có thể là bản vi hình gốc. Ký tự lấp đầy (|)  không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù là vi hình. Định danh tài 
liệu đặc thù mô tả một lớp tài liệu đặc thù (thường là một lớp đối tượng vật lý) (thí 
dụ như vi phiếu). Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

a - Thẻ lỗ ống kính 
Mã a cho biết đây là thẻ lỗ ống kính. Thẻ lỗ ống kính (aperture cards) là một tấm 
có một hoặc một số tấm mở hình chữ nhật được thiết kế đặc biệt để làm khung 
hoặc chèn một tấm phim có chứa nhiều vi ảnh. Những tấm này thường là các tấm 
phiếu lỗ EAM (Electrical Accounting Machine), còn được gọi là các tấm thẻ 
IBM, được sử dụng cho các máy đọc thẻ. Những thẻ như vậy thường chứa một 
tấm mở sáng và thường có một vi ảnh ở trên. 

b - Hộp vi phim 
Mã b cho biết tài liệu là một hộp vi phim (microfilm cartridge). Nó chứa một dải 
phim được cuộn trên một lõi và được giữ trong một hộp bảo vệ. Hộp vi phim đòi 
hỏi phải có thiết bị chuyên đọc (được gọi là máy đọc hoặc máy đọc-in). Thông 
thường phần đầu của cuộn phim được để tự do để nối vào thiết bị đọc. Những 
thông số về độ dài, chiều rộng và tỷ lệ thu nhỏ là tương tự như của cuộn vi phim. 
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c - Băng casset vi phim 
Mã c cho biết tài liệu là một băng casset vi phim (microfilm casset) trông tương 
tự như băng casset âm thanh. Nó chứa một dải phim được cuộn trên hai lõi và 
được giữ trong một hộp bảo vệ. Hộp vi phim đòi hỏi phải có thiết bị chuyên đọc 
(được gọi là máy đọc hoặc máy đọc-in). Vì hai đầu của dải phim được gắn lên lõi 
quay, nên cuộn băng vi phim không cần nối vào vào thiết bị đọc. Độ dài của 
phim thường là 100 feets (khoảng 30m) hoặc ngắn hơn. Chiều rộng của phim là 
16 mm và tỷ lệ thu nhỏ là tương tự như của cuộn vi phim và hộp vi phim. 

d - Cuộn vi phim 
Mã d cho biết tài liệu là một cuộn vi phim chứa một dải vi phim được cuộn và 
giữ trong một hộp. Cuộn vi phim đòi hỏi phải nối phim một cách thủ công vào 
thiết bị chuyên đọc. Độ dài của phim thường là 100 feets (khoảng 30m) hoặc 
ngắn hơn. Đối với vi ảnh tạo ra bằng cách chụp những tài liệu văn bản hoặc đồ 
hoạ, chiều rộng thông dụng của phim là 35 mm và 16 mm, và tỷ lệ thu nhỏ 
thường là 10:1 đến khoảng 20:1. Phim 16 mm với tỷ lệ thu nhỏ hiệu lực 24:1 
hoặc 48:1 thường được sử dụng cho các vi phim tạo ra bằng máy tính, (COM = 
Computer Output Microfilm). 

e - Vi phiếu 
Mã e cho biết tài liệu là một vi phiếu. Vi phiếu là một tấm phim chứa nhiều vi 
ảnh được sắp xếp theo các dãy và có dòng tiêu đề chứa các thông tin bằng văn 
bản ở mức độ to đủ đọc mà không cần phóng đại. Cách bố trí theo dãy phụ thuộc 
vào tỷ lệ thu nhỏ. 
Vi phiếu được chia thành 5 loại theo tỷ lệ thu nhỏ: tỷ lệ thu nhỏ thấp (tỷ lệ đến 
15:1), tỷ lệ thông thường (lớn hơn 15:1 đến 30:1), tỷ lệ thu nhỏ cao (tỷ lệ lớn hơn 
30:1 đến 60:1), tỷ lệ thu nhỏ rất cao (tỷ lệ lớn hơn 60:1 đến 90:1) và tỷ lê thu nhỏ 
siêu cao (tỷ lệ thu nhỏ lớn hơn 90:1). 
Những vi phiếu thông thường được tạo ra bằng cách chụp ảnh các tài liệu văn 
bản hoặc đồ hoạ với mức thu nhỏ 24:1. Những vi phiếu như vậy có kích thước 
105 mm x 148 mm (khoảng 4 inch x 6 inch) và có ô sắp xếp để chứa được 98 vi 
ảnh từ các trang tài liệu có kích thước không lớn hơn 11 inch chiều cao và  8 1/2 
inch chiều rộng. Vùng tiêu đề có độ rộng của một hàng và  hàng ảnh đầu tiên. 
Những vi phiếu tạo ra từ máy tính (COM microfiche) được tạo ra bằng cách ghi 
lại những dữ liệu tạo ra bằng máy tính với tỷ lệ thu nhỏ 48:1 trên tấm vi phiếu 
105 mm chiều cao x 148 mm chiều rộng. Những vi phiếu như vậy thường có 
cách sắp xếp 15 hàng và 18 cột, chứa được 270 vi ảnh. Vùng tiêu đề có độ rộng 
một hàng và có thể tìm thấy ở trên hàng vi ảnh đầu tiên. 
Những vi phiếu có tỷ lệ thu nhỏ siêu cao được gọi là siêu vi phiếu (ultrafiche). 
Tỷ lệ thu nhỏ và cách thức sắp xếp không được quy thành chuẩn và biến động 
theo cách áp dụng và phương pháp tạo siêu vi phiếu. 

f - Casset vi phiếu 
Mã f cho biết tài liệu là một hộp casset vi phiếu. 
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g - Tấm mờ vi hình 
Mã g cho biết tài liệu là một tấm mờ vi hình - một tấm mờ chứa nhiều vi ảnh 
được xếp thành hàng hai chiều. Tấm mờ vi hình giống như vi phiếu. Kích thước 
thông thường là 3x5 inch hoặc 6x9 inch. Tỷ lệ thu nhỏ thông thường là 24:1 hoặc 
20:1. Tấm mờ vi hình thường có thông tin chỉ dẫn bằng văn bản với kích thước 
đủ lớn để đọc mà không phải phóng đại. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc biệt cho vi hình là không xác định được. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với kiểu tài liệu vi hình. Một số loại 
tài liệu vi hình dạng sau sử dụng mã z: 
- chip vi hình (microchip) - Một tấm vi phim có kích thước rất nhỏ; 
- Vi điểm (microdot) - Một mẩu phim vi hình với tỷ lệ thu nhỏ siêu cao; 
- Cuộn vi hình (microform roll) - Một cuộn của các phim có độ rộng không bình 
thường. 

 

02  Không xác định 

Vị trí này không được xác định; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy 
(|). 

 

03  Khía cạnh âm bản/dương bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết khía cạnh âm bản/dương bản của vi hình. Đặc trưng 
này cũng được tham chiếu cho chiều phân cực. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí này.  

a - Dương bản 
Mã a cho biết đây là một vi hình dương bản, trong đó các đường kẻ và ký tự có 
màu tối trên nền sáng. Các tấm mờ vi hình thường được gán mã này. 

b - Âm bản 
Mã b cho biết đây là một vi hình âm bản, trong đó các đường kẻ và ký tự có màu 
sáng trên nền tối. 

m - Chiều phân cực hỗn hợp 
Mã m cho biết đây là một vi hình có phân cực hỗn hợp, thí dụ vi hình có cả vi 
ảnh dương bản và âm bản. 
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u - Không biết 
Mã u cho biết đây độ phân cực của vi hình là không biết. (Một số vi hình âm bản 
màu có thể được xem như dương bản nếu màu của nguyên bản là không được 
biết). 

 

04  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kích thước của vi hình. Kích thước này không chỉ thị 
kích thước của vi ảnh trên tài liệu vi hình. Thí dụ, ảnh 16 mm ghi trên vi phim 35 
mm được mã hoá với mã f (35 mm). Chỉ có những kích thước thông dụng nhất được 
gán mã. Chỉ sử dụng những mã trùng hợp một cách chính xác với kích thước của tài 
liệu vi hình. Nếu mã không trùng hợp chính xác với kích thước của vi hình thì sử 
dụng mã z. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này.  

a, d, f, g, h - 8mm, và v.v... 
Mã a, d, f, g, h cho biết chiều rộng của vi phim tính theo milimet (mm) 

l, m, o - 3x5 inch hoặc 8x13 cm, và v.v... 
Mã l, m, o cho biết chiều cao của vi phiếu hoặc tấm mờ vi hình tính theo inch 
hoặc milimet (mm). Kích thước thứ nhất là chiều cao, còn kích thước thứ hai là 
chiều rộng. Vi phiếu với kích thước chuẩn (105 mm x 148 mm) được gán mã m. 

p - 3 1/4 x 7 3/8 inch hoặc 9 x 19 cm. 
Mã p cho biết chiều cao và chiều rộng của tấm thẻ mở sáng tính theo inch hoặc 
centimet (cm). 

u - Không biết 
Mã u cho biết kích thước của vi hình là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với kích thước của vi hình. 

 

05  Dải tỷ lệ thu nhỏ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dải tỷ lệ thu nhỏ của đối với vi hình. Tỷ lệ thu nhỏ 
đặc thù được nhập vào vị trí trường 007/06 - 08. Đối với vi phim không thuộc loại 
tạo ra bằng máy tính (COM) và tấm mờ vi hình, các mã a và b là những mã thường 
được sử dụng nhất. Đối với vi phiếu hoặc vi phim tạo ra từ máy tính, tỷ lệ thu nhỏ 
thực chất là sự tỷ lệ phóng đại và tham chiếu đến tỷ lệ phóng đại cần thiết để tạo ra 
ảnh có thể đọc được. Hầu hết các vi hình tạo ra từ máy tính (COM) được tạo ra với 
tỷ lệ thu nhỏ 024 - 048 (Mac b và c), nhưng cũng có vi phiếu tạo ra từ máy tính có 
tỷ lệ cao hơn (thí 072). Các mã từ b đến e được sử dụng cho những loại vi hình khác 
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(như vi phiếu, siêu vi phiếu). Hầu hết các vi phiếu thường gập là có độ thu nhỏ 
thông thường (mã b). 

Thông tin về tỷ lệ thu nhỏ thường được ghi ngay trên tài liệu vi hình. Nếu không có 
thông tin này, người xử lý phải biết được kích thước của nguyên bản và kích thước 
của ảnh trên vi hình để tính và chọn mã cho vị trí 007/05. Ký tự lấp đầy (|) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này.  

a - Tỷ lệ thu nhỏ thấp 
Mã a cho biết tỷ lệ thu nhỏ là thấp, nhỏ hơn 16:1 (đến 016). 

b - Thu nhỏ bình thường 
Mã b cho biết đây là tỷ lệ thu nhỏ thông thường với tỷ lệ từ 16:1 đến 30:1 (tỷ lệ 
016-030). 

c - Tỷ lệ thu nhỏ cao 
Mã c cho biết đây là tỷ lệ thu nhỏ cao, với tỷ lệ từ 31:1 đến 60:1 (tỷ lệ 031-060). 

d - Tỷ lệ thu nhỏ rất cao 
Mã d cho biết đây là tỷ lệ thu nhỏ rất cao, với tỷ lệ từ 61:1 đến 90:1 (tỷ lệ 061-
090). 

e - Tỷ lệ thu nhỏ siêu cao 
Mã e cho biết đây là tỷ lệ thu nhỏ siêu cao, với tỷ lệ trên 90:1 (trên 090). 

u - Không biết 
Mã u cho biết tỷ lệ thu nhỏ là không được biết. 

v - Tỷ lệ thu nhỏ khác nhau 
Mã v được sử dụng khi không phải tất cả các phần của vi hình có cùng một tỷ lệ 
thu nhỏ. (Thí dụ, nội dung của 2 cuốn sách được chụp trên vi phim; kích thước 
của sách khác nhau, do đó một cuốn có thể được chụp ở tỷ lệ thu nhỏ 14:1 còn 
cuốn kia ở tỷ lệ 18:1). 

 

06 - 08  Tỷ lệ thu nhỏ 

Những vị trí ký tự này chứa một con số chỉ thị tỷ lệ thu nhỏ của vi hình. Mã cho biết 
dải tỷ lệ thu nhỏ được nhập vào vị trí ký tự 007/05. Nói chung, tỷ lệ thu nhỏ đặc thù 
được ghi lại khi tỷ lệ thu nhỏ là cực cao (mã e ở vị trí 007/05). Nếu tỷ lệ thu nhỏ 
không phải là cực cao, việc ghi lại tỷ lệ thu nhỏ là ít có ý nghĩa hơn. Giá trị nhập 
vào những vị trí này là 3 chữ số, được căn phải với số 0 ở đầu (thí dụ 015, 048). Dấu 
gạch ngang được sử dụng cho những vị trí số khi không biết tỷ lệ thu nhỏ (thí dụ 
30-, 1-- hoặc ---).  Ba ký tự lấp đầy (|||) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị 
trí này.  
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09  Màu sắc của vi ảnh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết màu sắc của vi ảnh trên vi hình. Ký tự lấp đầy (|) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết ảnh trên vi hình là loại đen-trắng (thông thường là đen và trong 
suốt). Những ảnh được tạo ra với một màu khác màu đen, thí dụ xanh-trắng 
(xanh-trong suốt), cũng được gán mã này. Mã b luôn luôn được áp dụng cho tấm 
mờ vi hình. 

c - Nhiều màu 
Mã c cho biết phim trên vi hình có nhiều hơn một màu. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết vi hình có sự phối hợp của các vi ảnh một màu và vi ảnh nhiều 
màu. 

u - Không biết 
Mã u cho biết màu của vi ảnh trên vi hình là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho không có mã nào ở trên phù hợp với màu sắc của vi ảnh trên vi hình. 

 

10  Nhũ tương của nền phim 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kiểu nhũ tương của nền phim. Từ nhũ tương 
(emulsion) được sử dụng để chỉ lớp vật liệu nhạy sáng phủ trên nền của vi hình. 
Việc bảo quản và sử dụng đúng cách  vi hình đòi hỏi sự xác định loại nhũ tương mà 
vi hình sử dụng. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

a - Hợp chất halogen với bạc 
Mã a cho biết lớp nhũ tương là hợp chất của bạc và halogen. Các vi hình phủ bạc 
halogen thường có màu đen-trắng (đen-trong suốt).  

b - Diazo 
Mã b cho biết đây là vi hình diazo. Lớp nhủ tương được tạo rõ lớp hợp chất nhạy 
sáng của muối diaznium. Khi phản ứng với thuốc tráng sẽ tạo ra ảnh màu. Màu 
của ảnh được xác định bởi thành phần của chất diaznium và thuộc tráng sử dụng 
trong quá trình xử lý. Vi hình có thể có màu đen, tím hoặc màu khác. 
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c - Bọt nước 
Mã c cho biết đây là lớp nhũ tương dạng bọt (vesicular emulsion). Thành phần 
nhạy sáng được hoà tan trong lớp chất dẻo. Khi phơi sáng, thành phần nhạy sáng 
này tạo ra những bọt quang (bóng nước) bên trong lớp chất dẻo. Những bọt này 
tạo ra những ảnh chưa hoạt hoá (latent images). Những ảnh này trở nên nhìn thấy 
được và được cố định khi xấy nóng lớp chất dẻo rồi để cho nguội đi. Phim bọt 
nước thường có màu xanh. Chúng thường có độ tương phản không cao trừ khi 
xem bằng máy đọc vi hình chuyên dụng. 

m - Nhũ tương hỗn hợp 
Mã m cho biết vi hình chứa lớp nhũ tương hỗn hợp. Thí dụ, vi phim có thể có 
một đoạn chứa một loại nhũ tương, đoạn kia chứa loại nhũ tương khác.  

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu vi hình không có lớp nhũ tương. Thí dụ tấm mờ vi hình 
không có nhũ tương, do đó được gán mã n. 

u - Không biết 
Mã u cho biết loại lớp nhũ tương trên vi hình là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp cho lớp nhũ tương của vi hình. 

 

11  Thế hệ phiên bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết khía cạnh thế hệ (mức độ gốc) của vi hình. Ký tự lấp 
đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Thế hệ một (bản chủ) 
Mã a cho biết đây là thế hệ một (bản chủ). Thế hệ vi hình một là bản phim gốc 
chụp từ máy chụp ảnh hoặc từ máy tính điện tử. Mã a được sử dụng cho mọi loại 
phim vi hình gốc được tạo ra từ tài liệu lưu trữ phù hợp với các chuẩn lưu trữ 
hoặc các chuẩn ISO tương ứng về tạo bản lưu trữ. 

b - Phiên bản chủ để in 
Mã b cho biết đây là phiên bản của bản chủ dùng để in. Phiên bản chủ để in là  
bất cứ thế hệ bản vi hình nào được sử dụng để sản xuất bản sao vi hình khác. Mã 
b được sử dụng cho mọi loại bản phim vi hình chủ không phải loại được chế tạo, 
sản xuất, bảo quản phù hợp với những chuẩn lưu trữ. 

c - Phiên bản phục vụ 
Mã c cho biết đây là phiên bản để phục vụ. Phiên bản phục vụ là một bản sao vi 
hình được sao ra (tạo ra) từ một bản vi hình khác với mục đích chủ yếu là phục 
vụ tấm mờ vi hình luôn được áp mã c mà không để sản xuất vi hình khác.  
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m - Thế hệ phiên bản hỗn hợp 
Mã m cho biết bản sao của vi hình là hỗn hợp của các dạng phiên bản phim khác 
nhau. 

u - Không biết 
Mã u cho biết khía cạnh thế hệ của phiên bản là không được biết. 

 

12  Nền của phim 

Mã chữ cái một ký tự cho biết nền của phim. Phim có nền an toàn là loại phim 
không cháy, đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn nền phim an toàn. Trên một số 
phim, có cụm từ "nền an toàn" hoặc có một tam giác đều được in ở mép của vi hình. 
Một số vi phim được các nước sản xuất có thể có dùng chữ không phải tiếng Anh. 
Các loại vi hình Bọt nước (vesicular) và diazo luôn luôn là phim có nền an toàn 
cũng như phim bạc halogen được sản xuất tại Mỹ từ khoảng năm 1951. Phim có nền 
nitrate là phim dễ cháy, không đáp ứng được các yêu cầu về phim an toàn. Ký tự lấp 
đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Nền an toàn, không xác định 
Mã a cho biết loại phim có nền an toàn loại phim không xác định được. 

c - Nền an toàn, loại axetat không xác định 
Mã c cho đây là loại phim có nền axetat an toàn, nhưng loại chính xác của phim 
không xác định được. 

d - Nền an toàn, loại diaxetat 
Mã d cho biết đây là loại phim nền xênlulô điaxetat. Được tạo ra từ trước Đại 
chiến thế giới lần thứ I để làm phim gia đình, phim có nền điaxetat đắt hơn và 
khó lường hơn phim nền nitrate và không được chấp nhận để sản xuất phim 35 
mm chuyên nghiệp. Nền phim điaxetat đôi khi được sử dụng để chụp vi hình các 
tài liệu. 

i - Loại nền nitrat 
Mã i cho biết đây là loại phim nitrate xenlulô. Nền nitrate xenlulô được sử dụng 
để sản xuất phim 35 mm (và một số phim 17,5cm) đến trước năm 1951. Phim 
nền nitrate xenlulô đã không còn được sản xuất nữa. Phim nitrat xenlulô đôi khi 
cũng được sử dụng để chụp vi hình tài liệu. 

m - Nền hỗn hợp (nitrat và an toàn) 
Mã m cho biết đây là loại phim hỗn hợp nền nitrat và nền an toàn. Việc sử dụng 
nền hỗn hợp, gắn cùng nhau, có thể gặp ở vi hình sản xuất từ trước những năm 
1950. 
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n - Không áp dụng 
Mã n cho biết vi hình không có nền phim. Những tài liệu như vậy chủ yếu là 
những vi hình trên các nền phản xạ mà không phải là nền trong suốt. Tấm vi hình 
mờ (có thể còn được gọi là vi thẻ (microcard) hoặc vi bản in là thí dụ về vi hình 
không được tạo trên nền phim và được gán mã n. 

p - Nền an toàn, polyester 
Mã p cho biết nền phim được chế tạo từ nhựa tổng hợp (như estar). Trong những 
năm 1980, đây là loại nền phim phổ biến nhất dùng để chụp vi hình tài liệu gốc. 

r - Nền an toàn, hỗn hợp 
Mã r cho có các loại phim có nền an toàn khác nhau được gắn với nhau, nhưng 
không phải là phim nitrate. 

t - Nền an toàn, triaxetat 
Mã t cho biết đây là loại phim nền xenlulô triaxetate. Xenlulô triaxetat là hợp 
chất đa axetal có độ bắt lửa thấp, chậm cháy. Từ năm 1951, phim triaxetat đã 
được các nhà chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư sử dụng để làm phim. Nó cũng 
đôi khi được sử dụng để chụp vi phim các tài liệu. 

u - Không biết 
Mã u cho biết loại nền phim là không được xác định. 

z - Khác 
Mã z cho biết không có mã nào ở trên phù hợp với nền phim 

 

Thí dụ 
007 hd#bgc---cuuu 
 [Tài liệu là vi hình (007/00), là cuộn vi phim (01); là phim âm bản 

(03); kích thước rộng 70 mm (04); có dải tỷ lệ thu nhỏ cao (05); là phim 
màu (09); Nhũ tương của nền phim (10), thế hệ (11) và nền phim là 
không được biết]  

007 he#bmb024baca 
 [Tài liệu là vi hình (007/00); (nguyên bản là là một bản in trên giấy, 

được chụp vi hình để sản xuất vi phiếu), được tạo làm vi phiếu (01); là 
âm bản (03); kích thước 4x6 inch (04); tỷ lệ thu nhỏ bình thường (05) 
24:1 (06-08); là đơn sắc (09); lớp nhũ tương là bạc halogen (10); phiên 
bản phục vụ (11); trên nền phim an toàn (12)]    

007 hd#afa014bcaa 
 [Tài liệu là vi hình (007/00) (là báo, được chụp để thu nhỏ); xuất bản ở 

dạng cuộn vi  phim (01); là phim dương bản (03); kích thước 35 mm 
(04); có tỷ lệ thu nhỏ thấp (05), mức 14:1 (06-08); đơn sắc (09); có nhũ 
tương dạng  bọt (10); là bản phục vụ (11); trên nền phim an toàn (12). 
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Quy ước nhập dữ liệu 
Độ dài trường - trường 007 đối với phạm trù tài liệu là vi hình có độ dài 13 ký tự được xác 
định theo vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007/02 Khía cạnh nguyên bản và phiên bản [Lỗi thời] [Chỉ có trong 
USMARC] 

Quy định này trở thành lỗi thời từ năm 1997. Các mã được xác định là: f (Bản sao 
chép), o (nguyên bản), r (phiên bản) và u (không biết) 

007/12 Nền của phim 

b Nền Không an toàn [Lỗi thời] 

Mã b được xác định là lỗi thời từ năm 1991 khi vị trí 007/12 cho vi hình được làm 
cho giống như vị trí 007/12 (nền của phim) cho loại tài liệu phim và mã i (nền nitrat) được 
quy định.  
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007   Đồ hoạ không chiếu (L) 

Chỉ thị và trường con 

Trường 007 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo 
vị trí.  

Vị trí ký tự 
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f Da 00  Loại tài liệu 
g Vải k Đồ hoạ không chiếu 
h Kim loại 01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 
m Hỗn hợp c Tranh cắt dán 
o Giấy d Bản vẽ ký hoạ 
p Thạch cao e Tranh hội họa 
q Bảng cứng f Tranh in cơ học 

g âm bản r Sứ 
s Đá h ảnh in 
t Gỗ i Hình vẽ 
u Không biết j Bản in 
z Khác i Bản vẽ kỹ thuật 
| Không có ý định mã hoá n Sơ đồ 

05  Vật liệu nền phụ o Thẻ chớp nhoáng 
# Không có vật liệu nền phụ u Không xác định 
a Vải bạt z Khác 
b Bảng bristol | Không có ý định mã hoá 
c Bảng cáctông/Bảng minh hoạ 02  Không xác định 
d Kính 03  Màu sắc 
e Tổng hợp a Một màu 
f Da b Đen trắng 
g Vải c Nhiều mầu 
h Kim loại h Tô màu thủ công 
m Hỗn hợp m Hỗn hợp 
o Giấy u Không biết 
p Thạch cao z Khác 
q Bảng cứng | Không có ý định mã hoá 
r Sứ 04  Vật liệu nền chủ yếu 
s Đá a Vải bạt 
t Gỗ b Bảng bristol 
u Không biết c Bảng cáctông/Bảng minh hoạ 
z Khác d Kính 
| Không có ý định mã hoá e Tổng hợp 

 

Định nghiã và phạm vi trường  

Khi vị trí trương 007/00 chứa mã k, nó chứa thông tin mã hoá đặc biệt về đặc trưng vật lý của 
tài liệu đồ hoạ không chiếu.  
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Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

k - Đồ hoạ không chiếu 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại của tài liệu là đồ hoạ không chiếu. Đồ hoạ không chiếu là 
sự trình bày ở dạng ảnh hai chiều, thông thường là trên tấm không trong suốt (như bản in, 
ảnh chụp, bản vẽ,..) hoặc trong và không có ý định chiếu lên để xem (như ảnh âm bản). Ký tự 
lấp đầy (|)  không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Vị trí định danh tài liệu đặc biệt 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đây là định danh tài liệu đặc thù dành cho đồ hoạ không chiếu 
hình. Định danh tài liệu đặc thù này mô tả một lớp tài liệu (thông thường là lớp đối tượng vật lý) 
của đối tượng mô tả (thí dụ, ảnh). Ký tự lấp đầy (|) có thể được sử dụng khi không có ý định mã 
hoá vị trí này.   

c - Tranh cắt dán 
Mã c cho biết tài liệu là tranh cắt dán. Tác phẩm được tạo ra bởi việc gắn kết các vật liệu 
khác nhau (giấy, gỗ, báo, vải,.. ) lên một bề mặt nào đó. 

d - Bản vẽ ký hoạ 
Mã d cho biết tài liệu là bản vẽ. Đây là việc trình bày bằng ảnh (không phải dạng in hoặc 
tranh vẽ) được thực hiện bằng bút chì, bút mực, phấn hoặc các công cụ vẽ khác, thể hiện trên 
giấy hoặc các vật mang tương tự khác. 

e - Tranh hội hoạ 
Mã e cho biết tài liệu là một tranh hội hoạ. Tranh hội hoạ được định nghĩa là việc trình bày 
hình ảnh tạo ra bằng cách đưa các loại phẩm màu lên bề mặt. 

f - Tranh in cơ học 
Mã f cho biết tài liệu là một tranh cơ học. Tranh in cơ học lại được định nghĩa là bức ảnh tạo 
ra bằng việc mô phỏng lại bức ảnh khác thông qua sử dụng kỹ thuật chụp ảnh chuyển hình 
ảnh đó lên một bề mặt in. Tù đó, việc lấy được ảnh của một tài liệu một bức tranh hoặc bản 
photo Xerox của bản in được coi như là tranh in cơ học. Những việc tạo lại phiên bản nghệ 
thuật, bưu ảnh, áp phíc và các ảnh in để nghiên cứu được xếp vào loại này. 

g - Âm bản 
Mã g cho biết tài liệu là một âm bản. Đó là một mẩu phim, một tấm kính hoặc vật liệu khác 
trên đó xuất hiện ảnh âm bản, nghĩa là có kiểu sáng ngược lại với ảnh dương bản, tấm phim 
đèn chiếu, tấm trong, và được sử dụng để tạo ra dương bản. Phim âm bản không bao gồm ảnh 
âm bản, ảnh có sự kết hợp giữa âm bản và dương bản, ảnh in bằng tia mặt trời, đó chỉ là 
những kỹ thuật để tạo ảnh mà thôi. 
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h - ảnh in 

Mã h cho biết tài liệu là một ảnh in. ảnh in có hình ảnh dương bản, được tạo ra một cách 
trực tiếp hoặc gián tiếp  lên bề mạt nhạy sáng bởi tác dụng của ánh sáng hoặc năng lượng 
chiếu xạ. Thuật ngữ ảnh in (photoprint), khác với thuật ngữ ảnh chụp (photograph), được sử 
dụng ở đây để thể hiện chính xác hơn ý nghĩa; ảnh chụp về mặt kỹ thuật bao quát cả ảnh in 
và ảnh âm bản. ảnh x quang và ảnh mờ được xếp vào nhóm này. 

i - Hình ảnh 
Mã i cho biết đây là hình ảnh. Hình ảnh được định nghĩa là sự trình bày hai chiều nhìn được 
bằng mắt thường và thường được đặt trên một nền không trong. Thuật ngữ này được sử dụng 
khi định danh đặc trưng hơn cho tài liệu không xác định được hoặc không mong muốn xác 
định.  

j - Bản in 
Mã j cho biết tài liệu là một bản in, trên đó có thiết kế hoặc hình ảnh được chuyển từ một 
mặt được trạm khắc, khối gỗ, bản khắc đá, hoặc vật mang khác. Nói chung có 4 loại bản in: 
bản in phẳng, bản in nổi, in khắc đá, in nến. 

l - Bản vẽ kỹ thuật 
Mã l cho biết tài liệu là một bản vẽ kỹ thuật, được định nghĩa như một mặt cắt, chi tiết, biểu 
đồ, mặt nâng lên, mặt tiền, mặt bằng làm việc,v.v.. được tạo ra để sử dụng trong chế tạo hoặc 
hoạt động kỹ thuật khác... 

n - Biểu đồ 
Mã n cho biết tài liệu là một sơ đồ. Sơ đồ được định nghĩa là một tấm mờ thể hiện dữ liệu ở 
dạng đồ hoạ hoặc bảng, thí du như biểu đồ trên tường. 

o - Thẻ chớp nhoáng 
Mã o cho biết tài liệu là một thẻ ghi chú. Thẻ ghi chú là loại thẻ hoặc một tấm mờ trên đó có 
in chữ, số hoặc ảnh được thiết kế để hiện hình nhanh. Các thẻ hoạt động cũng được xếp vào 
nhóm này. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh vật liệu đặc biệt của tài liệu đồ hoạ không chiếu là không được xác 
định. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với tài liệu đồ hoạ không chiếu. Những loại tài 
liệu này có thể là ở dạng hỗn hợp, là sự kết hợp của các kỹ thuật vẽ tự do và in và không một 
kỹ thuật nào chiếm phần vượt trội. 
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02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không xác đinh. Nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết màu sắc của của tài liệu đồ hoạ không chiếu. Ký tự lấp đầy (|) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Một màu 
Mã a cho biết ảnh được in hoặc được hiện với 1 mầu khác màu đen. Mã được sử dụng cho 
các tác phẩm đơn sắc. Nó không được sử dụng cho các vật liệu nhiếp ảnh. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết ảnh được in hoặc được hiện với mầu đen-trắng. Mã được sử dụng cho các tác 
phẩm nhiếp ảnh đen trắng. 

c - Nhiều mầu 
Mã c cho biết ảnh được in hoặc được hiện với nhiều hơn một mầu. Mã này được sử dụng cho 
các ảnh màu. 

h - Tô màu thủ công 
Mã h cho biết ảnh được in hoặc được xử lý bằng quá trình tráng ảnh được tô màu bằng tay 
(thủ công). Mã h hiếm khi được sử dụng với tài liệu nhìn thương mại vì chúng không được 
sản xuất bằng phương pháp tô màu thủ công. 

m - Hỗn hợp 
Mã m cho biết tác phẩm hoặc sưu tập là một sự phối hợp của một màu, đen trắng, nhiều màu, 
tô màu thủ công hoặc ảnh khác. 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc trưng màu sắc của ảnh là không biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với đặc trưng màu sắc của tài liệu đồ hoạ không 
chiếu. Thí dụ mã z được sử dụng cho ảnh được nhuộm, tô màu (các tài liệu nhiếp ảnh nhuộm 
màu). 

 

04  Vật liệu nền chính 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu sử dụng cho vật mang chính (vật mang nền trên đó 
ảnh được vẽ hoặc được cho hiện) của tài liệu đồ hoạ không chiếu hình. Thông tin này được sử 
dụng trong việc xử lý và bảo quản tài liệu. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định 
mã hoá vị trí này. 
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a - Vải bạt 
Mã a cho biết vật liệu nền chính là vải bạt. 

b - Bảng Bristol 
Mã b cho biết vật liệu nền chính là bảng bristol, một loại bảng mỏng, nhẵn, được sử dụng 
cho hoạ sỹ và các tác giả. 

c - Bảng cáctông/Bảng minh hoạ 
Mã c cho biết vật liệu nền chính là bảng cáctông/bảng minh hoạ. 

d - Kính 
Mã d cho biết vật liệu nền chính là kính. 

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu nền chủ yếu là vật liệu tổng hợp (chất dẻo, vinyl, ...). Mã e được sử 
dụng cho mọi loại vật liệu tổng hợp trừ loại tạo ra từ vải được dệt. 

f - Da 
Mã f cho biết vật liệu nền chính là da súc vật. Nó bao gồm da, giấy da, giấy da mịn. 

g - Vải 
Mã g cho biết vật liệu nền chính là vải. Mã được sử dụng cho mọi loại vải được sản xuất từ 
các sợi tự nhiên hoặc sợi tổng hợp, trừ vải bạt. Vật liệu tổng hợp được tạo ra từ việc liên kết 
lại những loại vải cũng được coi là vải.  

h - Kim loại 

Mã h cho biết vật liệu nền chủ yếu là kim loại. 

m - Sưu tập hỗn hợp 
Mã m cho biết vật liệu nền chủ yếu là khác nhau cho những tài liệu khác nhau trong sưu tập. 
Nói chung, mã được sử dụng cho những nhóm đồ hoạ không chiếu hình trên các loại vật 
mang khác nhau. 

o - Giấy 
Mã o cho biết vật liệu nền chủ yếu là bất cứ loại giấy nào từ xenlulô . 

p - Thạch cao 
Mã p cho biết vật liệu nền chủ yếu là thạch cao. Hỗn hợp của các vật liệu rắn khác với thạch 
cao cũng được coi là thạch cao. 

q - Bảng cứng 
Mã q cho biết vật liệu nền chính là bảng cứng. 

r - Sứ 
Mã r cho biết vật liệu nền chính là sứ. Mã r chỉ sử dụng cho vật liệu sứ từ đất sét. Những vật 
liệu tổng hợp tương tự sứ được áp mã e. 
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s - Đá 
Mã s cho biết vật liệu nền chính là đá. 

t - Gỗ 
Mã t cho biết vật liệu nền chính là gỗ. Vật liệu chủ yếu dựa trên hạt hoặc sợi gỗ (gỗ ép) có 
thể không được coi là gỗ. Bảng nhỏ được coi là gỗ. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu nền chính là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với vật liệu nền chính của tài liệu. 

 

05    Vật liệu vật nền phụ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu sử dụng cho vật mang phụ của tài liệu đồ hoạ không 
chiếu. Vật mang phụ là những vật liệu (khác với loại tấm lót bảo tàng thông thường) mà vật 
mang chủ yếu được gắn lên đó. Vị trí này chỉ mã hoá khi khung hoặc miếng lót có ý nghĩa quan 
trọng về lịch sử, thông tin, lưu trữ. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị 
trí này. 

# - Không có vật liệu nền phụ 
Mã # (khoảng trống) cho biết tài liệu đồ hoạ không chiếu không có vật mang nền phụ. 

a - Vải bạt 
Mã a cho biết vật liệu của vật mang phụ là vải bạt. 

b - Bảng Bristol 
Mã b cho biết vật liệu của vật mang phụ là bảng bristol, một loại bảng mỏng, nhẵn, được sử 
dụng cho hoạ sỹ và các tác giả. 

c - Bảng cáctông/Bảng minh hoạ 
Mã c cho biết vật liệu của vật mang phụ là bảng cáctông/bảng minh hoạ. 

d - Kính 
Mã d cho biết vật liệu của vật mang phụ là kính. 

e - Tổng hợp 
Mã e cho biết vật liệu của vật mang phụ là vật liệu tổng hợp (chất dẻo, vinyl, ...). Mã e được 
sử dụng cho mọi loại vật liệu tổng hợp trừ loại tạo ra từ vải được dệt. 

f - Da 
Mã f cho biết vật liệu của vật mang phụ là da súc vật. Nó bao gồm da, giấy da, giấy da mịn. 

- 114 - 



 

g - Vải 
Mã g cho biết vật liệu của vật mang phụ là vải. Mã được sử dụng cho mọi loại vải được sản 
xuất từ các sợi tự nhiên hoặc sợi tổng hợp, trừ vải bạt. Vật liệu tổng hợp được tạo ra từ việc 
liên kết lại những loại vải cũng được coi là vải.  

h - Kim loại 
Mã h cho biết vật liệu của vật mang phụ là kim loại. 

m - Sưu tập hỗn hợp 
Mã m cho biết vật liệu của vật mang phụ là khác nhau cho những tài liệu khác nhau trong 
sưu tập. Nói chung, mã được sử dụng cho những nhóm đồ hoạ không chiếu trên các loại vật 
mang khác nhau. 

o - Giấy 
Mã o cho biết vật liệu của vật mang phụ là bất cứ loại giấy nào từ xenlulô . 

p - Thạch cao 
Mã p cho biết vật liệu của vật mang phụ là thạch cao. Hỗn hợp của các vật liệu rắn khác với 
thạch cao cũng được coi là thạch cao. 

q - Bảng cứng 
Mã q cho biết vật liệu của vật mang phụ là bảng cứng. 

r - Sứ 
Mã r cho biết vật liệu của vật mang phụ là sứ. Mã r chỉ sử dụng cho vật liệu sứ từ đất sét. 
Những vật liệu tổng hợp tương tự sứ được áp mã e. 

s - Đá 
Mã s cho biết vật liệu của vật mang phụ là đá. 

t - Gỗ 
Mã t cho biết vật liệu của vật mang phụ là gỗ. Vật liệu phụ dựa trên hạt hoặc sợi gỗ (gỗ ép) 
có thể được hoặc không được coi là gỗ. Bảng nhỏ được coi là gỗ. 

u - Không biết 
Mã u cho biết vật liệu của vật mang phụ là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên phù hợp với vật liệu của vật mang thứ yếu của tài liệu. 

 

Thí dụ 
007 kh#coo 
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 [Tài liệu là một đồ hoạ không chiếu (007/00), ảnh (01) màu (03), được in trên nền 
giấy (04), và được dán lên trên giấy (05)]. 

 
007 kl#ao# 
 [Tài liệu là một đồ hoạ không chiếu (007/00), bản vẽ kỹ thuật (01 )một màu (03), 

được inh trên nền giấy (04), và không có vật mang phụ (05)]. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 
Độ dài trường - Trường 007 cho loại tài liệu đồ hoạ không chiếu dài 6 ký tự, được xác định theo vị trí 
ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007/02 Khía cạnh nguyên bản đối với bản sao [Lỗi thời] [Chỉ có trong USMARC] 

Định nghĩa này được xác định là lỗi thời từ năm 1997. Những mã được xác định là f (Bản sao 
chép), o (Nguyên bản), r (Phiên bản) và u (Không biết). 
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007   Phim điện ảnh 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con. Các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 
00  Loại tài liệu 

m  Phim  
01  Định danh tài liệu đặc thù 

c  Hộp phim 
f  Casset phim 
r  Cuộn phim  
u  Không xác định 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

02  Không xác định 
03  Màu sắc 

b  Đen trắng 
c  Nhiều màu 
h  Tô màu thủ công 
m  Hỗn hợp 
n  Không áp dụng 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

04  Khổ mẫu trình bày phim 
a  Khung hình âm thanh chuẩn 

(khung hình thu nhỏ) 
b  Không biến dạng (màn ảnh rộng) 
c  ảnh ba chiều (3D) 
d  Biến dạng (màn ảnh rộng) 
e  Hình thức màn ảnh rộng khác 
f  Phim câm chuẩn (khung hình đầy 

đủ) 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

05  Âm thanh liền với vật mang hay tách 
riêng 

#  Không có âm thanh (câm) 
a  Âm thanh liền với vật mang 
b  Âm thanh tách riêng với vật mang 
u  Không biết 
⏐ Không có ý định mã hoá 

06  Vật mang âm thanh 

#  Không có âm thanh (câm) 
a  Rãnh âm quang học trên phim  
b  Rãnh âm thanh từ tính trên phim  
c  Băng ghi âm từ tính trong hộp 
d  Đĩa tiếng 
e  Băng ghi âm từ tính trong cuộn 
f  Băng ghi âm từ tính trong băng 

casset 
g  Rãnh âm quang và từ tính trên 

phim  
h  Băng hình 
i  Đĩa hình 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

07  Kích thước 
a  8mm chuẩn 
b  Trên 8mm/8mm đơn. 
c  9,5 mm. 
d  16mm. 
e  28mm. 
f  35mm. 
g  70mm. 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

08  Cấu hình của các kênh phát lại 
k  Hỗn hợp 
m  Một kênh 
n  Không áp dụng 
q  Bốn kênh, nhiều kênh, hoặc kênh 

surround 
s  Âm thanh nổi 
u  Không biết 
z  Các loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

09 Thành phần sản xuất 
a Bản chưa thành phẩm 
b  Đã cắt xén 
c  Loại bỏ 
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d  Bản in nháp 
e  Rãnh Phối âm 
f  Băng nhan đề/dải nhan đề 
g  Dải phim  
n  Không áp dụng 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

10  Khía cạnh dương/âm bản 
a  Dương bản 
b  Âm bản 
n  Không áp dụng 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

11  Thế hệ 
d  Bản sao 
e  Bản gốc 
o  Nguyên bản 
r  Bản in tham khảo/bản sao để duyệt 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

 

12  Nền của phim 
a  Nền an toàn, không xác định 
c  Nền an toàn, axetat không xác định 

axetat 
d  Nền an toàn, điaxetat 
i  Nền nitrat 
m  Nền hỗn hợp (an toàn và nitrat) 
n  Không áp dụng 
p  Nền an toàn, polyeste 
r  Nền an toàn, hỗn hợp 
t  Nền an toàn, triaxetat 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

 

13  Công nghệ tinh chỉnh màu 
a  Màu 3 lớp 
b  2 màu, dải đơn 
c  2 màu không xác định 
d  3 màu không xác định  
e  Màu 3 dải  
f  Màu 2 dải 
g  Màu đỏ 

h  Màu xanh và xanh lục 
i  Màu xanh lục lam 
j  Màu đỏ tươi 
k  Màu vàng 
l  SEN 2 
m  SEN 3 
n  Không áp dụng 
p  Tông màu nâu đỏ 
q  Tông màu khác 
r  Màu nhuộm 
s  Phủ màu và tô màu 
t  Màu in 
u  Không biết 
v  Màu thủ công 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

 

14  Loại phim hoặc in màu 
a  In đổi màu 
b  Phim 3 màu 
c  Phim 3 màu, màu nhạt 
d  Phim sao lại 
n  Không áp dụng 
u  Không biết 
z  Loại khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

 

15  Các giai đoạn hư hỏng 
a  Không biểu hiện 
b  Nitrat: mùi nghi ngờ 
c  Nitrat: mùi hăng, cay 
d  Nitrat: nâu, mất màu, bạc màu, bụi 
e  Nitrat: dính, ướt 
f  Nitrat: phồng, rộp  
g  Nitrat: đông cứng 
h  Nitrat: bột 
k  Không phải nitrat: Hư hỏng phát 

hiện (mùi điaxetat) 
l  Không phải nitrat: hư hỏng nặng 
m Không phải nitrat: Sự cố 
| Không có ý định mã hoá 

 

     16  Mức độ hoàn thành 

c  Hoàn thành 
i  Chưa hoàn thành 
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 17-22  Thời gian kiểm tra phim 
⏐ Không có ý định mã hoá n  Không áp dụng 

u  Không biết 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã m, thì nó chứa các thông tin mã hóa đặc thù về đặc trưng vật lý 
của phim . 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

m - Phim  
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là phim. Phim được định nghĩa là một chuỗi các 
hình ảnh tĩnh trên phim, có hoặc không có âm thanh, có thể được chiếu tuần tự rất nhanh để 
tạo hiệu ứng quang chuyển động. Ký tự lấp đầy ( | ) không được phép sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Định danh tài liệu đặc thù. 

Mã một ký tự chữ cái chỉ định danh tài liệu đặc thù của phim. Định danh tài liệu đặc thù mô tả 
loại đặc biệt của tài liệu (thông thường là loại đối tượng vật lý), thí dụ: cuộn phim. Ký tự lấp đầy 
( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

c - Hộp phim 
Mã c cho biết tài liệu là phim được để trong hộp, có hai đầu được nối lại với nhau tạo thành 
một vòng phim, khi phát lại thì không cần tua lại. 

f - Casset phim  
Mã f cho biết tài liệu là phim trong băng casset quay và tua lại được từ cuộn này sang cuộn 
khác. 

r - Cuộn phim  
Mã r cho biết tài liệu là cuộn phim mới được thiết kế để dùng với máy chiếu phim có ống 
cuộn phim chủ động của mình. Loại phim này bao gồm phim có rãnh âm thanh kèm theo 
hình ảnh nhưng trên thực tế thì không xuất hiện. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết tài liệu đặc thù của phim không được xác định rõ. 

- 119 - 



 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với loại phim. 

 

02  Không xác định 
Vị trí ký tự này không xác định, nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy ( | ). 

 

03  Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc điểm màu của phim. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết ảnh được in hoặc chiếu ở dạng đen trắng. 

c - Nhiều màu 
Mã c cho biết phim được in hoặc chụp có nhiều hơn một màu. Mã c được dùng cho quá trình 
chụp ảnh màu. 

h - Tô màu thủ công 
Mã h cho biết phim được sản xuất bằng quy trình chụp hoặc in ảnh là được tô màu thủ công. 
Mã h ít khi được dùng cho phim thương mại vì đây không phải là loại phim màu thủ công 
điển hình. 

m - Màu hỗn hợp 
Mã m cho biết tài liệu hoặc tập hợp là sự kết hợp của các ảnh màu đen trắng, nhiều màu, màu 
thủ công, và/hoặc các hình ảnh khác. 

n - Không áp dụng 
Mã u cho biết đặc trưng màu sắc không được áp dụng vì tài liệu không có hình ảnh. Thí dụ, 
mã này được dùng khi tài liệu có trong tay là phim chỉ có rãnh âm thanh để dành cho các 
hình ảnh nhưng hiện không có. 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc trưng màu của phim là không được biết. 

z - Khác  
Mã z cho biết không một mã nào ở trên phù hợp với đặc tính màu (tông màu, nhuộm�). 
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04  Khổ mẫu trình bày phim 

Mã ký tự một chữ cái chỉ hình thức trình bày phim. Các thuật ngữ cho biết tài liệu là màn ảnh 
rộng thường là Techniscope, Todd-AO, Super-Panavision,... Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

a - Khung âm thanh (khung thu nhỏ) 
Mã a cho biết phim có khung âm thanh chuẩn (khung thu nhỏ). Nó được sử dụng cho các 
dạng màn ảnh không phải màn ảnh rộng, thí dụ như đối với các phim có rãnh âm thanh 
chuẩn 35 mm., 16 mm., và trên 8 mm. Mã a có thể được sử dụng ngay cả cho phim câm mà 
trong đó khoảng trống để chèn rãnh âm, nghĩa là ở đó khuôn hình ảnh câm được cắt để tạo ra 
khoảng trống cho rãnh âm thanh. 

b - Không biến dạng (màn ảnh rộng) 
Mã b được dùng cho những dạng phim màn ảnh rộng mà để có hiệu ứng màn ảnh rộng 
không cần sử dụng kỹ thuật nén quang học hoặc đòi hỏi sử dụng kỹ thuật chiếu đặc biệt. Xử 
lý màn ảnh rộng không biến dạng chủ yếu dùng cho phim cỡ 35 mm. và cỡ rộng hơn ở đó 
hình ảnh trên phim là tự nhiên (không phải nén quang) và có chiều cao khung hình thấp hơn, 
nó được mở rộng bằng cách chiếu lên màn ảnh rộng nhờ sử dụng thấu kính thường và kính 
có độ mở thích hợp để tạo ra tỷ lệ thích hợp. 

c - ảnh ba chiều (3D) 
Mã c được dùng cho phim có hiệu ứng 3 chiều thông qua sử dụng 2 máy chiếu để lồng 2 
hình ảnh của phim lên màn ảnh (thường là màn ảnh rộng). Nó thường được dùng với phim 35 
mm. Những kính phân cực được người xem đeo vào sẽ giúp họ tạo ra cảm giác về chiều sâu 
và kích thước. 

d - Biến dạng (màn ảnh rộng) 
Mã d dùng cho phim có hiệu ứng màn ảnh rộng nhờ sử dụng hình ảnh nén quang hoặc ép 
ngang. Nó được mở rộng cho đến đúng tỷ lệ nhờ việc chiếu lên màn ảnh rộng có sử dụng 
thấu kính đặc biệt có sự phóng đại theo chiều ngang lớn hơn chiều dọc. Loại phim này đã 
được giới thiệu và chấp nhận dùng cho phim thương mại vào năm 1953 dưới cái tên 
Cinemascope, tiếp theo là Techniscope (1963), Naturama, Panavision,... Mã cũng được dùng 
cho phim 16 mm có sử dụng cùng kỹ thuật này. 

e - Hình thức màn ảnh rộng khác 
Mã e được dùng cho một vài hình thức màn ảnh rộng khác không áp dụng được với các mã 
khác. Những dạng này bao gồm Cinerama, Viterama, Circarama và những dạng khác có hiệu 
ứng màn ảnh rộng nhờ chiếu cùng một lúc các bản in riêng biệt lên màn ảnh rất rộng, đôi khi 
màn ảnh được thiết kế cong để sử dụng nhiều máy chiếu tạo nên phim bằng một loạt các 
hình ảnh liền nhau. 

f - Cỡ phim câm chuẩn (khung hình đầy đủ) 
Mã f được dùng cho phim 35 mm, trên đó kích thước hình ảnh xấp xỉ bằng chiều rộng của 
khoảng cách giữa các lỗ của khuôn phim. Đây là dạng chuẩn của phim câm từ khoảng năm 
1899 cho đến những năm cuối của thập kỷ 1920 khi phim có âm thanh được giới thiệu và 
khung hình phim bị giảm để tạo chỗ cho rãnh âm. 
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u - Không biết 
Mã u cho biết dạng trình bày của phim là không biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với hình thức trình bày phim. Thí dụ như 
dạng phim Imax 70 mm., không phải hình chữ nhật, vòng180 độ, dạng sử dụng hạn chế này 
không được chuẩn. Về mặt kỹ thuật Imax không được coi là dạng màn ảnh rộng vì không có 
tỷ lệ phóng phù hợp nhưng nó vẫn đạt được hiệu ứng màn ảnh rộng. 

 

05  Âm thanh liền với vật mang hay tách riêng 

Mã chữ cái một ký tự cho biết hoặc âm thanh có trong tài liệu hoặc âm thanh được tách riêng 
khỏi tài liệu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có mã ở vị trí này. 

# - Không có âm thanh (câm) 
Mã khoảng trống (#) cho biết âm thanh không xuất hiện. 

a - Âm thanh liền với vật mang 
Mã a cho biết âm thanh có trong tài liệu. Mã a luôn luôn được dùng khi mã hoá rãnh âm 
riêng biệt là một phần vật lý của phim ( thí dụ, dải từ tính trên lề nền phim). 

b - Âm thanh tách riêng với vật mang 
Mã b cho biết âm thanh ở trên một vật mang riêng, được thiết kế để kèm theo hình ảnh ( thí 
dụ băng casset ). 

u - Không biết 
Mã u cho biết không biết sự có mặt hay vắng mặt của âm thanh trong tài liệu là không được 
biết. 

 

06  Vật mang âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết vật mang đặc thù được dùng để ghi âm thanh của tài liệu không 
phụ thuộc âm thanh đó có sẵn trong tài liệu hoặc dưới dạng tài liệu kèm theo. Nó cũng cho biết 
dạng phương tiện phát lại âm thanh được quy định cho tài liệu. Vị trí ký tự này được sử dụng 
cùng với thông tin mã hoá trong trường 007/05 (Âm thanh liền với vật mang hay tách riêng ) và 
007/07 (Kích thước). Các phương tiện mang âm thanh điển hình là: 1) Rãnh quang và/hoặc từ 
tính trên cuộn phim to hoặc được đặt trong casset hoặc trong hộp; 2) Băng âm thanh hoặc băng 
hình cuộn hoặc được giữ trong casset hoặc trong hộp; và 3) Đĩa hình hoặc đĩa tiếng. Ký tự lấp 
đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

# - Không có âm thanh (câm) 
Mã khoảng trống (#) cho biết không có âm thanh (thí dụ tài liệu là phim câm) 
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a - Rãnh âm thanh quang học trên phim  
Mã a cho biết âm thanh đi cùng với phim được ghi trên rãnh quang là một phần của phim. 
Âm quang học là quá trình xử lý được sử dụng phổ biến nhất đối với phim 16 và 35 mm. 

b - Rãnh âm thanh từ tính trên phim  
Mã b cho biết âm thanh đi cùng với phim ghi hình được ghi trên rãnh từ là một phần của 
phim. Phim 70 mm. thường có các rãnh âm thanh từ. 

c - Băng ghi âm từ tính trong hộp 
Mã c cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được ghi trên hộp băng ghi âm từ tính. 

d - Đĩa  
Mã d cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được ghi trên đĩa âm thanh. Đĩa âm thanh bao 
gồm các đĩa ghi âm vinyl 7, 10 và 12 inch và các đĩa compact 4 3/4 inch. 

e - Băng ghi âm từ tính trong cuộn 
Mã e cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được ghi trên cuộn băng ghi âm từ tính. 

f - Băng ghi âm từ tính trong băng casset 
Mã f cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được ghi trên băng casset của băng ghi âm từ 
tính. 

g - Rãnh âm thanh quang học và từ tính trên phim  
Mã g cho biết âm thanh đi cùng với phim được ghi trên cả rãnh từ và quang. 

h - Băng hình 
Mã h cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được coi như một phần của băng hình. Băng ghi 
hình thông thường không dùng chỉ để ghi âm thanh. 

i - Đĩa hình 
Mã i cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu được coi như một phần của đĩa hình. Đĩa hình 
thông thường không dùng chỉ để ghi âm thanh. Cần phân biệt giữa đĩa hình (thí dụ, đĩa hình 
12 inch quét laze ghi thông tin video) và đĩa compact chỉ dùng ghi âm thanh (thí dụ, đĩa nghe 
compact 4 3/4 inch). Công nghệ ghi hình về mặt vật lý hoặc thông tin âm trên các hệ đĩa số 
hoá là giống nhau. 

u - Không biết 

Mã u cho biết vật mang âm thanh là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào ở trên phù hợp với vật mang âm thanh. 

 

 

- 123 - 



 

07  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự  cho biết chiều rộng của phim. Chỉ có những mã thật sự trùng hợp với kích 
thước của tài liệu ghi trong mô tả vật lý thì mới được sử dụng. Nếu không có mã thích hợp chính 
xác, thì sử dụng mã z. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - 8mm chuẩn 
Mã a cho biết chiều rộng của phim là 8mm. chuẩn. Những phim được gọi là Mauer 8mm., 
cũng được ghi bằng mã a. 

b - Trên 8mm/ 8mm đơn 
Mã b cho biết chiều rộng của phim trên 8mm. Loại phim 8mm. đơn của Nhật tương đương 
với loại phim trên 8mm. 

c - 9,5mm 
Mã c cho biết chiều rộng của phim là 9,5mm. 

d - 16mm 
Mã d cho biết chiều rộng của phim là 16mm. 

e - 28mm 
Mã e cho biết chiều rộng của phim là 28mm. 

f - 35mm 
Mã f cho biết chiều rộng của phim là 35mm. 

g - 70mm 
Mã g cho biết chiều rộng của phim là 70mm. 

u - Không biết 
Mã u cho biết không biết kích thước. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác ở trên phù hợp với kích thước của phim. 

 

08  Cấu hình của các kênh phát lại 

Mã chữ cái một ký tự cho biết cấu hình của các kênh phát lại phần âm thanh của phim. Phần tử 
dữ liệu này được mã hoá dựa trên chỉ dẫn rõ ràng về việc phát lại. Các mã này không dùng cho 
cấu hình của các kênh thu trừ khi các kênh này có thể phát lại. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng 
khi không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

k - Hỗn hợp 
Mã k cho biết có hơn một cấu hình của các kênh phát lại phần âm thanh của một bộ phim. 
Thí dụ một phim có cả các rãnh từ âm thanh nổi và rãnh quang một kênh. 
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m - Một kênh 
Mã m cho biết phần âm thanh của phim được cấu hình để phát lại trên một kênh. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết cấu hình của các kênh phát lại phần âm thanh của phim không được áp dụng 
bởi vì đó là phim câm hoặc không có tiếng. Nó cũng được sử dụng khi mô tả tài liệu có âm 
thanh tách riêng (007/05 chứa mã b). Cấu hình của các kênh phát lại cho rãnh âm thanh riêng 
biệt có thể được mô tả ở một phần khác của trường 007 nói về việc ghi âm trong tài liệu kèm 
theo (thí dụ, âm thanh của băng casset). 

q - Bốn kênh, nhiều kênh, hoặc kênh vòng (surround) 
Mã q cho biết phần âm thanh của phim được cấu hình để phát lại hoặc trên hai kênh trở lên. 
Sử dụng mã này cho các rãnh âm kênh vòng tròn (surround) Dolby và các kỹ thuật đa kênh 
khác. 

s - Âm thanh nổi 
Mã s cho biết phần âm thanh của phim được cấu hình để phát lại trên hai kênh riêng biệt. Sử 
dụng mã này khi vật mang không phải là một kênh và khi không thể xác định chắc chắn 
được nguồn phát lại nhiều kênh. 

u - Không biết 
Mã u cho biết không biết cấu hình của các kênh phát lại. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với cấu hình của các kênh phát lại. 

 

09  Các thành phần sản xuất phim 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng tài liệu phim là một phần của phim hoàn chỉnh, là một 
thành phần sản xuất ban đầu của phim, hoặc là một đoạn sau khi phim đã sản xuất. Tài liệu mô 
tả ở vị trí ký tự này không giới thiệu một tác phẩm hoàn chỉnh (có nghĩa là một bộ phim hoàn 
chỉnh). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Bản chưa thành phẩm 
Mã a cho biết bản in chưa thành phẩm liên quan đến bản in của cảnh quay nguyên bản được 
biên tập kỹ lưỡng để cho ra phiên bản cuối cùng. 

b - Đã cắt xén 
Mã b cho biết đây là sự cắt xén. Đó là những đoạn của cảnh quay còn lại sau khi các phần 
chọn lọc đã đưa vào trong bản in chưa thành phẩm. 

c - Loại bỏ 
Mã c cho biết đây là phần bỏ ra ngoài. Phần này là các cảnh quay bị loại bỏ sau khi biên tập 
phim. 
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d - Bản in nháp 
Mã d cho biết đây là bản in nháp, là bản in dương bản đầu tiên của cảnh quay phim của ngày 
hôm trước từ phòng tráng phim; còn được gọi là bản in hàng ngày. 

e - Rãnh phối âm 
Mã e cho biết đây là rãnh phối âm, là các rãnh âm riêng biệt được tổ hợp lại để sản xuất 
thành rãnh âm thanh cuối cùng của phim. Các rãnh phối âm có thể bao gồm nhạc, tiếng động 
và các rãnh hội thoại. 

f - Băng nhan đề/dải nhan đề 
Mã f cho biết đây là băng nhan đề/ dải nhan đề, là những đầu đề hoặc nhan đề được in riêng 
với phim tương ứng. 

g - Cuộn phim sản xuất 
Mã g cho biết đây là cuộn phim sản xuất, là thuật ngữ chung chỉ các đoạn khác nhau của các 
đoạn dựng phim (phim thường được cuộn trên các lõi) trước khi nó được cắt và tập hợp lại 
thành cuộn. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là các yếu tố dựng phim. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với yếu tố dựng phim. 

 

10  Khía cạnh dương bản/âm bản 

Mã chữ cải một ký tự cho biết tài liệu hoặc là phim âm bản hoặc là phim dương bản. Khía cạnh 
phim âm bản/dương bản có liên quan đến dạng nhũ tương dùng làm nền phim. Ký tự lấp đầy ( | 
) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Dương bản 
Mã a cho biết đây là phim mà màu và/hoặc giá trị tông màu của nó giống các đối tượng gốc. 

b - Âm bản 
Mã b cho biết đây là phim có hình ảnh âm bản. Đối với phim đen trắng, tông màu đối ngược 
với đối tượng gốc. Đối với phim màu, sự phối màu bổ sung cho đối tượng gốc (thí dụ màu đỏ 
sẽ có màu xanh lá cây trong phim âm bản). 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết phim không có khía cạnh dương bản/âm bản. 

u - Không biết 
Mã u cho biết khía cạnh dương bản/âm bản của phim là không được biết. 
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z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với khía cạnh dương bản/âm bản của tài liệu. 

 

11  Thế hệ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết cấp thế hệ của phim. Khái niệm Thế hệ giới thiệu quá trình làm 
ảnh cần thiết để tạo dựng, sao và bảo quản tài liệu hình ảnh động. Phạm trù thế hệ cho biết mức 
độ từ tài liệu gốc (thí dụ phim âm bản hoặc băng hình gốc trong camera) đến tài liệu đang xử lý. 
Tài liệu được tạo ra lần lượt từ bản gốc có thể là tài liệu thế hệ thứ hai, ba, tư,...(thí dụ, âm bản 
gốc đến dương bản gốc, đến bản sao âm bản, đến bản in tham khảo). Dữ liệu về thế hệ được 
dùng để đánh giá chất lượng của các bản sao, ra các quyết định về bảo quản, và nhận dạng tài 
liệu là để kiểm tra hoặc cho nghiên cứu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định 
mã hoá vị trí này. 

d - Bản sao 
Mã d cho biết đây là bản sao, thường là âm bản và được gọi là một “dupe neg” và là một 
phiên bản của phim gốc hoặc rãnh âm gốc. Bản sao âm bản sao được sản xuất từ dương bản 
gốc, mà dương bản gốc này lại được tạo ra từ bản âm bản đầu tiên. Bản sao chí ít là thế hệ 
thứ ba của bản gốc. Âm bản sao có thể được xử lý đặc biệt hoặc để có được các đặc điểm mà 
không có trong hình ảnh gốc, như kỹ xảo đặc biệt, hoặc để bảo vệ và mở rộng phim âm bản 
gốc đã được dựng như khi âm bản sao được xử lý đặc biệt để in ấn cùng một lúc từ các phòng 
tráng phim khác nhau. 

e - Bản gốc 
Mã e cho biết đây là bản gốc, thường là dương bản và được xem là bản gốc dương bản. Đó là 
một bản in dương bản được đặc biệt tạo ra từ phim âm bản thế hệ trước đó và được dùng để 
làm ra bản sao âm bản không dùng để chiếu. Bản gốc thường được coi là tài liệu thế hệ thứ 
hai. 

o - Nguyên bản 
Mã o cho biết đây là nguyên bản, thường là âm bản. Nó là phim được phơi sáng trong máy 
quay phim và do đó chất lượng tốt hơn những sản phẩm và thế hệ tiếp sau. Khi nói về những 
phim cũ, nguyên bản gần như lúc nào cũng là âm bản. Tuy nhiên, nguyên bản cũng có thể là 
dương bản. 

r - Bản in tham khảo/bản sao để duyệt 
Mã r cho biết đây là bản in tham khảo (ref print), về mặt kỹ thuật nó được xác định như bản 
phát hành được sự phê chuẩn của giám đốc và người sản xuất phim. Bản in tham khảo cũng 
có thể được lưu giữ như một bản in tham chiếu dùng để đánh giá chất lượng các bản in sau 
đó. Trong lưu trữ phim, thuật ngữ này dùng để chỉ phim để các nhà nghiên cứu xem. Nó 
không phải là tài liệu nguyên bản, bản gốc hoặc bản sao. 

u - Không biết 
Mã u cho biết thế hệ của phim là không được biết. 
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z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào ở trên phù hợp với thế hệ của phim. 

 

12  Nền phim 

Mã chữ cái một ký tự cho biết nền của phim. Nền phim an toàn là nền tương đối khó cháy phù 
hợp với quy định của tiêu chuẩn quốc tế (ISO) về nền phim. Trong một số phim, từ phim an 
toàn được xuất hiện trên lề phim. Phim nền nitrat là nền phim dễ cháy, không phù hợp với quy 
định của ISO về nền phim an toàn. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá 
vị trí này. 

a - Nền an toàn, không xác định 
Mã a cho biết đây là nền phim an toàn mà dạng của nó không được xác định. 

c - Nền an toàn, không xác định rõ axetat 
Mã c cho biết đây là phim nền an toàn axetat, nhưng chính xác là dạng gì thì không xác định 
được rõ, có nghĩa là không biết rõ dạng điaxetat hay triaxetat. 

d - Nền an toàn, điaxetat 
Mã d cho biết đây là phim nền điaxetat xenlulô. Được tạo ra từ trước Chiến tranh Thế giới 
Thứ nhất cho sản xuất phim gia đình, nền điaxetat không ổn định và đắt hơn nền nitrat và vì 
vậy không được chấp nhận trong sản xuất phim chuyên nghiệp 35 mm. 

i - Nền nitrat 
Mã i cho biết đây là phim nền nitrat xenlulô. Cho biết đến năm 1957, nền hoặc vật mang 
nitrat xenlulô được dùng trong việc sản xuất phim 35 mm. (và một số phim 17.5 mm.). Nền 
phim nitrat không còn được sản xuất nữa. 

m - Nền hỗn hợp (an toàn và nitrat) 
Mã m cho biết đây là phim có sự phối hợp nền an toàn và nền nitrat. Sử dụng nền hỗn hợp là 
xu hướng chung vào đầu những năm 1950 khi các cảnh quay trên nền nitrat được nối với nền 
phim an toàn để phim có chi phí thấp. Để phát hành được như vậy, phải có 50 % phim có các 
cảnh lưu trên nền phim nitrat. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không có nền phim, thí dụ phim giấy. 

p - Nền an toàn, polyeste 
Mã p cho biết nền phim làm bằng nhựa tổng hợp (thí dụ, este). 

r - Nền an toàn, hỗn hợp 
Mã r cho biết các phim có nền an toàn hỗn hợp được nối cùng với nhau, nhưng không phải 
phim nitrat. 
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t - Nền an toàn, triaxetat 
Mã t cho biết nền phim là triaxetat xenlulô. Triaxetat xenlulô là hỗn hợp nhiều axetal có đặc 
tính là ít có khả năng cháy và cháy chậm. Từ năm 1951, triaxetat được sử dụng cho phim 
chuyên nghiệp cũng như phim nghiệp dư. 

u - Không biết 
Mã u cho biết nền phim là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với nền phim. 

 

13  Công nghệ tinh chỉnh màu 

Mã chữ cái một ký tự cho biết cụ thể hơn đặc điểm tạo màu của phim điện ảnh. Nếu phần màu 
của phim có màu từ nhiều quá trình tạo màu thì mã của qúa trình màu trội hơn sẽ được sử dụng. 
Việc xử lý màu bổ sung được mô tả trong trường 500 (Phụ chú chung). Ký tự lấp đầy ( | ) được 
sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Màu ba lớp 
Mã a cho biết phim có ba lớp nhũ tương màu: màu lục lam, đỏ tươi và vàng. Mỗi một lớp đều 
nhạy với màu chủ yếu của nó. Vào đầu những năm 1950, phim màu được sản xuất với ba lớp 
màu, và cũng được gọi là phim nhiều lớp. Qúa trình xử lý màu này cũng được gọi là ba lớp 
tích hợp. 

b - Hai màu, dải đơn 
Mã b cho biết hệ màu mà trong đó dải đơn phim được phơi ánh sáng từng cặp hình ảnh bằng 
phương pháp lăng kính tách chùm. Một ảnh trong các cặp hình ảnh được đưa ra qua bộ lọc 
đỏ và một ảnh qua bộ lọc xanh. Âm bản tạo thành được dùng để sản xuất bản in bao gồm hai 
dải kết nối với nhau, và sau này trong lịch sử gia công màu, là bản in nhuộm hai màu. Công 
nghệ này được gọi là công nghệ Red and Green Technicolor, một quá trình đặc biệt của hãng 
Technicolor và được dùng nhiều vào thời gian 1922-1923, sau đó được dùng cho phim hoạt 
hình đến năm 1936. 

c - Hai màu không xác định 
Mã c cho biết hệ tái tạo màu không được xác định cụ thể, trong đó phổ nhìn thấy có thể tách 
thành từng vùng xanh và đỏ hoặc các thành vùng đỏ và xanh lục để ghi và biểu thị màu. Mặc 
dầu được sử dụng rộng rãi trong xử lý phim màu thời kỳ đầu, nhưng sự không có khả năng 
nội tại của hai thành phần màu để tái tạo dải màu thích hợp đã làm cho nó đã bị lỗi thời khi 
công nghệ xử lý ba màu trở nên dễ dàng và khá rẻ. 

d - Ba màu không xác định  
Mã d cho biết hệ tái tạo màu không được nhận dạng rõ ràng, trong đó phổ nhìn thấy phân 
chia thành ba phần, thông thường là đỏ, xanh lục và xanh, với mục đích để ghi và biểu thị 
màu. 
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e - Màu ba dải 
Mã e cho biết đây là hệ màu mà trong đó ba âm bản màu riêng biệt được sản xuất trên phim 
đen trắng. Màu ba dải thường được dùng đồng nghĩa với  thương hiệu Technicolor. Trong hệ 
ba thành phần Technicolor, ánh sáng phản chiếu từ vật chủ được truyền qua thấu kính đơn tới 
lăng kính của camera chuyên dụng. Một phần của ánh sáng sẽ xuyên qua lăng kính và kính 
lọc màu xanh lục để tạo bản màu xanh lục. Phần còn lại của ánh sáng bị phản xạ từ lăng kính 
và được hấp thụ bởi phim âm bản để tạo ra bản màu xanh và màu đỏ. Mỗi một âm bản sẽ 
được rửa để tạo ra âm bản mới, tương tự như là các âm bản đen và trắng.  

f - Màu hai dải 
Mã f cho biết đây là hệ màu mà trong đó hai dải phim, một là để ghi ánh sáng đỏ và một là 
để ghi ánh sáng xanh, đồng thời chạy qua camera và được phơi sáng qua nền của mặt trước 
phim. Hai dải phim âm bản được dùng để tạo ra bản in trong dải phim bản sao gốc ( dải phim 
cùng với nhũ tương trên cả hai mặt của nền phim) cùng với các hình ảnh được nhuộm màu 
đỏ trên một mặt và hình ảnh được nhuộm màu xanh hoặc nhuộm màu trên một mặt khác. 
Mặc dù đã được sử dụng rộng rãi trong xử lý phim màu ngay từ thời kỳ đầu, nhưng sự bất lực 
của hai thành phần để tái tạo phổ màu rõ ràng đã làm cho các hệ như vậy bị lỗi thời khi công 
nghệ ba màu trở nên dễ dàng hơn. Quá trình hai màu đã được sử dụng khoảng từ năm 1920 
đến năm 1950, trong số đó có các công ty: Cinecolor, Magnacolor, và Multicolor. 

g - Màu đỏ 
Mã g cho biết đây là trong công nghệ màu Cinecolor, sự ghi tách màu của ánh sáng xanh 
lục-lam, khi in thành màu đỏ. Trong công nghệ màu Super Cinecolor, sự ghi tách màu của 
ánh sáng xanh lục sẽ in thành màu đỏ tươi      (được gọi là màu đỏ Cinecolor). Trong công 
nghệ hai màu Technicolor, sự ghi tách màu của ánh sáng xanh lục sẽ được in thành màu đỏ. 

h - Màu xanh và xanh lục 
Mã h cho biết trong quá trình xử lý màu của Cinecolor và Super Cinecolor, các dải phim màu 
xanh được ghi tách màu của ánh sáng đỏ khi in thành bản màu xanh-xanh lục (được gọi là 
“bản màu xanh” Cinecolor). Trong quá trình hai màu của Technicolor, dải màu xanh là bản 
ghi tách màu của ánh sáng đỏ-đỏ tươi khi in thành màu xanh lục. 

i - Màu xanh lục lam 
Mã i cho biết ghi tách màu của ánh sáng đỏ khi in thành màu lục lam. 

j - Màu đỏ tươi 
Mã j cho biết đây là bản ghi tách màu của ánh sáng xanh lục khi in thành màu đỏ tươi. 

k - Màu vàng 
Mã k cho biết đây là bản ghi tách màu của ánh sáng xanh khi in thành màu vàng. 

l - SEN 2 
Mã l cho biết đây là âm bản được phơi sáng hai lần kế tiếp (SEN2). SEN2 là phương pháp 
chụp ảnh màu của phim mà trong đó hai ảnh âm bản tách màu được ghi trên cùng một dải 
phim bằng cách chụp mỗi khung hình hai lần kế tiếp qua kính lọc đỏ và xanh. Âm bản sẽ 
được in quang ngay sau đó bằng cách dùng kỹ xảo ảnh nhảy. Quá trình chỉ được sử dụng 
trong chụp ảnh phim hoạt hình và phim búp bê, trong đó có thể kiểm soát được sự chuyển 
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dịch của từng khung hình. Quá trình chiếu sáng liên tục đã bị lỗi thời bởi sự xuất hiện của 
phim âm bản ba lớp màu (đa màu). 

m - SEN 3 
Mã m cho biết đây là âm bản phơi sáng hai lần kế tiếp (SEN3). SEN3 là phương pháp làm 
phim màu trong đó ba hình ảnh âm bản tách màu được ghi trên cùng một dải của phim bằng 
cách chụp mỗi ảnh ba lần kế tiếp qua kính lọc đỏ, xanh và xanh lục. Âm bản có được sẽ được 
in quang ngay sau đó bằng kỹ xảo ảnh nhảy. Quá trình chỉ được sử dụng trong chụp ảnh 
phim hoạt hình và phim búp bê, trong đó có thể kiểm soát được sự chuyển động của từng 
hình ảnh. Công nghệ chiếu sáng liên tục ít được sử dụng sau khi có sự xuất hiện của phim âm 
bản ba lớp màu ( đa màu). 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải phim màu. 

p - Tông màu nâu đỏ 
Mã p cho biết đây là tông màu nâu đỏ, kết quả của sự đổi màu ảnh đen trắng trên hợp chất 
bạc sang nâu đỏ (màu nâu nhạt thành màu nâu sẫm) bằng hợp chất chứa kim loại. Màu nâu 
đỏ là tông màu được sử dụng phổ biến nhất và được dùng trong các bản in đen trắng của 
phim cho các cảnh đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả về hình ảnh hoặc gây ấn tượng mạnh 
mẽ. 

q - Tông màu khác 
Mã q cho biết màu được tạo ra bằng phương pháp biến đổi màu hoá học, thí dụ như uranium 
thì tạo màu đỏ hoặc tăng độ sáng của bản in tông màu khác với màu nhuộm ở chỗ các đoạn 
trắng của phim vẫn được giữ nguyên màu. Chỉ có ảnh trên hợp chất bạc của phim dương bản 
mới bắt màu. 

r - Màu nhuộm 
Mã r cho biết đây là màu nhuộm. Ngay từ thời kỳ đầu của việc nhuộm phim, màu nhuộm đã 
được tạo ra bằng cách ngâm phim trong chậu thuốc nhuộm hóa học có được màu trội hơn 
lên. Sau đó vật liệu thô được nhuộm thành mười một màu: màu hoa đào, màu xanh của ánh 
trăng, màu hổ phách của lửa,.... Phim có thể nhuộm toàn bộ hoặc một phần. Nhuộm màu 
được sử dụng phổ biến cho đến khi xuất hiện âm thanh. 

s - Phủ màu và tô màu 
Mã s cho biết màu được bổ sung cho phim bằng cách dùng nền phủ màu hoặc nhũ tương có 
tông màu. 

t - Màu khuôn 
Mã t cho biết màu được bổ sung bằng cách dùng khuôn tô màu, mỗi khuôn cho một màu. Tô 
màu bằng màu tô dùng thay thế cho việc tô màu thủ công của những thời kỳ ban đầu của 
công nghệ phim. 

u - Không biết 
Mã u cho biết loại tinh chỉnh mùa là không được biết. 
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v - Màu thủ công 
Mã v cho biết ảnh chụp được tô màu bằng tay. Mã này được dùng khi nào mã h (Màu thủ 
công) xuất hiện trong trường 007/03 (Màu). 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với đặc tính tinh chỉnh màu sắc, thí dụ như 
khi không có một màu nào nổi bật. 

 

14  Loại phim hoặc in màu 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng phim màu hoặc in màu của tài liệu được mô tả. Ký tự lấp 
đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

a - In đổi màu 
Mã a cho biết bản in màu phim được làm bằng cách chuyển hai hay nhiều ảnh nhuộm màu 
khác nhau lên một dải đơn của phim trắng. Quá trình chuyển màu chỉ dùng để sản xuất bản 
in. Các bản in chuyển màu hấp phụ được tạo ra từ các bản quay gốc của phim (hoặc là phim 
nhiều lớp hoặc phim nhiều dải). Quá trình này chỉ được dùng bởi công ty Technicolor từ năm 
1928 đến 1975. Sáng chế đã được bán cho Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và từ năm 1980 
quá trình này chỉ được dùng ở Trung Quốc. 

b - Phim ba lớp màu 
Mã b cho biết đây là loại phim với ba lớp màu của nhũ tương: màu lục lam, màu đỏ tươi và 
màu vàng. Mỗi lớp màu đều rất nhạy với màu chính của nó. Từ đầu những năm 1950, hầu hết 
các phim màu đều được quay và in bằng dạng màu này. Nó còn được gọi là phim nhiều lớp. 

c - Phim lớp ba màu, màu nhạt 
Mã c cho biết đây là loại phim với ba lớp màu của nhũ tương: màu lục lam, màu đỏ tươi và 
màu vàng. Mỗi lớp màu đều nhạy với màu chính của nó và được ổn định để giảm màu sắc tới 
mức có thể. Nó được sử dụng từ năm 1983. 

d - Phim hai mặt 
Mã d cho biết đây là bản in phim màu có nhũ tương ở cả hai mặt. Thường thì một mặt được 
nhuộm đỏ còn mặt kia thì được nhuộm hoặc tông màu xanh. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là phim màu. 

u - Không biết 
Mã u cho biết loại phim màu là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp loại phim màu. 
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15  Các giai đoạn hư hỏng 

Mã chữ cái một ký tự cho biết mức độ hư hỏng của phim. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Không biểu hiện 
Mã a cho biết không có biểu hiện hư hỏng hiện diện ở trên phim nitrat hay phim không phải 
nitrat. 

b,c,d,e,f,g,h - (Các mã cho phim nitrat ) 
Các mã từ b - h dùng để ghi lại tình trạng hư hỏng của phim nền nitrat. Các mã này được sắp 
xếp theo mức độ trầm trọng của tình trạng hư hỏng. Nếu phim có nhiều hơn một đặc trưng 
thì ghi mã chỉ tình trạng nguy hiểm nhất. 

k,l,m - ( Các mã cho phim không nitrat ) 
Các mã từ k-m được dùng để ghi sự hư hỏng của phim không phải nitrat ( thí dụ phim an 
toàn,...). Các mã được sắp xếp theo mức độ trầm trọng của tình trạng hư hỏng. Nếu một phim 
có nhiều hơn một đặc trưng thì ghi mã chỉ tình trạng nguy hiểm nhất. 

 

16  Độ hoàn thiện 

Mã chữ cái một ký tự cho biết tài liệu đang được biên mục đã được coi là hoàn thiện hay chưa. 
Ký tự lấp đầy ( | ) được dùng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

c - Hoàn thiện 
Mã c cho biết tài liệu được biên mục đã được coi là hoàn thiện. 

i - Chưa hoàn thiện 
Mã i cho biết tài liệu được biên mục được coi là chưa hoàn thiện. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết độ hoàn thiện không được áp dụng cho loại phim, thí dụ, như phim gia đình, 
cảnh phim chưa được cắt xén, cảnh phim rời và trong một số trường hợp là tài liệu không xác 
định, ... 

u - Không biết 
Mã u cho biết mức độ hoàn thiện của phim là không được biết. 
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17-22  Thời gian kiểm tra phim 

Các vị trí ký tự này cho biết thời gian kiểm tra phim gần nhất. Thời gian kiểm tra phim có thể là 
ngày phim được biên mục hoặc là ngày phim được chiếu. Thời gian kiểm tra phim được ghi theo 
mẫu có sáu con số thế kỷ/năm/tháng, có nghĩa là theo mẫu yyyymm. Phần nào của thời gian 
không biết thì nhập thay bằng dấu nối. Nếu thời gian hoàn toàn không biết thì nhập sáu dấu nối. 
Sáu ký tự lấp đầy (|||||| ) được dùng khi không có mã ở phần tử dữ liệu này. 

007/17-22 199312 

 [Tháng 12 năm 1993] 

007/17-22 1987-- 

 [Kiểm tra năm 1987, tháng không biết] 

 

thí dụ 
007 mr#caaadmnartauac198606 

[Tài liệu là phim (007/00); trên cuộn (01); phim màu (03); rãnh âm thanh chuẩn (04); trên 
cùng vật mang (05); rãnh quang (06); 16mm. (07); một kênh âm thanh (08); không áp dụng các đoạn 
dựng phim (09); nhũ tương dương bản (10); bản in tham khảo/bản sao để duyệt (11); nền phim an 
toàn (triaxetat) (12); phim 3 lớp màu (13); loại phim màu không biết (14); không xuất hiện sự hư 
hỏng (15); phim hoàn thiện (16); và phim được kiểm tra vào tháng 6 năm 1986 (17/22).] 

007 mr#bf##fnnartnnai19851 

 [Tài liệu là phim (007/00); trên cuộn (01); phim đen trắng (03); cỡ phim câm chuẩn (04); 
không âm thanh (05-06); 35 mm. (07); không áp dụng loại âm thanh và các công đoạn dựng phim 
(08-09); nhũ tương dương bản (10); bản in tham khảo (11); nền phim an toàn (triaxetat) (12); không 
áp dụng loại màu và loại phim màu (13-14); không xuất hiện sự hư hỏng (15); phim không hoàn thiện 
(16); và phim được kiểm tra vào tháng 12 năm 1985 (17/22).] 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là phim, trường 007 thường xác định cho nó 23 vị trí ký tự. Tám 
vị trí đầu (007/00-07) luôn luôn được sử dụng. Cơ quan có thể chọn bổ sung vào các vị trí mã từ 
007/07 đến 007/22. Vì việc xác định các mã trong trường 007 dựa vào vị trí ký tự của chúng, khi mã 
hóa bất kỳ một vị trí ký tự sau vị trí trường 007/07, yêu cầu mỗi một vị trí ký tự có một mã hoặc ký tự 
lấp đầy ( | ). 

 

Lịch sử định danh nội dung 

007- Phim [xác định lại, 1981; nâng cấp, 1985] 

Vào năm 1981, trường 007 (Tư liệu nhìn) được xác định lại về cấu trúc hiện hành của nó và 
được đổi tên. Xem mục Định danh nội dung của trường 007 (Mô tả vật lý trường có độ dài cố định-
Thông tin chung) về vị trí và cấu trúc của các yếu tố trước và sau khi cấu trúc lại. 
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Vào năm 1985, trường 007 được tăng thêm độ dài để phù hợp với dữ liệu mã hoá từ trường 
009 (Mô tả vật lý trường có độ dài cố định đối với tài liệu lưu trữ ) và đã bị lỗi thời. Xem phần lịch sử 
định danh nội dung của 00X (Các trường kiểm soát- Thông tin chung) về mối quan hệ giữa các phần 
tử dữ liệu trong hai trường. 

007/02 Khía cạnh nguyên bản và phiên bản của bản gốc [lỗi thời] [chỉ có trong 
USMARC] 

Xác định này bị lỗi thời năm 1997. Các mã đã được xác định: f (Bản sao), o (Nguyên bản), r 
(Phiên bản) và u (Không biết). 

007/04 Hình thức trình bày phim 
n Không áp dụng [lỗi thời, 1983] 
e Loại khác [lỗi thời, 1980] 

Mã e hiện nay được xác định vào năm 1981. 

007/06 Phương tiện mang âm thanh 
g Loại khác [lỗi thời, 1980] 

Mã g hiện nay được xác định vào năm 1985. 

007/09 Thành phần sản xuất phim 
h Loại khác [lỗi thời, 1988] 
007/17-22 Thời gian kiểm tra phim [chỉ có trong  CAN/MARC] 

Trước khi xác định vị trí ký tự này, thời gian kiểm tra phim được mã hoá ở trường 009/16-19 
cho tư liệu nhìn (Thời gian kiểm tra phim). 
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007   Bộ tài liệu (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 
00 Loại tài liệu 

        o   Bộ tài liệu 
 

01 Định danh tài liệu đặc thù 
u  Không rõ 
| Không có ý định mã hoá 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã o, thì nó sẽ chứa thông tin mã hoá đặc thù nhận dạng tài liệu về 
mặt vật lý như một bộ tài liệu (Kit). 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

o - Bộ tài liệu 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là bộ tài liệu. Bộ tài liệu được định nghĩa như một 
tập hợp các thành phần khác nhau được phát hành như một đơn vị tài liệu và trước hết vì mục 
đích dạy học. Không một thành phần nào được coi là thầnh phần nổi trội hơn của tài liệu. Thí 
dụ các gói tài liệu hỗn hợp là một tập tài liệu nghiên cứu giảng dạy xã hội học lớp 12 (sách, 
sách bài tập, sách hướng dẫn, phạm vi hoạt động,...), hoặc các bộ tài liệu về thực nghiệm 
giáo dục (phương pháp thực nghiệm, đáp án, hướng dẫn chấm điểm, bảng điểm, hướng dẫn 
thao tác,...). Ký tự lấp đầy (|) không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù mô tả các đặc trưng (thông thường là 
loại đối tượng vật lý) thuộc về tài liệu. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã 
hoá vị trí này. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc thù của bộ tài liệu là không được xác định. 
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Thí dụ 
007 ou 
[Đối tượng là bộ tài liệu hỗn hợp (007/00)] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là bộ hỗn hợp, trường 007 có hai vị trí ký tự. 

 

 

- 137 - 



 

007   Bản nhạc có chú giải (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 
00 Loại tài liệu 

q Bản nhạc có chú giải 
 

01 Định danh tài liệu đặc thù 
u  Không rõ 
| Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã q, thì nó sẽ chứa thông tin mã hoá đặc thù nhận dạng tài liệu về 
mặt vật lý như một bản nhạc chú giải. 

 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00 Loại tài liệu 

q - Bản nhạc có chú giải 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là bản nhạc có chú giải. Bản nhạc có lời được định 
nghĩa là tác phẩm nhạc không trình diễn, thể hiện bằng đồ hoạ, cả hai đã được in ấn và số 
hoá. Nó bao gồm tổng phổ và/hoặc bè, thể hiện dạng biểu đồ, hướng dẫn trình bày, các nhạc 
cụ cho hợp xướng, bản tấu nhạc, hình ảnh hoặc hình vẽ bàn phím, lời bài hát,... hoặc phương 
thức thể hiện bốn hợp phần của âm nhạc: cao độ, trường độ, âm sắc, và âm lượng. Bản nhạc 
có chú giải thường là phương tiện thông báo cho người biểu diễn biết được cách thể hiện theo 
các nốt nhạc được ghi ở trong đó. Ký tự lấp đầy không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01 Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù mô tả các đặc trưng của tài liệu (thông 
thường là loại đối tượng vật lý). Ký tự lấp đầy được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 
này. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc thù đối với bản nhạc có chú giải không được xác định 
rõ. 
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Thí dụ 
007 qu 
[Tài liệu là bản nhạc có chú giải (007/00)] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là bản nhạc có chú giải, trường 007 có hai vị trí ký tự. 
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007   ảnh viễn thám (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 
00 Loại tài liệu 

r ảnh viễn thám  
 01   Định danh tài liệu đặc thù 

u  Không rõ 
| Không có ý định mã hoá  

02 Không xác định  
03 Độ cao của máy dò 

a     Trên bề mặt 
b Trên không 
c Trong vũ trụ 
n  Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

04 Tư thế của máy dò 
a Hơi xiên 
b Xiên nhiều 
c Thẳng đứng 
n  Không áp dụng 
u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 
  

05 Độ che phủ mây   
0 0-9 % 
1 10-19 % 
2 20-29 % 
3 30-39 % 
4 40-49 % 
5 50-59 % 
6 60-69 % 
7 70-79 % 
8 80-89 % 
9 90-100 %  
n  Không áp dụng 
u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 
 

06 Loại cấu trúc nền  
a Khí cầu 
b Máy bay-tầm thấp 

c Máy bay-tầm trung bình 
d Máy bay-tầm cao 
e Tàu vũ trụ có người lái 
f Tàu vũ trụ không người lái 
g Thiết bị viễn thám trên mặt đất 
h Thiết bị viễn thám trên mặt nước 
i Thiết bị viễn thám dưới nước 
n  Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

07    Dạng sử dụng nền 
a Khí tượng học 
b Quan sát bề mặt 
c Quan sát không gian 
m Sử dụng hỗn hợp 
n Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

08    Loại máy dò 
a Chủ động 
b Bị động 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

09-10   Loại dữ liệu 
nn Không áp dụng 
uu Không biết 
zz Khác 
|| Không có ý định mã hoá 
 
 ánh sáng nhìn thấy 
aa ánh sáng nhìn thấy 
 
 Hồng ngoại 

- 140 - 



 

jv Tổ hợp tử ngoại da Hồng ngoại gần 
jz Dữ liệu tử ngoại khác db Hồng ngoại trung bình 
 dc Hồng ngoại xa 
 Hợp nhất dữ liệu (Tổ hợp) dd Hồng ngoại nhiệt 
ma Đa phổ - đa dữ liệu de Hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) 
mb Đa thời df Hồng ngoại phản xạ 
mm Tổ hợp các dạng dữ liệu khác nhau dv Tổ hợp 
 dz Dữ liệu hồng ngoại khác 
 Âm học (sóng đàn hồi)  
pa Sonar--Độ sâu nước  Vi sóng (rađa) 
pb Sonar--ảnh địa hình trũng, quét bề 

mặt 
ga Rađa quan sát trên không (SLAR) 
gb Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) -Tần 

số đơn pc Sonar--Địa hình trũng, cận bề mặt 
gc Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) - Đa 

tần (nhiều kênh) 
pd Sonar--Địa hình trũng, cận đáy 
pe Khảo sát địa chấn 

gd Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) - 
Phân cực tương tự 

pz Dữ liệu âm học khác 
 

ge Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) - 
Phân cực ngang 

 Trọng lượng 
ra Trọng lượng dị thường 

gf Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) đo 
thông tin 

rb Không gian tự do 
rc Bouger 

gg Rađa khẩu độ tổng hợp (SAR) đo 
phân cực 

rd Đẳng tĩnh 
 

gu ánh xạ vi sóng thụ động  Từ trường 
sa Từ trường gz Dữ liệu vi sóng khác 
  
 Lập đồ bức xạ kế (tia gama)  Tử ngoại 
ta Lập đồ bức xạ kế ja Tử ngoại xa 

jb Tử ngoại trung bình 
jc Tử ngoại gần 
 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã r, thì nó sẽ chứa thông tin mã hoá đặc thù về đặc trưng vật lý của 
hình ảnh viễn thám. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

r - ảnh viễn thám 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là ảnh viễn thám. ảnh viễn thám được xác định là 
hình ảnh được tạo nên bởi thiết bị ghi hình mà nó không có sự tiếp xúc vật lý hoặc gần với 
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đối tượng nghiên cứu. Đó có thể là bản đồ hoặc hình ảnh khác thu được qua thiết bị viễn 
thám khác nhau như ống đếm nhấp nháy, từ kế, trọng lực kế, địa chấn kế, máy thu siêu âm 
dưới nước, hệ thống rađa, máy thu tần số vô tuyến, máy laze, máy tính, máy ảnh. Khi hình 
ảnh có thông tin thư mục hoặc bản đồ được cập nhật, thì nó sẽ được quy chiếu về bản đồ viễn 
thám. Ký tự lấp đầy không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của hình ảnh viễn thám. Định danh tài 
liệu đặc thù mô tả các đặc trưng (thông thường là loại đối tượng vật lý) thuộc về tài liệu. Ký tự 
lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí ký tự này. 

u - Không rõ 
Mã u được dùng để chỉ định danh tài liệu đặc thù hình ảnh viễn thám không được xác định 
rõ. 

02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không được xác định; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy ( | ). 

 

03  Độ cao của máy dò 

Mã chữ cái một ký tự cho biết vị trí đặt của máy dò so với Trái đất. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Trên bề mặt 
Mã a cho biết hình ảnh viễn thám được chụp từ thiết bị đặt ở trên bề mặt của một vật thể, 
thường là hành tinh hoặc vệ tinh. 

b - Trên không 
Mã b cho biết hình ảnh viễn thám được chụp từ thiết bị đặt ở phía trên bề mặt của một vật 
thể, thông thường là trên khí quyển, máy bay, khí cầu, hoặc một số thiết bị trên không khác. 

c - Trong vũ trụ 
Mã c cho biết hình ảnh viễn thám được chụp từ thiết bị đặt trong không gian vũ trụ. Các máy 
dò trong vũ trụ thường đặt ở lớp ngoài cùng khí quyển (thường là trong quỹ đạo) và xa hơn. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết độ cao của máy dò không áp dụng cho ảnh viễn thám. 

u - Không biết 
Mã u cho biết độ cao của máy dò mà từ đó hình ảnh được chụp là không được biết.  
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z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với độ cao máy dò. 

 

04  Tư thế của máy dò 

Mã chữ cái một ký tự cho biết góc độ chung của thiết bị mà từ đó hình ảnh viễn thám được 
chụp. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Hơi xiên 
Mã a cho biết góc độ chụp của thiết bị viễn thám gần song song với bề mặt được chụp, không 
phải vuông góc. 

b - Xiên nhiều 
Mã b cho biết góc độ chụp của thiết bị viễn thám gần đường vuông góc hơn. 

c - Thẳng đứng 
Mã c cho biết góc độ của thiết bị viễn thám thẳng đứng với bề mặt được chụp. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết không áp dụng góc độ của thiết bị viễn thám, thông thường vì tư thế của thiết 
bị không làm ảnh hưởng đến hình ảnh. 

u - Không biết 
Mã u cho biết góc độ của thiết bị viễn thám là không được biết. 

 

05  Độ mây che phủ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết lượng mây che phủ xuất hiện khi hình ảnh viễn thám được chụp. 
Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này.  

0 - 0 - 9 % 
 Mã 0 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 0 và 9%. 

1 - 10 - 19 % 
 Mã 1 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 10 và 19%. 

2 - 20 - 29 % 
 Mã 2 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 20 và 29%. 

3 - 30 - 39 % 

 Mã 3 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 30 và 39%. 
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4 - 40 - 49 % 
 Mã 4 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 40 và 49%. 

5 - 50 - 59 % 
 Mã 5 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 50 và 59%. 

6 - 60 - 69 % 

 Mã 6 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 60 và 69%. 

7 - 70 - 79 % 
 Mã 7 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 70 và 79%. 

8 - 80 - 89 % 
 Mã 8 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 80 và 89%. 

9 - 90 - 100 % 
 Mã 9 cho biết độ mây che phủ xuất hiện khi chụp ảnh là giữa 90 và 100%. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết lượng mây che phủ không áp dụng đối với hình ảnh. 

u - Không biết 
Mã u cho biết lượng mây che phủ là không được biết. 

 

06  Loại kết cấu làm nền 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại kết cấu làm nền dùng làm nền cho thiết bị viễn thám. Đối với 
mục đích của phần tử dữ liệu này, từ “nền” dùng để chỉ bất kỳ loại kết cấu nào dùng để làm nền, 
không phải chỉ riêng bề mặt phẳng. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá 
vị trí này. 

a - Khí cầu 
Mã a cho biết nền của thiết bị viễn thám là khí cầu hoặc là nền tương tự khí cầu.  

b - Máy bay tầm thấp 
Mã b cho biết nền của thiết bị viễn thám là máy bay có động cơ, bay ở tầm thấp (dưới 29500 
fit (8962 m)). 

c - Máy bay tầm trung 
Mã c cho biết nền của thiết bị viễn thám là máy bay có động cơ, bay ở tầm trung (giữa 29 
500 ft. (8 962 m.) và 49 000 ft. (14 810 m.)). 
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d - Máy bay tầm cao 
Mã d cho biết nền của thiết bị viễn thám là máy bay có động cơ, bay ở tầm cao (trên 49 000 
ft. (14 810 m.)). 

e - Tàu vũ trụ có người lái 
Mã e chỉ nền của thiết bị viễn thám là tàu vũ trụ có người lái. 

f - Tàu vũ trụ không người lái 
Mã f cho biết nền của thiết bị viễn thám là tàu vũ trụ không người lái. 

g - Thiết bị viễn thám trên mặt đất 
Mã g cho biết thiết bị viễn thám được đặt trên mặt đất. 

h - Thiết bị viễn thám trên mặt nước 
Mã h cho biết thiết bị viễn thám được đặt trên bề mặt của một vật thể nổi trên mặt nước (thí 
dụ như tàu thuỷ hoặc sàn nổi) 

i - Thiết bị viễn thám ở dưới nước 
Mã i cho biết nền thiết bị viễn thám được đặt trên một thiết bị chìm ở dưới bề mặt  nước (thí 
dụ như tàu lặn hoặc sàn lặn). 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết vị trí ký tự này không áp dụng cho tài liệu đang được mô tả. 

u - Không biết 
Mã u cho biết dạng cấu trúc nền tạo ra ảnh viễn thám không xác định được. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp cho dạng kết cấu nền của thiết bị viễn thám. 

 

07  Dạng sử dụng nền 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng sử dụng chủ yếu của nền đã được ghi rõ ở 007/06 (Dạng cấu 
trúc nền). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Khí tượng học 
Mã a cho biết việc sử dụng chủ yếu của nền là để tạo các ảnh viễn thám về các điều kiện và 
biến cố khí tượng học. 

b - Quan sát bề mặt 
Mã b cho biết việc sử dụng chủ yếu của nền là để tạo các ảnh viễn thám của bề mặt hành 
tinh, mặt trăng,...(kể cả Trái đất). 
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c - Quan sát không gian 
Mã c cho biết việc sử dụng chủ yếu của nền là để tạo các ảnh viễn thám của vũ trụ. 

m - Sử dụng hỗn hợp 
Mã m cho biết nền tạo ra ảnh viễn thám được thiết kế để sử dụng cho nhiều mục đích (có 
nghĩa, sử dụng bao trùm hai hoặc nhiều các mã khác). 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết sự nhận dạng loại sử dụng nền không được áp dụng. 

u - Không biết 
Mã u cho biết dạng sử dụng nền là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với dạng sử dụng nền. 

 

08  Loại máy dò 

Mã chữ cái một ký tự cho biết cách thức ghi của thiết bị viễn thám, đặc biệt là liệu máy dò có 
tham gia vào việc tạo ra tín hiệu truyền mà nó đo hay không. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng 
khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Chủ động 
Mã a cho biết thiết bị viễn thám có máy dò để đo cường độ của tín hiệu phản xạ của tín hiệu 
mà chính nó phát đến mục tiêu ở xa. 

b - Bị động 
Mã b cho biết thiết bị viễn thám có máy dò để đo cường độ tín hiệu (thí dụ như bức xạ) phát 
ra từ mục tiêu ở xa mà không có sự kích thích của máy dò. 

u - Không biết 
Mã u cho biết sự tham gia của thiết bị viễn thám trong việc tạo ra tín hiệu mà nó đo là không 
được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với cách ghi của máy dò. 

 

09 - 10 Dạng dữ liệu 

Mã chữ cái hai ký tự cho biết các đặc trưng quang phổ, âm học hoặc từ tính của dữ liệu thu được 
bằng thiết bị tạo ảnh viễn thám. Nó có thể được sử dụng để chỉ cả bước sóng của bức xạ đo được 
và dạng máy dò sử dụng để đo nó. Mục này hướng dẫn áp dụng một số mã dạng tài liệu. Hầu 
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hết các mã khác không cần phải giải thích thêm. Hai ký tự lấp đầy ( || ) được sử dụng khi không 
có ý nghĩa mã hoá phần tử dữ liệu này. 

mm - Tổ hợp các dạng dữ liệu khác nhau 
Mã mm được sử dụng khi có nhiều hơn một dạng dữ liệu được áp dụng cho  ảnh viễn thám. 

nn - Không áp dụng 
Mã nn cho biết dạng dữ liệu không áp dụng cho ảnh viễn thám đang được mô tả. 

pa - Sonar -  - Độ sâu nước 
Mã pa cho biết dạng dữ liệu âm học của ảnh viễn thám đối với độ sâu nước là sonar. Mã này 
cũng được sử dụng cho các ảnh tiếng vọng. 

pb - Sonar -  - ảnh địa hình đáy, quét bề mặt 
Mã pb cho biết dạng dữ liệu âm học của hình ảnh viễn thám được chụp bằng cách quét bề 
mặt. Chụp ảnh quét bề mặt bao gồm cả dữ liệu theo hướng cận bề mặt và cận đáy. 

pc - Sonar -  - Địa hình đáy, cận bề mặt 
Mã pc cho biết dạng dữ liệu âm học của hình ảnh viễn thám là gần bề mặt. 

pd - Sonar -  - Địa hình đáy, cận đáy 
Mã pd cho biết dạng dữ liệu âm học của hình ảnh viễn thám là gần đáy (thí dụ chụp cách đáy 
từ 10-150 m. (33-494 ft)). 

sa - Từ trường 
Mã sa cho biết từ trường là dạng dữ liệu của ảnh viễn thám, bao gồm lệch, giảm cường độ và 
dị thường của trường. 

uu - Không biết 
Mã uu cho biết dạng dữ liệu của ảnh viễn thám là không biết. 

zz - Dạng khác 
Mã zz cho biết không một mã nào khác phù hợp (thí dụ tia x) với dạng dữ liệu. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là hình ảnh viễn thám, trường 007 có 11 vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 
007/01 Định danh tài liệu đặc thù 
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Mã # (không có dạng rõ ràng) đã lỗi thời năm 1998. 
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007   Tài liệu ghi âm (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

Vị trí ký tự 
00 Loại tài liệu 

s Tài liệu ghi âm 
  

01 Định danh tài liệu đặc thù 
d Đĩa tiếng 
e ống trụ ghi âm 
g Hộp băng 
i Phim có rãnh âm  
q Cuộn giấy 
s Băng casset 
t Cuộn băng 
u Không xác định 
w Bản dây kim loại 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

02 Không xác định  
 
03 Tốc độ 

a 16 vßng/phót 
b 33 1/3 vßng/phót 
c 45 vßng/phót 
d 78 vßng/phót 
e 8 vßng/phót 
f 1,4 m/gi©y 
h 120 vßng/phót 
i 160 vßng/phót 
k 15/16 inch/gi©y 
l 1 7/8 inch/gi©y 
m 3 3/4 inch/gi©y 
o 7 1/2 inch/gi©y 
p 15 inch/gi©y 
r 30 inch/gi©y 
u  Không biết 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
  

04    Cấu hình của các kênh phát lại  
m Một kênh 
q Bốn kênh 

s Âm thanh nổi 
u  Không biết 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

05    Độ rộng/chất lượng rãnh âm thanh 
m Rãnh nhá/máng 
n Không áp dụng 
s Rãnh to/rãnh chuẩn 
u  Không biết 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

06    Kích cỡ 
a 3 inch 
b 5 inch 
c 7 inch 
d 10 inch 
e 12 inch 
f 16 inch 
g 4 3/4 inch hoặc 12 cm 
j 3 7/8 x 2 1/2 inch 
n Không áp dụng 
o 5 1/4 x 3 7/8 inch 
s 2 3/4 x 4 inch 
u  Không biết 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

07   Kích thước 
l 1/8 inch 
m 1/4 inch 
n Không áp dụng 
o 1/2 inch 
p 1 inch 
u  Không biết 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá  
 

08    Cấu hình băng ghi âm  
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w Sáp  a 1 rãnh 
u  Không biết b 2 rãnh 
| Không có ý định mã hoá c 4 rãnh 
  d 8 rãnh 

11    Loại cắt rãnh e 12 rãnh 
h Cắt theo chiều sâu f 16 rãnh 
i Rãnh theo chiều ngang hoặc tổ hợp n Không áp dụng 
n Không áp dụng u  Không biết 
u  Không biết z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá | Không có ý định mã hoá 

        12     Đặc điểm chạy lại  
a Chuẩn NAB 09   Loại đĩa, ống trụ ghi âm  hoặc băng 
b Chuẩn CCIR a Băng gốc 
c Mã hoá Dolby-B b Băng gốc sao lại 
d Mã hoá dbx d Đĩa gốc (âm bản) 
e Ghi âm kỹ thuật số i Ghi âm trực tiếp 
f Mã hoá Dolby-A m Sản xuất hàng loạt 
g Mã hoá Dolby-C n Không áp dụng 
h Mã hoá CX r Bản gốc (dương bản) 
n Không áp dụng s Khuôn đĩa gốc (âm bản) 
u  Không biết t Thử nghiệm 
z Loại khác u  Không biết 
| Không có ý định mã hoá z Loại khác 
  | Không có ý định mã hoá  

13    Kỹ thuật thu và lưu trữ  
a Thu âm, lưu trữ trực tiếp 10    Loại vật liệu 
b Lưu trữ trực tiếp, không âm thanh a Sơn 
d Lưu trữ bằng kỹ thuật số i Kim loại 
e Lưu trữ tương tự điện m Kim loại và chất dẻo 
u  Không biết n Không áp dụng 
z Loại khác p Chất dẻo 
| Không có ý định mã hoá s Sen lắc 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 
Khi trường 007/00 chứa mã s, thì nó sẽ chứa thông tin mã hoá đặc thù về đặc trưng vật lý của 

tài liệu ghi âm. 
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Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

00  Loại tài liệu 

s - Tài liệu ghi âm 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là bản ghi âm. Tài liệu ghi âm được định nghĩa là 
đĩa, băng, phim, ống trụ hoặc bản ghi mà trên đó sự giao động âm thanh được ghi lại để có 
thể sao lại được âm thanh, và các cuộn giấy mà trên đó các nốt nhạc của một tác phẩm nhạc 
được biểu thị bằng các lỗ trên giấy và từ đó âm thanh có thể được tạo ra bằng cơ học. Ký tự 
lấp đầy ( | ) không được sử dụng ở vị trí này. 

 

01  Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của bản ghi âm. Định danh tài liệu đặc 
thù mô tả các loại đặc trưng (thông thường là loại đối tượng vật lý) thuộc về tài liệu (thí dụ, ống 
trụ). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

d - Đĩa tiếng 
Mã d cho biết tài liệu là đĩa tiếng. Đĩa tiếng là vật thể hình tròn mỏng có đường kính biến đổi 
(thí dụ, 7 inch, 10 inch, 12 inch) và trên đó sóng âm thanh được ghi lại như sự biến điệu hoặc 
xung điệu, được in thành rãnh hoặc in lõm. Đĩa nghe compact thường có đường kính 4 3/4 
inch. 

e - ống trụ ghi âm 
Mã e cho biết tài liệu là ống trụ, là vật hình trụ mà trong đó sóng âm thanh được in rãnh hoặc 
in lõm theo rãnh tròn liên tục. Các ống trụ được sản xuất hàng loạt làm bằng chất dẻo. Các 
ống trụ trước đây được làm bằng thiếc hoặc sáp. 

g - Hộp băng 
Mã g cho biết tài liệu là hộp băng-hộp đựng một băng âm thanh, chạy thành vòng liên tục. 

i - Phim có rãnh âm thanh 
Mã i cho biết tài liệu là phim có rãnh âm thanh. Đây là bản ghi phần âm thanh trong phim 
nhưng không có cảnh quay kèm theo. Ghi chú: Mã i cũng được sử dụng khi không biết phim 
có rãnh âm thanh có mục đích sử dụng cho phim ảnh không. 

q - Cuộn giấy 
Mã g cho biết tài liệu là cuộn giấy, thí dụ piano tự động hay oocgan tự động, trên đó các nốt 
nhạc của tác phẩm nhạc được biểu thị bằng các lỗ trên giấy và từ đó âm thanh có thể được 
tạo ra bằng cơ học. 
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s - Băng casset âm thanh 
Mã s cho biết tài liệu là băng casset. Casset là hộp lưu giữ băng ghi âm, khổ hẹp,  thường là 
1/8 inch, và được cuộn trên hai cuộn, một cuộn nhả băng ra còn cuộn kia thì thu băng lại. 

t - Cuộn băng ghi âm 
Mã d cho biết tài liệu là cuộn băng ghi âm. Nó có thể được thiết kế theo kiểu cuộn mở hoặc 
kiểu cuộn băng sang băng. Đó là những hệ thống tải băng ghi âm với cuộn chứa băng và 
cuộn thu băng được lắp riêng biệi. 

u - Không rõ 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc thù về bản ghi âm không được xác định rõ. 

w - Bản ghi dây kim loại 
Mã w cho biết tài liệu là bản ghi âm dây kim loại. Đó là dây thép tròn mà trên đó sóng âm 
thanh được ghi lại bằng từ tính. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với bản ghi âm. 

 

02  Không xác định 

Vị trí ký tự này không xác định; nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy(|). 

 

03  Tốc độ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết tốc độ phát lại của tài liệu ghi âm. Tốc độ phụ thuộc vào dạng tài 
liệu mà nó đi kèm; hoặc là đĩa (007/01 mã d), ống trụ (007/01 mã e, hoặc là băng (007/01) mã 
g, s hoặc t). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a, b, c, d, e - 16 đến 8 vòng/phút (đĩa) 
Mã a, b, c, d, e cho biết tốc độ quay tròn của đĩa âm thanh tính theo vòng/phút đã được giới 
thiệu bởi mã đặc thù. Tốc độ thường liên quan đến đường kính của đĩa (thí dụ đĩa có đường 
kính 10 inch thì tốc độ phát lại là 78 vòng/phút, đĩa 7 inch tốc độ phát lại là 45 vòng/phút, 
đĩa 12 inch tốc độ phát lại là 33 1/3 vòng /phút). Tốc độ phát lại hoàn toàn không đi liên 
quan đến cỡ đĩa. 

f - 1,4 m./gi©y (đĩa) 
Mã f cho biết tốc độ của đĩa là 1,4 m./giây. Tốc độ này là quãng đường mà cơ chế quay của 
đĩa chuyển động được trên một giây, và không phải số vòng quay của đĩa. Nó thường thể 
hiện tốc độ của đĩa compact (đĩa CD). 
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h - i - 120 hoặc 160 vòng/phút (ống trụ) 
Mã h hoặc i cho biết tốc độ quay tròn của ống trụ ghi âm là tương ứng với hoặc 120 hoặc 160 
vßng/phót. 

k - 15/16 inch/gi©y (băng) 
Mã k cho biết tốc độ băng là 15/16 inch/giây. Thí dụ, tốc độ thường có ở băng casset mini 
một rãnh ghi trong các máy ghi âm nhỏ xách tay. 

l - 1 7/8 inch/gi©y 
Mã l cho biết tốc độ băng là 1 7/8 inch/giây. Thí dụ, tốc độ này có ở băng casset chuẩn. 

m - 3 3/4 inch/gi©y 
Mã m cho biết tốc độ băng là 3 3/4 inch/giây. Thí dụ, tốc độ này có ở máy ghi âm 2 cuộn 
băng,  hộp ghi âm  hoặc băng casset không thông dụng thương phẩm hoặc không chuyên 
nghiệp. 

o - 7 1/2 inch/gi©y 
Mã o cho biết tốc độ băng là 7 1/2 inch/giây. Thí dụ, tốc độ này xẩy ra ở máy có cơ chế 
băng-sang-băng, băng truyền hình không chuyên dụng. 

p - 15 inch/gi©y 
Mã p cho biết tốc độ băng là 15 inch/giây. Thí dụ, tốc độ này có ở băng truyền hình, băng 
máy băng-sang-băng, máy không chuyên dụng. 

r - 30 inch/gi©y 
Mã r cho biết tốc độ băng là 30 inch/giây. Thí dụ, tốc độ này có ở băng truyền hình, máy 
băng-sang-băng, nhưng ít khi được sử dụng. 

u - Không biết 
Mã u cho biết tốc độ là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với tốc độ của băng. 

 

04   Cấu hình của các kênh phát lại  

Mã chữ cái một ký tự cho biết cấu hình của các kênh phát lại của tài liệu bản ghi âm. Các mã 
cho một kênh, âm thanh nổi, bốn kênh, và cấu hình khác của các kênh phát lại được mã hoá trên 
cơ sở có chỉ định rõ về kênh phát lại. Các mã này không dùng cho cấu hình của các kênh thu, 
trừ khi tất cả các kênh đều dự kiến cho phát lại. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý 
định mã hoá vị trí này. 

m - Một kênh 
Mã m cho biết bản ghi âm được cấu hình để phát lại trên một kênh. 
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q - Bốn kênh 
Mã q cho biết bản ghi âm được cấu hình để phát lại trên bốn kênh khác nhau. 

s - Âm thanh nổi 
Mã s cho biết bản ghi âm được cấu hình để phát lại trên hai kênh khác nhau. 

u - Không biết 
Mã u cho biết không biết về cấu hình của kênh phát lại. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với cấu hình của kênh phát lại. 

 

05  Độ rộng/độ sâu rãnh âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết chiều rộng của rãnh ghi âm của đĩa hoặc độ sâu của rãnh âm 
thanh ổ đĩa. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

m - Rãnh nhá/máng 
Mã m cho biết đây là đĩa rãnh nhỏ hoặc là ống trụ mảnh. Đĩa được sản xuất để chạy với tốc 
độ 16, 33 1/3 và 45 vòng/phút thường là loại rãnh nhỏ. ống trụ ghi âm chạy với tốc độ 160 
vòng/phút (200 rãnh/inch) thì thường được chế tạo với rãnh mảnh. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không chứa rãnh. Nó được sử dụng cho băng và đĩa nghe compact. 

s - Rãnh to/rãnh chuẩn 
Mã s cho biết rãnh to hoặc rãnh chuẩn. Đĩa sản xuất để chạy 78 vòng/phút thường là rãnh to. 
Các ống trụ chạy 120 vòng/phút (100 rãnh/inch) thường là loại rãnh chuẩn. 

u - Không biết 
Mã u cho biết chiều rộng/độ sâu rãnh âm thanh là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với chiều rộng và độ sâu rãnh âm thanh. 

 

06  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đường kính của cuộn băng hoặc đĩa, hoặc kích thước của băng 
casset, hộp băng, hoặc ống trụ. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị 
trí này. 
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a, b, c, e, f, g - 3 inch,...v.v� 
Các mã a, b, c, e, f, g cho biết đường kính của cuộn băng, đĩa hoặc ống trụ ứng với một trong 
các mã đã xác định. 

j - 3 7/8 x 2 1/2 inch 
Mã j cho biết chiều cao và chiều rộng của băng casset là 3 7/8 x 2 1/2 inch. Đây là mã sử 
dụng cho băng casset compact chuẩn. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết vị trí này không áp dụng vì tài liệu ghi âm không phải là cuộn băng, đĩa, băng 
casset, hộp băng hoặc ống trụ ghi âm. 

o - 1/4 x 3 7/8 inch 
Mã o cho biết chiều rộng và chiều cao của hộp băng là 5 1/4 x 3 7/8 inch. Đây là mã sử dụng 
cho hộp băng ghi âm chuẩn. 

s - 3/4 x 4 inch 
Mã s cho biết kích thước ống trụ là 2 3/4 inch (đường kính) x 4 inch (chiều dài). 

u - Không biết 
Mã u cho biết kích cỡ của tài liệu là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết mặc dù tài liệu là cuộn băng hở , đĩa, băng casset, hộp băng, hoặc ống trụ 
nhưng không một mã nào ở trên là phù hợp. 

 

07  Chiều rộng băng ghi âm 

Mã chữ cái một ký tự cho biết chiều rộng của băng ghi âm. Băng casset là mã l, hộp băng là mã 
m, và cuộn băng hàm chứa mã m. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá 
vị trí này. 

l - 1/8 inch 
Mã l cho biết chiều rộng của băng ghi âm là 1/8 inch. Hầu hết các băng casset dùng băng ghi 
âm 1/8 inch. 

m - 1/4 inch 
Mã m cho biết chiều rộng của băng ghi âm là 1/4 inch. Một số cuộn băng chuyên nghiệp và 
băng thương phẩm, không chuyên nghiệp, và hộp băng 8 rãnh sử dụng băng ghi âm 1/4 inch. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải băng hoặc không bao gồm băng ghi âm. Thí dụ, mã n được 
sử dụng khi tài liệu là đĩa. 
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o - 1/2 inch 
Mã o cho biết chiều rộng của băng ghi âm là 1/2 inch. Các phòng thu băng thường dùng 
băng ghi âm 1/2 inch Một số hộp băng 8 rãnh được tạo ra trên băng ghi âm 1/2 inch. 

p - 1 inch 
Mã p cho biết chiều rộng của băng ghi âm là 1 inch. Các phòng thu băng hay dùng băng ghi 
âm 1 inch. Một số hộp băng 8 rãnh được chế tạo trên băng ghi âm 1 inch. 

u - Không biết 
Mã u cho biết chiều rộng của băng ghi âm là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với chiều rộng của băng ghi âm. 

 

 

08  Cấu hình băng ghi âm  

Mã chữ cái một ký tự cho biết số rãnh trên băng ghi âm. Băng casset là mã c, hộp băng là mã d. 
Không có số rãnh của cuộn băng ghi âm. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định 
mã hoá vị trí này. 

a - Một rãnh 
Mã a cho biết cấu hình của băng ghi âm là một hoặc rãnh đơn. 

b - Hai rãnh 
Mã b cho biết cấu hình của băng ghi âm là hai rãnh. Cấu hình hai rãnh cho phép hai rãnh 
(kênh) cùng ghi âm trên một băng ghi âm. Nó có thể được sử dụng cho băng casset ghi mono 
hai hướng và ghi âm thanh nổi (stereo) theo một hướng. 

c - Bốn rãnh 
Mã c cho biết cấu hình của băng ghi âm là bốn rãnh. Cấu hình bốn rãnh cho phép 4 rãnh 
(kênh) cùng ghi trên 1 băng ghi âm. Nó có thể được sử dụng cùng với băng casset chuẩn cho 
phép ghi âm thanh nổi (stereo) theo hai hướng và cùng ghi 4 kênh theo một hướng. 

d - 8 rãnh 
Mã d cho biết cấu hình của băng ghi âm là 8 rãnh. Cấu hình 8 rãnh được dùng để ghi âm 4 
kênh, một kênh, âm thanh nổi. Hộp băng thương phẩm có 8 rãnh, cho 4 cặp ghi âm thanh nổi 
(hai rãnh). 

e - 12 rãnh 
Mã e cho biết cấu hình của băng ghi âm là 12 rãnh. Cấu hình 12 rãnh được dùng trong phòng 
ghi âm chuyên nghiệp cho phép kiểm soát riêng biệt các rãnh khác nhau, sau đó trộn để đưa 
ra bản ghi âm thanh nổi hoặc 4 kênh. 
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f - 16 rãnh 
Mã f cho biết cấu hình của băng ghi âm là 16 rãnh. Cấu hình 16 rãnh được dùng trong phòng 
ghi âm chuyên nghiệp cho phép kiểm soát riêng biệt các rãnh khác nhau, sau đó trộn để đưa 
ra bản ghi âm thanh nổi hoặc 4 kênh. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là băng ghi âm hoặc không bao gồm băng ghi âm. Thí dụ, 
mã n được sử dụng khi tài liệu là đĩa. 

u - Không biết 
Mã u cho biết cấu hình của băng ghi âm là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với cấu hình của băng ghi âm. 

 

09  Loại đĩa, ống trụ hoặc băng ghi âm 

Mã một ký tự chữ cái cho biết dạng đĩa, ống trụ hoặc băng ghi âm. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Băng gốc 
Mã a cho biết tài liệu là băng gốc. Băng gốc là băng sản xuất hoàn thiện sau cùng, là bản 
trộn âm cuối cùng bao gồm quá trình xử lý đặc biệt như cân bằng, nén âm, định pha và tổng 
hợp âm. Băng gốc dùng để tạo ra đĩa gốc hoặc băng sao gốc. 

b - Băng gốc sao lại 
Mã b cho biết tài liệu là băng gốc sao lại, băng tiếng được sản xuất từ băng gốc. Băng gốc 
sao lại được phát trên máy quay băng để tạo ra băng tiếng cho casset, hộp băng, hoặc cuộn 
băng. 

d - Đĩa gốc (âm bản) 
Mã d cho biết tài liệu là đĩa gốc âm bản. Trong công nghệ sản xuất đĩa thời kỳ đầu, đĩa 
thường được nén từ đĩa gốc bọc kim loại, hoặc gọi là đĩa khuôn. Từ khi ghi âm thương mại 
phát triển, đĩa gốc được sử dụng và tiếp tục để từ đó có thể tạo ra các đĩa mẹ, từ đó các khuôn 
kim loại bền vững và có thể sử dụng lâu dài.  

i - Bản ghi nhanh (ghi tại chỗ) 
Mã i cho biết đây là bản ghi nguyên bản của sự kiện âm thanh hoặc biểu diễn âm nhạc với 
mục đích có thể phát lại trực tiếp mà không cần phải xử lý thêm nữa. Trong thời kỳ đầu của 
công nghệ ghi âm, mỗi một buổi biểu diễn đôi khi được ghi đồng thời trên vài ống trụ ghi âm 
hoặc vài đĩa. Tất cả các cuộc ghi âm này đều bắt buộc phải ghi tại chỗ. 

m - Sản xuất hàng loạt 
Mã m cho biết tài liệu là đĩa được sản xuất hàng loạt. Đa số các đĩa thương mại đều được sản 
xuất hàng loạt. Các đĩa sản xuất hàng loạt được nén theo phương pháp cơ học để phân phối, 
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hoặc là cho thương mại hoặc là cho tư nhân; cũng như vậy, các băng thương mại được tạo ra 
từ băng gốc sao để phân phối thương mại hoặc tư nhân. Các đĩa hoặc băng ghi âm được phát 
hành dưới dạng in hạn chế hoặc phát hành hạn chế để phân phối cho tư nhân cũng được mã 
hoá bằng mã này. 
Các băng ghi âm và ống trụ ghi âm, đĩa sản xuất hàng loạt thường bao gồm tên của công ty 
phát hành, số phát hành, và thông tin thư mục trên nhãn in hoặc trên hộp chứa băng, đĩa hoặc 
ống trụ. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải đĩa, ống trụ hoặc băng ghi âm. 

r - Đĩa mẹ (dương bản) 
Mã r cho biết tài liệu là bản sao chính xác của đĩa nguyên bản được ép ghi từ đĩa gốc. Từ đĩa 
mẹ kim loại có thể tạo ra khuôn kim loại âm bản để ép ra đĩa cho phát hành. Từ một đĩa mẹ 
có thể tạo ra một số khuôn kim loại. 

s - Khuôn đĩa (âm bản) 
Mã s cho biết đây là tấm kim loại âm bản, được sản xuất từ đĩa mẹ bằng kỹ thuật mạ điện. Từ 
khuôn này có thể ép được 500 dến 750 đĩa. 

t - ép thử 
Mã t cho biết đây là đĩa ép thử qua đó tạo ra một đĩa hoàn chỉnh hoặc một số đĩa ép rất hạn 
chế. Nó được tạo ra để nghe thử trước khi quyết định có sản xuất tiếp bằng ép hay không. 

u - Không biết 
Mã u cho biết dạng đĩa, ống trụ, ổ đĩa hoặc băng ghi âm là không biết. Mã này cũng được sử 
dụng khi không xác định được tài liệu có phải là bản ghi âm tại chỗ hoặc bản được sản xuất 
hàng loạt hay không. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với dạng đĩa, ổ đĩa hoặc băng ghi âm. 

 

10  Loại vật liệu 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại vật liệu được sử dụng trong sản xuất đĩa và ống trụ (cả đĩa 
ghi tại chỗ và đĩa sản xuất hàng loạt). Hầu hết đĩa sản xuất hàng loạt hiện nay được làm bằng 
nhựa vinyl. Trước đây đĩa làm bằng sáp, nhôm, axetat, hoặc sen lắc. Đĩa nghe compact (đĩa CD) 
làm bằng polycacbonat có phủ một lớp bề mặt phản xạ (thường bằng nhôm). Ký tự lấp đầy ( | ) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

a - Sơn phủ 
Mã a cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng vật liệu sơn phủ. 
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i - Kim loại 
Mã i cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng kim loại. Những ống trụ ghi âm thời kỳ đầu 
được làm bằng kim loại (lá thiếc). 

m - Kim loại và chất dẻo 
Mã m cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng kim loại và chất dẻo. Phần kim loại của 
những đĩa như vậy thường là lớp mỏng được tráng trên nền chất dẻo. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là đĩa hoặc ống trụ. 

p - Chất dẻo 
Mã p cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng chất dẻo. Hầu hết các đĩa thương mại đương 
đại hoặc đĩa sản xuất hàng loạt có tốc độ 16, 33 1/3 và 45 vòng/phút được làm bằng chất dẻo. 

s - Sen lắc 
Mã s cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng sen lắc. Hầu hết các đĩa thương mại hoặc đĩa 
sản xuất hàng loạt có tốc độ 78 vòng/phút được làm bằng sen lắc. 

w - Sáp 
Mã w cho biết đĩa hoặc ống trụ được làm bằng sáp. Hầu hết các ổ đĩa ghi nhanh được làm 
bằng sáp. 

u - Không biết 
Mã u cho biết không biết loại vật liệu dùng trong sản xuất đĩa hoặc ống trụ. 

 

11  Loại cắt rãnh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kiểu cắt các rãnh ghi âm trên đĩa. Việc sử dụng yếu tố này chủ 
yếu là để nhận dạng các đĩa chứa loại rãnh theo chiều sâu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí này. 

h - Cắt theo chiều sâu 
Mã h cho biết đây là loại cắt thẳng đứng, mà không có thông tin ghi theo chiều ngang khi tạo 
lại âm thanh. Tất cả các loại ống trụ và một số đĩa đời cũ có cách cắt này. 

l - Cắt ngang hoặc tổ hợp 
Mã l cho biết đường cắt chứa thông tin theo chiều ngang để tạo lại âm thanh. Những loại đĩa 
như vậy cũng có thể có các thành phần theo chiều thẳng đứng tham gia tạo âm thanh. Hầu 
hết các đĩa hiện đại (có nghĩa là các đĩa 4 kênh và đĩa gần âm thanh nổi) chứa cả hai thông 
tin chiều ngang và chiều thẳng đứng và được mã hoá là l. Các đĩa hát mono thường chỉ chứa 
thông tin theo chiều ngang. 
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n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là đĩa hoặc ống trụ. Các đĩa nghe compact được gán mã n 
vì chúng chứa các lỗ chứ không phải là rãnh cắt. 

u - Không biết 
Mã u cho biết loại cắt rãnh là không được biết. 

 

12  Đặc điểm phát lại âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc điểm phát lại của bản ghi âm. Đặc điểm chạy lại bao gồm 
thiết bị đặc biệt hoặc sự hiệu chỉnh cần thiết để tạo lại âm đúng yêu cầu. Mã này không sử dụng 
để chỉ các quá trình đặc biệt được sử dụng trong khi ghi âm trừ khi các quá trình này cần áp 
dụng trong khi phát lại. Các mã này chỉ được sử dụng nếu tài liệu trong tay có thông tin rõ ràng 
về đặc điểm chạy lại yêu cầu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

a - Chuẩn NAB 
Mã a cho biết chuẩn của Hiệp hội các tổ chức Phát thanh Quốc gia (NAB) được sử dụng để 
sao chép lại bản ghi âm và bộ điều chỉnh của NAB cần phải có để tạo lại âm thanh. 

b - Chuẩn CCIR 
Mã b cho biết chuẩn của Uỷ ban Cố vấn Phát thanh (CCIR) được sử dụng để sao chép lại bản 
ghi âm và bộ điều chỉnh  của CCIR là cần thiết để tạo lại âm thanh. 

c - Mã hoá Dolby - B 
Mã c cho biết mã hoá Dolby-B, được sử dụng cho băng ghi âm, yêu cầu bộ giải mã Dolby-B. 
Nó ghi rõ trên bản ghi âm thương mại bằng ký hiệu D kép (không có chỉ dẫn mã hoá Dolby-
C). Nếu Dolby được sử dụng cho băng ghi âm mà không có chỉ dẫn khác, thì có thể sử dụng 
mã của Dolby-B. Bất chấp sự có mặt của D-kép hoặc “Dolby” ở đĩa ghi âm, thì mã này cũng 
không bao giờ được sử dụng cho các đĩa thương mại. 

d - Mã hoá dbx 
Mã d cho biết tài liệu được mã hoá dbx. Mã này được sử dụng cho đĩa hoặc băng ghi âm mà 
trên nhãn hoặc bao gói ghi rõ yêu cầu giải mã dbx. Nếu tài liệu mô tả chỉ rõ dbx được sử 
dụng trong khi ghi âm nhưng nó có thể sử dụng thiết bị phát lại thông thường, thì không sử 
dụng mã này. 

e - Ghi âm kỹ thuật số 
Mã e cho biết tài liệu là đĩa hoặc băng, đòi hỏi thiết bị phát lại là loại kỹ thuật số, như đĩa 
compact Phillips/Sony hoặc băng ghi âm biến điệu mã xung Sony. Mã e không được sử dụng 
khi có thông tin là có sử dụng thiết bị số hoá khi ghi âm, nhưng thiết bị phát lại tương tự 
cũng được sử dụng. Không có những loại đĩa ghi âm thương mại như vậy trước năm 1982, và 
cũng không có các đĩa hoặc băng ghi âm tương tự đòi hỏi mã e. 
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f - Mã hoá Dolby - A 
Mã f cho biết tài liệu đòi hỏi thiết bị chạy lại là Dolby-A. Nó chỉ sử dụng cho băng gốc hoặc 
các băng ghi âm khác mà có chỉ dẫn rõ ràng rằng việc ghi âm Dolby-A chuyên nghiệp được 
sử dụng, và yêu cầu phải giải mã Dolby-A. Mã hoá Dolby-A không bao giờ được sử dụng 
cho đĩa hoặc băng thương phẩm. (Băng ghi tại chỗ có nhãn hiệu là “Dolby” không có chỉ dẫn 
khác thì thường là Dolby-B, băng ghi âm casset đặc biệt).  

g - Mã hoá Dolby - C 
Mã g cho biết tài liệu đòi hỏi thiết bị phát lại phải là Dolby-C. Nó được sử dụng cho băng ghi 
âm mà trên nhãn hoặc bao gói chỉ rõ là phải sử dụng thiết bị Dolby-C. Biểu tượng “Dolby” 
hoặc D kép mà không có sự giải thích đặc biệt thì thường là chỉ Dolby-B. 

h - Mã hoá CX 
Mã h cho biết tài liệu đòi hỏi thiết bị phát lại phải hỗ trợ mã hoá CX. Nó được sử dụng cho 
bản ghi âm có biểu tượng hoặc nhãn gán CX. Những bản ghi âm như thế có thể được dán 
nhãn tương thích với thiết bị phát lại thông dụng. Cho đến năm 1981, không có bản ghi âm 
CX được xuất bản. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không có đặc điểm phát lại . 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc điểm phát lại của tài liệu là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với đặc điểm phát lại của tài liệu. 

 

13  Kỹ thuật thu và lưu trữ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết âm thanh được thu và bảo quản như thế nào. Các tài liệu ghi âm 
thu lại cũng được mã hoá như kỹ thuật bảo quản và thu gốc, cho dù việc thu lại như vậy có thể 
có sử dụng kỹ thuật khác. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

a - Thu âm âm học, lưu trữ trực tiếp 
Mã a cho biết đây là kỹ thuật thu âm thường (không dùng điện) và lưu trữ trực tiếp âm thanh: 
thông thường việc ghi âm sử dụng đĩa hoặc ống trụ, thu âm sử dụng loa và màng rung và ghi 
trực tiếp lên mặt đĩa gốc. Hầu hết dạng ghi âm được sử dụng từ trước 1927/29 trước khi mà 
thiết bị ghi âm điện tử được chế tạo. 

b - Lưu trữ trực tiếp, không âm học 
Mã b cho biết đây là kỹ thuật lưu trữ trực tiếp (nhưng không phải là thu âm thường) không có 
âm thanh: thu âm sử dụng thiết bị điện tử và lưu trực tiếp lên bề mặt đĩa gốc. Tất cả những 
bản ghi âm dùng bằng thiết bị điện tử và micrôphôn trước khi có kỹ thuật ghi âm từ tính sau 
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năm những năm 1940 dùng bảo quản trực tiếp. Các bản ghi âm thương mại có ghi “Trực tiếp 
lên đĩa” hoặc một vài câu tương tự thì cũng dùng kỹ thuật này. 

d - Lưu trữ bằng kỹ thuật số 
Mã d cho biết đây là kỹ thuật lưu trữ bằng kỹ thuật số: các bản ghi âm được thu bằng kỹ 
thuật điện tử và lưu trữ sử dụng kỹ thuật số. Những bản ghi âm như vậy thường được nhận 
dạng bằng cụm từ “ghi âm kỹ thuật số” hoặc bằng cụm từ tương tự như vậy trên nhãn hoặc 
trên bao bì. “Tái tạo bản âm gốc số hoá” hoặc “Trộn âm số hoá” không có nghĩa là bảo quản 
gốc bằng kỹ thuật số. Ghi chú: Không được nhầm lẫn giữa bảo quản số hoá và phát lại số 
hoá. Yêu cầu về phát lại số hoá thì phải ghi ở 007/12 (Đặc điểm phát lại).  

e - Lưu trữ điện tương tự  
Mã e cho biết đây là kỹ thuật lưu trữ tương tự (analog): bản ghi âm được thu bằng kỹ thuật 
điện và được bảo quản bằng xung và điều biến trên bề mặt từ tính. Hầu hết các bản ghi âm 
sản xuất cuối những năm 1940 và đầu những năm 1980 là được ghi bằng kỹ thuật tương tự. 

u - Không biết 
Mã u cho biết kỹ thuật thu và lưu trữ là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với kỹ thuật thu và lưu trữ. 

 

Thí dụ  
007- st#osncmcmnnne 
 [Tài liệu là bản ghi âm (007/00); được phát hành như 1 cuộn băng ghi âm (01); có 

tốc độ 7 1/2 inch/giây (03); bằng âm thanh nổi (04); được cuộn bằng (cuộn có 
đường kính 7inch) (06); trên băng rộng 1/4 inch.; là băng 4 rãnh; được sản xuất 
hàng loạt (09); và lưu trữ bằng kỹ thuật tương tự (13).] 

007- sd#bsmennmplud 
 [Tài liệu là bản ghi âm (007/00); được phát hành như đĩa âm thanh (01); với tốc độ 

33 1/3 vòng/phút (03); âm thanh nổi (04); có rãnh nhỏ (05); đĩa 12 inch (06); được 
sản xuất hàng loạt (09); bằng chất dẻo (10); rãnh ngang; không biết đặc điểm phát 
lại (12); và lưu trữ và thu âm bằng kỹ thuật số (13).] 

007-ss#lsnjlcnnnuu 
 [Tài liệu là bản ghi âm (007/00); được phát hành như băng casset (01); tốc độ 1 7/8 

inch/giây (03); âm thanh nổi (04); không có rãnh (05); kích thước 3 7/8 x 2 1/2 inch 
(06); chiều rộng băng là 1/8 inch (07); 4 rãnh (08); không biết các đặc điểm phát 
lại (12); kỹ thuật lưu trữ và thu âm cũng không biết (13).] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là bản ghi âm, trường 007 chứa 14 vị trí ký tự. 
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Lịch sử định danh nội dung 

007-Bản ghi âm [xác định lại, 1981] 

Vào năm 1981, trường 007 (Tư liệu nhìn) được xác định lại thành cấu trúc hiện tại của nó và 
được đổi tên. Xem thêm mục Định danh nội dung của 007 (Mô tả vật lý trường có độ dài cố định-
Thông tin chung) về vị trí và cấu trúc của các yếu tố trước và sau khi cấu trúc lại. 

007/01- Định danh tài liệu đặc thù 

c ống trụ  [lỗi thời] 

f Phim có rãnh âm [lỗi thời] 

i Cuộn (phim) [lỗi thời] 

Năm 1981 các mã được thay đổi thành các mã tương ứng là e, i và q. 

 

007/02 Khía cạnh nguyên gốc và phiên bản [lỗi thời] [chỉ có trong USMARC] 

Định nghĩa này bị lỗi thời năm 1997. Các mã đã xác định là: f (Bản sao), o (Bản gốc), r (Phiên 
bản) và u (Không biết) 

 

007/04 Cấu hình của các kênh phát lại 

a Âm học [lỗi thời] 

f Một kênh (số hoá) [lỗi thời] 

g Bốn kênh (số hoá) [lỗi thời] 

j Âm thanh nổi (số hoá) [lỗi thời] 

k Khác (số hoá) [lỗi thời] 

o Khác (điện tử) [lỗi thời] 

Năm 1987 vị trí 007/04 được xác định lại để chỉ mã hoá cấu hình đặc trưng các kênh phát lại 
trong khi vị trí 007/13 (Kỹ thuật lưu trữ và thu âm) được xác định để mã hoá việc âm thanh được lưu 
trữ và thu như thế nào. Các mã này được xác định là lỗi thời và thông tin bổ sung “điện tử” được loại 
khỏi các mã m, q và s ở vị trí 007/04. 

 

007/07 Chiều rộng băng ghi âm 

a 1/4 inch [lỗi thời] 

b 1/2 inch [lỗi thời] 

c 1 inch [lỗi thời] 

Năm 1981, các mã được thay đổi tương ứng thành các mã m, o và p. 
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007/10 Loại vật liệu 

m ống trụ đúc-sản xuất hàng loạt [lỗi thời] 

Mã này được xác định là lỗi thời năm 1981 khi đặc trưng này được nhập vào mã p (Chất dẻo). Mã 
m hiện thời được xác định vào năm 1986. 
 

007/13 Kỹ thuật lưu trữ và thu âm 

Năm 1987, trước khi xác định vị trí ký tự này, thông tin lưu trữ và thu âm được chứa ở vị trí 
007/04 (Loại âm thanh) cùng với cấu hình. Khi vị trí 007/13 được xác định, thì vị trí 007/04 được xác 
định lại thành Cấu hình của các kênh phát lại. Cũng xem thông tin về vị trí 007/04 ở trên. 
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007   Văn bản (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định rõ vị trí. 

00    Loại tài liệu 
t Văn bản  

01 Định danh tài liệu đặc thù 
a In thường 
b In cỡ chữ lớn 

c Chữ nổi 
d Tờ rời 
u Không xác định 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã t, thì nó chứa thông tin mã hoá đặc thù xác định tài liệu là văn 
bản. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

t - Văn bản 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là văn bản, được xác định là tài liệu in hoặc bản 
thảo có thể đọc được bằng mắt thường (thí dụ như sách, sách mỏng, sách in một mặt). Ký tự 
lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không ý định mã hoá vị trí này. 

 

00  Loại tài liệu 

01  Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù mô tả lớp tài liệu đặc biệt (thông 
thường là lớp đối tượng vật lý) thuộc về tài liệu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý 
định mã hoá vị trí này. 

a - In thường 
Mã a cho biết tài liệu là văn bản in thường, đọc được bằng mắt thường. 

b - In cỡ chữ lớn 
Mã b cho biết tài liệu là văn bản in cỡ chữ lớn. Văn bản in cỡ lớn là in quá khổ để dùng cho 
người khiếm thị. 
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c - Chữ braille 
Mã c cho biết tài liệu là văn bản bằng chữ braille. Văn bản chữ braille là các chữ nổi được 
tạo bởi các chấm nổi trong các ô sáu nốt; chữ braille dùng cho người khiếm thị. 

d - Tờ rời 
Mã d cho biết tài liệu là văn bản tờ rời. 

u - Không xác định 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc thù của văn bản không xác định được. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với loại văn bản. 

 

Thí dụ 
007 ta 
[Tài liệu là văn bản in thường] 
007 tb 
[Tài liệu là văn bản in cỡ chữ lớn] 
007 td 
[Tài liệu là văn bản tờ rời được kẹp cùng nhau] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là văn bản, trường 007 sẽ có 2 vị trí ký tự. 
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007   Tài liệu ghi hình (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

00 Loại tài liệu 
v Tài liệu ghi hình  
 

01 Định danh tài liệu đặc thù 
c Hộp băng hình 
d Đĩa hình 
f Băng casset hình 
r  Cuộn băng hình video 
u  Không rõ 
z  Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

02 Không xác định 
 

03 Màu sắc 
a Một màu 
b Đen trắng 
c Nhiều màu 
m Màu hỗn hợp 
n  Không áp dụng 
u Không biết 
z Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

04 Dạng ghi hình 
a Beta (1/2 inch, băng hình) 
b VHS (1/2 inch, băng casset 

ghi hình) 
c U-matic (3/4 inch, băng casset ghi 

hình) 
d EIAJ (1/2 inch, cuộn băng video) 
e Dạng C (1 inch, cuộn băng video) 
f Thiết bị phát thu bốn tín hiệu (1 

inch, hoặc 2 inch, cuộn băng 
video) 

g Đĩa hình quang laze (phản chiếu) 
h Đĩa hình CED 
i Betacam (1/2 inch, băng casset 

hình) 
j Betacam SP (1/2 inch, băng hình) 

k Super-VHS (1/2 inch, băng hình) 
m  M-II (1/2 inch, băng casset hình) 
o D-2 (3/4 inch, băng hình) 
p 8 mm. 
q Trên 8mm. 
u Không biết 
z Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

05 Âm thanh liền với vật mang hay tách 
riêng 

# Không có âm thanh (câm) 
a Âm thanh liền với vật mang 
b Âm thanh tách riêng với vật mang 
u Không biết 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

06 Phương tiện mang âm thanh 
# Không có âm thanh (câm) 
a Rãnh âm quang học trên phim  
b Rãnh âm từ tính trên phim  
c  Băng âm thanh từ tính trong hộp 
d Đĩa tiếng 
e Băng nghe từ tính trong cuộn 
f Băng nghe từ tính trong hộp casset 
g Rãnh âm quang và từ tính trên 

phim  
h Băng hình 
i Đĩa hình 
u Không biết 
z Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

07 Kích thước 
a  8mm 
m 1/4 inch  
o 1/2 inch 
p 1 inch 
q 2 inch 
r 3/4 inch 
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u  Không biết 
z  Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 
 

08 Cấu hình của các kênh phát lại 
k Hỗn hợp 
m Một kênh 
n  Không áp dụng 

q  Bốn kênh, nhiều kênh, hoặc kênh 
bao 

s Âm thanh nổi 
u Không biết 
z Khác 
⏐ Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 
Khi trường 007/00 chứa mã v, thì nó chứa thông tin mã hoá đặc thù về đặc trưng vật lý của tài 

liệu ghi hình. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

v - Tài liệu ghi hình 
Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu là băng ghi hình, được xác định là băng trong đó 
ghi lại các hình ảnh nhìn thấy được, thường chuyển động và kèm theo âm thanh. Nó được 
dùng để phát lại trên máy thu hình hoặc màn hình video. Ký tự lấp đầy ( | ) không được sử 
dụng ở vị trí này. 

 

00 Loại tài liệu 

01 Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định danh tài liệu đặc thù của băng ghi hình. Định danh tài liệu 
đặc thù mô tả lớp đặc biệt của tài liệu (thông thường là loại đối tượng vật lý) thuộc về tài liệu 
(thí dụ, đĩa hình). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

c - Hộp băng hình 
Mã c cho biết tài liệu là hộp băng hình. Hộp băng hình là bản ghi hình trên băng được để 
trong hộp và có hai đầu được nối với nhau tạo thành một vòng liên tục. 

d - Đĩa hình 
Mã d cho biết tài liệu là đĩa hình. Đĩa hình là đĩa phẳng bằng chất dẻo hoặc vật liệu khác trên 
đó ghi lại tín hiệu hình ảnh, có hoặc không có âm thanh. Các hệ thống đĩa hình khác nhau đã 
được phát triển (thí dụ: đĩa từ tính, điện dung, quang-laze,..) 
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f - Băng hình 
Mã f cho biết tài liệu là băng hình. Băng hình là bản ghi hình trên băng đặt trong casset và 
chạy từ cuộn này sang cuộn kia. 

r - Cuộn video 
Mã r cho biết tài liệu là cuộn video. Cuộn video là bản ghi hình trên dải băng được quấn vào 
cuộn và để chiếu được từng cuộn nhờ thiết bị phát lại piccớp.  

u - Không rõ 
Mã u cho biết định danh tài liệu đặc thù của tài liệu ghi hình không xác định được. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với tài liệu ghi hình. 

  

02 Không xác định 

Vị trí ký tự này không xác định; nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

03 Màu sắc 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc điểm màu của tài liệu ghi hình. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này.  

a - Một màu 
Mã a không sử dụng với tài liệu ghi hình. 

b - Đen trắng 
Mã b cho biết hình ảnh trong tài liệu ghi hình có màu đen và trắng. 

c - Nhiều màu 
Mã c cho biết tài liệu ghi hình có nhiều hơn một màu. 

m - Màu hỗn hợp 
Mã m cho biết tác phẩm hoặc tuyển tập là tổ hợp màu sắc giữa đen và trắng và hoặc các hình 
ảnh khác. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không có hình ảnh. Thí dụ, nó được sử dụng khi tài liệu có trong tay là 
tài liệu ghi hình chỉ có âm thanh. 

u - Không biết 
Mã u cho biết đặc điểm màu của tài liệu là không được biết. 
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z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp (thí dụ, sắc màu, màu nhuộm, tông màu,...) 
với đặc điểm màu của tài liệu. 

 

04  Dạng ghi hình 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng ghi hình của băng hình hoặc đĩa hình. Nếu biểu ghi thư mục 
của tài liệu ghi hình mô tả các dạng khác nhau, thí dụ, băng hình Beta và VHS, thì trường 007 
sẽ lặp lại để ghi từng loại một. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị 
trí này.  

a - Beta (1/2 inch, băng hình) 
Mã a được sử dụng cho hệ video gia đình được giới thiệu vào năm 1975 bởi hãng Sony cho 
các băng ghi hình gia đình và chạy lại trên băng hình 1/2 inch. Nó được phân biệt bởi cỡ của 
băng casset, khả năng kỹ thuật và lắp băng U-load của nó. Dạng này còn được gọi là 
Betamax. 

b - VHS (1/2 inch, băng hình) 
Mã b được sử dụng cho hệ video gia đình được giới thiệu vào năm 1977 bởi Công ty Japan 
Victor Corporation (JVC) Nhật Bản cho các băng ghi hình gia đình và chạy lại trên băng 
hình 1/2 inch Nó khác biệt bởi cỡ của băng casset, khả năng kỹ thuật và lắp băng M-load của 
nó. VHS có nghĩa là Hệ video gia đình “Video Home System”. 

c - U - matic (3/4 inch, băng hình) 
Mã c được sử dụng cho một dạng video với thương hiệu Sony có cách lắp băng hình chữ U. 
Nó là chuẩn trên toàn thế giới về băng hình 3/4 inch và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất 
công nghiệp và truyền hình. Giống như hai dạng video gia đình 1/2 inch, nó dùng hệ ghi quét 
xoắn. Nó còn được gọi là chuẩn dạng U. 

d - EIAJ (1/2 inch, cuộn video) 
Mã d được sử dụng cho hệ băng hình quét xoắn chuẩn 1/2 inch hai cuộn được đặt tên theo 
tên Hiệp hội Công nghiệp Điện tử Nhật Bản (Electronics Industrics Association of Japan)- tổ 
chức xác lập chuẩn cho các máy ghi hình được sản xuất từ năm 1969. Được mệnh danh là 
“người mở đường đầu tiên”. 

e - Dạng C (1 inch, cuộn video) 
Mã e cho biết loại tài liệu ghi hình là dạng C. Hệ ghi băng hình 1 inch này dùng một đầu 
video và băng chạy 9,61 inch/giây. Hệ dạng B dùng 2 đầu và chạy 9,65 inch/giây; Dạng A là 
hệ đã bị lỗi thời. Dạng B vẫn còn được sử dụng ở Mỹ và ở nước ngoài (từ 1982), nhưng dạng 
C loại 1 inch là loại được sử dụng rộng rãi nhất như một chuẩn truyền hình ở Mỹ và các nước 
ngoài. Công nghệ và thiết bị dạng C được sản xuất bởi hãng Sony, RCA, và các hãng khác. 

f - Thiết bị phát thu bốn tín hiệu (1 inch, hoặc 2 inch, cuộn video) 
Mã f cho biết hệ ghi hình bốn tín hiệu. Trái với hệ quét xoắn sử dụng một đầu, hệ ghi hình 
này sử dụng bốn đầu ghi hình. Thường được gọi là hệ Quad, nó được phát triển bởi Ampex 
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vào giữa những năm 1950. Nó cung cấp màu và độ phân giải chất lượng cao hơn  quét xoắn. 
Dạng phát thu bốn tín hiệu vẫn được coi là chuẩn truyền hình cho đến gần đây cho đến khi 
mà hệ quét xoắn rẻ tiền hơn thay thế nó. Khi mô tả cuộn video 2 inch mà không có bốn kênh 
thì sử dụng mã z (khác). 

g - Đĩa hình quang laze (phản chiếu) 
Mã g cho biết hệ ghi hình quang laze. Đây là hệ thông ghi hình không sử dụng các rãnh sâu 
làm băng đĩa chất dẻo tròn phẳng, thường đường kính 12 inch, cùng với bề mặt tương tự 
gương trên cả hai cạnh mà trên đó thông tin hình được ghi lại. Đĩa được đọc (chạy lại) bằng 
tia laze yếu. Tia này ghi nhận dữ liệu hiện xuất hiện bề mặt của đĩa như các hố hoặc vết lõm 
nhỏ có độ dài biến đổi. Hệ đĩa quang này được sử dụng trong dân sự từ năm 1978và hiện nay 
được sử dụng trong các ứng dụng gia đình và công nghiệp. 

h - Đĩa hình CED (đĩa điện dung) 
Mã h cho biết đây là hệ ghi hình CED. Hệ này dựa trên đĩa chất dẻo, thường đường kính 12 
inch, trên đó thông tin được ghi lại như những cái hố sâu ở dưới đáy rãnh. Thông tin nhìn này 
được đọc bằng dạng kim rãnh của kim máy hát điện tử nó sẽ chuyển các dao động của điện 
dung thành các tín hiệu nghe nhìn. Đĩa CED được đặt trong hộp bảo vệ. Năm 1984, nhà sản 
xuất các thiết bị nghe nhìn dạng CED, RCA, đã quyết định ngừng sản xuất các thiết bị nghe 
nhìn “RCA Selectavision”. 

i - Betacam (1/2 inch, băng hình) 
Mã i cho biết dạng ghi hình là Betacam, một dạng tương tự chuyên nghiệp dùng thành phần 
mã hoá được ghi trên băng oxit 1/2 inch, đặt trong casset. 

j - Betacam SP (1/2 inch, băng hình) 
Mã j cho biết dạng ghi hình là Betacam SP, một dạng tương tự chuyên nghiệp dùng thành 
phần mã hoá được ghi trên băng kim loại 1/2 inch, đặt trong casset. Nó được thiết kế để đạt 
cấp độ ghi cao hơn dạng Betacam thường và cải thiện chất lượng hình, cung cấp tỷ số tín 
hiệu/tạp âm tốt hơn. Có hai rãnh video tương tự cùng với hai rãnh âm thanh FM (chất lượng 
CD). 

k - Super VHS (1/2 inch, băng hình) 
Mã k cho biết đây là dạng Super VHS. Lúc đầu nó được thiết kế cho thị trường tiêu thụ để 
ghi các tín hiệu tương tự dùng quét xoắn trên băng oxit sắt 1/2 inch, đặt trong băng casset 
chuẩn. Sau này, nó đã được chấp nhận trong công nghiệp truyền hình và hiện nay đã được coi 
như một dạng thu chuyên nghiệp. Các máy dạng Super-VHS ghi với độ phân dải 400 dòng 
quét ngang và có thể chạy lại các băng hình được ghi trên các máy VHS thường. Super VHS 
đòi hỏi băng cấp cao và màn hình độ phân giải cao cùng với các đầu vào video Y/C 
(chói/mang màu) riêng rẽ. Super VHS-C là dạng video cũng như vậy nhưng sử dụng băng 
casset mini compact đặc biệt (thường được dùng cùng với máy quay video cầm tay). Các 
băng casset mini này có thể dùng cho máy ghi âm VHS thông thường bằng bộ gá casset đặc 
biệt, trong đó băng casset mini được gài vào. 
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m -  M - II (1/2 inch, băng hình) 
Mã m cho biết đây là dạng ghi hình là M-II, là một dạng tương tự chuyên nghiệp dùng băng 
kim loại 1/2 inch, đặt trong casset. Nó được phát triển bởi hãng Panasonic như dạng  thay thế 
cho dạng Betacam được phát triển bởi hãng Sony. 

o - D - 2 (3/4 inch, băng hình) 
Mã o cho biết đây là dạng ghi hình D-2, một dạng ghi hình kỹ thuật số chuyên nghiệp dùng 
mã hỗn hợp trên băng kim loại đặc biệt 3/4 inch, đặt trong băng casset. Việc ghi băng kỹ 
thuật số cho phép truyền tín hiệu đa thế hệ (sao chép hoặc lồng tiếng) mà không suy giảm tín 
hiệu. Ghi hình kép (đúp) cũng có hiệu quả như bản gốc. ở đây có bốn kênh âm thanh PCM 
có thể điều chỉnh được, cung cấp một giải âm động với cường độ âm thanh hơn 90 db 
(đesiben). Ngoài ra, nó còn có các rãnh riêng biệt cho ghi thời gian và tín hiệu âm tần tương 
tự. 

p - 8 mm. 
Mã p cho biết đây là dạng 8 mm. Đây là dạng dùng cho các camera/máy ghi hình (máy quay 
video xách tay) sử dụng băng kim loại đặc biệt 8 mm., đặt trong casset mi ni, ở thị trường 
tiêu thụ. Chất lượng của hình có thể so sánh được với VHS chuẩn. Chất lượng âm thanh tốt 
hơn các dạng mini tương tự. 

q - 8 mm - Độ phân giải cao 
Mã q cho biết đây là dạng ghi hình 8 mm, có độ phân giải cao hơn băng chuẩn 8mm. Nó là 
dạng thương mại sử dụng loại băng 8 mm phủ hạt kim loại hoặc phủ kim loại băng bay hơi 
đặt trong casset mini. 

u - Không biết 
Mã u cho biết dạng tài liệu ghi hình là không biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với dạng ghi hình. 

 

05  Âm thanh liền với vật mang hay tách riêng 

Mã chữ cái một ký tự cho biết âm thanh hoặc ở trên cùng tài liệu hoặc tách riêng với tài liệu (thí 
dụ, ở trong tài liệu kèm theo). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

# - Không có âm thanh (câm) 
Mã khoảng trống (#) cho biết âm thanh là không có (thí dụ tài liệu ghi hình câm) 

a - Âm thanh liền với vật mang 
Mã a cho biết âm thanh được ghi ngang trên tài liệu, bất luận có hay không. 

b - Âm thanh tách riêng với vật mang 
Mã b cho biết âm thanh lưu trên vật mang riêng, được thiết kế để kèm theo hình ảnh. 
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u - Không biết 
Mã u cho biết không biết có hay không có âm thanh trong tài liệu. 

 

06  Phương tiện mang âm thanh 

Mã chữ cái một ký tự cho biết vật mang đặc thù được dùng để chứa âm thanh của một tài liệu 
không phụ thuộc âm thanh hoặc được ghi trong tài liệu hoặc là dưới dạng tài liệu kèm theo. Nó 
cũng chỉ dạng thiết bị phát lại âm thanh mà tài liệu yêu cầu. Vị trí ký tự này sử dụng cùng với 
thông tin được mã hoá ở 007/05 (Âm thanh đi liền với vật mang hoặc tách riêng) và 007/07 
(Kích thước). Nói chung, các vật mang âm thanh là: 1) rãnh từ trong casset hoặc trong hộp; 2) 
băng hình hoặc băng nghe được cuộn trong cuộn hoặc trong casset hoặc trong hộp; và 3) Đĩa 
tiếng hoặc đĩa hình. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

# - Không có âm thanh (câm) 
Mã # cho biết tài liệu không có âm thanh (thí dụ tài liệu ghi hình câm) 

a - Rãnh âm thanh quang học trên phim  
Mã a cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên rãnh quang là một phần 
của phim. Loại này hiếm khi thấy xuất hiện. 

b - Rãnh âm thanh từ trên phim  
Mã b cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên rãnh từ là một phần của 
phim. Loại này hiếm khi thấy xuất hiện. 

c - Băng nghe từ tính trong hộp 
Mã c cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên hộp băng nghe từ tính. 

d - Đĩa tiếng 
Mã d cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên đĩa tiếng. Đĩa tiếng có thể 
là các đĩa hát vinyl 7, 10 và 12 inch và các đĩa compact 4 3/4 inch. 

e - Băng nghe từ tính trong cuộn 
Mã e cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên cuộn của băng nghe từ 
tính. 

f - Băng nghe từ tính trong băng casset 
Mã f cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên băng casset của băng nghe 
từ tính. 

g - Rãnh âm thanh quang và từ trong phim  
Mã g cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được ghi trên cả hai rãnh từ và quang 
trong phim . Loại này hiếm khi thấy xuất hiện. 
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h - Băng hình 
Mã h cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được coi như một phần của băng hình. 
Băng ghi hình thông thường ít được sử dụng chỉ để ghi âm. 

i - Đĩa hình 
Mã i cho biết âm thanh đi cùng với tài liệu ghi hình được coi như một phần của đĩa hình. Đĩa 
hình thường ít khi dùng chỉ để ghi âm. Cần phân biệt giữa đĩa hình (thí dụ, đĩa hình quang 
laze ghi hình) và đĩa compact chỉ dùng để ghi âm thanh (thí dụ, đĩa nghe compact 4 3/4 
inch). Công nghệ để ghi hình hoặc thông tin âm thanh trên các hệ đĩa số hoá là giống nhau. 

u - Không biết 
Mã u cho biết phương tiện mang âm không được biết . 

          z - Khác 

Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với phương tiện mang âm. 

 

07  Kích thước 

Mã chữ cái một ký tự cho biết chiều rộng của tài liệu ghi hình. Đối với tài liệu ghi hình, chỉ có 
những mã đúng bằng với kích thước của tài liệu đã ghi trong mô tả vật lý thì mới được sử dụng. 
Nếu không có mã thật thích hợp, thì sử dụng mã z. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không 
có ý định mã hoá vị trí này. 

a - 8mm 
Mã a cho biết chiều rộng của băng hình là 8 mm. 

m - 1/4 inch  
Mã m cho biết chiều rộng của băng hình là 1/4 inch. 

o - 1/2 inch 
Mã o cho biết chiều rộng của băng hình là 1/2 inch. 

p - 1 inch 
Mã p cho biết chiều rộng của băng hình là 1 inch. 

q - 2 inch 
Mã a cho biết chiều rộng của băng hình là 2 inch. 

r - 3/4 inch 
Mã r cho biết chiều rộng của băng hình là 3/4 inch. 

u -  Không biết 

Mã u cho biết chiều rộng của băng hình là không được biết. 
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z -  Khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với kích cỡ của băng. Mã z được sử dụng cho 
đĩa hình vì chưa có các giá trị mã chuẩn của các đĩa hình. 

 

08  Cấu hình của các kênh phát lại 

Mã chữ cái một ký tự cho biết cấu hình của các kênh phát lại của phần âm thanh của tài liệu ghi 
hình. Phần tử dữ liệu này được mã hoá dựa trên nhưng thông tin rõ ràng về việc phát lại. Các mã 
này không dùng cho cấu hình của các kênh thu trừ khi các kênh này cũng có thể phát lại. Ký tự 
lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

k - Hỗn hợp 
Mã k cho biết có hơn một cấu hình của các kênh phát lại phần âm thanh trên cùng một bản 
ghi hình. Thí dụ một băng có cả các rãnh âm thanh nổi và thường 

m - Một kênh (Mono) 
Mã m cho biết phần âm thanh của tài liệu ghi hình được cấu hình để phát lại trên một kênh. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết cấu hình của các kênh phát lại của phần âm thanh của tài liệu ghi hình không 
được áp dụng vì là bản ghi câm hoặc không có âm thanh. Nó cũng được sử dụng khi mô tả 
tài liệu có phần âm thanh tách riêng (007/05 chứa mã b). Cấu hình của các kênh phát lại cho 
rãnh âm thanh riêng biệt có thể được mô tả ở phần khác của trường 007 nói về việc ghi âm 
trong tài liệu kèm theo (thí dụ, âm thanh trong băng casset). 

q - Bốn kênh, nhiều kênh, hoặc kênh âm thanh vòng 
Mã q cho biết phần âm thanh của tài liệu ghi hình được cấu hình để phát lại trên hai kênh trở 
lên. Sử dụng mã này cho các rãnh âm kênh âm thanh vòng tròn Dolby và các kỹ thuật đa 
kênh khác. 

s - Âm thanh nổi 
Mã s cho biết phần âm thanh của tài liệu ghi hình được cấu hình để phát lại trên hai kênh 
riêng biệt. Sử dụng mã s khi vật mang không phải một kênh và nó không thể xác định chắc 
chắn có sử dụng nguồn phát lại đa kênh không. 

u - Không biết 
Mã u cho biết cấu hình của các kênh phát lại phần âm thanh của tài liệu ghi hình là không 
được biết. 

z - Loại khác 

Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với cấu hình của các kênh phát lại. 
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Thí dụ 
007-vf#caahos 
 [Tài liệu là bn ghi hình (007/00); trên băng casset (/01); hình màu (/03); có dạng 

Beta (/04); có âm thanh đi liền với phưng tiện mang (/05); trên băng hình (/06); 
chiều rộng của băng là 1/2 inch (/07); có âm thanh nổi (/08).] 

 
007-vf#ccahrm 
 [Tài liệu là bn ghi hình (007/00); trên băng casset (/01); hình màu (/03); có dạng 

U-matic (/04); có âm thanh đi liền với phưng tiện mang (/05); trên băng hình (/06); 
chiều rộng của băng là 3/4 inch (/07); có âm thanh một kênh (mono) (/08).] 

 
007-vd#cgaizs 
 [Tài liệu là bn ghi hình (007/00); trên đĩa hình (/01); hình màu (/03); hệ quang laze 

(/04); âm thanh đi liền với phưng tiện mang (/05); trên đĩa hình (/06); chiều rộng và 
kích thước khác so với ghi trên băng hình (/07); có âm thanh nổi (/08).] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 
Độ dài trường - Đối với loại tài liệu là bản ghi hình, trường 007 có 9 vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 
007-Tài liệu ghi hình [xác định lại, 1981] 

Vào năm 1981, trường 007 (Tư liệu nhìn) được xác định thành cấu trúc hiện tại của nó và được 
đổi tên. Xem mục Định danh nội dung của 007 (Mô tả vật lý trường có độ dài cố định-Thông tin 
chung) về vị trí và cấu trúc của các yếu tố trước và sau khi cấu trúc lại. 

007/01- Định danh tài liệu đặc thù 

# Không áp dụng hoặc không có ý định gán mã [lỗi thời, 1980] 

n Không áp dụng [lỗi thời, 1981] 

 

007/02 Khía cạnh nguyên bản và phiên bản [lỗi thời] [chỉ có trong USMARC] 

Định nghĩa này bị lỗi thời năm 1997. Các mã đã xác định: f (Bản sao chép), o (Nguyên bản ), r 
(Phiên bản) và u (Không biết) 

007/04 Dạng ghi hình 

# Không áp dụng hoặc không có ý định gán mã [lỗi thời, 1980] 

n Không áp dụng [lỗi thời, 1981] 

 

007/06 Phương tiện mang âm thanh 
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g Khác [lỗi thời, 1980] 

Mã g hiện nay được xác định từ năm 1985. 

 

007/07 Kích thước 

n 1/4 inch [lỗi thời, 1981] 

m 1/4 inch [mới, 1981] 
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007   Tài liệu không xác định dạng (L) 

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự 

Trường 007 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các phần tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

00 Loại tài liệu 
z Tài liệu không xác định 

01 Định danh tài liệu đặc thù 
m Nhiều dạng hình thức vật lý 

u Không rõ 
z Khác 
| Không có ý định gán mã 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Khi trường 007/00 chứa mã z, thì thông tin mã hoá đặc thù về đặc trưng vật lý liên quan đến 
loại tài liệu không được xác định rõ ràng. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

z - Tài liệu không xác định dạng 
Mã chữ cái một ký tự  cho biết loại tài liệu là không được xác định rõ ràng, có nghĩa là tài 
liệu không được nhận dạng bằng một trong các giá trị mã 007 khác hoặc các hình thức vật lý 
đa dạng của nó không được xác định rõ ràng (thí dụ chẳng hạn, khi một tài liệu trong tay là 
một tập hợp chứa các dạng tài liệu khác nhau và cơ quan lựa chọn không đưa vào các trường 
007 riêng biệt cho các thành phần khác nhau). Không sử dụng ký tự lấp đầy ( | ) ở vị trí này. 

 

00  Loại tài liệu 

01 Định danh tài liệu đặc thù 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đặc trưng vật lý tài liệu đặc thù của loại tài liệu là không xác 
định. Định danh tài liệu đặc thù mô tả các loại đặc biệt của tài liệu (thông thường là loại đối 
tượng vật lý) thuộc về tài liệu. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này. 

m - Nhiều dạng hình thức vật lý 
Mã m cho biết tài liệu bao gồm nhiều hình thức vật lý. 

u - Không rõ 
Mã u cho biết hình thức vật lý của tài liệu không được xác định. 
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z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với hình thức vật lý. 

 

Thí dụ 
007 zz 
 [Tài liệu là bn tổng phổ âm nhạc] 
007 zz 
 [Tài liệu là mô hình] 
007 zm 
 [Tài liệu là một tập hợp chứa nhiều dạng tài liệu khác nhau và không có các trường 

007 riêng biệt đầu ra cho các thành phần khác nhau.] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài trường - Đối với loại tài liệu không nêu, trường 007 thường xác định cho nó 2 vị trí ký tự. 
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008   Các yếu tố dữ liệu có độ dài cố định -Thông tin chung 
(KL) 

Chỉ thị và mã trường con 

Trường này không có chỉ thị và các mã trường con; các yếu tố dữ liệu này được xác định theo vị 
trí tuỳ thuộc dạng tài liệu. Mô tả các yếu tố dữ liệu cho các vị trí 18-34 của trường 008 được 
trình bày trong bảy phần riêng biệt phù hợp với mỗi loại hình tài liệu sau đây: Sách (BK), Tệp 
tin (CF), Bản đồ (MP), Bản nhạc (MU), Xuất bản phẩm nhiều kỳ (SE), Tài liệu nhìn (VM), Tài 
liệu hỗn hợp (MX). Trong phần chung này, tính chất hợp thức của một yếu tố dữ liệu của trường 
008 được chỉ thị bởi ký hiệu V trong bảng các thành phần của trường 008. 

 
Vị trí ký tự Tính hợp thức theo dạng tài liệu 
Tất cả tài liệu BK CF MP MU SE VM MX 
00-05 Ngày nhập dữ liệu √ √ √ √ √ √ √ 
06 Dạng năm/tình trạng xuất 

bản 
√ √ √ √ √ √ √ 

07-10 Năm một √ √ √ √ √ √ √ 
11-14 Năm hai √ √ √ √ √ √ √ 
15-17 Nơi xuất bản/sản xuất/thực 

hiện 
√ √ √ √ √ √ √ 

 

18-34 [Xem một trong bảy phần riêng của cấu trúc vị trí 18-34 của trường 008 đối với các yếu 
tố này cho từng loại tài liệu] 

 

35-37 Ngôn ngữ √ √ √ √ √ √ √ 
38 Biểu ghi được sửa đổi √ √ √ √ √ √ √ 
39 Nguồn biên mục √ √ √ √ √ √ √ 

Sách 

18-21 Minh hoạ √ . . . . . . 
22 Đối tượng sử dụng √ . . . . . . 
23 Hình thức tư liệu √ . . . . . . 
24-27 Bản chất nội dung √ . . . . . . 
28 Xuất bản phẩm chính phủ √ . . . . . . 
29 Xuất bản phẩm hội nghị √ . . . . . . 
30 Xuất bản phẩm kỷ niệm √ . . . . . . 
31 Bảng tra/chỉ mục √ . . . . . . 
32 Không xác định √ . . . . . . 
33 Thể loại văn học √ . . . . . . 
34 Tiểu sử √ . . . . . . 

 

 

Tệp tin 
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Vị trí ký tự Tính hợp thức theo dạng tài liệu 
 BK CF MP MU SE VM MX 
18-21 Không xác định . √ . . . . . 
22 Đối tượng sử dụng . √ . . . . . 
23-25 Không xác định . √ . . . . . 
26 Dạng tệp tin . √ . . . . . 
27 Không xác định . √ . . . . . 
28 Xuất bản phẩm chính phủ . √ . . . . . 
29-34 Không xác định . √      

Bản đồ 

18-21 Địa hình . √ . . . . . 
22-23 Hình chiếu . √ . . . . . 
24 Không xác định . √ . . . . . 

 

25 Loại bản đồ . . √ . . . . 
26-27 Không xác định . . √ . . . . 
28 Xuất bản phẩm chính phủ . . √ . . . . 
29 Hình thức vật lý của bản đồ . . √ . . . . 
30 Không xác định . . √ . . . . 
31 Bảng tra/chỉ mục . . √ . . . . 
32 Không xác định . . √ . . . . 
33-34 Đặc điểm nhận dạng riêng . . √ . . . . 

Bản nhạc 

18-19 Hình thức sáng tác . . . √ . . . 
20 Dạng thức trình bày . . . √ . . . 
21 Không xác định . . . √ . . . 
22 Đối tượng sử dụng . . . √ . . . 
23 Hình thức vật lý của bản 

nhạc 
. . . √ . . . 

24-29 Tài liệu kèm theo . . . √ . . . 
30-31 Lời thuyết minh cho tài liệu 

ghi âm 
. . . √ . . . 

32-34 Không xác định . . . √ . . . 

Xuất bản phẩm nhiều kỳ 

18 Định kỳ xuất bản . . . . √ . . 
19 Tính đều kỳ . . . . √ . . 
20 Trung tâm ISSN . . . . √ . . 
21 Loại xuất bản nhiều kỳ . . . . √ . . 
22 Hình thức nguyên bản . . . . √ . . 
23 Hình thức vật lý của ấn phẩm 

nhiều kỳ 
. . . . √ . . 

24 Bản chất của toàn bộ xuất 
bản phẩm 

. . . . √ . . 
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25-27 Bản chất của các tài liệu 
trong nội dung 

. . . . √ . . 

28 Xuất bản phẩm chính phủ . . . . √ . . 
29 Xuất bản phẩm hội nghị . . . . √ . . 
30-32 Không xác định . . . . √ . . 
33 Chữ nguyên gốc hoặc chữ 

tượng hình gốc của nhan đề 
. . . . √ . . 

34 Biểu ghi lập theo từng tên 
thay đổi hay tên mới nhất 

. . . . √ . . 

Tài liệu nhìn 

18-20 Thời gian chiếu hay chạy 
băng hình 

. . . . . √ . 

21 Không xác định . . . . . √ . 
22 Đối tượng sử dụng . . . . . √ . 
23-27 Không xác định . . . . . √ . 
28 Xuất bản phẩm chính phủ . . . . . √ . 
29 Hình thức vật lý của tài liệu 

nhìn 
. . . . . √ . 

30-32 Không xác định . . . . . √ . 
33 Loại tài liệu nhìn . . . . . √ . 
34 Kỹ thuật . . . . . √ . 

Tài liệu hỗn hợp 

18-22 Không xác định . . . . . . √ 
23 Hình thức vật lý của tư liệu 

hỗn hợp 
. . . . . . √ 

24-34 Không xác định . . . . . . √ 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa 40 vị trí ký tự (00-39) cung cấp thông tin mã hoá về biểu ghi như một tổng 
thể và các khía cạnh biên mục cụ thể của tài liệu được mô tả. Các phần tử dữ liệu mã hoá này có ích 
cho mục đích quản trị dữ liệu và tìm tin. 

Khi một tài liệu xuất bản nhiều kỳ hoặc không phải nhiều kỳ được biên mục là tái bản của một 
tài liệu đã có từ trước và thông tin thư mục về tái bản được nêu trong trường 533 (Phụ chú tái bản) thì 
trường 008 được mã hoá cho tài liệu gốc ngoại trừ vị trí 008/23 (Hình thức tài liệu) đối với sách, bản 
nhạc, xuất bản phẩm nhiều kỳ và tài liệu hỗn hợp và 008/33 (Dạng tài liệu) cho tài liệu nhìn, được mã 
hoá cho tài liệu tái bản. (Khi tài liệu là loại tái bản, mã được xác định cho một số vị trí chắc chắn của 
trường 008 liên quan đến các đặc điểm tái bản, được nhập vào trường con $7 (Các phần tử dữ liệu về 
tái bản có độ dài cố định) trong trường 533). Với tài liệu tái bản mà các thông tin thư mục không được 
đưa vào trường 533 (Khi tài liệu tái bản đang mô tả là phần chính trong nội dung của biểu ghi này 
hoặc khi trường 543 (Phụ chú về nguyên bản của phiên bản) được dùng để nhập thông tin về bản 
chính), đối với tài liệu in lại các tài liệu đã có trước đây, trường 008 được mã hoá cho tái bản hoặc bản 
tái bản ngoại trừ khi qui tắc hướng dẫn biên mục yêu cầu mã hoá ở một vị trí riêng biệt cho tài liệu 
nguyên bản một cách cụ thể. 
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Các yếu tố dữ liệu này được xác định theo vị trí. Các vị trí ký tự không xác định chứa một 
khoảng trống (#). Tất cả các vị trí ký tự được định nghĩa phải chứa mã xác định; với một số vị trí của 
trường 008, có thể là ký tự lấp đầy (|). Ký tự lấp đầy (|) có thể được sử dụng (ở các vị trí ký tự chắc 
chắn) khi cơ quan biên mục không mã hoá vị trí ký tự này. Ký tự lấp đầy (|) không được dùng ở các vị 
trí 00-05 của trường 008 (Ngày nhập dữ liệu). Việc sử dụng chúng không được khuyến khích ở các vị 
trí 07-10 (Năm một), 15-17 (Địa điểm xuất bản, sản xuất hoặc thực hiện), và vị trí của trường 008 
được định nghĩa cho dạng tài liệu (cả các vị trí 23 hoặc 29 tuỳ thuộc vào cấu tạo của trường 008). 

Các vị trí ký tự 00-17/008 và 35-39/008 được định nghĩa chung cho tất cả các dạng tài liệu, 
với chú ý đặc biệt đến vị trí 06. Định nghĩa các vị trí ký tự 18-34 được thực hiện độc lập nhau cho mỗi 
dạng tài liệu, mặc dù một vài phần tử dữ liệu chắc chắn được định nghĩa giống nhau khi mô tả đối với 
từ hai dạng tài liệu trở lên. Khi các yếu tố dữ liệu giống nhau được định nghĩa trong trường 008 đối 
với các dạng tài liệu khác nhau, chúng có cùng các vị trí ký tự trong trường 008. 

Trong tài liệu này, các vị trí ký tự được mô tả theo trật tự của danh sách đã nêu ở đầu phần 
này. Các vị trí 00-17 và 35-39 của trường 008 cho tất cả các dạng tài liệu được mô tả trước tiên, tiếp 
theo là 7 nhóm của các phần cho các vị trí 18-34, mỗi nhóm liên quan đến một trong bảy dạng tài liệu 
được mô tả trong phần mở đầu. Danh sách tổng hợp các phần tử dữ liệu của trường 008 theo vị trí ký 
tự được cung cấp ở cuối phần này. 

 

 

Danh sách sau đây trình bày tất cả các phần tử dữ liệu của trường 008 theo trật tự vị trí ký tự. 
Nó liên kết mỗi vị trí ký tự và khái niệm (tên) đối với dạng tài liệu hợp thức (√) 

Vị trí ký tự Tên Tính hợp thức theo dạng tài liệu 
 BK CF MP MU SE VM MX 
00-05 Ngày nhập vào dữ liệu √ √ √ √ √ √ √ 
06 Dạng năm/tình trạng xuất 

bản 
√ √ √ √ √ √ √ 

07-10 Năm một √ √ √ √ √ √ √ 
11-14 Năm hai √ √ √ √ √ √ √ 
15-17 Nơi xuất bản/sản xuất/thực 

hiện 
√ √ √ √ √ √ √ 

 

 

Vị trí ký tự Tên Tính hợp thức theo dạng tài liệu 
 BK CF MP MU SE VM MX 
18 Minh hoạ (Mã 1) √ . . . . . . 
18 Không xác định . √ . . . . √ 
18 Địa hình (mã 1) . . √ . . . . 
18 Hình thức sáng tác (mã pt1) . . . √ . . . 
18 Định kỳ xuất bản . . . . √ . . 
18 Thời gian chiếu phim hay 

chạy băng hình 
. . . .  √ . 

008  Danh sách tổng hợp theo vị trí ký tự  
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19 Minh hoạ (Mã 2) √ . . . . . . 
19 Không xác định . √ . . . . √ 
19 Địa hình (mã 2) . . √ . . . . 
19 Hình thức sáng tác (mã pt 2) . . . √ . . . 
19 Tính đều kỳ . . . . √ . . 
19 Thời gian chiếu phim hay 

chạy băng hình 
. . . .  √ . 

 

20 Minh hoạ (Mã 3) √ . . . . . . 
20 Địa hình (mã 3) . . √ . . . . 
20 Dạng thức trình bày . . . √ . . . 
20 Trung tâm ISSN . . . . √ . . 
20 Thời gian chiếu phim hay 

chạy băng hình 
. . . .  √ . 

20 Không xác định . √ . . . . √ 

 

21 Minh hoạ (Mã 4) √ . . . . . . 
21 Không xác định . √ . √ . √ √ 
21 Địa hình (mã 4) . . √ . . . . 
21 Dạng tạp chí . . . . √ . . 

 

22 Đối tượng sử dụng √ √ . √ . √ . 
22 Hình chiếu (mã pt 1) . . √ . . . . 
22 Hình thức của tài liệu gốc . . . . √ . . 
22 Không xác định . . . . . . √ 

 

23 Hình thức tài liệu √ . . √  √ . √ 
23 Không xác định . √ . . . √ . 
23 Hình chiếu (mã pt 2) . . √ . . . . 

 

24 Bản chất nội dung (mã 1) √ . . . . . . 
24 Không xác định . √ . . . √ √ 
24 Tài liệu kèm theo (mã 1) . . . √ . . . 
24 Bản chất của toàn bộ ấn 

phẩm 
. . . . √ . . 

 

25 Bản chất nội dung (mã 2) √ . . . . . . 
25 Không xác định . √ . . .   
25 Loại bản đồ . . √  . √ √ 
25 Tài liệu kèm theo (mã 2) . . . √ . . . 
25 Bản chất nội dung (mã 1) . . . . √ . . 

- 184 - 



 

 

26 Bản chất nội dung (mã 3) √ . . . . . . 
26 Dạng tệp tin . √ .  . . . 
26 Không xác định . . √ . . √ √ 
26 Tài liệu kèm theo (mã 3) . . . √ . . . 
26 Bản chất nội dung (mã 2) . . . . √ . . 

 

Vị trí ký tự Tên Tính hợp thức theo dạng tài liệu 
 BK CF MP MU SE VM MX 
27 Bản chất nội dung (mã 4) √ . . . . . . 
27 Không xác định . √ √ . . √ √ 
27 Tài liệu kèm theo (mã 4) . . √ . . . . 
27 Bản chất nội dung (mã 3) . . . √ . . . 

 

28 ấn phẩm chính phủ √ √ √ . √ √ . 
28 Tài liệu kèm theo (mã 5) . . . √ . . . 
28 Không xác định . . . . . . √ 

 

29 ấn phẩm hội nghị √ . . . √ . . 
29 Không xác định . √  . . . . 
29 Dạng tài liệu . . √ . . . . 
29 Tài liệu kèm theo (mã 6) . . . √ . . . 

 

30 Xuất bản phẩm kỷ niệm √ . . . . . . 
30 Không xác định . √ √ . √ √ √ 
30 Lời thuyết minh cho tài liệu 

ghi âm (mã 1) 
. . . √ . . . 

 

31 Bảng tra √ . √ . . . . 
31 Không xác định . √ . . √ √ √ 
31 Lời thuyết minh cho tài liệu 

ghi âm (mã 2) 
. . . √ . . . 

 

32 Không xác định √ √ √ √ √ √ √ 

 

33 Thể loại văn học √ . . . . . . 
33 Không xác định . √ . √ . . √ 
33 Đặc điểm định dạng riêng 

(mã 1) 
. . √ . . . . 

33 Văn tự gốc hoặc chữ viết gốc 
của nhan đề 

. . . . √ . . 
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33 Loại tài liệu nhìn . . . . . √ . 

 

34 Tiểu sử √ . . . . . . 
34 Không xác định . √ . √ .  √ 
34 Đặc điểm định dạng riêng 

(mã 2) 
. . √  . . . 

34 Biểu ghi lập theo từng tên 
thay đổi hay tên mới nhất 

. . . . √ . . 

34 Kỹ thuật . . . . . √ . 

 

35-37 Ngôn ngữ √ √ √ √ √ √ √ 
38 Mã biểu ghi được sửa đổi √ √ √ √ √ √ √ 
39 Mã nguồn biên mục √ √ √ √ √ √ √ 

 

Lịch sử định danh nội dung  
Việc thay đổi một số vị trí ký tự trong trường 008 đã được phê chuẩn  như một phần của Đề 

xuất tích hợp khổ mẫu vấn đề liên quan. Xem phần lịch sử đối với các vị trí ký tự 18-34 của từng 
trường 008 cụ thể về mô tả những thay đổi này. Các thay đổi đối với trường 008 đã được đưa vào các 
đặc tả MARC hiện tại từ năm 1995. 

008/40 Sử dụng ký tự lấp đầy [Lỗi thời, 1997] [Chỉ có trong  CAN/MARC] 
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008   Tất cả các loại tài liệu (KL) 

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự 

Trường 008 không có chỉ thị hoặc mã trường con; các yếu tố tử dữ liệu được xác định theo vị 
trí. 

00-05 Ngày nhập dữ liệu vào tệp tin 
[Xem mô tả cụ thể] 

06 Loại năm/tình trạng xuất bản 
b năm không biết; gồm cả năm trước 

Công nguyên 
|  Không có ý định mã hóa 

Năm đơn 

e  Năm cụ thể 
s  Chỉ biết năm/năm gần chắc chắn 

Nhiều năm 

i  Năm gộp của sưu tập 
k  Dãy các năm của bộ sưu tập 
m Nhiều năm 
p Năm phát hành/phân phối/phát hành 

và sản xuất/các buổi ghi băng khi 
có nhiều buổi khác nhau 

r  Năm in lại/số in lại và năm gốc 
t  Năm xuất bản và năm bản quyền 

Năm không biết 

n  Năm không biết 
q  Năm không chắc chắn 

Tình trạng ấn phẩm nhiều kỳ 

c  Tạp chí hiện được xuất bản 
d  Tạp chí đã đình bản 
u  Tình trạng không biết 
 

07-10 Năm một 
[Xem mô tả cụ thể] 
 

11-14 Năm hai 
[Xem mô tả cụ thể] 
 

15-17 Nơi xuất bản, sản xuất, thực hiện 
[Xem mô tả cụ thể] 
 

18-34 Các yếu tố mã hoá riêng theo loại 
hình tài liệu 

[Xem một trong các phần 18-34 của 
trường 008 mô tả cho từng tài liệu 
cụ thể] 

 
35-37  Ngôn ngữ 

[Xem mô tả cụ thể] 
 

38 Biểu ghi được sửa đổi 
#  Không sửa đổi 
d  Không có thông tin rõ ràng 
o  Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Các 

phiếu in Latinh hoá 
r  Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Phiếu 

in dùng ký tự không Latinh hoá 
s  Rút gọn 
x  Các đặc điểm không rõ 
|   Không có ý định mã hoá 
 

39 Nguồn biên mục 
#  Cơ quan biên mục quốc gia 
c  Chương trình biên mục hợp tác 
d  Khác 
u  Không biết   
|   Không có ý định mã hoá
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Định nghĩa và phạm vi vị trí ký tự 

Các vị trí ký tự 00-17 và 35-39 của trường 008 được định nghĩa giống nhau đối với trường 008 
trong khổ mẫu thư mục MARC 21 cho bất kể loại biểu ghi như thế nào. Định nghĩa các vị trí ký tự 
18-34 của trường 008 thay đổi tuỳ theo Mã dạng biểu ghi trong vị trí Đầu biểu/06 và Mã cấp thư mục 
trong Đầu biểu/07. Một số yếu tố dữ liệu được định nghĩa giống nhau cho các trường 008. Khi các 
yếu tố dữ liệu tương tự được định nghĩa gộp vào trường 008 cho các dạng biểu ghi /cấp thư mục khác 
nhau, thì thông thường chúng có cùng các vị trí ký tự của trường 008. 

 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Sáu số xác định ngày lần đầu tiên biểu ghi được nhập vào dưới dạng đọc bằng máy. Ngày tháng 
năm được nhập theo mẫu yymmdd (yy cho năm, mm cho tháng và dd cho ngày). Ngày tháng 
được nhập vào tệp trong các vị trí 008/00-05 không bao giờ thay đổi. Thông tin ngày tháng và 
thời gian giao dịch mới nhất trong trường 005 thay đổi mỗi lần khi có giao dịch với biểu ghi. 
Thông tin giao dịch mới nhất cho phép cơ quan có thể xử lý được từ hai phiên bản của tài liệu 
trở lên để xác định phiên bản hiện tại. Ký tự lấp đầy (|) không được sử dụng trong bất kỳ vị trí 
ký tự nào trong số này. Dữ liệu các vị trí 008/00-05 thường do máy tạo ra. 

 

00 - 05  Ngày nhập dữ liệu vào tệp tin 

06  Loại năm/tình trạng xuất bản 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng ngày tháng được xác định trong các vị trí ký tự 008/07-10 
(Năm một) và 008/11-14 của trường 008 (Năm hai). Đối với các tài liệu xuất bản tiếp tục, mã 
của vị trí 008/06 cũng cho biết tình trạng xuất bản. Việc chọn mã cho vị trí 008/06 được thực 
hiện đồng thời với việc xác định năm thích hợp cho các vị trí 008/07-14 của trường 008. Với 
phần lớn các biểu ghi, dữ liệu được lấy từ trường 260 (Xuất bản, phát hành...(Xuất bản)), trường 
362 (Năm xuất bản và/hoặc định danh tập), hoặc từ các trường phụ chú. Năm được thể hiện dưới 
dạng 4 số. Các số thiếu trong năm được biểu thị bởi chữ u. 

Đối với các tài liệu xuất bản nhiều kỳ các vị trí 008/07-10 chứa năm bắt đầu xuất bản (Định 
danh thời gian) và các vị trí 008/11-14 của trường 008 chứa năm kết thúc. Việc in lại hoặc tái 
bản tạp chí được mô tả trong biểu ghi, năm bắt đầu và năm kết thúc của tài liệu gốc được đặt 
trong các vị trí ký tự này. 

Thứ tự các mã (Tài liệu chuyên khảo)-Khi có từ hai mã trở lên áp dụng cho một biểu ghi thư 
mục, hãy dùng bảng sau đây để xác định mã thích hợp. Các mã được liệt kê đầu tiên có thứ tự 
trước các mã liệt kê sau. Cột bên trái chứa các mã cho các tài liệu phần đơn lẻ và tài liệu nhiều 
phần hoàn thành trong một năm. Cột bên phải chứa tài liệu nhiều tập xuất bản trong nhiều năm. 

 

Các tài liệu một phần hay nhiều phần 
hoàn thành trong một năm 

Các sưu tập hoặc tài liệu nhiều tập 
hoàn thành trong hai năm trở 
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b Năm trước Công nguyên 
r  Năm in lại/năm gốc 
e  Thời gian/Năm cụ thể 
s  Năm đơn lẻ 
p  Năm phát hành/sản xuất 
t  Năm xuất bản và năm bản quyền 
q  Năm không chắc chắn 
n  Năm không biết 

lên 
b Năm trước Công nguyên 
i  Năm gộp của sưu tập 
k  Dãy các năm của bộ sưu tập 
r  Năm in lại/năm gốc 
m  Năm bắt đầu/năm hoàn thành 
t  Năm xuất bản và năm bản quyền 
n Năm không biết 
 

Các ký tự hợp thức-Năm một và năm hai thường chứa 4 chữ số (như 1963). Khi phần dữ liệu 
của năm không biết, các số bị mất được biểu thị bằng chữ u (Tức là “19??” được nhập là 19uu). 
Nếu dữ liệu này hoàn toàn không biết, có thể dùng thiên niên kỷ (như 1uuu). Đối với thời gian 
của thiên niên kỷ đầu tiên của Kỷ nguyên sau công nguyên (C.E.) cũng đúng nguyên tác bốn số 
và các vị trí không sử dụng sẽ chứa chữ số 0 (như “946 A.D.” được nhập thành 0946). Khi năm 
một và năm hai không áp dụng, như là có các năm sau công nguyên, thì dùng các khoảng trống 
(Như ####). Đối với các ấn phẩm còn đang xuất bản (Tức là tạp chí còn chưa đình bản) và các 
tài liệu không tiếp tục nhiều phần chưa hoàn chỉnh, năm trong các vị trí 11-14 của trường 008 
được biểu thị bằng 9999 để cho biết năm này hiện chưa có. Ký tự lấp đầy (|) có thể được sử 
dụng trong các vị trí 06-14 của trường 008 khi không mã hóa năm, nhưng không khuyến khích 
sử dụng ở vị trí 008/07-10. Nhiều hệ thống áp dụng MARC dựa trên các ký tự không phải ký tự 
lấp đầy trong các vị trí 07-10 của trường 008 để tìm tin và phát hiện trùng lặp. Khi ký tự lấp đầy 
được ở các vị trí 07-10 hoặc 11-14 của trường 008, nó cần được sử dụng cả bốn ký tự, vì vậy tổ 
hợp các ký tự lấp đầy hay bất kỳ các ký tự khác nào trong các vị trí này không bao giờ xảy ra. 

b - Năm không biết; năm trước Công nguyên 
Mã b cho biết có từ một năm trở lên liên quan đến năm trước công nguyên (B.C). Các vị trí  
07-10 và 11-14 của trường 008 chứa các khoảng trống. Thông tin về năm trước công nguyên 
có thể mã hoá riêng trong trường 046 (Năm mã hoá đặc biệt). 

008/06  b 
008/07-10 ### 
008/11-14 #### 
260 ##$c[150-100 B.C.] 

c- ấn phẩm kết tiếp đang được xuất bản 

Mã c cho biết tên ấn phẩm kế tiếp hiện còn đang xuất bản. ấn phẩm hiện còn đang xuất bản 
được định nghĩa là một ấn phẩm kế tiếp mà một số của nó có thể nhận được trong vòng 3 
năm gần đây. Các vị trí  07-10 trường 008 chứa năm bắt đầu xuất bản. Các vị trí 11-14 của 
trường 008 chứa bốn số 9999. 

008/06  c 
008/07-10 1984 
008/11-14 9999 
260 ##$aNew York: $bXerox Films, $c1984- 

 

008/06  c 
008/07-10 1953 
008/11-14 9999 
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260 ##$aChicago : $bUniversity of Chicago Press, 
362 1#$aBắt đầu bằng tập của năm 1953. 

 

008/06  c 
008/07-10 195u 
008/11-14 9999 
500 ##$aMô tả dựa theo: Vol. 2, no. 2 (Feb. 1956). 
  [Năm của số đầu tiên không biết] 

 

008/06  c 
008/07-10 19uu 
008/11-14 9999 
260 ##$aNew York : $bWiley Interscience, 
500 ##$aMô tả dựa theo: 1981. 
  [Năm của số đầu tiên không biết nhưng có thể ước lượng.] 
 
008/06  c 
008/07-10 1uuu 
008/11-14 9999 
260 ##$aNew York : $bDoubleday, 
500 ##$aMô tả dựa theo: 1901. 
  [Năm của số đầu tiên không biết nhưng không thể ước lượng.] 

d - Đã đình bản 
Mã d cho biết các số mới của tên tạp chí này đã đình xuất bản hay việc thay đổi về tác giả 
hoặc nhan đề dẫn đến phải xây dựng biểu ghi theo tên mới. Khi một tên mới thay thế cho 
một tên đã có trước đó, tên trước được xem là đã đình bản và mã hoá bằng chữ d trong vị trí 
06 của trường 008. Một tạp chí được xem là đã đình bản khi có bằng chứng rõ ràng về việc 
này. Nhìn chung nếu trong vòng trên 3 năm mà không có một số tạp chí mới nào được xuất 
bản thì tạp chí này được xem như là đã đình bản. Các vị trí 07-10 của trường 008 chứa năm 
bắt đầu xuất bản. Các vị trí 11-14 của trường 008 chứa năm đình bản. 

008/06  d 
008/07-10 1928 
008/11-14 1941 
260 ##$aBerlin: $bVZG,$c1928-1941 
362 0#$aVol. 1, no1 (Feb. 1928)-v. 14, no 2 (Feb. 1941) 
 
008/06  d 
008/07-10 1uuu 
008/11-14 1958 
260 ##$aNew York : $bAmerican Statistical Association, $c  -1959. 
362 0#$a  -1958. 

 

008/06  d 
008/07-10 19uu 
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008/11-14 1929 
260 ##$aBoston :$bThe Society,$c  -1929. 
  [Năm bắt đầu không biết những có thể ước lượng] 
 
008/06  d 
008/07-10 1945 
008/11-14 19uu 
260 ##$aChicago : $bThe Association,$c1945- 
515 ##$aKhông còn xuất bản nữa? 

  [Năm kết thúc không biết và không thể ước lượng.] 

e - Thời gian cụ thể 
Mã e cho biết có thông tin gian cụ thể chứa tháng (và có thể cả ngày) bổ sung cho năm. Các 
vị trí 07-10 của trường 008 chứa năm. Các vị trí 11-14 của trường 008 chứa tháng và ngày 
dưới dạng mmdd. Nếu ngày không biết, dùng hai chữ uu, nếu chi tiết về tài liệu chỉ cho biết 
tháng, dùng các khoảng trống. Với tài liệu nhìn, mã này được dùng với tài liệu ghi hình để 
cung cấp thời gian của chương trình gốc. 

008/06  e 
008/07-10 1983 
008/11-14 0615 
260 ##$aWashinhton, D.C. : $bDept. of Commerce,$cLune 15, 1983 
 
008/06  e 
008/07-10 1977 
008/11-14 05## 
260 ##$cMay 1977. 
 [Ngày không áp dụng vì ấn phẩm chỉ có  tháng] 

 

008/06  e 
008/07-10 1976 
008/11-14 11uu 
260 ##$aU.S. :$bTriangle Film Corp.,$cNov. 1976. 
  [Ngày không biết] 

i  - Năm gộp của sưu tập 
Mã i cho biết các vị trí 07-10 và 11-14 của trường 008 chứa dữ liệu thời gian gộp  của bộ sưu 
tập. Nếu thời gian gộp được biểu thị diễn chỉ bằng năm, thì thời gian này được nhập ở cả hai 
vị trí. Một sưu tập dù có chứa các tài liệu được xuất bản riêng hay không, thì cũng không 
được xem là một hình thức xuất bản. Các tài liệu nhiều phần không được xử lý như một sưu 
tập (Xem mã m). 

 
008/06  i 
008/07-10 1765 
008/11-14 1770 
260 ##$c1765-1770. 
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008/06  i 
008/07-10 18uu 
008/11-14 1890 
260 ##$c18--?-1890. 
  
008/06  i 
008/07-10 1988 
008/11-14 1988 
260 ##$c1988. 

k - Khoảng thời gian/Dãy các năm của bộ sưu tập 
Mã k cho biết các vị trí 07-10 và 11-14 của trường 008 chứa khoảng thời gian của hầu hết 
các tài liệu trong bộ sưu tập. Nếu thời gian của bộ được biểu diễn bằng một năm đơn, thì thời 
gian này được nhập ở cả hai vị trí. Một bộ sưu tập dữ có chứa hay không chứa những tài liệu 
xuất bản độc lập, cũng không được xem như tồn tại dưới một hình thức xuất bản. Các tài liệu 
nhiều phần không được xử lý như một sưu tập (Xem mã m). 

008/06  k 
008/07-10 1796 
008/11-14 1896 
260 ##$c1796-1896. 
 
008/06  i 
008/07-10 1796 
008/11-14 1896 
260 ##$c1854. 

m - Nhiều năm 
Mã m cho biết các vị trí 07-10 và 11-14 của trường 008 chứa các năm xuất bản của tài liệu 
nhiều phần.  Các vị trí 07-10 của trường 008 thường chứa năm bắt đầu và các vị trí 07-10 của 
trường 008 chứa năm kết thúc. Cả hai năm này với tài liệu nhiều phần là năm đơn thì áp dụng 
mã này. Mã này cũng được dùng với tài liệu một tập không xuất bản nhưng được thực hiện 
tạo ra trong một khoảng thời gian, như tranh vẽ. 

008/06  m 
008/07-10 1972 
008/11-14 1975 
260 ##$aParis : $bEditions du Cerf,$c1972-1975. 

 

008/06  m 
008/07-10 uuuu 
008/11-14 1981 
260 ##$aBoston : $bMacmilan,$c  -[1981] 
  [Tài liệu nhiều phần, không biết năm xuất bản đầu tiên] 

 

008/06  m 
008/07-10 197u 
008/11-14 1987 
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260 ##$aParis : $bHachette,$c[197-]-1987. 
  [Tài liệu nhiều phần mà năm xuất bản tập đầu không chắc chắn] 
 
008/06  m 
008/07-10 1943 
008/11-14 197u 
260 ##$aNew York : $bDover,$c1943-[197-?] 
  [Tài liệu nhiều phần mà năm xuất bản tập cuối không chắc chắn] 
 
008/06  m 
008/07-10 1943 
008/11-14 1945 
260 ##$aLondon : $bGollancz,$c1943-1945. 
  [Tài liệu một tập những thời gian xuất bản diễn ra từ  hai năm trở lên] 

n - Không biết thời gian 
Mã n cho biết không biết thời gian tương ứng với các vị trí 07-10 và 11-14 của trường 008 
(Tức là không có thời gian được nhập vào trường 260) 

008/06  n 
008/07-10 uuuu 
008/11-14 uuuu 
260 ##$a[Spain] 
 
008/06  n 
008/07-10 uuuu 
008/11-14 uuuu 
 [Vật thể xuất hiện tự nhiên; nhưng trường 260 không có mặt trong biểu ghi] 

p - Không biết ngày tháng 
Mã p cho biết cả ngày tháng phân phối/phổ biến/phát hành (008/07-10) lẫn ngày tháng sản 
xuất và ghi âm (008/11/14) đều có mặt vì có sự khác nhau giữa hai ngày tháng này. Đối với 
các tệp tin, mã p được sử dụng khi có sự khác nhau giữa ngày tháng đầu tiên mà tệp được 
thao tác để phân tích và xử lý dưới dạng đọc máy (tức là ngày tháng sản xuất) và ngày tháng 
mà tệp được đưa ra phục vụ người đọc, thông thường là qua một cơ quan xây dựng (tức là 
ngày tháng phân phối) . Đối với hình ảnh động, nếu một tác phẩm có cùng nội dung nhưng 
lưu trên các vật mang khác nhau có ngày tháng phổ biến muộn hơn tác phẩm gốc, thì mã p 
được sử dụng (thí dụ là băng video được phát hành năm 1978, trong khi phim nguyên gốc 
được sản xuất năm 1965). 

 

008/06   p 
008/07-10 1982 
008/11-14 1967 
260 ##$aWashington :$bU.S. Navy Dept.,$c1967 : $bDistributed by National 

Audiovisual Center, $c1982. 
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q - Ngày tháng không chắc chắn 
Mã q cho biết cả ngày tháng chính xác cho một tài liệu cụ thể là không biết, nhưng  khoảng 
giữa các năm là có thể xác định được (như giữa năm 1824 và 1846). Năm sớm nhất có thể 
được nhập vào các vị trí 07-10 của trường 008, năm muộn nhất có thể được nhập vào các vị 
trí 11-14 của trường 008. 

008/06  q 
008/07-10 1963 
008/11-14 1966 
260 ##$aNew York : $bHippocrene Books,$c[gi÷a 1963 và 1966] 

 

008/06  q 
008/07-10 18uu 
008/11-14 19uu 
260 ##$aAmsterdam : $bElsevier,$c[thế kỷ 19th và đầu thế kỷ 20th] 
  [Không biết thập kỷ của cả hai ngày tháng cũ nhất.] 

r - Ngày tháng của bản in lại/phát hành lại và ngày tháng nguyên bản 
Mã r cho biết các vị trí 07-10 của trường 008 chứa ngày tháng của tài liệu xuất bản lại hoặc 
phát hành lại và các vị trí 11-14 của trường 008 chứa ngày tháng nguyên bản, nếu biết. Nếu 
có nhiều ngày tháng cho tác phẩm gốc, các vị trí 11-14 của trường 008 chứa ngày tháng đầu 
tiên hơn. Với tư liệu ảnh gốc, tác phẩm được mô tả có thể là một ảnh dương bản tạo ra từ một 
phim âm bản đã được chụp trước đó. Với tư liệu in gốc, tác phẩm được mô tả có thể là một 
bản in rập lại được tạo từ một bản kẽm hoặc bản khắc gỗ được tạo trước đó của một hoạ sỹ. 

 

008/06  r 
008/07-10 1983 
008/11-14 1857 
260 ##$aBoston : $b[s.n.,$c1983?] 
500 ##$aNguyªn bản: Pittsburg, Pa. :W’m Schuchman & Bro. Lith., [1857]. 
 
008/06  r 
008/07-10 1966 
008/11-14 uuuu 
260 ##$aIn lại từ Green Howard’s Gazette. 
  [Ngày tháng gốc của tác phẩm không biết.] 
 
008/06  r 
008/07-10 uuuu 
008/11-14 1963 
260 ##$aNew York:$b[s.n.,$cn.d.] 
500 ##$aXuất bản trước đó vào năm 1963. 

s - Ngày tháng đơn/ngày tháng không chắc chắn 
Mã s cho biết ngày tháng, bao gồm ngày tháng phổ biến, xuất bản, bản tin phổ biến, sản 
xuất, thực hiện, viết hoặc ngày tháng không chắc chắn có thể biểu diễn bằng bốn số. Ngày 
tháng này được xác định trong các vị trí 07-10 của trường 008. Các vị trí 11-14 của trường 
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008 chứa các khoảng trống. Ngày tháng đơn này có thể đi cùng với tài liệu này có thể là thực 
tế, gần đúng hoặc dự đoán (tức là nếu ngày tháng đơn không chắc chắn). Mã s cũng được sử 
dụng cho các tài liệu không xuất bản riêng như tài liệu gốc hoặc đồ hoạ lịch sử khi có ngày 
tháng đơn đi cùng với việc biểu diễn tác phẩm này. 

008/06  s 
008/07-10 1977 
008/11-14 #### 
260 ##$aWashington:$bDept. of State,$c1977. 
 
008/06  s 
008/07-10 1981 
008/11-14 #### 
260 ##$a[Darmstadt]: $bTetzlaff, $c1980[i.e.1981] 
 
008/06  s 
008/07-10 1969 
008/11-14 #### 
260 ##$aLondon: $bHarcourt, World &Brace, $c[1969?] 
 
008/06  s 
008/07-10 1983 
008/11-14 #### 
260 ##$a[Yerushalayim: $bE. Fisher, $c744 i.e. 1983 or 1984] 
[Ngày tháng không theo lịch của giáo hoàng Gregory không có năm đơn tương đương với 

lịch này] 
 
008/06  s 
008/07-10 1946 
008/11-14 #### 
260 ##$aBerlin: $b[s.n.,$cca. 1946] 

 

008/06  s 
008/07-10 198u 
008/11-14 #### 
260 ##$aNew York: $bHaworth,$c[198-] 
 
008/06  s 
008/07-10 19uu 
008/11-14 #### 
260 ##$aNew York: $bS.R.A.,$c[19--] 
 

Một khoảng ngày tháng đi cùng với một tài liệu riêng không có ngày tháng chắc chắn thì 
được mã hoá là không chắc chắn (Mã q). Nhiều ngày tháng chắc chắn cần cho một tài liệu 
riêng được mã hoá là nhiều ngày tháng (Mã m). Nhiều ngày tháng hoặc ngày tháng đơn đi 
cùng với một sưu tập được mã hoá như ngày tháng gộp (Mã k) hoặc ngày tháng nhập vào sưu 
tập (Mã i). 
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t - Thời gian xuất bản và bản quyền 
Mã t cho biết ngày tháng xuất bản/phát hành/sản xuất/thực hiện có mặt trong các vị trí 07-10 
của trường 008 và năm bản quyền có mặt trong các vị trí 11-14 của trường 008. Năm nộp lưu 
chiểu (tức ngày tháng đi sau mẫu hiển thị cố định (DL = Dépot légal) “D.L.”) được xử lý là 
năm bản quyền. 

008/06  t 
008/07-10 1982 
008/11-14 1949 
260 ##$aLondon:$bMacmillan,$c1982,c1949. 
 
008/06  t 
008/07-10 1970 
008/11-14 1958 
260 ##$aNew York:$bTime Life Books,$c1970,c1958. 
 
008/06  t 
008/07-10 198u 
008/11-14 1979 
260 ##$aRio de Janeiro:$bDelta,$c[198?],c1979. 
 

u  Tình trạng của ấn phẩm nhiều kỳ không biết 
Mã u được sử dụng cho các ấn phẩm nhiều kỳ khi không có chỉ dẫn rõ ràng về việc xuất bản 
ấn phẩm đã chấm dứt. Các vị trí 07-10 của trường 008 chứa ngày tháng bắt đầu. Các vị trí 11-
14 của trường 008 chứa các ký tự uuuu vì ngày tháng đình bản không biết. 

008/06  u 
008/07-10 1948 
008/11-14 uuuu 
362 0#$a1948- 
 
008/06  u 
008/07-10 19uu 
008/11-14 uuuu 
500 ##$aMô tả dựa theo: 1983. 
 
008/06  u 
008/07-10 1uuu 
008/11-14 uuuu 
  [Không có thông tin trong biểu ghi nguồn.] 

 

07-10  Năm một 

Các vị trí ký tự này chứa năm xác định bởi mã trong vị trí 06 của trường 008 (Dạng ngày 
tháng/Tình trạng xuất bản). Việc xác định ngày tháng trong các vị trí 07-10 của trường 008 
được tạo ra trùng hợp với việc lựa chọn mã cho vị trí 06 của trường 008. Xem thí dụ cho vị trí 06 
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của trường 008 và quy ước nhập dữ liệu liên quan đến ngày tháng được mã hoá ở phần trên. 
Việc sử dụng các ký tự lấp đầy trong các vị trí 07-10 của trường 008, mặc dù là có thể, nhưng 
không khuyến khích vì ngày tháng trong năm 1 được sử dụng để tìm và kiểm soát trùng lặp 
trong nhiều hệ thống. Nếu ký tự lấp đầy (|) được sử dụng ở các vị trí 07-10 của trường 008, tất 
cả bốn vị trí này phải chứa ký tự lấp đầy (|). 

 

11-14  Năm hai 

Các vị trí ký tự này chứa năm xác định bởi mã trong vị trí 06 của trường 008 (Dạng ngày 
tháng/Tình trạng xuất bản). Việc xác định ngày tháng trong các vị trí 07-10 của trường 008 
được tạo ra trùng hợp với việc lựa chọn mã cho vị trí 06 của trường 008. Xem thí dụ cho vị trí 06 
của trường 008 và quy ước nhập dữ liệu liên quan đến ngày tháng được mã hoá ở phần trên. Bốn 
ký tự lấp đầy (||||) được sử dụng khi không có ý định mã hóa các vị trí ký tự này. 

 

15-17  Nơi xuất bản, sản xuất hoặc thực hiện 

Mã chữ cái hai hoặc ba ký tự cho biết nơi xuất bản, sản xuất hoặc thực hiện. Mã nơi xuất bản là 
phần tử dữ liệu có kiểm soát về cơ quan. Nguồn của mã này là Danh mục Mã MARC về nước 
được duy trì bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Việc chọn mã MARC thường liên quan đến thông 
tin trong trường 260 (Xuất bản, phổ biến... (Thông tin xuất bản)). Mã được sử dụng trong các vị 
trí 15-17 của trường 008 được sử dụng kết hợp với trường 044 (Mã nước sản xuất) khi có từ hai 
mã trở lên cho một tài liệu. Mã đầu tiên trong trường con $a của trường 044 được nhập vào vị trí 
15-17 của trường 008. Ba ký tự lấp đầy (|||) có thể được sử dụng ở vị trí của mã, nhưng chúng 
không được khuyến khích sử dụng ở vị trí 15-17 của trường 008. Dữ liệu trong trường 008 được 
sử dụng để tìm tin và phát hiện trùng lặp ở nhiều hệ thống. Khi ký tự lấp đầy được sử dụng ở vị 
trí 15-17 của trường 008, thì tất cả ba vị trí này phải chứa ký tự lấp đầy. 

Các mã hai ký tự căn lề trái và các vị trí không sử dụng chứa khoảng trống (#). Với các tài liệu 
được in lại với cùng kích thước với nguyên bản, mã này dựa trên cơ sở pháp lý mà bản in lại 
được xuất bản mà không dựa trên cơ sở pháp lý đi cùng với nơi xuất bản của tài liệu nguyên 
bản. Đối với băng ghi âm, mã này biểu thị địa điểm nơi công ty ghi âm đặt trụ sở. Với tư liệu 
nhìn là hình lịch sử hoặc nguyên bản, nếu thông tin địa lý có thể suy luận được (như với phần 
lớn ảnh), mã địa điểm được nhập vào vị trí của ký tự này. 

008/15-17 nyu 
260 ##$a[New York]: $bGardner & Co., $cc1899. 
 
008/15-17 nyu 
245  00$a[Portrait of Cyrus Patten] / $cAnson, New York. 
260 ##$c1852. 
  [Một tư liệu ảnh không xuất bản đơn.] 

 

008/15-17 xx# 
245  00$aVanity Fair / $cF. Depero. 
260 ##$c1930. 
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[Một tư liệu ảnh không xuất bản nơi thông tin địa lý không thể suy luận được.] 

 

008/15-17 ja# 
260 ##$aTokyo : $cShobido & Co., $c1919. 
  [Sưu tập chứa toàn các tài liệu được xuất bản.] 

 

Khi nơi xuất bản/sản xuất/thực hiện hoàn toàn không biết, mã xx# được sử dụng. 

 

008/15-17 xx# 
260 ##$as. l. :$bs.n.,$c1983. 
  [Nơi xuất bản hoàn toàn không biết.] 

 

008/15-17 xx# 
245 00$a[Hope diamond]$h[realia]. 
  [Trường 260 không có trong biểu ghi.] 

 

Khi có từ hai địa điểm trở lên, pháp nhân đầu tiên được mã trong vị trí 15-17 của trường 008. 
Các mã bổ sung được nhập vào trường 044 (Mã nước sản xuất). 

 
008/15-17 enk 
##$aLondon; $aNew York: $bAcademic Press, $c1979. 
044 ##$aenk$anyu 

 

Đối với các tài liệu nhìn và bản nhạc, nếu tác phẩm được sản xuất ở nhiều nước, thì mã cho 
nước đầu tiên được nhập vào vị trí 15-17 của trường 008. Mã nước đầu tiên được lặp lại trong 
trường 044 (Mã nước sản xuất), sau đó là mã nước của các cơ quan khác liên quan đến sản xuất. 
Đối với ấn phẩm tiếp tục và các tệp máy tính được xuất bản định kỳ, mã nước là mã nơi xuất 
bản gần đây nhất (cuối cùng) đang xử lý. Nếu biểu ghi này cập nhật sau đó và địa điểm đã thay 
đổi, thì mã nơi xuất bản cũng được cập nhật, và sự thay đổi này được nêu trong phụ chú. Với tư 
liệu hỗn hợp, mã này biểu thị kho nơi tài liệu được tập hợp lại 

xx# - Không địa điểm, không biết, không xác định được 
Mã xx# cho biết không có nơi xuất bản, sản xuất� Địa điểm này là không biết hoặc không 
xác định được. Thí dụ về các tài liệu này là: 1) Các vật thể xuất hiện tự nhiên; 2). Các bản 
thảo cổ. 

vp# - Các nơi khác 
Mã vp# được sử dụng nếu các địa điểm khác nhau đi cùng với các phần khác nhau của tài 
liệu, thường là một sưu tập. 
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18-34 

[Xem một trong các phần cụ thể mô tả bảy định nghĩa các vị trí từ 18-34 của trường 008.] 

 

35-37  Ngôn ngữ 

Mã chữ cái ba ký tự cho biết ngôn ngữ tài liệu. Nguồn của mã này là Danh mục Mã MARC cho 
ngôn ngữ được duy trì bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Việc lựa chọn mã MARC dựa trên ngôn 
ngữ chủ đạo của tài liệu. Ba ký tự lấp đầy (“|||”) có thể được sử dụng nếu không có ý định mã 
hoá vị trí này. 

Đối với các tài liệu ngôn ngữ (tức là sách và ấn phẩm tiếp tục), mã ngôn ngữ dựa trên văn bản 
(chính văn) tài liệu. Thuật ngữ văn bản có nghĩa là các phần cơ bản của ấn phẩm, không kể lời 
giới thiệu, mở đầu,  phụ lục... Đối với các tệp máy tính, đây là ngôn ngữ của dữ liệu và hoặc 
giao diện người dùng (tức là hiển thị văn bản, đầu ra có thể nghe được bằng một ngôn ngữ) xác 
định mã sử dụng trong vị trí 35-37 của trường 008, chứ không phải ngôn ngữ lập trình. (Tài liệu 
kèm theo bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của dữ liệu và hoặc giao diện người dùng được mã 
trong trường 041). Đối với bản đồ, ngôn ngữ tên và văn bản kèm theo bản đồ hoặc bản đồ hình 
cầu xác định mã sử dụng. Đối với bản nhạc, ngôn ngữ nổi bật của văn bản bài hát hoặc nói đi 
cùng với băng âm thanh hoặc ghi âm được nhập vào vị trí 35-37 của trường 008. Với tài liệu 
nhìn, (trừ các ảnh chiếu về lịch sử hoặc nguyên bản), nội dung ngôn ngữ được định nghĩa bởi 
các rãnh ghi âm, âm thanh kèm theo, các nhan đề được in đè lên (phụ đề) hoặc nhan đề riêng 
biệt (đối với phim không có âm thanh/câm), ngôn ngữ ký hiệu khi nó là phương tiện truyền 
thông duy nhất, hoặc chữ viết được in kèm (đối với tác phẩm không có âm thanh, hoặc có âm 
thanh nhưng không phải lời nói). Đối với các ảnh tài liệu lịch sử hoặc nguyên bản, tài liệu ảnh 
mờ và các tài liệu ba chiều, nội dung ngôn ngữ đi cùng với nguồn thông tin chính. Với các tài 
liệu hỗn hợp, mã ngôn ngữ dựa trên ngôn ngữ chiếm ưu thế của tài liệu hay các tài liệu trong 
một sưu tập.  

Khi chỉ có một ngôn ngữ đi kèm với tài liệu, mã của ngôn ngữ được nhập vào. 

 
008/35-37 spa 
245 00$aRen tabilidad bruta del inversionista en bolsa.$pBonos del tesoro. 

Nếu có từ hai ngôn ngữ trở lên, mã của ngôn ngữ chiếm ưu thế được nhập vào vị trí 35-37 của 
trường 008, và mã của tất cả các ngôn ngữ, kể cả ngôn ngữ chiếm ưu thế, được nhập vào trường 
041 (Mã ngôn ngữ). Mã được nhập vào vị trí 35-37 của trường 008 luôn giống mã đầu tiên trong 
trường con $a của trường 041. 

008/35-37 rus 
041 0#$aruseng 
500 ##$aChủ yếu là tiếng Nga; có một phần tiếng Anh. 

 

Nếu không có ngôn ngữ nào chiếm ưu thế, thì mã ngôn ngữ được nhập theo trật tự chữ cái tiếng 
Anh vào trường 041, và ngôn ngữ đầu tiên được nhập vào vị trí 35-37 của trường 008. 

008/35-37 eng 
041 0#$aengspa 
546 ##$aVăn bản bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. 
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Khi tạo biểu ghi thư mục cho tài liệu dịch, mã ngôn ngữ của tài liệu dịch, chứ không phải của 
nguyên bản được nhập vào vị trí 35-37 của trường 008. (Mã ngôn ngữ của tài liệu nguyên bản 
được nhập trong trường con $h của trường 041.) 

 

008/35-37 eng 
041 1#$aeng$hger 
 [English translation of a German title]
 

### - Các ký tự khoảng trống 
Các ký tự khoảng trống cho biết tài liệu này không có nội dung văn bản viết, nói hoặc hát. 
Các thí dụ về tài liệu này là: 1). Các bản nhạc điện tử hoặc thông thường, 2). Các băng ghi 
âm chứa âm thanh không phải lời nói; 3). Tài liệu nhìn mà không phải chuyện kể, không có 
nhan đề in, phụ đề, nhan đề đầu trang nhất...4). Các tệp máy tính chỉ chứa ngôn ngữ máy 
(như COBOL) hoặc mã ký tự (như ASCII) được sử trong các chương trình nguồn. 

mul - Nhiều ngôn ngữ 
Mã mul cho biết tài liệu chứa trên 6 ngôn ngữ. 

sgn - Ngôn ngữ ký hiệu 
Mã sgn cho biết phương tiện truyền thông chủ yếu là một ngôn ngữ ký hiệu, tức là sách chứa 
hình ảnh vẽ tay từ mỗi ký tự của hệ thống ký hiệu đặc biệt hoặc băng ghi hình chứa ký hiệu. 
Hệ thống ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt được nêu trong trường 546 (Phụ chú ngôn ngữ), thí dụ 
ngôn ngữ ký hiệu Mỹ. Các mã cho ngôn ngữ không chủ yếu khác hoặc liên quan có thể được 
nhập trong trường 041 (Mã ngôn ngữ). 

 008/35-37     sgn 
 041      0#$asgneng 
 546     ##$aNgôn ngữ ký hiệu Mỹ, với một số đoạn bằng tiếng Anh. 

und - Không xác định 
Mã und cho biết ngôn ngữ tài liệu là không thể xác định được. Mã này cũng được dùng cho 
các tác phẩm có nội dung chứa các âm tiết tuỳ hứng, tiếng côn trùng (vo ve) hoặc các âm 
thanh khác do con người tạo ra mà không thể xác định được ngôn ngữ. 

 

 

38  Biểu ghi được sửa đổi 

Mã chữ cái một ký tự cho biết có sự thay đổi của bất kỳ dữ liệu nào trong biểu ghi thư mục của 
tài liệu đã được biên mục hoặc được dự tính đưa vào biểu ghi đọc máy. Các sửa đổi này bao 
gồm: la tinh hoá dữ liệu mà ban đầu xuất hiện dưới dạng chữ không phải la tinh; thay thế các ký 
tự sẵn có cho các ký tự mà không thể chuyển đổi thành dạng đọc máy (thí dụ ký tự đặc biệt, 
“☼”); rút gọn biểu ghi vì đã vượt quá mức chấp nhận của hệ thống bị áp đặt độ dài cho phép. 
Biểu ghi không được xem là được sửa đổi khi Latinh hoá các trường bằng chữ trong biểu ghi mà 
không phải là chuyển tự từ tài liệu (như tiêu đề, các trường không trích dẫn hoàn chỉnh, địa chỉ 
đặt mua...). Việc chuyển đổi tương đương MARC với một số chữ cái trong các ngôn ngữ ít phổ 
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biến bằng cách sử dụng chữ Latinh cũng không được xem là sửa đổi. Ký tự lấp đầy (|) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này của trường 008. 

Thứ tự của các mã 

Khi có từ hai mã trở lên áp dụng cho tài liệu thư mục, hãy dùng bảng sau đây để xác định mã sử 
dụng thích hợp. Các mã được liệt kê theo trật tự ưu tiên, các mã liệt kê trên đầu được đặt trước 
các mã liệt kê ở sau. 

# Không sửa đổi 
s Rút gọn 
d Thông tin thêm bị bỏ qua 
x Các ký tự bị thiếu 
r Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Các phiếu in dùng ký tự không phải Latinh 
o Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Các phiếu in Latinh hoá hoàn toàn 

# - Không sửa đổi 
Mã # cho biết biểu ghi không bị sửa đổi bất kỳ cái gì (tức là không rút gọn, và không chứa 
các ký tự mà có thể chuyển đổi thành dạng biểu ghi đọc máy). 

d - Không có thông tin nhanh (dashed - on) 
Mã d cho biết biểu ghi MARC không chứa thông tin nhanh (dashed-on) tìm thấy trong bản 
sao thủ công tương ứng, hoặc vì thông tin nhanh đã được nhập như một biểu ghi riêng trong 
trường 500 (Phụ chú chung) hoặc vì được bỏ qua. Thông tin nhanh thường là thông tin tóm 
tắt về tài liệu liên quan tới tài liệu chính đang được biên mục nhưng không được xem là đủ 
quan trọng để biên mục riêng biệt. Kỹ thuật thông tin đã không được sử dụng nhiều từ khi 
các biểu ghi đọc máy được đưa vào sử dụng. 

o - Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Phiếu in được Latinh hoá 
Mã o cho biết dữ liệu thư mục trong biểu ghi MARC được Latinh hoá hoàn toàn và các phiếu 
được in ra cũng dưới dạng Latinh hoá. 

r - Biểu ghi Latinh hoá hoàn toàn/Phiếu in dùng ký tự không phải Latinh 
Mã r cho biết dữ liệu thư mục trong biểu ghi MARC được Latinh hoá hoàn toàn, nhưng các 
phiếu in ra ở dưới dạng ký tự nguồn (ngôn ngữ nguyên bản). 

s - Rút gọn 
Mã s cho biết một số dữ liệu trong biểu ghi thư mục đã bỏ qua vì dữ liệu vượt quá độ dài cho 
phép của hệ thống được sử dụng để tạo lập và xử lý nó. Trong các hệ thống có sự hạn chế độ 
dài dữ liệu, thì thường sự hạn chế là ở mức trường và mức biểu ghi. Các biểu ghi thư mục 
MARC có độ dài tối đa là 99.999 ký tự (Xem thêm thông tin trong tài liệu MARC 21 Đặc tả 
cấu trúc, bộ mã ký tự và môi trường trao đổi). Mã s ít được sử dụng trong các biểu ghi hiện 
nay. 

x - Các ký tự bị thiếu 
Mã x cho biết biểu ghi chứa các ký tự không được chuyển đổi thành dạng đọc máy (tức là 
các ký tự không phải Latinh kèm theo ở các biểu ghi chữ cái Latinh chính thống, các ký hiệu 
toán học...). Ghi chú: Nhiều cơ quan chọn giải pháp là Latinh hoá bất kỳ ký tự không phải 
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Latinh nào gặp trong dữ liệu thư mục. Kỹ thuật biểu diễn các ký tự đặc biệt bằng từ hoặc 
cụm từ mô tả thường được dùng như một giải pháp để bỏ qua các ký tự đặc biệt. (thí dụ từ 
“cây”  được đưa vào dữ liệu để chỉ hình ảnh của cây như bộ phận của nhan đề). Mã x không 
được sử dụng thường xuyên trong các biểu ghi hiện nay. 

 

39  Nguồn biên mục 

Mã một ký tự cho biết nguồn biên mục gốc của biểu ghi. Nếu nguồn biên mục được biết, nó 
được xác định trong trường con $a của trường 040 (Nguồn biên mục). Ký tự lấp đầy được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này của trường 008. 

# - Cơ quan biên mục quốc gia 
Mã # cho biết cơ quan biên mục quốc gia (thí dụ Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Thư viện 
Quốc gia Canada) là cơ quan tạo lập dữ liệu biên mục gốc. 

008/39 # 
040 ##$aDLC$cDLC 
 [Biểu ghi được tạo lập và phiên âm bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.] 
 
008/39 # 
040 ##$aDLC$cWvU$dWvU$dCD$dCStRLIN 
 [Biểu ghi được tạo lập bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, được phiên âm bởi Trường 

đại học Tây Virginia, được sửa đổi bởi Trường đại học Tây Virginia, Trường đại 
California và RLIN .] 

 
008/39 # 
040 ##$aCaOONL$beng$cCaOONL 
 [Biểu ghi được tạo lập và phiên âm bởi Thư viện Quốc gia Canada.] 

 

c - Chương trình biên mục hợp tác 
Mã c cho biết cơ quan tạo lập dữ liệu thư mục là một thành viên (chứ không phải là cơ quan 
thư mục quốc gia) trong một chương trình biên mục hợp tác. 

008/39 c 
040 ##$aMH$cMH 
 [Biên mục của Thư viện đại học Harvard nhập trực tuyến như một thành phần của 

Chương trình biên mục hợp tác.] 
 
008/39 c 
040 ##$aCaVAU$cCaOONL 
 [Biểu ghi được tạo lập bởi Trường đại học Columbia, Anh và được phiên âm bởi 

NLC.] 
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d - Khác 
Mã c cho biết nguồn dữ liệu biên mục là một cơ quan chứ không phải là cơ quan thư mục 
quốc gia hoặc thành viên trong một chương trình biên mục hợp tác. 

008/39 d 
040 ##$aWyU$cWyU 
 [Biểu ghi được tạo lập và phiên âm bởi Trường đại học Wyoming.] 
 
008/39 d 
040 ##$aIEN$dCStRLIN$dMiU 
 [Biểu ghi được tạo lập bởi Trường đại học Tây Bắc và  được sửa đổi bởi RLIN và 

Trường đại học Michigan.] 
 

u - Không biết 
Mã u cho biết cơ quan tạo dữ liệu thư mục không biết. Mã này được sử dụng khi cơ quan 
phiên âm dữ liệu thư mục thủ công từ một nguồn không biết. Trong trường hợp này, trường 
040 thiếu trường con $a và trường con $c chứa mã MARC cho cơ quan phiên âm. 

 
008/39 u 
040 ##$aWMUW 
 [Trường đại học Wisconsin�Milwaukee chịu trách nhiệm định danh nội dung và 

phiên âm mục lục từ một nguồn không biết.] 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Chữ hoa-Mã chữ cái được nhập vào dạng chữ thường. 

Độ dài trường-Trường 008 phải luôn chứa 40 vị trí ký tự. 

Lịch sử định danh nội dung 

008/06  Dạng dữ liệu hoặc tình trạng xuất bản 

b Không biết năm; thời gian trước công nguyên 

Trước khi định nghĩa mã này và trường 046 (Ngày mã hoá đặc biệt) năm 1987, các phần tử dữ 
liệu để mã hoá thông tin về dữ liệu trước công nguyên đã không có trong biểu ghi MARC. 

c Năm thực tế và năm bản quyền (BK CF MP MU VM) [Lỗi thời] 

c ấn phẩm tiếp tục còn đang được xuất bản [Định nghĩa lại] 

t Ngày tháng xuất bản và ngày tháng bản quyền [Mới] 

Trước khi định nghĩa lại năm 1995, mã c có định nghĩa khác đối với sách, tệp tin máy tính, 
bản đồ, bản nhạc và tài liệu nhìn chứ không phải cho ấn phẩm tiếp tục. Sự khác biệt này đã bị loại bỏ 
khi định nghĩa mã mới t (Ngày tháng xuất bản và ngày tháng bản quyền) được sử dụng thay cho mã c 
không phải cho ấn phẩm tiếp tục đã lỗi thời. Định nghĩa mã c cho ấn phẩm tiếp tục vẫn giữ nguyên. 
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d Ngày tháng cụ thể (BK VM) [Lỗi thời] 

d ấn phẩm tiếp tục đã đình bản {Định nghĩa lại] 

e Ngày tháng cụ thể [Mới] 

Trước khi định nghĩa lại năm 1995, mã d đã được định nghĩa khác đối với sách và tài liệu nhìn 
chứ không phải cho ấn phẩm tiếp tục. Sự khác biệt này đã bị bỏ đi khi định nghĩa mã e mới (Ngày 
tháng chi tiết) được sử dụng thay thế cho mã d với tài liệu không phải ấn phẩm tiếp tục. Định nghĩa 
của mã d cho ấn phẩm tiếp tục vẫn giữ nguyên. 

i Ngày tháng phổ biến/phát hành/xuất bản và buổi sản xuất/ghi âm (MU)[Lỗi thời] 

Trước khi định nghĩa mã p (Ngày tháng phổ biến/phát hành/xuất bản và buổi sản xuất/ghi âm) 
cho bản nhạc năm 1978, loại dữ liệu này được xác định bằng mã i. Định nghĩa hiện nay của mã i 
(Năm gộp của sư tập) đã được phê chuẩn năm 1983. 

n Năm không biết 

Trước khi sử dụng AACR2, mã n đã được sử dụng cho tất cả các loại hình tài liệu khi trường 
con $c (Năm xuất bản/phổ biến...) trong trường con 260 (Xuất bản, phổ biến...(Thông tin xuất bản)) 
chứa “n.d” (viết tắt cho no date) cho trường hợp không có năm. Trong biên mục theo qui tắc AACR2, 
mã n chỉ được sử dụng trong các trường hợp: 1) Trong các biểu ghi cho tài liệu hỗn hợp khi không có 
năm trong trường 260 hoặc trường 245, và 2) Các biểu ghi tài liệu nhìn cho các vật thể xuất hiện tự 
nhiên hoặc vật tạo tác khi trường con $g (Năm sản xuất) không có mặt trong trường 260. Trước năm 
1995, số không hoặc khoảng trống đã được sử dụng cho các phần không biết của năm 1 và năm 2 đối 
với một số loại tài liệu. 

 

008/15-17 Nơi xuất bản, sản xuất, thực hiện 

??q Mã nơi không chắc chắn [Lỗi thời] 

Kỹ thuật để chỉ thị nơi không chắc chắn bằng cách sửa đổi mã nước của MARC đã xác định 
lỗi thời vào năm 1972. Trước thời gian này, chữ q được bổ sung cho mã nước hai ký tự (như Paris? 
được mã thành frq) hoặc các chữ cái d, l, s, hoặc v được dùng thay cho các chữ c, k, r hoặc u là chữ 
cái thứ ba trong mã ba ký tự cho đơn vị pháp quyền ở Canada, Liên Xô, Liên hiệp Vương quốc Anh, 
Mỹ (như Chicago? được mã là ilv thay vì ilu). Trước năm 1980 mã địa điểm đã bị hạn chế trong hai vị 
trí ký tự (các vị trí 15-16) khi mô tả tài liệu nhìn. Các mã ba ký tự đã không được sử dụng đối với 
Canada, Anh, Mỹ và Liên Xô (thí dụ London được mã là uk). 

008/38  Biểu ghi đã sửa đổi 

 u Không biết [Lỗi thời] [Chỉ với CAN/MARC] 

008/39  Nguồn biên mục 

 # Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ [Định nghĩa lại, 1997] 

 a Thư viện Nông nghiệp Quốc gia [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với USMARC] 

 b Thư viện Y học Quốc gia [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với USMARC] 

 c Biên mục bởi một thư viện quốc gia khác [Định nghĩa lại, 1997] [Chỉ với 
CAN/MARC] 
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 l Biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với 
CAN/MARC] 

 o Biên mục của cơ quan khác [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

 n Báo cáo các tên ấn phẩm nhiều kỳ mới [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với USMARC] 

 r Thư viện báo cáo [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

Mã n đã lỗi thời khi ngừng xuất bản các tên ấn phẩm nhiều kỳ mới. 
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008   Sách (KL) 

Chỉ thị và mã trường con 

Các vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị và mã trường con; các phần tử dữ liệu được định nghĩa theo vị trí 
ký tự. 

18 - 21  Các loại minh hoạ (006/01-04) 
# Không có minh họa 
a Minh họa 
b Bản đồ   
c Chân dung 
d Biểu đồ/đồ thị 
e Biểu đồ vị trí/sơ đồ 
f Tờ minh họa 
g Bản nhạc 
h Bản sao 
i Gia huy/huy hiệu 
j Gia phả 
k Tờ khai 
l Mẫu 
m Đĩa hát 
o ảnh chụp 
p Thiết bị chiếu sáng 
| Không có ý định mã hóa 
 

22 Đối tượng sử dụng (006/05) 
# Không biết hoặc không chỉ rõ 
a Trẻ em trước tuổi đến trường 
b Học sinh tiểu học 
c Trung học cơ sở    
d Trung học phổ thông 
e Người lớn 
f Chuyên gia 
g Đại chúng 
j Vị thành niên 
| Không có ý định mã hóa 
 

23 Hình thức tư liệu (006/06) 
# Không thuộc các dạng sau 
a Vi phim 
b Vi phiếu 
c Tấm mờ vi hình  
d Tài liệu in cỡ lớn 
f Chữ braille/chữ nổi 
r Tái bản in thường 
s Tài liệu điện tử 

| Không có ý định mã hóa 
    

24 - 27  Bản chất nội dung (006/07-10) 
# Không nêu rõ bản chất nội dung 
a Tóm tắt 
b Thư mục 
c Mục lục 
d Từ điển 
e Bách khoa thư   
f Sách tra cứu 
g Tài liệu luật 
i Bảng tra 
j Sáng chế 
k Danh mục đĩa 
l Văn bản pháp luật 
m Luận án 
n Tổng quan tài liệu trong một lĩnh 

vực, chủ đề 
o Tổng luận 
p Các văn bản lập trình 
q Phim ảnh 
r Danh bạ 
s Số liệu thống kê 
t Báo cáo kỹ thuật 
v Các vụ kiện và tóm tắt các vụ kiện 
w Báo cáo và tóm tắt về luật 
z Hiệp ước 
| Không có ý định mã hóa 
 

28 Xuất bản phẩm chính phủ (006/11) 
# Không phải xuất bản phẩm chính 

phủ 
a Bộ phận tự trị hoặc bán tự trị 
c Nhiều địa phương 
f Bang/quèc gia 
i Liên chính phủ, quốc tế 
l Địa phương 
m Nhiều bang 
o Xuất bản phẩm chính phủ, không 

xác định cấp 
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s Bang, thành phố, địa phương trực 
thuộc 

u Không biết xuất bản phẩm có phải 
của chính phủ hay không 

z Khác 
| Không có ý định mã hóa 
 

29 Xuất bản phẩm hội nghị (006/12) 
o Không phải xuất bản phẩm hội 

nghị 
1 Xuất bản phẩm hội nghị 
| Không có ý định mã hóa 
   

30 Xuất bản phẩm kỷ niệm (006/13) 
0 Không phải là xuất bản phẩm kỷ 

niệm 
1 Xuất bản phẩm kỷ niệm 
| Không có ý định mã hóa 
   

31 Bảng tra, chỉ mục (006/14) 
o Không phải bảng tra 
1 Bảng tra 
| Không có ý định mã hóa 
   

32 Không xác định (006/15) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hóa 
  

33 Thể loại văn học (006/16) 
o Không phải tiểu thuyết viễn tưởng 

(nhưng không được đặc tả thêm) 
1 Tiểu thuyết viễn tưởng (nhưng 

không được đặc tả thêm)  
  

c Truyện tranh hài hước 
d Kịch 
e Văn xuôi 
f Tiểu thuyết 
h Truyện cười, châm biếm 
i Thư 
j Truyện ngắn 
m Thể loại hỗn hợp 
p Thơ 
s Bài diễn văn   

  
u Không biết thể loại 
| Không có ý định mã hóa 
 

34 Tiểu sử (006/17) 
# Không phải tiểu sử 
a Tự thuật 
b Tiểu sử cá nhân 
c Tiểu sử tập thể 
d Chứa thông tin tiểu sử 
| Không có ý định mã hóa 

 

Định nghĩa và phạm vi vị trí ký tự 

Trường 008/18-34 được sử dụng cho sách khi vị trí Đầu biểu/06 (Loại biểu ghi) chứa mã a 
(Tài liệu ngôn ngữ) hoặc t (Bản thảo tài liệu ngôn ngữ) và Đầu biểu/07 (Cấp thư mục) chứa mã a 
(Phần hợp thành chuyên khảo), c (Sưu tập), d (Đơn vị nhỏ) hoặc m (Chuyên khảo). Các vị trí 01-17 và 
35-39 của trường 008 được định nghĩa giống nhau trong tất cả các trường 008 và đã được mô tả trong 
Phần 008-Tất cả các tài liệu. 

Các vị trí 18-34 của trường 008 tương ứng với các phần tử dữ liệu tương đương về vị trí được 
định nghĩa trong các vị trí 01-17 của trường 006 khi vị trí 00 của trường 006 (Hình thức tài liệu) chứa 
mã a (Tài liệu ngôn ngữ) hoặc t (Tài liệu bản thảo ngôn ngữ ). Chi tiết về các mã cụ thể được định 
nghĩa cho các vị trí tương đương trong trường 006 và 008 đối với sách được nêu trong phần Hướng 
dẫn áp dụng các định danh nội dung của trường 008 dành cho sách. 
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Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

vị trí ký tự 

Có tới 4 mã chữ cái một ký tự cho biết sự có mặt của loại minh họa trong tài liệu được biểu diễn 
bởi trường 008 hoặc 006 đối với sách. Thông tin cho những ví trí ký tự này thường được lấy từ 
các thuật ngữ trong trường 300 (Mô tả vật ký). Mã được nhập theo trật tự chữ cái. Nếu có dưới 4 
mã chữ cái được gán, các mã này được phẳng lề trái và không sử dụng các vị trí chứa khoảng 
trống (#). Nếu có trên 4 mã thích hợp với tài liệu này, thì chỉ có 4 mã đầu tiên được nhập. Bốn 
ký tự lấp đầy (||||) được sử dụng khi không có ý định mã hóa các vị trí 18-21 của trường 008. 

# - Không có minh họa 
Mã # cho biết tác phẩm này không có minh họa, khi khoảng trống # được sử dụng ở vị trí 18 
của trường 008, nó luôn có ba khoảng trống khác ở các vị trí 19-21 của trường 008 đi sau. 

a - Minh họa 
Mã a cho biết tài liệu này có minh họa. Những loại minh họa mà không được bao quát bởi 
bất kỳ một mã đặc thù nào khác nữa thì cũng được mã hóa bằng chữ a. 

b - Bản đồ   
Mã b cho biết tài liệu này có bản đồ. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Bản đồ hoặc Tập bản đồ 
có mặt trong trường 300. 

c - Chân dung 
Mã c cho biết tài liệu này có chân dung. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Chân dung hoặc Các 
chân dung (Port hoặc Ports) có mặt trong trường 300. 

d - Biểu đồ/đồ thị 
Mã d cho biết tài liệu này có đồ thị/biểu đồ. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Đồ thị/Biểu đồ 
(Chart hoặc Charts) có mặt trong trường 300. 

e - Bản đồ/sơ đồ 
Mã e cho biết tài liệu này có bản đồ/sơ đồ. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Bản đồ/sơ đồ 
(plan hoặc plans) có mặt trong trường 300. 

f - Tờ minh họa 
Mã f cho biết tài liệu này có tờ minh họa. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Tờ minh họa (plate 
hoặc plates) có mặt trong trường 300. 

g - Bản nhạc 
Mã g cho biết tài liệu này có bản nhạc. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Bản nhạc (music) có 
mặt trong trường 300. 

18 - 21  Các loại minh hoạ (006/01-04) 
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h - Bản sao 
Mã h cho biết tài liệu này có bản sao. Nó được sử dụng khi thuật ngữ Bản sao (facsim hoặc 
facsims) có mặt trong trường 300. 

i - Gia huy/huy hiệu 
Mã i cho biết tài liệu này có biểu tượng gia đình (gia huy). Nó được sử dụng khi thuật ngữ 
Gai huy (coats of arms) có mặt trong trường 300. 

j - Gia phả 
Mã j cho biết tài liệu này có gia phả. Nó được sử dụng khi thuật ngữ General table hoặc 
general tables (Bảng gia phả) có mặt trong trường 300. 

k - Tờ khai 
Mã k cho biết tài liệu này có tờ khai. Nó được sử dụng khi thuật ngữ form hoặc forms (Tờ 
khai) có mặt trong trường 300. 

l - Mẫu 
Mã l cho biết tài liệu này có các mẫu. Nó được sử dụng khi thuật ngữ sample hoặc samplé 
(Mẫu) có mặt trong trường 300. 

m - Đĩa hát 
Mã m cho biết tài liệu này có đĩa hát. Nó được sử dụng khi trên biểu ghi hiện tại khi có các 
thuật ngữ có mặt trong trường 300: (sound disc, sound cartridge, aound tape reel, sound 
cassette, roll, and cylinder) đĩa, băng, băng ghi âm, casset... Trong các biểu ghi cũ, mã m 
được sử dụng cho bất kỳ thuật ngữ nào bắt đầu bằng từ âm, thí dụ đĩa ghi âm. 

o - ảnh chụp 
Mã o cho biết tài liệu này có ảnh chụp. Nó được sử dụng khi thuật ngữ photo hoặc photos 
(ảnh chụp)  có mặt trong trường 300. 

p - Tài liệu chiếu 
Mã p cho biết tài liệu này có tài liệu chiếu.  

008/18-21 a### 
300 ##$a271 tr.:$minh ho¹.:$c21 cm. 
 
008/18-21 f### 
300 ##$a262 tr., 32 tr. ®Üa; $c26 cm. 
 
008/18-21 ab## 
300 ##$minh hoạ., bản đồ (bỏ túi) 
 
008/18-21 acf# 
300 ##$minh hoạ, đĩa, chân dung. 

 

008/18-21 acdg 
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300 ##$minh hoạ., biểu đồ, bản sao, âm nhạc, chân dung. 
 
008/18-21 #### 
300 ##$a367 tr.;$c23 cm. 
 [Tài liệu này không có minh họa] 

 

22 Đối tượng sử dụng mục tiêu (006/05) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết trình độ kiến thức của đối tượng sử dụng mà tài liệu hướng tới 
phục vụ. Khi tài liệu với nội dung dữ kiện được coi là thích hợp với từ hai loại đối tượng sử dụng 
trở lên, thì mã này được nhập cho đối tượng sử dụng đầu tiên. Khi biểu ghi có cả thông tin về 
lớp đọc và tuổi quan tâm hoặc mức quan tâm trong trường 521 (Phụ chú đối tượng sử dụng), vị 
trí 22 của trường 008 được mã dựa trên thông tin về lớp quan tâm hoặc tuổi quan tâm. Ký tự lấp 
đầy được sử dụng khi không có ý định mã hóa trường 008. 

# - Không biết hoặc không chỉ rõ 
Mã # cho biết đối tượng sử dụng mục tiêu của tài liệu không biết hoặc không được nêu rõ. 

008/22 
245 02$aConsumer’s guide to auto repair costs. 

a - Trẻ em trước tuổi đi học 
Mã a cho biết tài liệu dành cho trẻ em trước tuổi đi học. (Trẻ em trước tuổi đến trường, 
nhưng không bao gồm trẻ mẫu giáo). 

b - Học sinh tiểu học 
Mã b cho biết tài liệu dành cho học sinh trong trường tiểu học, tới lớp 3. 

c - Trung học cơ sở    
Mã c cho biết tài liệu dành cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8. 

d - Trung học phổ thông 
Mã d cho biết tài liệu dành cho học sinh em từ lớp 9 đến lớp 12. 

e - Người lớn 
Mã d cho biết tài liệu dành cho người lớn. 

f - Chuyên gia 
Mã f cho biết tài liệu dành hạn chế cho nhóm người đọc đặc biệt, và bản chất trình bày làm 
cho tài liệu ít được quan tâm bởi những người đọc khác. Thí dụ về tài liệu đựoc dùng mã f 
bao gồm: 1) Tài liệu kỹ thuật dành cho người đọc chuyên ngành, 2) Tài liệu dành cho một 
nhóm người đọc hạn chế, thí dụ, nhân viên trong một cơ quan. 

 008/22  f 

 245        10$aMARC for library use. 
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g - Đại chúng 
Mã g cho biết tài liệu dành cho mối quan tâm chung chứ không dành cho một nhóm người 
đọc cụ thể. Mã này được sử dụng với những tác phẩm trinh thám mà không được mã bằng 
một mã thích hợp khác. 

008/22 g 
245 10$aLetter from Peking:$ba novel. 

j - Vị thành niên 
Mã j cho biết tài liệu dành cho học sinh hoặc thanh niên độ tuổi 15 hoặc lớp 9. Mã này được 
sử dụng khi không yêu cầu có mã cụ thể hơn cho đối tượng sử dụng là thanh niên. 

008/22 j 
245 #0$aGrizzly bear$xJuvenile literature. 
 
008/22 j 
245 00$aSartuday morning heroes... 

 

23  Hình thức tài liệu (006/06) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết hình thức của tài liệu. Ký tự lấp đầy có thể được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí ký tự này của trường 008, nhưng điều này không khuyến khích vì 
thông tin về hình thức tài liệu thường được dùng để tìm tin và phát hiện trùng lặp biểu ghi. 

# - Không thuộc các dạng sau 
Mã # cho biết tài liệu không thuộc một trong các mã được xác định dưới đây. 

a - Vi phim 
Mã a cho biết tài liệu là vi phim. 

b - Vi phiếu 
Mã b cho biết tài liệu là vi phiếu. 

 008/23  b 

 300     ##$a1 vi phiếu; $c 10x15 cm. 

c - Tấm mờ vi ảnh 
Mã c cho biết tài liệu là tấm mờ vi ảnh. 

d - Tài liệu in cỡ lớn 
Mã d cho biết tài liệu dưới dạng in cỡ lớn. 

008/23 d 
250 ##$aLarge print ed. 

f - Chữ braille/chữ nổi 

Mã f cho biết tài liệu ở dạng chữ nổi. 
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r - Tái bản in thông thường 
Mã r cho biết tài liệu được tái bản dưới dạng in bình thường mắt thường đọc được, thí dụ một 
bản photocopy. 

008/23 r 
500 ##$aBản tái bản sao lại của lần xuất bản 1963. 

s - Tài liệu điện tử 
Mã s cho biết tài liệu chủ định để thao tác bằng máy tính. Tài liệu này có thể chứa trên các 
vật mang được truy cập trực tiếp hoặc từ xa, trong nhiều trường hợp  cần phải sử dụng các 
thiết bị ngoại vi gắn với máy tính (Như đầu đọc CD-ROM). Mã này không dùng cho các tài 
liệu không sử dụng máy tính (như đĩa nhạc, băng nhạc). 

 

24 - 27  Bản chất nội dung (006/07-10) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết tài liệu chứa một số dạng tài liệu. Nhìn chung, mã  đặc thù này 
chỉ được sử dụng nếu một phần lớn tài liệu là dạng tài liệu được biểu diễn bởi mã này. Thông tin 
cho các vị trí ký tự này thường được lấy từ phần khác của biểu ghi thư mục (như trường 245 
(Thông tin nhan đề), 5XX các trường phụ chú, hoặc 6XX Các trường tiêu đề bổ sung chủ đề). 
Có thể có tới bốn mã, theo trật tự chữ cái. Nếu sử dụng ít hơn bốn mã, các mã này căn lề trái và 
các vị trí không sử dụng sẽ chứa ký tự trống (#). Nếu có trên bốn mã thích hợp với tài liệu, thì 
chọn bốn mã quan trọng nhất. Nếu không có mã nào áp dụng, thì tất cả các vị trí ký tự chứa 
khoảng trống (####). Bốn ký tự lấp đầy (||||) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí ký 
tự này của trường 008. 

# - Không nêu rõ bản chất nội dung 
Mã khoảng trống (#) cho biết bản chất nội dung của tài liệu không xác định. Khi khoảng 
trống (#) được sử dụng ở vị trí 008/24, sẽ có ba khoảng trống khác tiếp ở phía sau. 

008/24 #### 
245 14$aThe responsibilities of leadership / $c... 
 [Bản chất nội dung không xác định cụ thể] 

a - Tóm tắt 
Mã a cho biết tài liệu chứa bài tóm tắt các xuất bản phẩm khác. Mã này không được sử dụng 
khi xuất bản phẩm chứa bài tóm tắt nội dung của chính nó. 

b - Thư mục 
Mã b cho biết một phần hay toàn bộ tài liệu là thư mục hoặc các thư mục. Mã này được sử 
dụng nếu thư mục đủ lớn đáng để đề cập đến trong biểu ghi thư mục. Chú ý: vì các thư mục 
được tính đến như một phần của định nghĩa mã n, nên mã b không được sử dụng khi mã n có 
mặt. 

008/24 b### 
500 ##$aTh− môc: tr. 104-177. 
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c - Môc lôc/catalo 
Mã c cho biết tài liệu là mục lục/catalo. Mã này cũng bao gồm danh sách  các đối tượng  
được sưu tập, như tem, tiền xu hoặc tờ giới thiệu, catalo thương mại. Với mục lục sách, băng 
ghi âm hoặc hình ảnh động, các mã b (Thư mục), mã k (Danh mục đĩa), q (Cảnh trong phim) 
được xác định với mã c. 

d - Từ điển 
Mã d cho biết tài liệu là từ điển, từ điển thuật ngữ hoặc từ điển địa lý. Chỉ mục/Phụ lục được 
mã hoá là Bảng tra (mã i). Các từ điển tiểu sử chuyên khảo được mã hoá là tiểu sử được sưu 
tập (Mã c) trong vị trí 34 của trường 008 (Tiểu sử), không phải là mã từ điển ở đây. 

008/24 d### 
500 10$aTừ điển ngôn ngữ Kê bếch. 

e - Bách khoa thư   
Mã e cho biết tài liệu là bách khoa thư hoặc nghiên cứu toàn diện về một chủ đề đặc biệt. 

f - Sách tra cứu 
Mã f cho biết tài liệu là sách tra cứu. 

g - Các bài báo luật pháp 
Mã g cho biết tài liệu chứa nhiều bài báo về các chủ đề luật pháp, như các bài được xuất bản 
trong tài liệu tổng quan của trường luật. 

008/24 gl## 
245 10$aLaw of the land interpreted:$bcompendium of contemporary law with analyses 

and commentary/$cedited by... 

i - Chỉ mục/bảng tra 
Mã f cho biết tài liệu là bảng tra/chỉ mục đến một tài liệu khác hơn là chính nó. Mã i không 
được sử dụng khi ấn phẩm chứa bảng tra của chính mình. 

j - Sáng chế 
Mã j cho biết tài liệu chứa mô tả chi tiết của sáng chế hoặc phát minh của một quá trình, máy 
móc, sản xuất, cấu tạo của một chất mới hoặc hữu ích, hoặc những cải tiến của các quá trình 
máy móc hoặc chất nói trên.  Sáng chế có thể là một trong số các loại tài liệu sau: sáng chế 
hoặc tài liệu tương tự (như chứng nhận của người sáng chế), đăng ký sáng chế (đăng ký trong 
nước, nước ngoài, ưu tiên...)  hoặc sự tiếp tục/phân chia một trong các tài liệu nêu trên.  

k - Danh mục đĩa (Discographies) 
Mã k cho biết tài liệu trọn vẹn hay phần lớn của nó là danh mục đĩa hoặc thư mục các tài liệu 
ghi âm. Mã này chỉ được sử dụng khi phần danh mục đủ quan trọng để được trình bày trong 
biểu ghi thư mục này. Đối với danh mục đĩa cũng là mục lục , cả mã k và mã c được sử dụng. 

008/24 bkq# 
504 ##$aTh− môc: tr. 80-84. 
504 ##$aDanh mục đĩa: tr. 85-97. 
504 ##$aDanh mục phim: tr. 98-101. 

- 213 - 



 

l - Văn bản pháp luật 
Mã l cho biết tài liệu chứa toàn bộ hay một phần các văn bản luật của các cơ quan lập pháp 
được xuất bản thành đạo luật hoặc không. Mã l cũng được sử dụng khi tác phẩm chứa các 
điều khoản hoặc thể chế được ban hành bởi các cơ quan hành chính hoặc hành pháp. 

m - Luận án 
Mã m cho biết tài liệu là luận án, luận văn hoặc công trình được xem là được biên  soạn đáp 
ứng yêu cầu để có chứng nhận hoặc công nhận trình độ khoa học, học vị. 

n - Tổng quan tài liệu về một chủ đề 
Mã n cho biết tài liệu là các tổng quan trọn vẹn tóm tắt những gì đã được xuất bản về một 
chủ đề, thường có danh sách tài liệu tham khảo trong nội dung của công trình hoặc thư mục. 
Ghi chú: Vì thư mục được xem là một phần của mã n, nên mã b (Thư mục) không được nhập 
vào khi mã n có mặt. 

o - Tổng luận 
Mã o cho biết tài liệu là tổng quan có phê phán các công trình đã được biên soạn hoặc xuất 
bản hoặc trình bày (như sách, phim, băng ghi âm, sân khấu). 

p - Các văn bản lập trình 
Mã p cho biết tài liệu là một văn bản lập trình (mã nguồn). 

q - Thư mục phim 
Mã q cho biết tài liệu trọn vẹn hay phần lớn của nó là danh mục phim. Mã này chỉ được sử 
dụng khi danh phim đủ quan trọng để có thể được đề cập đến trong biểu ghi thư mục. Đối với 
các danh phim cũng là catalo phim, thì cả hai mã q và c (Catalo) cũng được sử dụng. 

008/24 bkq# 
504 ##$aTh− môc: tr. 80-84. 
504 ##$aDanh mục đĩa: tr. 85-97. 
504 ##$aDanh mục phim: tr. 98-101. 

r - Danh bạ 
Mã r cho biết tài liệu là một danh bạ, danh sách cá nhân hoặc cơ quan. Các từ điển tiểu sử 
chuyên khảo được mã hoá theo tiểu sử được sưu tập (mã c) trong vị trí 34 của trường 008 
(Tiểu sử) hơn là danh bạ ở đây. 

s - Số liệu thống kê 
Mã s cho biết tài liệu trọn vẹn hay phần lớn tài liệu là tập hợp dữ liệu thống kê về một chủ 
đề. Mã này không được sử dụng cho tác phẩm nói về phương pháp luận thống kê. 

t - Báo cáo kỹ thuật 
Mã t cho biết tài liệu chứa báo cáo kỹ thuật. Đây là tác phẩm là kết quả của một nghiên cứu 
khoa học hoặc phát triển kỹ thuật, thử nghiệm, đánh giá được trình bày dưới dạng phù hợp để 
phổ biến cho cộng đồng kỹ thuật. 
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v - Các vụ kiện và tóm tắt các vụ kiện 
Mã v cho biết tài liệu chứa các tranh tụng, như các phán xét của toà án của một phiên toà cụ 
thể, thời gian thụ lý vụ án hoặc cơ quan hành chính. 

w - Báo cáo và tóm tắt về luật 
Mã w cho biết tài liệu chứa các phán quyết của toà án hoặc cơ quan hành chính. Mã này 
cũng được sử dụng khi tác phẩm chứa nội dung tóm tắt các phán quyết này. 

z - Hiệp ước 
Mã z cho biết tài liệu là hiệp ước được thoả thuận bởi từ hai thành viên tham gia trở lên để 
gải quyết các vấn đề bất đồng, thiết lập quan hệ các quyền hợp pháp. 

 

28  Xuất bản phẩm chính phủ (006/11) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết có phải tài liệu được xuất bản hay sản xuất bởi hoặc cho một cơ 
quan chính quyền quốc tế, quốc gia, bang, thành phố hoặc địa phương hoặc bởi bất kỳ một chi 
nhánh nào của các cơ quan này hay không. Mã này cũng mô tả cấp độ tài phán của cơ quan 
chính phủ đi cùng với tài liệu. Cơ quan chính phủ và tất cả các chi nhánh của nó được xử lý như 
là cơ quan chính phủ cho dù chúng được nhập làm tiêu đề như thế nào (tức là nhập vào dưới một 
pháp nhân hay không). Trong biểu ghi thư mục, tên cơ quan không nhất thiết phải được nhập 
vào tiêu đề chính hoặc tiêu đề bổ sung, nhưng nó có thể được đặt tên là nhà xuất bản, v.v. trong 
phạm vi xuất bản, phổ biến... hoặc là cơ quan yêu cầu tài liệu phải được xuất bản (thường là khi 
cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu). Khi không chắc chắn, thì xử lý tài liệu 
này là xuất bản phẩm chính phủ. Ký tự lấp đầy được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 
này của trường 008. 

 

Hướng dẫn cho một số loại ấn phẩm 

Các nước xã hội chủ nghĩa-Vì mã hoá tất cả các loại tài liệu được xuất bản ở các nước xã hội 
chủ nghĩa là xuất bản phẩm của chính phủ có thể hạn chế việc sử dụng tài liệu này, nên  mã hoá 
chỉ sử dụng đối với cùng một loại cơ quan có thể được xem là cơ quan chính phủ trong các nước 
không phải xã hội chủ nghĩa. Khi mã hoá các tài liệu trong nhóm này, khi không chắc chắn, xử 
lý tài liệu là xuất bản phẩm chính phủ. 

Hai cấp-Nếu tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bằng cách phối hợp các cơ quan chính phủ ở 
hai cấp khác nhau, thì nhập mã cho mức cơ quan chính phủ cấp cao hơn 

Các xuất bản phẩm cơ quan khoa học-ở Mỹ, tài liệu được xuất bản bởi các viện khoa học 
được xem là xuất bản phẩm của chính phủ nếu viện khoa học này được thành lập và kiểm soát  
bởi chính phủ. 

Các nhà xuất bản trường đại học-ở Mỹ, tài liệu được xuất bản bởi nhà xuất bản trường đại 
học được xem là xuất bản phẩm chính phủ nếu nhà xuất bản này được thành lập và kiểm soát 
bởi chính quyền (như các nhà xuất bản trường đại học của bang ở Mỹ). 
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# - Không phải xuất bản phẩm chính phủ 
Mã # cho biết tài liệu không được xuất bản bởi hoặc dành cho cơ quan chính phủ. 

08/28 # 
110 2#$aInternational Comparative Literature Association. 
 
08/28  # 
260  #$aNew York:$bMacmillan,$c1983. 

a - Bộ phận tự trị hoặc bán tự trị 
Mã a cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan chính phủ thuộc bộ phận 
tự trị hoặc bán tự trị của đất nước. 

08/28  a 
110 1#$aSabah. 

c - Nhiều địa phương 
Mã c cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi cấp chính quyền của nhiều địa phương 
được định nghĩa là tập hợp pháp quyền khu vực dưới cấp bang. 

08/28  c 
110 2#$aHouston Independent School District. 

f - Quốc gia/liên bang 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan cấp quốc gia hoặc liên 
bang (Tức cơ quan quốc gia có chủ quyền, như Canada). Mã f được sử dụng cho các chính 
phủ Anh, Wales, Scotland và Bắc Ailen. Mã f cũng được sử dụng cho các khu tự trị bộ lạc da 
đỏ Mỹ. 

08/28 f 
110 2#$aNational Agricultural Library. 

i - Liên chính phủ/quốc tế 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một tổ chức quốc tế  hoặc liên chính 
phủ. 

08/28 i 
110 2#$aUnited Nations.$bSecretary-General. 

l - Địa phương 
Mã l cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho một cơ quan pháp quyền địa 
phương như hạt, thành phố, thị trấn... 

08/28 l 
110 2#$aMexico City (Mexico) 

m - Nhiều bang 
Mã m cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một tập hợp vùng các cơ quan pháp 
quyền địa phương như bang, thành phố, vùng lãnh thổ... 

08/28 l 
110 2#$aCouncil of State Governments. 
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o - Xuất bản phẩm chính phủ không xác định cấp 
Mã o cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan chính phủ nhưng mức độ 
thẩm quyền không thể xác định. 

s - Bang, thành phố, địa phương trực thuộc 
Mã s cho biết cấp độ thẩm quyền của cơ quan chính phủ xuất bản hoặc sản xuất tài liệu là 
bang, thành phố, lãnh thổ hoặc các cơ quan pháp quyền độc lập khác. 

08/28 s 
110 1#$aVirginia.$bGovernor. 

u - Không biết xuất bản phẩm có phải của chính phủ hay không 
Mã u cho biết không biết tài liệu có được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho một cơ quan 
chính phủ hay không. 

z - Khác 
Mã z cho biết dạng xuất bản phẩm chính phủ không thuộc các mã đã xác định. 

 

29 Xuất bản phẩm hội nghị (006/12) 

Mã số một ký tự cho biết có phải công trình bao gồm các kỷ yếu, báo cáo hoặc tóm tắt hội nghị 
hay không. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí ký tự này của 
trường 008. Các dạng sau đây được xem là xuất bản phẩm hội nghị: 

− Kỷ yếu, gồm sưu tập hoặc sưu tập từng phần các bài tham luận (hoặc bài viết, tiểu luận.. 
dựa trên các bài báo) trình bày tại hội nghị hoặc hội thảo; 

− Sưu tập từng phần được định nghĩa là công trình có từ hai bài trở lên (hoặc bài viết, tiểu 
luận.. dựa trên các bài tham luận) trình bày tại hội nghị hoặc hội thảo; 

− Sưu tập các bản in lại các bài tham luận hội nghị. 

Các dạng xuất bản phẩm sau đây không được xem là xuất bản phẩm hội nghị: 

− Các công trình chứa hoặc dựa trên một bài viết riêng lẻ; 
− Các bài trình bày của các cơ quan lập pháp; 
− Các khoá học trong trường phổ thông (Trừ khi tiêu đề chính là tên của hội nghị). 

0 - Không phải xuất bản phẩm hội nghị 
Mã 0 cho biết tài liệu không phải là xuất bản phẩm hội nghị. 

008/29 0 
245 12$aA first course in physics / $cby Robert Andrew Millikan... 

1 - Xuất bản phẩm hội nghị 
Mã 1 cho biết tài liệu là xuất bản phẩm hội nghị. 

008/29 1 
245 10$aProceeding of the Third Seminar on Quantum Gravity... 
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30 Xuất bản phẩm kỷ niệm (006/13) 

Mã dạng số một ký tự cho biết có phải công trình này là xuất bản phẩm kỷ niệm hay không. 
Xuất bản phẩm kỷ niệm được định nghĩa là một xuất bản phẩm bổ sung hoặc kỷ niệm thường 
dưới hình thức một sưu tập các bài luận, địa chỉ hoặc tiểu sử, hoặc các bài viết về tiểu sử, thư 
mục, khoa học. Nó thường bao gồm các công trình nghiên cứu được xuất bản để tưởng nhớ với 
sự tôn kính một người, một cơ quan, hoặc một hội, thường là vào dịp lễ kỷ niệm. Một xuất bản 
phẩm kỷ niệm thực sự thường viết về cá nhân, tập thể, hội  mà nó tưởng nhớ trên các nguồn tin 
chính (Như trang tên). Tên của công trình này có thể có hoặc không có từ kỷ niệm. Các hướng 
dẫn cho biết tài liệu là xuất bản phẩm kỷ niệm có thể bao gồm: bài báo viết để tưởng nhớ, với sự 
tưởng nhớ, tưởng niệm (papers in honor of, in memory of, commenmorating,�) và các cụm từ 
tương đương bằng tiếng nước ngoài. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá 
vị trí ký tự này của trường 008. 

0 - Không phải xuất bản phẩm kỷ niệm 
Mã 0 cho biết tài liệu không phải là xuất bản phẩm kỷ niệm. 

008/30 0 
245 10$aEssay on nuclear physics. 

1 - Xuất bản phẩm kỷ niệm 
Mã 1 cho biết tài liệu là xuất bản phẩm kỷ niệm. 

008/30 1 
245 10$aFoundations of mathematics:$bsymposium papers commemorating the sixtieth 

birday of Kurt Godel. 
 
008/30 1 

 245 10$aFestschrift to honor F. Wilbur Gingrich, lexicographer... 

 

31 Bảng tra, chỉ mục (006/14) 

Mã dạng số một ký tự cho biết tài liệu có chứa bảng tra cho nội dung của chính nó hay không. 
Thông tin về dữ liệu này có thể lấy từ một thông báo về bảng tra được nhập  trong phần khác 
của biểu ghi thư mục (như nhan đề hoặc phụ chú). Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có 
ý định mã hoá vị trí ký tự này của trường 008. 

0 - Không có bảng tra 
Mã 0 cho biết tài liệu này không chứa bảng tra tới nội dung của chính nó. 

008/31 0 
 [Không chỉ dẫn bảng tra trong dữ liệu thư mục] 

1 - Có bảng tra 
Mã 1 cho biết tài liệu chứa bảng tra tới nội dung của chính nó. 
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008/31 1 
500 10$aCó bảng tra. 
 
008/31 1 
245 14$aThe corporate law of District of Columbia:$bannotated: with index/$cby 

Frederick S. Tyler.... 

 

32 Không xác định (006/15) 

Vị trí ký tự này không xác định; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

33 Thể loại văn học (006/16) 

Mã một ký tự cho biết thể loại văn học của tài liệu. Mã số 0 và 1 cung cấp dấu hiệu nhận dạng 
chung là tài liệu có phải là tiểu thuyết hư cấu hay không.  Các mã chữ cái có thể được sử dụng 
để xác định các thể loại văn học cụ thể. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không mã hoá vị trí 
ký tự này của trường 008. 

0 - Không phải là tiểu thuyết hư cấu (không nêu rõ) 
Mã 0 cho biết tài liệu này không phải là tiểu thuyết hư cấu hoặc không nêu rõ thể loại. 

008/33 0 
100 1$aClarke, Mary,$d1923- 
245 10$aBallet in art:$bfrom the Renaissance to the present... 

1 - Tiểu thuyết hư cấu 
Mã 1 cho biết tài liệu là một tiểu thuyết hư cấu, nhưng dấu hiệu nhận dạng chi tiết không yêu 
cầu. 

008/33 1 
100 1#$aDalgliesh, Alica,$d1893- 
245 14$aThe bears on Hemlock Mountainch.. 
650 #1$aGấu$xTiểu thuyết hư cấu. 

c - Truyện tranh hài hước 
Mã c cho biết tài liệu là một truyện tranh hài hước. 

d - Kịch 
Mã d cho biết tài liệu là một kịch bản. 

e - Văn xuôi 
Mã e cho biết tài liệu là một bài luận. 

f - Tiểu thuyết 
Mã f cho biết tài liệu là tiểu thuyết. 
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h - Truyện cười, trào phúng 
Mã h cho biết tài liệu là một truyện cười, truyện trào phúng hoặc thể loại tương tự. 

i - Thư 
Mã i cho biết tài liệu là một bức thư hoặc sưu tập các bức thư. 

j - Truyện ngắn 
Mã j cho biết tài liệu là một truyện ngắn hay sưu tập các truyện ngắn. 

m - Thể loại hỗn hợp 
Mã m cho biết tài liệu là tập hợp nhiều thể loại văn học khác nhau (như thơ, truyện ngắn). 

p - Thơ 
Mã p cho biết tài liệu là bài thơ hoặc sưu tập các bài thơ. 

s - Bài diễn văn     
Mã s cho biết tài liệu là một bài diễn văn hay sưu tập các bài diễn văn. 

u - Không biết thể loại 
Mã u cho biết không biết thể loại văn học của tài liệu. 

 

34 Tiểu sử (006/17) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết tài liệu có phải là tiểu sử hay không, nếu có, đặc điểm tiểu sử là 
gì.. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí ký tự này của trường 008. 

# - Không phải là tài liệu tiểu sử 
Mã # cho biết tài liệu này không phải là tiểu sử hay tự thuật. 

008/34 # 
245 00$aDictionary of Russian verbs. 

a - Tự thuật/tự truyện 
Mã a cho biết tài liệu là một tác phẩm tự thuật. 

b - Tiểu sử cá nhân 
Mã b cho biết tài liệu là tiểu sử của một cá nhân. 

008/34 b 
100 1#$aDampenon, Philippe. 
245 10$aMichel Sardou/$cpar Phlippe Dampenon. 

c - Tiểu sử tập thể 
Mã c cho biết tài liệu chứa tài liệu tiểu sử của từ hai cá nhân trở lên. 

008/34 c 
100 1#$aDampenon, Philippe. 

- 220 - 



 

245 10$aUnited States music:$bsources of bibliography and collective biography. 

d - Chứa thông tin tiểu sử  
Mã d cho biết tài liệu chứa thông tin tiểu sử của một cá nhân. 

008/34 d 
245 10$aCorrespondance inÐdite de Victor... $bprÐcÐdÐe d’une notice... 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Chữ hoa-Mã chữ cái được nhập vào bằng chữ thường. 

Độ dài trường-Trường 008 phải luôn chứa 40 vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

008/22 Đối tượng sử dụng 

u Tài liệu học tập cho cấp 1 [Lỗi thời] [Chỉ với CAN/MARC] 

v Tài liệu học tập cho cấp 2 [Lỗi thời] [Chỉ với CAN/MARC] 

Trước khi định nghĩa mã g năm 1995, chỉ có các mã # và j được sử dụng trong USMARC. 

 

008/23 Hình thức tư liệu 

# Không thuộc các loại sau [Định nghĩa lại]  

g Băng giấy đục lỗ [Lỗi thời] 

h Băng từ [Lỗi thời] 

i Đa phương tiện [Lỗi thời] 

z Hình thức tái bản khác [Lỗi thời] 

Mã # (Không phải là một phiên bản) đã được định nghĩa lại năm 1987 khi đó trọng tâm của vị trí 23 
của trường 008 đã thay đổi. Các mã khác đã lỗi thời năm 1987 khi mã vị trí 23 của trường 008 (Hình 
thức mã phiên bản) được định nghĩa lại là thông tin về vật mang của tài liệu hơn là các phiên bản thư 
mục. 

 

008/24-27 Bản chất nội dung 

h Sách tra cứu [Lỗi thời] [Chỉ với USMARC] 

k Các tiêu chuẩn chính thức [Định nghĩa lại, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

q Các bài kiểm tra [Định nghĩa lại, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

x Các báo cáo kỹ thuật [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 
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y Niên giám [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

3 Danh mục đĩa [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

4 Danh mục phim [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

Trước năm 1979, sách tra cứu đã được định nghĩa bởi mã h; hiện nay dùng là mã f. Trước năm 1987, 
danh mục đĩa được định nghĩa bởi mã b. 

 

008/28  Xuất bản phẩm chính phủ 

n Xuất bản phẩm chính phủ-cấp không xác định [Lỗi thời] 

Trước năm 1979, cấp không xác định được định nghgiã bởi mã n; hiện nay dùng mã o. 

 

008/32 Tiêu đề chính trong nội dung biểu ghi [Lỗi thời] 

Định nghĩa này đã lỗi thời năm 1990. Các mã đã được định nghĩa là: 0 (Tiêu đề chính không ở trong 
nội dung tiêu đề), 1 (Tiêu đề chính trong nội dung tiêu đề). 
 

008/33  Thể loại văn học 

# Không phải là tiểu thuyết viễn tưởng [Lỗi thời, 1997] [Chỉ với CAN/MARC] 

Trước khi định nghĩa lại các mã 11 mới và đổi tên của vị trí ký tự này thành thể loại văn học 
năm 1997, chỉ có các mã chung 0 (Không phải tiểu thuyết viễn tưởng) và 1 (Tiểu thuyết viễn tưởng) 
được sử dụng trong USMARC. 
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008   Tệp tin (KL) 

Chỉ thị và mã trường con 

Các vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị và mã trường con; các phần tử dữ liệu được định nghĩa theo vị trí. 

18-21 Không xác định (006/01-04) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

22 Đối tượng sử dụng (006/05) 
# Không biết hoặc không nêu rõ 
a Trẻ em trước tuổi đến trường 
b Học sinh tiểu học 
c Trung học cơ sở 
d Trung học phổ thông 
e Người lớn 
f Chuyên gia 
g Đại chúng 
j Vị thành niên 
| Không có ý định mã hoá 
 

23-25 Không xác định (006/06-08) 
 

26 Loại tệp tin (006/09) 
a Dữ liệu số 
b Chương trình máy tính 
c Trình bày 
d Tài liệu 
e Dữ liệu thư mục 
f Phông chữ 
g Trò chơi 
h Âm thanh 
i Đa phương tiện tương tác 
j Hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến 
m Tổ hợp 

u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

27 Không xác định (006/10) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

28 Xuất bản phẩm chính phủ (006/11) 
# Không phải xuất bản phẩm chính 

phủ 
a Bộ phận tự trị hoặc bán tự trị 
c Nhiều địa phương 
f Liên bang/quốc gia 
i Quốc tế/liên chính phủ 
l Địa phương 
m Nhiều bang 
o Xuất bản chính phủ-cấp không xác 

định 
s Bang, thành phố, lãnh thổ, khu vực 

tự trị... 
u Không biết tài liệu có phải là xuất 

bản phẩm chính phủ hay không 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

29-34 Không xác định (006/12-17) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và vị  trí ký tự 

Các mã về tệp tin của trường 008/18-34 được sử dụng khi vị trí Đầu biểu/06 (Dạng biểu ghi) 
chứa mã m. Các vị trí 01-17 và 35-39 của trường 008 được định nghĩa giống nhau trong toàn bộ 
trường 008 và được mô tả trong Phần 008-Tất cả các tài liệu. 

Các vị trí 18-34 của trường 008 tương ứng với các phần tử dữ liệu được định nghĩa theo vị trí 
tương đương trong trường 008/01-17 khi vị trí 00 của trường 006 (Dạng tài liệu) chứa mã m (Tệp tin). 
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Chi tiết về các mã cụ thể được định nghĩa cho các vị trí ký tự tương ứng trong trường 006 và 008 đối 
với các tệp tin được nêu trong phần Hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung của trường 008-Các 
tệp tin. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Bốn vị trí ký tự này không xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

18-21 Không xác định (006/01-04) 

22 Đối tượng sử dụng (006/05) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đối tượng sử dụng mà tài liệu hướng tới. Nó được sử dụng trước 
hết cho các tài liệu là tệp tin đào tạo. Khi tài liệu có nội dung dữ kiện (số) được xem là thích 
hợp cho từ hai đối tượng sử dụng trở lên, mã được nhập cho đối tượng sử dụng chủ yếu. Ký tự 
lấp đầy (|) được dùng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

Khi biểu ghi có cả hai thông tin về cấp đọc và tuổi quan tâm hoặc cấp quan tâm trong trường 
521 (Phụ chú đối tượng sử dụng), thì vị trí 22 của trường 008 được mã hoá dựa trên thông tin về 
cấp hoặc tuổi quan tâm. 

# - Không xác định hoặc không nêu rõ 
Mã # cho biết đối tượng sử dụng mà tài liệu hướng tới là không biết hoặc không nêu rõ. 

008/22 # 
245 10$aMacPoint $h[tÖp tin] / $cwriten by Bill Atkinson 

a - Trẻ em trước tuổi đến trường 
Mã a cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là trẻ em trước tuổi đến trường (trẻ em chưa đi học, 
nhưng không gồm nhà trẻ). 

008/22 a 
245 10$aSesame Street letters for you$h[tÖp tin]. 

b - Học sinh tiểu học 
Mã b cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là trẻ em từ độ tuổi nhà trẻ đến lớp 3. 

008/22 b 
245 10$aAlphabet zoo$h[tÖp tin]. 

c - Trung học cơ sở 
Mã c cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là học sinh từ lớp 4 đến lớp 8. 

008/22 c 
245 10$aEating for good health$h[tÖp tin]/$cwriten by Del Surette. 
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d - Trung học phổ thông 
Mã d cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. 

008/22 d 
245 10$aBumble plot$h[tÖp tin] / $cby Leslie Grimm; artist, Corinne. 

e - Người lớn 
Mã e cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là người lớn. 

008/22 e 
245 00$aMaln Tax 1985 $h[tÖp tin] / $cdeveloped by Micheal W. Morgan... 

f - Chuyên gia 
Mã f cho biết đối tượng sử dụng tài liệu dùng cho nhóm hẹp các đối tượng sử dụng nào đó và 
bản chất trình bày làm cho tài liệu ít được quan tâm bởi nhóm đối tượng khác. Thí dụ tài liệu 
được mã hoá bởi f gồm: 1).Phần mềm kỹ thuật dành cho các chuyên gia và 2). Tài liệu dành 
cho một số ít người đọc, như nhân viên của một cơ quan. 

008/22 f 
00$aDimentional analysis$h[tÖp tin]:$bengineering software... 

g - Đại chúng 
Mã g cho biết tài liệu dành cho mối quan tâm chung không dành riêng cho đối tượng sử dụng 
có trình độ kiến thức đặc biệt. Mã này được dùng cho các tác phẩm hư cấu mà không sử 
dụng mã nào thích hợp hơn. 

008/22 g 
245 00$a[Lode runner]$h[tÖp tin]. 

j - Vị thành niên 
Mã j cho biết đối tượng sử dụng tài liệu trẻ em và thanh niên ở lứa tuổi 15 tuổi hoặc lớp 9. 
Mã này được sử dụng khi không muốn mã cụ thể hơn cho đối tượng sử dụng là vị thành niên. 

008/22j 
245 00$aEasy color paint$h[tÖp tin]. 

 

23 - 25  Không xác định (006/09) 

Ba vị trí ký tự này không xác dịnh; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

26   Loại tệp tin (006/09) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại nguồn tin điện tử được mô tả. Loại của nguồn tin điện tử cụ 
thể được mô tả nội dung trường 516 (Phụ chú loại tệp tin/dữ liệu). Ký tự lấp đầy được sử dụng 
khi không có ý định mã hoá vị trí ký tự này. 

- 225 - 



 

a - Dữ liệu số 
Mã a cho biết rằng nguồn dữ liệu hầu hết chứa số hoặc trình bày dưới dạng số, như các biểu 
ghi chứa thông tin về điểm thi của sinh viên, thông tin về số liệu thống kê của đội bóng đá... 
Thông tin này là những số liệu điều tra gốc và hoặc thông tin được tóm tắt hoặc xử lý bằng 
thống kê. 

008/26a 
516 ##$aDữ liệu số 

b - Chương trình máy tính 
Mã b cho biết rằng nguồn dữ liệu hầu hết chứa một tập có thứ tự các lệnh hướng dẫn máy 
tính thực hiện các thao tác cơ bản và nhận biết thông tin và các cơ chế cần thiết. Loại này bao 
gồm chương trình trò chơi,  phần mềm máy tính và mô hình máy tính. Một số loại chương 
trình máy tính (trò chơi, font chữ..) được nhận dạng bằng các mã riêng trong vị trí ký tự này. 

008/26b 
516 ##$aCh−ơng trình máy tính 

c - Trình bày 
Mã c cho biết rằng nguồn dữ liệu điện tử chứa dữ liệu đồ hoạ có thể thao tác kết hợp với các 
dạng tệp khác để tạo ra các mẫu đồ hoạ có thể sử dụng để giải thích hoặc nêu ý nghĩa thông 
tinch Nó không bao gồm tài liệu dưới dạng ảnh. 

008/26c 
516 ##$aDữ liệu đồ hoạ (Bản vẽ kiến trúc) 

d - Tài liệu 
Mã d cho biết rằng nguồn dữ liệu là văn bản, chứa phần lớn thông tin dạng chữ cái (từ hoặc 
câu) được chuyển thành dạng mã hoá có thể xử lý, sắp xếp, thao tác bằng máy và tìm theo 
nhiều hình thức khác nhau. Nó gồm các tài liệu ngôn ngữ được tổ chức dưới dạng văn bản, 
dù được biểu diễn dưới dạng ASCII hay dữ liệu ảnh. Nó bao gồm cả thuộc tính thư mục đơn 
lẻ lẫn tập hợp các thư mục. Các tài liệu mà mục tiêu là văn bản, kể cả khi có phần mềm tìm 
tin, cũng được mã hoá ở đây. 

008/26 d 
516 ##$aVăn bản (Báo cáo và phân tích luật) 

e - Dữ liệu thư mục 
Mã e cho biết rằng nguồn tin điện tử chứa dữ liệu với trích dẫn thư mục. Dữ liệu này bao 
gồm mục lục thư viện hoặc cơ sở dữ liệu trích dẫn. Dữ liệu này có thể có cấu trúc hoặc 
không có cấu trúc. Phần mềm tìm tin có thể có mặt, những mục đích của biểu ghi là mô tả 
nội dung dữ liệu thư mục hoặc cơ sở dữ liệu thư mục, hơn là mô tả hệ thống hay dịch vụ trực 
tuyến. 

008/26 e 
516 ##$aMục lục thư viện 

f -Phông chữ 
Mã f cho biết nguồn tin điện tử chứa thông tin cho máy tính để tạo ra phông chữ. 

008/26 f 
516 ##$aPh«ng chữ (Bitmap và PostScript) 
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g - Trò chơi 
Mã g cho biết nguồn tin điện tử là trò chơi với mục đích giải trí hoặc đào tạo. Các trò chơi 
thường bao gồm văn bản và phần mềm. Trò chơi video cũng được tính ở đây. 

008/26 g 
516 ##$aTrò chơi máy tính 

h - Âm thanh 
Mã h cho biết nguồn tin điện tử chứa dữ liệu âm thanh mã hoá sản xuất được bằng máy tính. 

008/26 h 
516 ##$aDữ liệu âm thanh (Tệp tin âm thanh số hoá) 

i - Đa phương tiện tương tác 
Mã i cho biết nguồn tin điện tử được mô tả bởi biểu ghi hỗ trợ cho việc dịch chuyển nhờ việc 
thao tác nhiều loại vật mang khác nhau (audio, video..). Đa phương tiện tương tác thường 
cung cấp cho người dùng mức độ kiểm soát cao hơn, nhiều khi cho phép tương tác đối thoại 
với máy tính và dữ liệu. 

j - Hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến 
Mã j cho biết biểu ghi này dành cho hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến  có thể chứa thông tin 
không phải thư mục. Hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến hỗ trợ tương tác người dùng nhờ hệ 
thống. Nếu trọng tâm của biểu ghi là mô tả bản thân hệ thống, với nội dung của cơ sở dữ liệu 
có trong nó, thì hệ thống được mã hoá với mã này. Nếu nguồn tin là một tệp trực tuyến trong 
đó hệ thống được mô tả ngẫu nhiên, thì hệ thống này được mô tả thành loại khác. Thí dụ về 
hệ thống hoặc dịch vụ trực tuyến là: hệ thống thư viện trực tuyến (gồm nhiều cơ sở dữ liệu 
khác nhau), các site FTP, toà soạn bản tin điện tử, trung tâm  thông tin mạng. 

008/26 j 
516 ##$aHệ  thống thông tin trường học 

m - Tổ hợp 
Mã m được sử dụng khi tài liệu là tổ hợp của từ hai loại tệp tin nêu trên trở lên. 

008/26 m 
516 ##$aCh−ơng trình máy tính và tệp văn bản 

u - Không biết 
Mã u cho biết dạng tệp tin là không biết. 

008/26 u 

z - Khác 
Mã z cho biết dạng tệp không thuộc vào các mã đã định nghĩa. 

008/26 z 
516 ##$aDanh sách gửi thư 
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27   Không xác định (006/10) 

Vị trí ký tự này không xác định; nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

28   Xuất bản phẩm chính phủ (006/11) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết có phải tệp máy tính được xuất bản hay sản xuất bởi hoặc cho 
một cơ quan quốc tế, quốc gia, thành phố, bang hay chính quyền địa phương hay không (bao 
gồm cả mọi hình thức cơ quan liên chính phủ) hoặc bởi một chi nhánh của cơ quan chính phủ. 
Mã này cũng mô tả mức độ pháp lý của cơ quan chính phủ liên quan đến tài liệu. Cơ quan chính 
phủ và tất cả các chi nhánh của nó được xử lý là cơ quan chính phủ cho dù chúng được nhập vào 
biểu ghi theo dạng tiêu đề nào (thí dụ nhập vào mục thẩm quyền pháp lý hay không). Trong 
biểu ghi thư mục, cơ quan này không nhất thiết phải là tiêu đề chính hay tiêu đề bổ sung, nhưng 
nó có thể được đặt tên như cơ quan xuất bản,.. khi xuất bản, phổ biến.. phạm vi hoặc là cơ quan 
yêu cầu tài liệu phải được xuất bản (thường được suy ra khi cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm 
về nội dung của tác phẩm). Khi ngờ vực, tài liệu được xử lý là xuất bản phẩm chính phủ. Ký tự 
lấp đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí ký tự này của trường 008. 

 

Hướng dẫn cho một số dạng ấn phẩm 

Các nước xã hội chủ nghĩa-Vì nếu mã tất cả các loại tài liệu được xuất bản ở các nước xã hội 
chủ nghĩa là ấn phẩm của chính phủ có thể hạn chế việc sử dụng phần tử này, nên việc mã hoá 
chỉ sử dụng đối với cùng một loại cơ quan có thể được xem là cơ quan chính phủ ở các nước 
không phải xã hội chủ nghĩa. Khi mã các tài liệu trong nhóm này, khi không chắc chắn, xử lý 
tài liệu như xuất bản phẩm của chính phủ. 

Hai mức-Nếu tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất phối hợp với cơ quan chính phủ ở hai cáp 
khác nhau, thì nhập mã cho mức cơ quan chính phủ cấp cao hơn 

Các xuất bản phẩm cơ quan khoa học-ở Mỹ, tài liệu được xuất bản bởi các viện khoa học 
được xem là xuất bản phẩm chính phủ nếu viện khoa học này được thành lập và kiểm soát  bởi 
chính quyền. 

Các nhà xuất bản trường đại học-ở Mỹ, tài liệu được xuất bản bởi nhà xuất bản trường đại 
học được xem là xuất bản phẩm của chính phủ nếu nhà xuất bản này được thành lập và kiểm 
soát bởi chính quyền (như các nhà xuất bản trường đại học của bang ở Mỹ). 

# - Không phải xuất bản phẩm chính phủ 
Mã # cho biết tài liệu không được xuất bản bởi hoặc dành cho cơ quan chính phủ. 

08/28  # 
110 2#$aSentinel Software Ltd. 
 
08/28  # 
130 0#$aMs. Pac-Man. 

a - Bộ phận tự trị hoặc bán tự trị 
Mã a cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan chính phủ thuộc bộ phận 
tự trị hoặc bán tự trị của đất nước. 
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08/28  a 
110 1#$aSabah. 

c - Nhiều địa phương 
Mã c cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi chính quyền của nhiều dịa phương 
được định nghĩa là tập hợp pháp quyền khu vực dưới cấp bang. 

08/28  c 
110 2#$aHouston Independent School District. 

f - Quốc gia/liên bang 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan nhà nước quốc gia hoặc 
liên bang, như quốc gia có chủ quyền như Canada. Mã f cũng được sử dụng cho các chính 
phủ Anh, Wales, Scotland và Bắc Ailen. Mã f cũng được sử dụng cho các nhóm khu tự trị bộ 
lạc da đỏ Mỹ. 

08/28  f 
110 2#$aCentre national de la recherche scientifique (France) 

i - Liên chính phủ/quốc tế 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một tổ chức quốc tế  hoặc liên chính 
phủ. 

08/28 i 
110 2#$aUnesco. 

l - Địa phương 
Mã l cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan pháp quyền địa phương 
như hạt, thành phố, thị trấn... 

08/28 l 
110 2#$aSchiedam (Netherlands) 

m - Nhiều bang 
Mã m cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một tập hợp các cơ quan pháp quyền 
địa phương như hạt, thành phố, thị trấn... 

08/28 m 
110 2#$aCouncil of State Governments. 

o - Xuất bản phẩm chính phủ không xác định cấp 
Mã o cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi một cơ quan chính phủ nhưng cấp độ 
không thể xác định. 

s - Bang, thành phố, địa phương trực thuộc 
Mã s cho biết cấp độ của cơ quan chính phủ xuất bản hoặc sản xuất tài liệu là bang, thành 
phố hoặc vùng lãnh thổ.. 

08/28  s 
110 1#$aVirginia.$bDivision of Motor Vehicles. 
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u - Không biết xuất bản phẩm có phải của chính phủ hay không 
Mã u cho biết không biết tài liệu có được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho một cơ quan 
chính phủ hay không. 

z - Khác 
Mã z cho biết dạng xuất bản phẩm của chính phủ không thuộc cãc mã đã xác định. 

 

29-34   Không xác định (006/12-17) 

Sáu vị trí ký tự này không xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy (|). 

 

Quy ước nhập dữ liệu 
Chữ hoa-Mã chữ cái được nhập vào bằng chữ thường. 
Độ dài trường-Trường 008 phải luôn chứa 40 vị trí ký tự. 

Lịch sử định danh nội dung 

008/18 Định kỳ [Lỗi thời] 

Định nghĩa này đã lỗi thời năm 1995. Các mã được định nghĩa là: # (Không xác định được 
định kỳ), a (Hàng năm), b (Hai tháng một kỳ), c (Tuần hai số), d (Hàng ngày), e (Hai tuần một số), f 
(Năm hai số), g (Hai năm một số), h (Ba năm một số), i (Ba số một tuần), j (Ba số một tháng), m 
(Hàng tháng), n (Không sử dụng), q (Hàng quí), s (Tháng hai số), t (Ba số một năm), u (Không biết 
định kỳ), w (Hàng tuần),  z (Khác). Đối với các tệp máy tính xuất bản định kỳ, định kỳ có thể được 
mã hoá trong trường 006/01 dành cho ấn phẩm định kỳ. 

008/19  Tính đều kỳ [Lỗi thời] 

Định nghĩa này đã lỗi thời năm 1995. Các mã đã được định nghĩa là: # (Không áp dụng), n 
(Không đều kỳ được chuẩn hoá), r (Đều kỳ), x (Không đều kỳ hoàn toàn), u (Không biết). Đối với các 
tệp máy tính được xuất bản tiếp tục, tính đều kỳ được mã hoá trong trường 006/02 dành cho ấn phẩm 
tiếp tục. 

008/22 Đối tượng sử dụng [Chỉ với USMARC] 

Trước khi định nghĩa phần tử dữ liệu này năm 1998, không có phần tử dữ liệu này đã không 
được định nghĩa. Trước năm 1993, khi mã j (người dùng là vị thành niên) được định nghĩa, tài liệu cho 
vị thành niên chỉ được xác định bởi mã a (Trước tuổi đi học), b (Tiểu học), c (Trung học cơ sở). 

008/27 Loại máy tính [Lỗi thời] 

Định nghĩa này đã lỗi thời năm 1989. Các mã đã được định nghĩa là: # (Đọc được bằng máy 
tính), z (Khác). 

- 230 - 



 

008   Bản đồ (KL) 

Chỉ thị và trường con 

Vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị và trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị trí .  

18-21 Địa hình (006/01-04) 
#  Không mô tả địa hình 
a  Đường bình độ 
b  Vờn bóng  
c  Thang màu độ cao và độ sâu  
d  Nét chải  
e  Độ sâu/đường đẳng âm  
f  Các đường đặc trưng  
g  Điểm độ cao  
i  Có hình ảnh minh hoạ  
j  Dáng đất  
k  Độ sâu/đường đẳng sâu  
m  Vách đá  
z  Loại khác  
|  Không có ý định mã hoá  
 

22-23 Lưới chiếu (006/05-06)  
bb  Không xác định lưới chiếu  
aa  Lưới chiếu Aitoff  
ab  Lưới chiếu Gnomic  
ac  Lưới chiếu phương vị giữ diện tích 

Lambe 
ad  Chiếu trực giao  
ae  Lưới chiếu phương vị giữ khoảng 

cách  
af  Lập thể (nổi 3 chiều)  
ag  Chiếu thẳng đứng  
am  Lưới chiếu lập thể cho Alaska  
an  Hốc 3 chiều  
ap  Lưới chiếu cực lập thể  
au Lưới chiếu phương vị, không xác 

định kiểu  
az  Lưới chiếu phương vị khác  
ba  Lưới chiếu Gall  
bb  Lưới chiếu Goode vùng địa lý đồng 

nhất  
bc  Lưới chiếu trụ giữ diện tích Lambe  
bd  Lưới chiếu Mercator  
be  Lưới chiếu Miller  
bf  Lưới chiếu Mollweide  
bg  Lưới chiếu Sinusoidal  

bh Lưới chiếu trụ ngang Mercator  
bi  Lưới chiếu Gauss-Kruger  
bj  Lưới chiếu giữ góc  
bo  Lưới chiếu nghiêng Mercator  
br  Lưới chiếu Robinson  
bs  Lưới chiếu không gian ngiêng 

Mercator  
bu  Lưới chiếu trụ, không xác định 

kiểu  
bz  Lưới chiếu trụ khác  
ca  Lưới chiếu giữ diện tích Albe  
cb  Lưới chiếu Bonne  
cc  Lưới chiếu nón giả  
ce  Lưới chiếu nón giữ khoảng cách  
cp  Lưới chiếu nón nhiều tầng  
cu  Lưới chiếu nón, không xác định 

kiểu  
cz  Lưới chiếu nón khác  
da  Lưới chiếu Amadilo  
db  Lưới chiếu Butterfly  
dc  Lưới chiếu Eckert  
dd  Lưới chiếu hình sin đồng nhất 

Goode  
de  Lưới chiếu hình nón nghiêng song 

cực giả Miller  
df  Lưới chiếu Van Der Grinten  
dg Lưới chiếu Dimaxion  
dh  Lưới chiếu Cordiform  
dl  Lưới chiếu giả Lambe  
zz  Loại lưới chiếu khác  
||   Không có ý định mã hóa  

 

24 Không xác định (006/07)  
b  Không xác định  
|  Không có ý định mã hóa  

 

25 Loại bản đồ (006/08)  
a Bản đồ tờ rời  
b  Tùng thư bản đồ  
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c  Bản đồ xuất bản nhiều kỳ 
d  Bản đồ hình cầu  
e   Atl¸t  
f   Bản đồ là phụ lục rời của  
  tư liệu khác  
g  Bản đồ là một phần (đóng liền) 

của tư liệu khác  
u  Không biết 
z   Khác  
|   Không có ý định mã hóa  

 

26-27 Không xác định  
##  Không xác định  
||   Không có ý định mã hóa  

 

28 Xuất bản phẩm chính phủ 
#  Không phải xuất bản phẩm nhà 

nước  
a Xuất bản phẩm của khu tự trị hoặc 

bán tự trị  
b  Đa địa phương  
f Liên bang/quốc gia  
i Liên chính phủ quốc tế 
l Địa phương  
m Nhiều bang  
o Xuất bản phẩm chính phủ-không 

xác định  
s Bang, Tỉnh, Lãnh thổ, Vùng trực 

thuộc  
u  Không xác định  
z  Loại khác  
|  Không có ý định mã hóa  

 

29 Hình thức vật lý của bản đồ (006/12)  
# Không thuộc loại dưới đây  
a  Vi phim  

b Vi phiếu  
c  Vi phiếu mờ  
d In chữ to  
f  Chữ nổi  
r ấn phẩm thông thường  
s Điện tử  
|  Không có ý định mã hóa 

 

30 Không xác định (006/13)  
# Không xác định  
|  Không có ý định mã hóa  

 

31 Chỉ số (006/14)  
o Không có chỉ số  
1 Có chỉ số  
|  Không có ý định mã hóa  

 

32 Không xác định (006/15) 
# Không xác định  
|  Không có ý định mã hóa  

 
33-34 Đặc điểm hình thức đặc biệt của bản 

đồ (006/16-17)  
# Không nêu đặc điểm format đặc 

biệt 
e Bản thảo  
j Bưu ảnh, bưu thiếp  
k Lịch  
l Ghép hình  
n Trò chơi  
o Bản đồ treo tường  
p Quân bài  
r  Sách vở  
z  Khác  
| Không có ý định mã hóa  

 

Định nghĩa vị trí ký tự và phạm vi 

Định nghĩa bản đồ của trường 008/18-34 được sử dụng khi Đầu biểu/06 (Loại biểu ghi) chứa 
mã e (tư liệu bản đồ) hoặc f (tư liệu bản đồ viết tay). Các vị trí trường 008 từ 01-17 và 35-39 được xác 
định giống như ở tất cả các trường 008 và được mô tả trong phần - tất cả các loại tài liệu 008.  
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Các vị trí ký tự của trường 008/18-34 tương ứng với các vị trí ký tự ở trường 006/01-17 khi 
trường 006/00 (Loại tài liệu) chứa mã e (tư liệu bản đồ) hoặc mã f (tư liệu bản đồ viết tay). Các chi 
tiết về các mã đặc thù được xác định cho các vị trí ký tự tương ứng trong trường 006 và 008 đối với 
bản đồ được cung cấp trong phần Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung của trường 008- Bản đồ 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kiểu địa hình thể hiện trên bản đồ. Các mã được sử dụng trong 
trường này chỉ cho biết dạng địa hình chung nhất tìm thấy trên bản đồ và thường được lấy từ 
thông tin có trong trường 500 (Phụ chú chung). Có thể nhập đến bốn mã. Các mã được ghi theo 
thứ tự quan trọng của chúng trên bản đồ đang được mô tả. Mã về khía cạnh địa hình là quan 
trọng nhất được ghi đầu tiên. Nếu có ít hơn 4 mã được xác định thì các mã vị trí chưa xác định 
và không sử dụng sẽ chứa dấu trống (#). Nếu có nhiều hơn 4 mã phù hợp cho bản đồ thì chỉ ghi 
4 mã quan trọng nhất. Bốn ký tự lấp đầy (||||) được sử dụng khi không có ý định mã hoá các vị 
trí ký tự này.  

# - Không thể hiện địa hình 
Mã # cho biết là không có chỉ dẫn về địa hình trên bản đồ. 

008/18-21 #### [Không có trường phụ chú] 

a - Đường bình độ  
Mã a cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng các đường bình độ. 

008/18-21 ae##  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng đường bình độ. Độ sâu thể hiện bằng đường đẳng sâu 

b - Vờn bóng  
Mã b cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng cách vờn bóng (nói chung là đơn 
mầu). 

008/18-21 b###  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng cách vờn bóng 

c - Thang mầu độ cao và độ sâu 
Mã c cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng thang mầu độ cao và độ sâu. 

008/18-21 c###  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng thang màu 

d - Nét chải 
Mã d cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng nét chải (đường ngắn có hướng theo 
độ nghiêng lớn nhất)  

008/18-21 dg##  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng các nét chải 

18-21   Địa hình (006/01-04) 
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e - Độ sâu/đường đẳng sâu 
Mã e cho biết địa hình dưới nước (độ sâu) trên bản đồ được thể hiện bằng đường đẳng sâu và 
điểm độ sâu.  

008/18-21 e###  
500 ##$aĐộ sâu thể hiện bằng các đường đẳng sâu 

f - Các đường đặc trưng  
Mã f cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng các đường đặc trưng.  

008/18-21 f###  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng các đường hình thức 

g - Điểm độ cao  
Mã f cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng các điểm độ cao. 

008/18-21 g###  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng các điểm độ cao 

i - Có hình ảnh minh hoạ 
Mã f cho biết dáng đất và các đặc trưng địa hình khác được thể hiện vị trí mặt bằng chính 
xác bằng ký hiệu hình ảnh minh họa mô tả hình thể theo cách nhìn nghiêng.  

008/18-21 i###  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng ảnh 

j - Dáng đất  
Mã j cho biết địa hình trên bản đồ được thể hiện bằng dáng đất.  

008/18-21 jg##  
500 ##$aĐịa hình thể hiện bằng các kiểu đất và độ cao 

k - Độ sâu/đường đẳng sâu  
Mã k cho biết địa hình dưới nước (độ sâu) trên bản đồ được thể hiện bằng đường đẳng sâu 
(đường có độ sâu bằng nhau) 

008/18-21 kb##  
500 ##$aĐộ sâu thể hiện bằng các đường đẳng sâu. Địa hình thể hiện bằng  

m - Vách đá  
Mã m cho biết địa hình trên bản đồ là vách đá .  

z - Khác 
Mã z cho biết kiểu địa hình không thuộc loại địa hình kể trên.  

 

22- 23 Lưới chiếu (006/05-06) 

Mã chữ cái hai ký tự cho biết lưới chiếu được sử dụng trong sản xuất bản đồ. Các lưới chiếu đã 
được kể tên không được mô tả trong tài liệu này. Tên lưới chiếu đã xác định mã phù hợp với 
008/22-23. Nguồn tham khảo bản đồ có thể tham vấn ở phần giải thích chi tiết hơn về các lưới 
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chiếu chuyên dụng. Hai ký tự lấp đầy (||) được sử dụng khi không có ý định mã hoá các vị trí ký 
tự này. 

## - Không xác định lưới chiếu 
Mã ## cho biết không có lưới chiếu nào được xác định trên bản đồ. Mã này được sử dụng 
cho hầu hết các bản đồ hình cầu.  

au - Lưới chiếu phương vị, không xác định được loại  
Mã au cho biết đây là lưới chiếu phương vị nhưng không biết lưới chiếu phương vị loại gì.  

az - Lưới chiếu phương vị, loại khác 
Mã az cho biết lưới chiếu phương vị không thuộc loại lưới chiếu phương vị đã được mã hoá . 

bu - Lưới chiếu trụ, không xác định loại 
Mã bu cho biết đây là lưới chiếu trụ nhưng không biết lưới chiếu trụ loại gì. 

bz - Lưới chiếu trụ, loại khác 
Mã bz cho biết lưới chiếu trụ không thuộc loại lưới chiếu trụ đã được mã hoá . 

cu - Lưới chiếu nón, không xác định loại 
Mã cu cho biết đây là lưới chiếu trụ nhưng không biết lưới chiếu nón loại gì.  

cz - Lưới chiếu nón, loại khác  
Mã cz cho biết đây là lưới chiếu nón không thuộc loại lưới chiếu nón đã được mã hoá .  

         zz - Khác 
Mã zz cho biết lưới chiếu không thuộc loại lưới chiếu đã được mã hoá .  

 

24   Không xác định 

Vị trí ký tự này không được xác định; nó chứa một dấu trống (#) hoặc một ký tự lấp đầy (|).  

 

25  Loại bản đồ 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu bản đồ đang được mô tả. Ký tự lấp đầy (|) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 008 này. 

a - Bản đồ tờ rời 
Mã a cho biết biểu ghi mô tả một bản đồ tờ rời. 

008/25 a  
300 ##$a1 bản đồ: $bmàu sắc. ; $c10 x 40 cm. 
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b - Tập bản đồ (Bản đồ tùng thư)  
Mã b cho biết biểu ghi mô tả một tập bản đồ. Tập bản đồ là tập hợp nhiều bản đồ liên quan 
nhưng riêng biệt về vật lý và nhận dạng thư mục do cơ quan xuất bản hoặc cơ quan phát hành 
lập ra thành một nhóm riêng. Mã này không dùng cho các tập atlát (atlát tùng thư). 

008/25 b  
300 ##$a50 bản đồ : $b2 màu. ; $c40 x 25 cm.  

c - Bản đồ xuất bản nhiều kỳ  
Mã c cho biết biểu ghi mô tả bản đồ xuất bản nhiều kỳ. Tập bản đồ xuất bản nhiều kỳ là xuất 
bản phẩm được xuất bản liên tục mang định danh bằng số hoặc thời gian. Đối với atlat xuất 
bản nhiều kỳ sẽ sử dụng mã e.  

008/25 c  
300 ##$a bản đồ : $bmàu. ; $c20 x 60 cm., trên các tấm kích thước 25 x 65 cm.  
[Ba khoảng trống trong trường con $adành cho một tập chưa hoàn chỉnh]  
315 ##$aHµng quý 

d - Bản đồ hình cầu  
Mã d cho biết biểu ghi mô tả một quả địa cầu  

008/25 d  
300 ##$a1 bản đồ hình cầu : $bmàu. ; chất dẻo, gắn trên đế kim loại; $c đường kính 

70cm.  

e - Atl¸t  
Mã e cho biết biểu ghi mô tả một atlas, bao gồm tập atlas và atlas xuất bản nhiều kỳ. 

008/25 e  
300 ##$a1 atlát (288 tr.) : $bchủ yếu là bản đồ màu ; $c38 cm.  

f - Bản đồ là phụ trương rời của tác phẩm 
Mã f cho biết bản đồ là phụ trương cho tác phẩm. Tác phẩm này không phải là tài liệu bản đồ 

g - Bản đồ là một phần của tác phẩm khác 
Mã g cho biết bản đồ là một phần của tác phẩm. Tác phẩm này không phải là tài liệu bản đồ.  

u - Không biết 
Mã u cho biết loại của tài liệu bản đồ không xác định. 

z - Khác 
Mã z được dùng để cho biết loại tài liệu bản đồ không thuộc loại đã được mã hoá. 

 

26-27 Không xác định (006/09 - 10) 

Vị trí 2 ký tự này không được xác định; nó chứa một dấu trống (#) hoặc một ký tự lấp đầy (|).  
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28  Xuất bản phẩm chính phủ (006/09-10) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết bản đồ có phải là được xuất bản hoặc sản xuất bởi một tổ chức 
quốc tế, quốc gia, tỉnh, bang hay chính quyền địa phương hoặc bởi các đơn vị trực thuộc của các 
tổ chức trên không. Một cơ quan chính phủ và tất cả các cơ quan trực thuộc được coi như cơ 
quan chính phủ có thể được đưa vào làm tiêu đề (có nghĩa là tiêu đề dưới tên pháp nhân hoặc 
không). Trong biểu ghi thư mục, tổ chức không cần phải là tiêu đề chính hoặc tiêu đề bổ sung, 
nhưng phải được ghi như nhà xuất bản,... trong lĩnh vực xuất bản, phân phối hoặc bản đồ sẽ 
được xuất bản (thường đạt được khi cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung của bản 
đồ). Khi còn nghi ngờ (không chắc chắn), xử lý bản đồ như xuất bản phẩm chính phủ. Ký tự lấp 
đầy (|) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 008 này. 

 

Hướng dẫn đối với một số loại xuất bản phẩm 

Các nước xã hội chủ nghĩa- Khi mã hoá tất cả các xuất bản phẩm xuất bản ở các nước xã hội 
chủ nghĩa như là xuất bản phẩm chính phủ sẽ được hạn chế độ hữu ích của yếu tố này. Mã hoá 
sẽ chỉ được sử dụng cho cùng loại cơ quan được coi là cơ quan chính phủ ở nước không xã hội 
chủ nghĩa. Khi mã hoá các tài liệu trong trường hợp này, khi nghi ngờ, xử lý tài liệu như là xuất 
bản phẩm chính phủ. 

Hai cấp- Nếu tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất đồng thời bởi các tổ chức chính phủ ở hai 
cấp khác nhau, ghi mã dành cho tổ chức chính phủ cấp hơn. 

Các xuất bản phẩm của cơ quan khoa học- ở Mỹ các tài liệu được xuất bản bởi các viện 
nghiên cứu được coi là xuất bản phẩm chính phủ nếu các viện nghiên cứu này được thành lập 
hoặc kiểm soát bởi chính phủ. 

Các nhà in của trường đại học- ở Mỹ các tài liệu được xuất bản bởi các nhà in của trường đại 
học được coi là xuất bản phẩm chính phủ nếu nhà in này thành lập hoặc kiểm soát bởi chính phủ 
(thí dụ, các nhà in đại học quốc gia ở Mỹ). 

# - Không phải xuất bản phẩm chính phủ 
Mã # cho biết tài liệu không được xuất bản bởi hoặc cho tổ chức chính phủ. 

008/28  # 
110 2#$aRand McNally. 
008/28  # 
260 ##$aNew York :$bMacmillan, $c1983. 

a - Khu tự trị hoặc bán tự trị  
Mã a cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức chính phủ của khu tự 
trị hoặc bán tự trị. 

008/28  a 
110 1#$aSabah. 

c - Đa địa phương 
Mã c cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho chính quyền đa địa phương 
được xác định như phối hợp vùng của các địa phương dưới bang. 

008/28  c 
110 2#$aHouston Independent School District. 
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f - Liên bang/quốc gia 
Mã e cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức chính phủ liên bang 
hoặc quốc gia, thí dụ, quốc gia toàn quyền như Canađa. Mã f được sử dụng cho các nước 
Anh, Xứ Uên, Scốtlan và Bắc Ailen. Mã f cũng được sử dụng cho các nhóm khu tự trị chủ tộc 
da đỏ ở Mỹ. 

008/28  f 
110 2#$aServicio Geolãgico National (Argentina). 

i - Liên chính phủ quốc tế 
Mã i cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức liên chính phủ quốc 
tế. 

l - Địa phương 
Mã lcho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức hành chính nhà nước 
ở địa phương như hạt, thành phố, thị trấn, v.v. 

m - Nhiều địa phương 
Mã l cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức hành chính vùng ở 
mức bang, tỉnh, vùng lãnh thổ, v.v� 

o - Xuất bản phẩm chính phủ - cấp không xác định 
Mã o cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức nhà nước nhưng 
không xác định được cấp của cơ quan hành chính. 

s - Bang, tỉnh, vùng lãnh thổ, đơn vị phụ thuộc... 
Mã s cho biết mức độ hành chính của tổ chức chính phủ là bang, tỉnh, vùng lãnh thổ.. 

u - Không biết nếu tài liệu là xuất bản phẩm chính phủ 
Mã u cho biết tài liệu được xuất bản hoặc sản xuất bởi hoặc cho tổ chức nhà nước hay không 
là không được biết. 

z - Khác 
Mã z cho biết không mã nào ở trên là phù hợp để mã hoá tài liệu này. 

 

29   Hình thức vật lý của bản đồ (006/12) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết hình thức vật lý của bản đồ. Ký tự lấp đầy (|) được sử dụng khi 
không có ý định mã hoá vị trí này. 

# - Không thuộc loại nào sau đây 
Mã # cho biết hình thức vật lý của bản đồ không thuộc mã nào sau đây.  

a - Vi phim 
Mã a cho biết bản đồ là vi phim. 
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b - Vi phiếu 
Mã b cho biết bản đồ là vi phiếu. 

c - Vi phiếu mờ 
Mã c cho biết bản đồ là vi phiếu mờ. 

d - In khổ lớn 

Mã d cho biết bản đồ được in khổ lớn. 

f - chữ nổi 
Mã f cho biết bản đồ chữ nổi. 

r - chế bản in thông thường 
Mã r cho biết bản đồ được in thông thường như bản photocopy.  

s - Điện tử 
Mã s cho biết bản đồ được sản xuất bằng máy tính. Bản đồ có thể được truy cập trực tiếp 
hoặc từ xa, trong một số trường hợp đòi hỏi phải sử dụng ổ đĩa từ tính kèm theo máy tính (thí 
dụ CD-ROM). Mã này không dùng cho các bản đồ không yêu cầu sử dụng máy tính (thí dụ 
đĩa quang âm nhạc, đĩa video). 

 

30  Không xác định (006/13) 

Vị trí ký tự này không được xác định; nó chứa một khoảng trống (#) hoặc một ký tự lấp đầy (|) 

 

31   Bảng tra cứu/chỉ dẫn (006/14) 

Mã chữ số một ký tự cho biết bản đồ hoặc tư liệu kèm theo có bao gồm bảng tra cứu tên địa 
danh. Thông tin về yếu tố dữ liệu này được lấy từ chú thích của bảng tra trong những phần khác 
của biểu ghi thư mục (thí dụ, trong tên hoặc trong phụ chú). Bảng tra bản đồ ghi ngay trên các 
tờ bản đồ không được coi là bảng tra . Yếu tố dữ liệu này chỉ dùng cho, bảng tra tên địa danh, 
v.v.. Bảng tra đồ hoạ như các bản đồ chỉ dẫn không được mã hoá. Ký tự lấp đầy được dùng khi 
không có ý định mã hoá vị trí 008 này.  

0 - Không lập bảng tra  
Mã 0 cho biết một ấn phẩm không chứa bảng tra cho nội dung riêng của nó.  

008/31  0  
[ không có chỉ dẫn về bảng tra trong dữ liệu thư mục] 

1 - Có bảng tra  
Mã 1 cho biết bản đồ có bảng tra cho nội dung riêng của bản đồ này.  

008/31  1   
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500 ##$aBảng tra các địa điểm quan tâm ở trạng thái. 
008/31  1   
500 ##$aKèm theo bảng tra tên địa lý và bảng chú giải thuật ngữ 

 

32  Không xác định (006/15) 

Vị trí ký tự này không được xác định; nó chứa một dấu trống (#) hoặc một ký tự lấp đầy (|) 

 

33-34  Đặc điểm hình thức đặc thù của bản đồ (006/16-17) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết một số đặc điểm hình thức đặc thù của bản đồ. Có thể ghi đến hai 
mã. Các mã được ghi theo thứ tự quan trọng của chúng trên bản đồ đang được mô tả. Mã về đặc 
điểm hình thức đặc thù là quan trọng nhất được ghi đầu tiên. Nếu chỉ có 1 mã được xác định thì 
các vị trí chưa xác định và không sử dụng sẽ chứa dấu trống (#). Nếu có nhiều hơn 2 mã phù 
hợp cho bản đồ thì chỉ ghi 2 mã quan trọng nhất. Hai ký tự lấp đầy (||) được sử dụng khi không 
có ý định mã hoá các vị trí ký tự này.  

# - Không xác định các đặc điểm hình thức đặc thù  
Mã # cho biết bản đồ không có đặc điểm hình thức đặc biệt. 

e - Bản đồ viết tay 
Mã e cho biết bản đồ được vẽ hoặc thiết kế bằng tay. 

j - Tranh, bưu thiếp 
Mã j cho biết bản đồ là một bức tranh hay một bưu thiếp. 

k - Lịch 
Mã k cho biết bản đồ cũng có chức năng như một quyển lịch. 

l - Đồ chơi xếp hình 
Mã l cho biết những hình ảnh của bản đồ có thể lắp vào và tháo ra thành những miếng nhỏ.  

n - Trò chơi 
Mã n cho biết bản đồ được dùng như một hay một phần của trò chơi. 

o - Bản đồ treo tường 
Mã o cho biết bản đồ là một bản đồ treo tường. 

p - Quân bài 
Mã p cho biết bản đồ được làm dưới hình thức quân bài. 
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r - Sách vở 
Mã r cho biết bản đồ gồm những tờ giấy rời được giữ trong cặp giấy hoặc trong hộp. Bản đồ 
dạng sách nghĩa là thường được cập nhật. 

z - Khác 
Mã z cho biết đặc điểm hình thức đặc biệt của bản đồ không thuộc loại được mã hoá. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Mã bảng chữ cái được nhập giảm dần a-z 

Độ dài trường - Trường 008 luôn chứa bốn mươi vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

008/18-21 Địa hình 

e Độ sâu/ đường đẳng sâu 

k Độ sâu/đườgn đẳng sâu 

h Màu [Lỗi thời] 

Trước khi đưa ra định nghĩa về mã k và định nghĩa lại mã e năm 1980, cả 2 từ đường đẳng 
sâu( soundings và isolines) đều được xác định bằng mã e (Độ sâu). Mã h đã lỗi thời được thay bằng sử 
dụng mã c (Thang màu, độ cao và độ sâu) để ghi màu sắc. 

008/24 Kinh tuyến gốc [Lỗi thời] [ chỉ có USMARC] 

Trước năm 1997, vị trí này được sử dụng để cho biết đường kinh tuyến gốc đã được đặt tên 
trên bản đồ. Các mã đã được xác định là: # (không xác định), e (Greenwich), f (Ferro), g (Paris), p 
(Philadelphia), w (Washington, D.C.), và z (khác).  

008/24-25 Đường kinh tuyến gốc [Lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC]  

Trước năm 1997, vị trí này được sử dụng để cho biết đường kinh tuyến gốc được đặt tên trên 
bản đồ. Các mã đã được xác định là:  

 

aa Greenwich, Anh  ba Mexico City, Mªhic«  
ab Ferro, Canary  bb Munich, §øc  
ac Paris, Ph¸p  bc Naples, Italy  
ad Amsterdam, Hà Lan  bd Oslo, Na Uy  
ae Athens, Hy Lạp  be Philadenphia, Mỹ  
af Batavia, (Jakarta), Indonesia  bf Pulkovo, Nga  
ag Berne, Thụy Sĩ  bg Rio de Janero, Brazin  
ah Bogota, Columbia  bh Rome, Italy  
ai Bombay, Ân Độ  bi Santiago, Chi Lê  
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aj Bruxel, Bỉ  bj Stockholm, Thụy Điển  
ak Cadiz, T©yBan Nha  bk Sydney, ¤xtr©ylia 
al Capetown, Nam Phi  bl Tirana, An Ba Ni  
am Caracas, Venezuela  bm Tokyo, Nhật Bản  
an Copenhagen, Đan Mạch  bn Washington, D.C.  
ao Cordoba, Achentina bo London, Anh  
ap Helsinki, PhÇn Lan  bp Moscow, Nga  
aq Julianehab, Greenland  bq Istambul, Thổ Nhĩ Kỳ  
ar Lisbon, Bồ Đào Nha br Peking, Trung Quốc  
as Madras, ấn Độ uu Chưa biết  
at Madris, Tây Ban Nha  zz Khác  

 

008/25 Loại bản đồ  

Trước khi định nghĩa mã e (Atlát) năm 1995, atlát được xử lý như tài liệu in. Cấu hình trường 
008 cho sách đã được sử dụng.  

008/26-27 Mã nhà xuất bản [Lỗi thời]  

Việc ghi mã nhà xuất bản bản đồ vào các vị trí ký tự này đã lỗi thời năm 1980. Tên của nhà 
xuất bản có thể được chứa trong trường con $b của trường 260.  

008/30 Văn bản nhỏ [Lỗi thời, 1997] [chỉ với  CAN/MARC]  

Các mã đã xác định là: 0 (không có văn bản), 1 ( có văn bản trên bản đồ), 2 (văn bản kèm theo 
bản đồ)  

008/31 Bảng tra [chỉ với  CAN/MARC]  

Mã 2 ( Bảng tra hoặc mục lục tên địa danh kèm theo bản đồ) đã lỗi thời năm 1997.  

008/32 Chỉ số trích dẫn [Lỗi thời]  

Định nghĩa này đã lỗi thời khi có trường dữ liệu 510 (Phụ chú trích dẫn(dạng vắn 
tắt)/tham khảo chéo được định nghĩa năm 1980. Các mã đã được xác định là: a (thư mục bản 
đồ quốc tế), b (Cách mạng Mỹ), h (mua humel), r ( đường sắt), t ( của cải), v ( giấy da mịn), w 
(mua Warner), y (cuộc cách mạng Mỹ và giấy da mịn), z ( của cải và B.C.I.), # (không áp 
dụng).  

008/33-34 Đặc điểm hình thức đặc biệt  

a Bản sao, in nét xanh [Lỗi thời]  

b Bản sao [Lỗi thời]  

c Bản sao âm bản[Lỗi thời] 

d Phim âm bản[Lỗi thời]  

f Fax [Lỗi thời]  

g Mô hình địa hình [Lỗi thời]  

h Chữ thưa [Lỗi thời]  

m Chữ nổi [Lỗi thời]  
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q In khổ lớn [OBSOLETE]  

Mã a,b,c,d, f và g đã lỗi thời khi trường 007 được xác định cho tư liệu bản đồ năm  
1982.  

Mã h đã lỗi thời năm 1982. Mã này được xác định khi sử dụng bản hướng dẫn của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ và bây giờ được coi là thông tin cục bộ. 

Các mã m và q đã lỗi thời khi trường 008/29 (Hình thức vật lý của tài liệu) được xác định năm 
1998. 
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008   Bản nhạc (KL) 

Các chỉ thị và mã trường con 

Vị trí các ký tự  (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị hay mã trường con; các yếu tố dữ liệu được xác định theo vị trí. 

18-19 Hình thức sáng tác (006/01-02) 
an Khúc nhạc vui 
bd Khóc Balat 
bt Nhạc vũ ba lê 
bg Nhạc blue grass 
bl Nhạc blue 
cn Nhạc luân khúc và nhạc canông 
ct Nhạc cantat 
cz Nhạc canzon 
cr Nhạc hát mừng 
ca Chaconnes 
cs Sáng tác tình cờ 
cp Phức điệu, poluphonic 
cc Khúc nhạc nhịp điệu đều đều, 

thánh ca 
cb Thánh ca, các loại nhạc khác 
cl Khúc dạo đầu 
ch chorales 
cg Conxerti grossi 
co Conxerto 
cy Nhạc đồng quê 
df Các hình thức nhạc múa 
dv Nhạc giải trí, dạ khúc, cassations, 

nhạc đệm, và nottur 
ft Khúc phóng túng, tung hứng 
fm Nhạc dân gian 
fg Nhạc fuga 
gm Nhạc phúc âm 
hy Nhạc ca tụng 
jz Nhạc jazz 
md Ca khóc 
mr Nhạc diễu hành, hành khúc 
ms Nhạc hát tập thể 
mz Nhạc mazzutka 
mi Nhạc mơnuet 
mo Thánh ca ngắn 
mp Nhạc phim 
mc Nhạc đả kích và nhạc vui nhộn 
mu Các hình thức nhạc đa thể loại 
nc Khúc nhạc đệm 
nn Không áp dụng 

op Nhạc Opera 
or Nhạc oratorios 
ov Nhạc mở đầu 
pt  Một phần  nhạc của bài hát 
ps Nhạc paxacal 
pm Nhạc khổ hình 
pv Nhạc pavan 
po Nhạc poloneis 
pp Nhạc đại chúng 
pr Khúc dạo 
pg Nhạc hiệu 
rg Nhạc ractim 
rp Khúc cuồng tưởng 
rq Nhạc cho lễ cầu siêu 
ri Ricercas 
rc Nhạc Rèck 
rd Nhạc r«ng®« 
sd Nhạc múa ở quảng trường 
sn Sonat 
sg Bài hát 
st Các nghiên cứu và bài tập nhạc 
su Tổ khúc 
sp Nhạc thơ 
sy Nhạc Symphonie 
tc Nhạc cho đàn có dàn phím 
ts Sonat tam tấu 
uu Không biết 
vr Các loại nhạc khác nhau 
wz Nhạc Val 
zz Các loại sáng tác khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

20 Hình thức trình bày âm nhạc (006/03) 
a Tổng phổ 
b Tổng phổ, một đoạn ngắn hoặc 

đoạn nhạc nghiên cứu 
c Nhạc đệm được viết giảm dành cho 

đàn phím 
d Tổng phổ lời 
e Tổng phổ rút gọn cho piano 
g Tổng phổ đóng 
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m Nhiều dạng thức 
n Không áp dụng 
u Không biết 
z Các khổ nhạc khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

21 Không xác định (006/04) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

22 Đối tượng sử dụng (006/05) 
# Không biết hoặc không đặc trưng 
a Trẻ em trước tuổi đến trường 
b Học sinh tiểu học  
c Trung học cơ sở 
d Trung học phổ thông 
e Người lớn 
f Thính giả đặc biệt 
g Đại chúng 
j Vị thành niên 
| Không có ý định mã hoá 
 

23 Hình thức vật lý của bản nhạc 
(006/06) 

# Không phải là các loại dưới đây 
a Vi phim 
b Vi phiếu 
c Tấm mờ vi hình 
d Khổ in lớn 
f Chữ nổi 
r Bản in thông thường 
s Điện tử 
| Không có ý định mã hoá 
 

24-29 Tài liệu kèm theo (006/07-12) 
# Không có tài liệu đi kèm 
a Danh sách các bản nhạc  
b Thư mục 
c Chỉ mục chủ đề 
d Nhạc kịch hoặc lời 
e Tiểu sử nhà soạn nhạc hoặc tác giả 
f Tiểu sử người biểu diễn hoặc lịch 

sử ban nhạc 
g Thông tin về lịch sử hoặc kỹ thuật 

của nhạc cụ 
h Thông tin kỹ thuật về nhạc 
i Thông tin lịch sử 
k Thông tin dân tộc học 

r Tài liệu hướng dẫn 
s bản nhạc 
z Các loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

30-31 Loại lời thuyết minh cho tài liệu ghi 
âm (006/13-14) 

# Tư liệu là một tài liệu ghi âm nhạc 
a Tự truyện 
b Tiểu sử 
c Tài liệu hội nghị 
d Kịch 
e Tiểu luận 
f Truyện hư cấu 
g Báo cáo 
h Lịch sử 
i Tài liệu hướng dẫn 
j Hướng dẫn ngôn ngữ 
k Hài kịch 
l Bài giảng, bài phát biểu 
m Bản ghi nhớ 
n Không áp dụng 
o Truyện dân gian 
p Thơ  
r  Lời nhắc vở 
s Âm thanh 
t Phỏng vấn 
z các loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

32-34 Không xác định (006/15-17) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
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Định nghĩa vị trí ký tự và phạm vi 

Định nghĩa về bản nhạc của trường 008/18-34 được sử dụng khi vị trí Đầu 
biểu ghi/006 (Dạng biểu ghi) chứa mã c (Bản nhạc in), d (Bản thảo bản nhạc), i (Tài 
liệu ghi âm không phải là âm nhạc) hoặc j (Tài liệu ghi âm âm nhạc). Các vị trí 01-17 
và 35-39 của trường 008 được định nghĩa giống nhau ở tất cả các trường 008 và được 
mô tả ở phần 008-Tất cả các loại tài liệu. 

Các trường 008/18-34 tương ứng với các yếu tố dữ liệu được định nghĩa ở 
trường 006/01-17 khi vị trí trường 006/00 (Hình thức các tài liệu) chứa mã c (Bản nhạc 
in), d (Bản nhạc viết tay), i (Tài liệu ghi âm không phải là âm nhạc) hoặc j (Tài liệu 
ghi âm âm nhạc). Chi tiết về các mã đặc tả xác định cho các vị trí ký tự tương ứng ở 
trường 006 và 008 cho bản nhạc có ở Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung của 
trường 008 - chỉ dùng với phần âm nhạc. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí  ký tự  

Mã chữ cái hai ký tự dùng để biểu thị hình thức sáng tác các bản nhạc in, bản 
thảo và các tài liệu ghi âm âm nhạc. Mã hình thức sáng tác dựa trên thuật ngữ 
của chính bản nhạc và cung cấp một cách tiếp cận mã hoá tới nội dung bản nhạc. 
Cùng với mã cho hình thức sáng tác, một danh sách các mã thể hiện thể loại âm 
nhạc cũng được đưa vào (thí dụ, nhạc ragtime). Các mã này dựa trên Đề mục 
Chủ đề của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Mã phải được gán cho tài liệu như một 
tổng thể (thí dụ, nhạc là nhạc giao hưởng và có một phần là sonata, chỉ có mã 
cho giao hưởng được nhập dữ liệu). Nếu có nhiều hơn một mã phù hợp thì mã 
mu (đa thể loại) được sử dụng trong yếu tố này, có thêm các mã đặc biệt phù 
hợp được nhập không bắt buộc ở trường 047 (các hình thức sáng tác). Các mã 
cần các thông tin đặc biệt để áp dụng đúng đắn hơn được mô tả dưới đây. Các 
mã khác được mô tả ở nguồn các tài liệu âm nhạc. Tài liệu ghi âm không phải 
âm nhạc không có hình thức sáng tác và được áp mã nn (Không áp dụng). Hai 
ký tự lấp đầy ( || ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá các vị trí ký tự này. 

cn - Nhạc luân khúc và nhạc canông 
Mã cn được sử dụng cho nhạc luân khúc và nhạc canông (thí dụ, những sáng 
tác sử dụng sự mô phỏng nghiêm ngặt). 

cz - Nhạc canzon 
Mã cz được sử dụng cho các bản nhạc được viết cho nhạc cụ canzon. 

df - Các hình thức nhạc múa 
Mã df bao gồm các bản nhạc sáng tác cho các vũ điệu độc diễn trừ các vũ 
điệu mazutka, m¬nuet, pavan, polonaise và val. 

18-19   Hình thức sáng tác (006/01-02) 
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dv - Nhạc giải trí, dạ khúc, cassations, nhạc đệm, và nottur 
Mã dv được sử dụng cho các bản nhạc soạn cho nhạc khí như nhạc giải trí, dạ 
khúc (serenda), cassation, nhạc đệm và notturno.  

ft - Khúc phóng túng 
Mã ft bao gồm các bản nhạc soạn cho nhạc khí như khúc phóng túng, fanci, 
fantasies. 

fm - Nhạc dân gian 
Mã fm được sử dụng cho nhạc dân gian kể cả các bài hát dân gian, v.v� 

nn - Không áp dụng 
Mã nn cho biết hình thức sáng tác không được áp dụng cho tài liệu này. Mã 
được sử dụng cho bất kỳ tài liệu nào không phải là bản nhạc in hay bản thảo 
hoặc bản ghi âm âm nhạc (thí dụ, một bản ghi âm không phải là âm nhạc). 

ps - Nhạc paxacal 
Mã ps bao gồm tất cả các loại bản nhạc ostinato.  

st - Nghiên cứu và bài tập 
Mã st chỉ được sử dụng khi nào tài liệu được dùng cho mục đích giảng dạy 
(thường có tên là Studies, etudes, v.v�).  

uu - Không biết 
Mã uu cho biết không biết hình thức của một bản nhạc. Mã uu được sử dụng 
khi dấu hiệu đưa ra chỉ là số lượng nhạc khí và phương tiện biểu diễn. Không 
có cấu trúc hay thể loại bản nhạc được đưa ra mặc dù hình thức sáng tác có 
thể ngầm hiểu được hoặc hàm ý như vậy. 

zz - Các loại sáng tác khác 
Mã zz cho biết hình thức sáng tác mà không một mã đã xác định nào phù hợp 
(thí dụ, villancicos, nhạc nền, nhạc điện tử, v.v...). 

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng thức trình bày của một tác phẩm âm nhạc 
(thí dụ, bản nhạc soạn cho đàn piano). Vị trí ký tự này được áp dụng cho một 
bản nhạc in hoặc viết tay. Thông tin cho yếu tố dữ liệu này thường được lấy từ  
thuật ngữ xuất hiện ở trường 300 (Mô tả vật lý). Nếu tài liệu đang biên mục chứa 
một hoặc nhiều hơn bản nhạc kèm với các tài liệu khác (thí dụ, một hoặc nhiều 
phần) thi chỉ xem xét bản nhạc hoặc các bản nhạc có mã vị trí ký tự này. Ký tự 
lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 008 này. 

a - Tổng phổ 
Mã a cho biết tài liệu là một bản nhạc tổng phổ bao gồm một loạt các khuông 
nhạc có tất cả các phần âm thanh và nhạc khí của một tác phẩm âm nhạc 
được sắp xếp để có thể đọc được một cách đồng thời. 

008/20  a 
300 ##$a1 tổng phổ (11 tr.) ... 

20   Dạng thức trình bày (006/03) 
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b - Tổng phổ, một bản nhạc ngắn hay một bản nhạc nghiên cứu 
Mã b cho biết tài liệu là một bản nhạc ngắn thường nhỏ về kích thước và 
không được dự định sẽ sử dụng để biểu diễn. 

008/20  b 
300 ##$a1 tổng phổ ngắn ... 

c - Một bản nhạc đệm rút gọn cho đàn phím 
Mã c cho biết bản nhạc đệm được rút xuống cho đàn phím, còn phần âm 
thanh và/hoặc nhạc khí vẫn giữ nguyên. 

008/20  c 
300 ##$a 1 tổng phổ (36 tr.) + 1 bè 
  [Bản nhạc đệm đuợc rút gọn cho đàn phím] 

d - Tổng phổ lời 
Mã d cho biết phần nhạc đệm cho phần thanh nhạc hoặc hợp xướng bị bỏ qua 
và chỉ phần có tiếng (lời) là được giữ lại. Các tác phẩm thanh nhạc hoặc hợp 
xướng khi soạn đã không có bản đi kèm được gán các mã khác phù hợp. Ghi 
chú: Các mã c và d được tạo lập hoàn toàn trên cơ sở có hoặc không có nhạc 
đệm. Thuật ngữ như bản nhạc cho hợp xướng hoặc bản nhạc có lời có thể 
xuất hiện  trên tài liệu hoặc trong các biểu ghi thư mục không ảnh hưởng tới 
việc chọn mã này. 

008/20  d 
300 ##$a1 tổng phổ lời ... 
[Bản nhạc đệm bị bỏ qua] 

e - Bản nhạc bè rút gọn hoặc bản nhạc dành cho người biểu diễn piano 
Mã e cho biết một bản nhạc dành cho dàn nhạc hoặc ban nhạc được rút gọn 
xuống một vài khuông nhạc. Đó có thể là một phần của một tác phẩm đồng 
diễn cho một loại nhạc cụ đặc biệt có gợi ý cho các nhạc cụ khác. Bản nhạc 
như vậy thường được sử dụng bởi nhạc cụ độc tấu mà được viết riêng cho nó 
hoặc cho một người biểu diễn. 

008/20  e 
300 ##$a1 tổng phổ rút gọn 

g - Tổng phổ đóng 
Mã g cho biết tài liệu là một bản nhạc đóng (Thí dụ, một bản thánh ca) mà 
các phần khác biệt được chuyển tả trên hai khuông nhạc. 

008/20  g 
300 ##$a1 tổng phổ đóng 

m - Nhiều hình thức 
Mã m cho biết một vài dạng bản nhạc được xuất bản cùng với nhau thường là 
với trường hợp với ban nhạc. 

008/20  m 
300 ##$a1 tổng phổ (23 tr.) : $bminh hoạ. ;$c30 cm. +$a1 bè piano (8 

tr.) 
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n - Không áp dụng 
Mã n cho biết tài liệu không phải là bản nhạc in hoặc viết tay (thí dụ, một tài 
liệu ghi âm). 

008/20  n 
300 ##$a1 đĩa âm thanh ... 

u - Không biết 
Mã u cho biết hình thức nhạc của tài liệu là không biết. 

z - Các khổ nhạc khác 
Mã z cho biết một hình thức của bản nhạc mà không một các mã đã xác định 
khác phù hợp. Thường mã này cho biết tài liệu không phải là bản nhạc. Nhạc 
piano, một tác phẩm dưới dạng ký hiệu sơ đồ, và một tác phẩm chứa chỉ dẫn 
cho việc biểu diễn là một thí dụ mà trong đó mã z là phù hợp. Một bộ các 
phần cũng được tạo lập bởi mã z. 

008/20  z 
300 ##$a42 tr. âm nhạc.. 
 
008/20  z 
300 ##$aCho tiếng nói� 
 
008/20  z 
300 ##$a4 bè ... 

 

21   Không xác định (006/04) 

Vị trí ký tự này là không xác định; Nó chứa một khoảng trống (#) hoặc một ký 
tự lấp đầy ( | ). 

 

22   Đối tượng sử dụng (006/05) 

Mã chữ cái một ký tự mô tả cấp độ trí tuệ của đối tượng sử dụng tiềm tàng mà 
tài liệu dự định hướng tới. Mã này được sử dụng chủ yếu để xác định loại nhạc 
sẽ được sử dụng hoặc biểu diễn cho một đối tượng tiềm tàng đặc biệt. Khi tài 
liệu được cho là phù hợp với nhiều hơn một loại thính giả tiềm năng, thì mã 
được ghi cho nhóm thính giả tiềm tàng chính nhất. Đối với các tài liệu cho lứa 
tuổi vị thành niên, thí dụ tài liệu cho thính giả ở độ tuổi 15 hay đang học lớp 9, 
hoặc mã j (vị thành niên) hay các mã chuyên sâu hơn như mã a (Trẻ em ở độ 
trước tuổi đến trường), b (Học sinh tiểu học), hoặc c (Học sinh trung học cơ sở) 
được sử dụng. Một tài liệu được cho là tài liệu dành cho vị thành niên thường có 
từ “vị thành niên” ở đề mục chủ đề. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không 
có ý định mã hoá vị trí trường 008 này.   

# - Không ghi rõ 
Mã # cho biết thính giả tiềm tàng cho tư liệu này là không nêu rõ hoặc không 
biết. 

008/22  # 
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245 14$aDas Munchner Kammerorchester spielt Werke ... 
650 #0$aĐàn dây-nhạc giao hưởng. 

a - Trẻ trước tuổi đến trường 
Mã a cho biết tư liệu dự kiến dành cho trẻ em ở độ tuổi trước khi đi học (thí 
dụ, trẻ em cho đến độ tuổi trước khi đi học nhưng không bao gồm trẻ em học 
mẫu giáo). 

b - Học sinh tiểu học  
Mã b cho biết tư liệu dự kiến dành cho trẻ em từ trẻ em mẫu giáo đến trẻ em 
học lớp ba. 

c - Trung học cơ sở 
Mã c cho biết tư liệu dự kiến dành cho thiếu nhi từ lớp 4 đến lớp 8. 

d - Trung học 
Mã d cho biết tư liệu dự kiến dành cho thanh niên từ lớp 9 đến lớp 12. 

e - Người lớn 
Mã e cho biết tư liệu dự kiến dành cho người lớn. 

008/22  e 
245 12$aA little night music$h[ghi âm]. 

f - Thính giả đặc biệt 
Mã f cho biết tài liệu được nhằm hướng tới một nhóm thính giả đặc biệt hẹp 
và bản chất của cách trình bày sẽ làm cho tài liệu không gây mối quan tâm 
đối với các nhóm thính giả khác. Thí dụ cho các tài liệu được mã hoá f bao 
gồm: 1) Các băng ghi âm kỹ thuật hướng tới một nhóm thính giả đặc biệt và 
2) Tư liệu chú trọng vào một nhóm thính giả hạn chế. 

g - Đại chúng 
Mã g cho biết tư liệu dành cho đông đảo quần chúng và không hướng vào 
một nhóm thính giả tiềm năng đặc biệt. Mã này được sử dụng cho các tư liệu 
mà không một mã nào khác có thể bao trùm một cách phù hợp.  

j - Vị thành niên 
Mã j cho biết tư liệu dự kiến sẽ được sử dụng và biểu diễn bởi trẻ em vị thành 
niên ở độ tuổi 15 tuổi hay lớp 9. Mã được sử dụng khi một mã đặc biệt cho 
thính giả vị thành niên tiềm năng không mong muốn. 

008/22  j 
650 #0$aNhạc violonxen và piano$xVị thành niên$vTổng phổ và dàn bè. 

 

23   Hình thức vật lý của bản nhạc (006/06) 

Mã chữ cái một ký tự mô tả hình thức vật lý của bản nhạc được mô tả. Đối với 
âm nhạc, vị trí ký tự này chỉ được sử dụng với bản nhạc in hoặc bản thảo. Ký tự 
lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 008 này. 
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# - Không phải là các loại dưới đây 
Mã # cho biết tài liệu không được đặc tả bởi một trong các các mã khác. 

a - Vi phim 
Mã a cho biết bản nhạc dưới dạng vi phim 

b - Vi phiếu 
Mã b cho biết bản nhạc dưới dạng vi phiếu. 

008/23 b 
300 ##$a14 vi phiếu ;$c10 x 15 cm. 

c - Tấm mờ vi hình 
Mã c cho biết bản nhạc dưới dạng vi phim đục. 

d - Khổ in lớn 
Mã d cho biết bản nhạc được in ở khổ giấy lớn. 

f - Chữ nổi 
Mã f cho biết bản nhạc dưới dạng chữ nổi (braille). 

008/23 f 
250 0#$aBraille score ed. 

r - Bản in thông thường 
Mã r cho biết bản nhạc được in lại dưới dạng in đọc được bằng mắt bình 
thường, thí dụ như một bản photocopy. 

008/23 r 
500 ##$aBản sao của tổng phổ nguyên bản viết năm 1877. 

s - Điện tử 
Mã s cho biết bản nhạc dành cho việc thực hiện bằng máy tính. Bản nhạc có 
thể tồn tại dưới dạng mà có thể tiếp cận được trực tiếp hay từ xa, trong một số 
trường hợp đòi hỏi việc sử dụng các thiết bị ngoại vi  đi kèm với máy tính (thí 
dụ, một đầu đọc CD-ROM). Mã này không được sử dụng cho các bản nhạc 
không đòi hỏi phải sử dụng máy tính (thí dụ, đĩa nhạc nén, đĩa video). 

 

24-29  Các tư liệu kèm theo (006/07-12) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết đây là nội dung của ghi chú về chương trình và 
các tài liệu kèm theo một bản ghi âm, một bản nhạc viết tay hoặc một bản nhạc 
inch Nhìn chung, một mã riêng biệt được sử dụng chỉ khi nếu một phần đáng kể 
của tài liệu kèm theo là hình thức mà mã này đại diện. Có thể ghi đến 6 mã. Mã 
được ghi theo trật tự chữ cái. Nếu ít hơn 6 mã được tạo lập, thì các mã được căn 
lề về bên trái và các vị trí không sử dụng chứa khoảng trống (#). Nếu có hơn 6 
mã phù hợp cho một tài liệu, thì chỉ 6 mã quan trọng nhất được sử dụng. Sáu ký 
tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá các vị trí ký tự này.   
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# - Không có tài liệu đi kèm 
Mã # cho biết không có tài liệu đi kèm hoặc dấu hiệu về tài liệu đi kèm 
không thể hiện trên bản nhạc. Khi mã # được sử dụng sẽ có năm khoảng 
trống đi kèm theo sau. 

008/24-29 ###### 
 [Không có tài liệu đi kèm] 

a - Danh sách bản nhạc  
Mã a cho biết tài liệu đi kèm chứa một danh sách các bản nhạc hoặc một thư 
mục các bản ghi âm. 

b - Thư mục 
Mã b cho biết tài liệu đi kèm chứa một thư mục. 

008/24-29 b##### 
504 ##$aTh− môc: tr. 303-304 

c - Chỉ mục chủ đề 
Mã c cho biết tài liệu đi kèm chứa một chỉ mục chủ đề. 

d - Nhạc kịch hoặc lời 
Mã d cho biết tài liệu đi kèm chứa một bản chuyển biên dạng in của một lời 
kịch hoặc các chính văn khác (Thí dụ, một bản nội dung bằng lời của một bản 
ghi âm). 

008/24-29 dz#### 
500 ##$aLời của bài hát và áp phích để trong hộp. 

e - Tiểu sử nhà soạn nhạc hoặc tác giả 
Mã e cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin tiểu sử đáng kể về một nhà soạn 
nhạc hoặc tác giả. 

f - Tiểu sử người biểu diễn hoặc lịch sử ban nhạc 
Mã f cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin tiểu sử đáng kể về một người biểu 
diễn hoặc lịch sử một ban nhạc. 

008/24-29 f##### 
500 ##$aJohn W. Barker viết chú giải chương trình và chú giải tiều sử 

của nghệ sĩ piano để trong hộp 

g - Thông tin về lịch sử hoặc kỹ thuật của nhạc cụ 
Mã g cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin về lịch sử hoặc kỹ thuật của nhạc 
cụ. 

008/24-29 fgz### 
500 ##$aChú giải chương trình và vềkèn co do R.D. Dattell viết, chú 

thích tiểu sử nhạc sỹ để trong hộp. 

h - Thông tin kỹ thuật về nhạc 
Mã h cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin kỹ thuật đáng kể bao gồm cả các 
hướng dẫn về biểu diễn. 

800/24-29 h##### 
500 ##$aKèm theo hướng dẫn biểu diễn. 
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i - Thông tin lịch sử 
Mã i cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin lịch sử đáng kể. 

008/24-29 i##### 
500##$aChú giải chương trình do Kurt Hoffman viết bằng tiếng Đức, Anh 

và Pháp để trong hộp 
  [Thông tin lịch sử cơ bản] 

k - Thông tin dân tộc học 
Mã k cho biết tài liệu đi kèm chứa thông tin dân tộc học đáng kể liên quan tới 
phần âm nhạc của tài liệu. 

r - Tài liệu hướng dẫn 
Mã r cho biết tài liệu đi kèm chứa các tài liệu hướng dẫn. 

008/24-29 r##### 
300 ##$a ... + $e1 tài liệu của giáo viên. 

s - Bản nhạc 
Mã s cho biết tài liệu đi kèm chứa một bản tổng phổ hoặc một hình thức trình 
bày khác với tài liệu chính. 

z - Khác 
Mã z cho biết tài liệu là một hình htức mà không một loại mã đã xác định nào 
phù hợp.  

008/24-29 dfz### 
500 ##$aChú giải chương trình do Uwe Kraemer viết, chú giải về tiểu sử 

nghệ sỹ, quá trình ghi âm và phóng tác, có phần dịch tiếng Anh 
([24] tr. minh hoạ.) để trong hộp. 

 

30-31  Lời thuyết minh cho tài liệu ghi âm (006/13-14) 

Mã một ký tự cho biết dạng của chính văn chứa trong một tài liệu ghi âm tiếng 
không phải là âm nhạc. Có thể nhập tới hai mã. Nếu chỉ có một mã được tạo lập, 
thì căn lề về bên trái và vị trí không sử dụng chứa một khoảng trống (#). Nếu 
nhiều hơn hai mã cho dạng văn bản phù hợp cho một tài liệu thi chỉ hai mã quan 
trọng nhất được nhập. Hai ký tự lấp đầy ( || ) được sử dụng khi không định mã 
hoá các vị trí ký tự này. 

# - Tài liệu là một băng ghi âm nhạc 
Mã # cho biết tài liệu là một băng ghi âm nhạc. Khi mã # được sử dụng một 
khoảng trống khác được ghi tiếp theo (##). 

008/30-31 ## 
245 10$aBolero$h[ghi âm] /$cMaurice Ravel. 

a - Tự truyện 
Mã a cho biết lời thuyết minh là một bản tự truyện. 

b - Tiểu sử 
Mã b cho biết lời thuyết minh là một bản tiểu sử. 
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c - Tài liệu hội nghị 
Mã c cho biết lời thuyết minh là tài liệu hội nghị. 

008/30-31 lc 
245 00$aModern real estate transactions 
500 ##$aThảo luận nhóm, bài giảng, hỏi và trả lời. 

d - Kịch 
Mã d cho biết lời thuyết minh là một vở kịch. 

e - Tiểu luận 

  Mã e cho biết lời thuyết minh là tiểu luận. 

f - Tiểu thuyết 
Mã f cho biết lời thuyết minh là một tiểu thuyết. Tiểu thuyết bao gồm truyện 
dài, truyện ngắn, v.v... 

g - Báo cáo 
Mã g cho biết lời thuyết minh là một bản báo cáo. Các báo cáo về các sự kiện 
thời sự và các thông điêp thông tin tiêu biểu cũng được đưa vào mục này. 

h - Lịch sử 
Mã h cho biết lời thuyết minh là lịch sử. Lịch sử bao gồm tường thuật lịch sử, 
v.v... mà cũng có thể được một trong các mã khác mô tả (thí dụ, thơ lịch sử). 

008/30-31 ht 
245 00$aInside the Onaway command post$h[ghi âm] /$cwith ... 
520 ##$aTóm tắt: Lịch sử bằng lời. 

i - Tài liệu hướng dẫn 
Mã i cho biết lời thuyết minh là tài liệu hướng dẫn. Các loại thuyết minh này 
bao gồm các hướng dẫn làm sao để thực hiện được một nhiệm vụ, học cách 
biểu diễn, v.v... (thí dụ, làm thế nào để thay thế một công tắc đèn). Thí dụ: 
Chính văn chỉ dẫn ngôn ngữ được tạo lập bởi mã j. 

j - Hướng dẫn ngôn ngữ 
Mã j cho biết văn bản là lời chỉ dẫn ngôn ngữ. Tài liệu chỉ dẫn ngôn ngữ có 
thể bao gồm một đoạn văn mà có thể định nghĩa ở một trong các mã khác (thí 
dụ, tài liệu ngôn ngữ bao gồm cả bài thơ). 

k - Hài kịch 
Mã k cho biết lời thuyết minh là một vở hài kịch. 

l - Bài giảng, bài phát biểu 
Mã l cho biết lời thuyết minh là một bài giảng và/hoặc một bài phát biểu. 

008/30-31 1# 
500 ##$aBài giảng 

m - Bản ghi nhớ 
Mã m cho biết lời thuyết minh là một bản ghi nhớ. Bản ghi nhớ thường là một 
bản tự truyện. 
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n - Không áp dụng 
Mã g cho biết tài liệu không phải là một bản ghi âm (thí dụ, một bản nhạc in 
hoặc bản thảo). 

o - Truyện dân gian 
Mã o cho biết lời thuyết minh là một truyện dân gian. 

p - Thơ  
Mã p cho biết lời thuyết minh là một bản thơ. 

008/30-31 pf 
245 00$aPoÐsies et prose francaises ... 

r - Bản trình bày lại 
Mã r cho biết lời thuyết minh là một bản nhắc vở. Bản trình bày lại được hình 
thành bởi bất kỳ việc sản xuất không phải âm nhạc nào. 

s - Âm thanh 
Mã s cho biết lời thuyết minh là âm thanh. Âm thanh bao gồm lời nói hoặc 
phát âm không phải là âm nhạc mà có thể có thể hoặc không chuyển tải ý 
nghĩa. 

t - Phỏng vấn 
Mã t cho biết lời thuyết minh là cuộc phỏng vấn. 

z - Khác 
Mã z cho biết lời thuyết minh ở dưới một hình thức mà không một mã đã xác 
định nào phù hợp. 

 

32-34  Không xác định (006/15-17) 

Vị trí ba ký tự này là không xác định; mỗi vị trí ký tự chứa một khoảng trống (#) 
hoặc một ký tự lấp đầy ( | ). 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Các mã chữ cái được nhập vào bằng chữ thường. 

Độ dài trường - Trường 008 phải luôn luôn chứa bốn mươi (40) vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

008/18-19 Hình thức sáng tác [Chỉ có trong USMARC] 

Trước khi định nghĩa mã bd (Khúc Ballat) vào năm 1997, khúc Ballat được xác 
định với mã fm (Nhạc dân gian). 
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008/21  Có bè [lỗi thời] 

Định nghĩa này trở thành lỗi thời từ năm 1988. Các mã được xác định là: # 
(không có bè), a (có bè), n (Không áp dụng), u (Không biết). 

008/22  Đối tượng sử dụng 

u Tài liệu cho trường học cấp một  [lỗi thời] [Chỉ có trong 
CANMARC]   

v Tài liệu cho trường học ở cấp hai [lỗi thời] [Chỉ có trong 
CANMARC]  Trước khi có quy định các mã từ a đến g vào năm 1995. chỉ có mã 
# và j được sử dụng trong USMARC. 

 

008/23  Hình thức vật lý của bản nhạc 

$ Không phải là các loại dưới đây 

g Băng giấy đục lỗ [lỗi thời]  

h Băng từ [lỗi thời]  

i Đa phương tiện [lỗi thời]  

x Hình thức tái bản khác [lỗi thời] [Chỉ có trong USMARC] 

z Hình thức tái bản khác [lỗi thời] 

Mã # (Không phải là phiên bản) được quy định lại vào năm 1987 khi trọng tâm 
của trường 008/23 thay đổi. Các mã g, h, và i trở thành lỗi thời từ năm 1987 khi việc 
mã hoá 008/23 (Các hình thức mã phiên bản) được quy định lại vì thông tin về phương 
tiện của tư liệu nhiều hơn là về phiên bản thư mục. Trước năm 1977, các hình thức tái 
bản khác được xác định bởi mã x. 

008/24-29 Tài liệu đi kèm [Chỉ có trong USMARC] 

 n Không áo dụng [lỗi thời] 

 j Thông tin về lịch sử khác với âm nhạc [lỗi thời] 

Mã n trở thành lỗi thời từ năm 1980 bởi vì mã được xác đinh cho các vị trí ký 
tự này áp dụng cho cả băng ghi âm và băng nhạc. Mã j trở thành lỗi thời từ năm 1980 
khi mã i được định nghĩa lại để bao gồm cả bất kỳ thông tin lịch sử nào. 

008/24-27 Tư liệu đi kèm [Định nghĩa lại, 1977]  [Chỉ có 
trong CAN/MARC]  

j Thông tin lịch sử khác với âm nhạc [lỗi thời, 1977] 

i Tiểu sử người tổ chức hay người chuyển đổi [lỗi thời, 1977] 

008/28 Xuất bản phẩm chính phủ [Định nghĩa lại, 1977]  [Chỉ có 
trong CAN/MARC]  

Các mã được xác định là: # (Không phải là xuất bản phẩm của chính phủ); a 
(Các thành phần tự trị hoặc bán tự trị của liên bang có chủ quyền); c (Nhiều địa 
phương); f (Liên bang/quốc gia); i (Vác cơ quan đa chính phủ quốc tế); l (Cơ quan lực 
địa phương); m (Nhiều bang); o (Xuất bản phẩm chính phủ - chưa xác định cấp); s 
(Các cơ quan quyền lực cấp bang, tỉnh, lãnh thổ, cấp trực thuộc, v.v...); u (Không biết 
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liệu tư liệu có phải là xuất bản phẩm chính phủ hau không); z (Các dạng khác của xuất 
bản phẩm chính phủ). 

008/29 Không xác định [lỗi thời] [Chỉ có trong CAN/MARC]  

 

008/32 Tiêu đề chính trong phần chính của biểu ghi [lỗi thời]  

Định nghĩa này trở thành lỗi thời từ năm 1990. Các mã được xác định là: o 
(Tiêu đề chính không có trong phần chính biểu ghi); 1 (Tiêu đề chính có trong phần 
chính của biểu ghi). 
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008   Xuất bản phẩm nhiều kỳ (KL)  

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị hoặc mã trường con; Các phần tử dữ liệu được 
xác định theo vị trí. 

18 Định kỳ xuất bản (006/01) 
# Định kỳ không xác định  
a Hàng năm 
b Hai tháng một lần 
c Một tuần hai lần 
d Hàng ngày 
e Hai tuần một lần 
f Nửa năm một lần 
g Hai năm một lần 
h Ba năm một lần 
i Một tuần ba lần 
j Một tháng ba lần 
m Hàng tháng 
q Hàng quý 
s Nửa tháng một lần 
t Một năm ba lần 
u Không biết 
w Hàng tuần 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

19 Tính đều kỳ (006/02) 
   

n Không đều thường xuyên 
r Đều đặn 
x Hoàn toàn không đều 
u Không biết 
| Không có ý định mã hoá 
 

20 Trung tâm ISSN (006/03) 
    

# Không phải mã do trung 
tâm ISSN được uỷ nhiệm 
gán 

0 Trung tâm quốc tế 
1 Mỹ 
4 Canada 
z Loại khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

21 -  Dạng xuất bản phẩm nhiều kỳ
 (006/04)  

# Không thuộc một trong các 
hình thức dưới đây 

m Tùng thư chuyên khảo 
n Báo 
p Xuất bản phẩm định kỳ 
| Không có ý định mã hoá 
 

22  Hình thức nguyên bản (006/05)
   

#- Không thuộc một trong các 
hình thức dưới đây 

a Vi phim 
b  Vi phiếu 
c  Tấm mờ vi hình 
d  In cỡ to 
e  Dạng báo 
f  Chữ nổi 
s  Điện tử 
|  Không có ý định mã hoá 
 

23 Hình thức của tài liệu 
(006/06) 

#- Không thuộc một trong các 
hình thức dưới đây 

a  Vi phim 
b  Vi phiếu 
c  Tấm mờ vi hình 
d  In cỡ to 
e  Dạng báo 
f  Chữ nổi 
r  ấn phẩm in thông thường  
s  Điện tử 
|  Không có ý định mã hoá 
 

24 Bản chất của toàn bộ xuất bản 
phẩm (006/07) 

# Không rõ 
a Tóm tắt/chú giải 
b Thư mục 
c Catalo 
d Từ điển 
e Bách khoa thư 
f Sách tra cứu 
g Bài báo pháp luật 
h Tiểu sử 
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i Bảng tra 
k Danh mục bản nhạc 
l Pháp luật 
m Luận án 
n Tổng quan tài liệu theo chủ 

đề 
o Tổng luận 
p Văn bản lập trình 
q Danh mục phim 
r Danh bạ 
s Thống kê 
t Báo cáo kỹ thuật 
v Vụ kiện và ghi chép 
w Báo cáo và phân tích pháp 

luật 
z Hiệp ước 
| Không có ý định mã hoá 

 
25-27 Bản chất nội dung (006/08-

10)  
# Không nêu rõ 
a Tóm tắt/chú giải 
b Thư mục 
c Catalo 
d Từ điển 
e Bách khoa thư 
f Sách tra cứu 
g Bài báo pháp luật 
h Tiểu sử 
i Bảng tra 
k Danh mục bản nhạc 
l Pháp luật 
m Luận án 
n Tổng quan tài liệu theo chủ 

đề 
o Tổng luận 
p Văn bản lập trình 
q Danh mục phim 
r Chỉ dẫn 
s Thống kê 
t Báo cáo kỹ thuật 
v Vụ kiện và ghi chép 
w Báo cáo và phân tích pháp 

luật 
z Hiệp ước 
| Không có ý định mã hoá 
 

28 Xuất bản phẩm chính phủ
 (06/11)  

#  Không phải xuất bản phẩm 
chính phủ 

a  Thành phần tự trị hoặc bán 
tự trị 

c  Nhiều địa phương 
f  Liên bang/quốc gia 
i  Tổ chức đa chính phủ quốc 

tế  
l  Địa phương 
m  Nhiều bang 
o  Xuất bản phẩm chính phủ- 

cấp không xác định 
s  Bang, tỉnh, hạt, huyện... 
u  Không biết tài liệu có phải 

là xuất bản phẩm chính phủ 
hay không 

z  Loại khác 
|  Không có ý định mã hoá 
 

29 Xuất bản phẩm hội nghị 
(006/12)    

0 Không phải xuất bản phẩm 
hội nghị 

1 Xuất bản phẩm hội nghị 
| Không có ý định mã hoá 
 

30-32 Không xác định (006/13-
15)     

# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

33-Vần chữ cái hoặc chữ viết gốc 
của nhan đề  

# Không ghi chữ cái hoặc 
chữ viết gốc 

a Chữ Latin gốc 
b Chữ Latin mở rộng 
c Chữ Kyrinlic 
d Chữ Nhật 
e Chữ Trung hoa 
f Chữ ả rập 
g Chữ Hy Lạp 
h Chữ Hª-br¬ 
i Chữ Thái 
j Chữ Devanagari 
k Chữ Triều Tiên 
l Chữ Tamin 
u Không biết 
z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

34 Biểu ghi lập theo từng tên thay 
đổi hay theo tên mới nhất  
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0 Biều ghi lập theo từng tên 
thay đổi 

1 Biểu ghi lập theo từng tên 
mới nhất 

| Không có ý định mã hoá 
 

Định nghĩa và phạm vi vị trí ký tự 

Khái niệm xuất bản phẩm nhiều kỳ của trường 008/18-34 được sử dụng khi 
trường Đầu biểu/06 (Dạng biểu ghi) chứa mã a (Tài liệu ngôn ngữ) và khi trường Đầu 
biểu/07 chứa mã b (Phần hợp thành của xuất bản phẩm nhiều kỳ) hoặc mã s (Xuất bản 
phẩm nhiều kỳ). Các vị trí từ 01-17 và 35-39 của trường 008 được xác định giống như 
tất cả các vị trí khác của trường 008 được mô tả trong phần 008- áp dụng cho tất cả 
các loại tài liệu. 

Trường 008/18-34 tương ứng với các phần tử dữ liệu đã được xác định vị trí 
tương đương trong trường 006/01-17 khi trường 006/00 (Dạng tài liệu) chứa mã s 
(Xuất bản phẩm nhiều kỳ). Trình bày chi tiết các mã cụ thể xác định vị trí ký tự tương 
ứng trong trường 006 và 008 về xuất bản phẩm nhiều kỳ được chỉ dẫn cụ thể trong 
phần Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung của trường 008-Xuất bản phẩm nhiều 
kỳ. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Mã chữ cái một ký tự cho biết định kỳ của xuất bản phẩm nhiều kỳ. Yếu tố này 
được sử dụng  cùng với 008/19 (Đều kỳ) và dựa trên thông tin ghi trong trường 310 ( 
Định kỳ hiện tại). Các mã định kỳ đôi khi không phản ánh chính xác định kỳ được ghi 
trong trường 310. Đây là trường hợp phổ biến khi định kỳ được viết dưới dạng số trên 
năm (thí dụ, 4 số một năm). Trong những trường hợp như vậy, định kỳ sát hợp nhất 
được dùng theo quy định sau đây, và vị trí 008/19 (Đều kỳ) chứa mã x. Ký tự lấp đầy ( 
| ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá vị trí này. 

    Định kỳ     Mã định kỳ 

Hai số một năm    f (Nửa năm một lần) 

Bốn số một năm    q (Hàng quý) 

Năm số một năm   q (Hàng quý) 

Sáu số một năm    b (Hai tháng một lần) 

Bảy số một năm    b (Hai tháng một lần) 

Tám số một năm   b (Hai tháng một lần) 

Chín số một năm   m (Hàng tháng) 

Mười số một năm   m (Hàng tháng) 

Mười một số một năm   m (Hàng tháng) 

Mười hai số một năm   m (Hàng tháng) 

 

18  Định kỳ (008/01) 
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Nếu xuất bản phẩm nhiều kỳ dừng xuất bản sau một số phát hành, thì ghi định 
kỳ dự kiến (và đều kỳ) nếu biết. Nếu không biết thì cả hai mã định kỳ và đều kỳ là u 
(Không biết). 

008/18 a 
008/19 r 
300 ## $a1 v.; $c28 cm. 
310 ## $aAnnual 
362 0# $a1984. 

Nếu xuất bản phẩm nhiều kỳ được xuất bản theo một định kỳ, nhưng lại sát 
nhập với một định kỳ khác, thì định kỳ (và đều kỳ) được mã hóa mà không cần quan 
tâm đến sự sát nhập đó. 

008/18 b 
008/19 r 
310 ## $aBimonthly, with the last issue being cumulative for year 

ấn phẩm in lại thông thường hoặc tài liệu phôtôcopy được mã hóa về định kỳ 
và đều kỳ theo việc in lại hoặc sao chép, chứ không theo định kỳ của nguyên bản. 
Trong hầu hết các trường hợp thì cả định kỳ và đều kỳ đều được mã hoá là u. 

# - Định kỳ không xác định  
Mã # cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ có định kỳ không xác định rõ. Nó 
được sử dụng khi biết tài liệu được xuất bản không định kỳ một cách có chủ 
ý. 

008/18 # 
008/19 x 
310 ## $aKhông đều kỳ 

a - Hàng năm 
Mã a cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành mỗi năm một lần. 

008/18 a 
008/19 r 
310 ## $aHàng năm 

b - Hai tháng một lần 
Mã b cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hai tháng một lần. Các 
xuất bản phẩm có định kỳ là sáu, bảy hoặc tám số một năm cũng được gán 
mã b. 

008/18 b 
008/19 r 
310 ## $aHai tháng một lần 

c - Một tuần hai lần 
Mã c cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hai lần một tuần. 

008/18 c 
008/19 r 
310 ## $aMột tuần hai lần 
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d - Hàng ngày 
Mã d cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hàng ngày. Ghi chú: 
Điều này gồm cả ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. 

008/18 d 
008/19 r 
310 ## $aHàng ngày 

e - Hai tuần một lần 
Mã e cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hai tuần một lần. 

008/18 e 
008/19 r 
310 ## $aHai tuần một lần 

f - Nửa năm một lần 
Mã f cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành mỗi năm hai lần. Các 
xuất bản phẩm có định kỳ là hai số một năm cũng được gán mã f. 

008/18 f 
008/19 x 
310 ## $aMột năm hai lần 

g - Hai năm một lần 
Mã g cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hai năm một lần. 

008/18 g 
008/19 r 
310 ## $aHai năm một lần 

h - Ba năm một lần 
Mã h cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành ba năm một lần. 

008/18 h 
008/19 r 
310 ## $aBa năm một lần 

i - Một tuần ba lần 
Mã i cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành ba lần một tuần. 

008/18 i 
008/19 r 
310 ## $aBa số một tuần 

j - Một tháng ba lần 
Mã j cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành ba lần một tháng. 

008/18 j 
008/19 r 
310 ## $aBa số một tháng 

m - Hàng tháng 
Mã m cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hàng tháng. Các xuất 
bản phẩm có định kỳ là chín, mười, mười một hoặc mười hai số một năm 
cũng được gán mã m. 

008/18 m 
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008/19 r 
310 ## $aHàng tháng 

q - Hàng quý 
Mã q cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành ba tháng một lần. Các 
xuất bản phẩm có định kỳ là bốn số một năm cũng được gán mã q. 

008/18 q 
008/19 r 
310 ## $aHµng quý 

s - Nửa tháng một lần 
Mã s cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành hai lần một tháng. 

008/18 s 
008/19 r 
310 ## $aHai số một tuần 

t - Một năm ba lần 
Mã t cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành ba lần một năm. 

008/18 t 
008/19 r 
310 ## $aBa số một năm 

u - Không biết 
Mã u cho biết định kỳ hiện tại của xuất bản phẩm nhiều kỳ là không được 
biết. Khi mã u được dùng ở vị trí ký tự này, thì nó cũng phải được sử dụng 
trong 008/19 (Đều kỳ). 

w - Hàng tuần 
Mã w cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ được phát hành mỗi lần một tuần.  
008/18 w 
008/19 r 
310 ## $aHàng tuần 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với định kỳ xuất bản. 

008/18 z 
310 ## $aCách một năm một lần 

 

19  Tính đều kỳ (006/02) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết tính đều kỳ của xuất bản phẩm nhiều kỳ. Yếu tố 
này được sử dụng  cùng với 008/18 (Định kỳ) và dựa trên thông tin ghi trong 
trường 310 ( Định kỳ hiện tại). Cần xem xét đến ý định của nhà xuất bản khi mã 
hoá tính đều kỳ. Ký tự lấp đầy ( | ) sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 
008. 
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n - Không đều thường xuyên 
Mã n cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ không phải là đều đặn hoàn toàn, 
nhưng tính không đều theo một phương thức có thể dự đoán được. Thí dụ, nó 
được dùng khi tính đều kỳ xuất bản là sai lệch có chủ ý khác với hình thức 
chuẩn hoặc khi trường 310 chỉ rõ sự sát nhập định kỳ được xuất bản bổ sung 
trong các số đơn lẻ. 

008/19 n 
008/18 m 
310 ## $aHàng tháng (trừ tháng 7 và 8) 
 
008/19 n 
008/18 l 
310 ## $aHàng tháng (Số tháng 11-12 kết hợp) 

 
008/19 n 
008/18 m 
310 ## $aHai tháng một số, có số tập hợp năm 

r - Đều đặn 
Mã r cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ có hình thức xuất bản đều đặn. Nó 
được sử dụng khi một trong các mã định kỳ ghi trong trường 008/18 xác định 
chính xác định kỳ của xuất bản phẩm và bất cứ khi nào nhà xuất bản có ý 
định phát hành xuất bản phẩm nhiều kỳ đều đặn. Điều này có thể được xác 
định bằng thông tin ghi trên đơn vị tài liệu hoặc bằng việc kiểm tra hình thức 
xuất bản. Bằng cách đó, nếu xuất bản phẩm nhiều kỳ chỉ rõ nó được xuất bản 
hai tháng một lần thì định kỳ được mã hoá là r, ngay cả khi biết là đôi khi có 
sự sai lệch do xuất bản gặp khó khăn. Sự không nhất quán có thể được thể 
hiện trong trường 515 (chú giải đánh số khác thường). 

008/19 r 
008/18 m 
310 ## $aHàng tháng 
 
008/19 r 
008/18 z 
310 ## $aNăm năm một số 

u - Không biết 
Mã u cho biết tính đều kỳ của xuất bản phẩm nhiều kỳ là không được biết. 
Khi mã u được dùng ở vị trí ký tự này, thì nó cũng phải được sử dụng ở vị trí 
008/19 (Định kỳ). 

008/19 u 
008/18 u 
[Không có trường 310] 

x - Không đều hoàn toàn 
Mã x được dùng trong hai trường hợp khác nhau: 1) Khi biết chắc chắn sự 
không đều là cố ý và yếu tố định kỳ (008/18) được mã hoá là #; Hoặc 2) Khi 
định kỳ trong trường 310 được ghi dưới dạng số xuất bản trong năm. 

008/19 x 
008/18 q 
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310 ## $a5 số một năm 

 

20  Trung tâm ISSN (006/03)   

Mã chữ cái một ký tự cho biết Trung tâm mạng lưới ISSN (Số Xuất bản phẩm 
nhiều kỳ theo Tiêu chuẩn Quốc tế) chịu trách nhiệm gán số ISSN và bảo trì dữ 
liệu liên quan đến một xuất bản phẩm nhiều kỳ. Nói chung, dữ liệu của Mạng 
lưới ISSN bao gồm Số Xuất bản phẩm nhiều kỳ theo Tiêu chuẩn Quốc tế (ISSN) 
được nhập trong trường 022, nhan đề khoá nhập trong trường 222, nhan đề khoá 
viết tắt trong trường 210, và vần chữ cái hoặc chữ viết gốc của nhan đề trong 
trường 008/33. Trong trường hợp nước xuất bản của xuất bản phẩm thay đổi, thì 
mã trong 008/20 sẽ giới thiệu trung tâm hiện hành chịu trách nhiềm về bảo trì dữ 
liệu được gán. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị 
trí 008 này. 

# - Không phải mã được trung tâm ISSN phân phối 
Mã khoảng trống (#) cho biết không phải dữ liệu được trung tâm Mạng lưới 
ISSN gán cho tài liệu xuất bản nhiều kỳ. Các tổ chức ở Bắc Mỹ  đều có thể sử 
dụng mã #, trừ Chương trình Dữ liệu Quốc gia về Xuất bản phẩm nhiều kỳ và 
các thành viên của CONSER. 

0 - Trung tâm quốc tế 
Mã 0 cho biết dữ liệu được gán hoặc bảo trì bởi Trung tâm Quốc tế về Mạng 
lưới ISSN, ở Paris, Pháp. 

1 - Mỹ 
Mã 1 cho biết dữ liệu của Mạng lưới ISSN được gán hoặc bảo trì bởi Chương 
trình Dữ liệu Quốc gia về Xuất bản phẩm nhiều kỳ của Mỹ (NSDP). 

4 - Cana®a 

Mã 4 cho biết dữ liệu của Mạng lưới ISSN được gán hoặc bảo trì bởi ISSN của 
Cana®a. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết dữ liệu của Mạng lưới ISSN được gán hoặc bảo trì bởi trung 
tâm Mạng lưới ISSN trừ khi đã xác định một trong các mã trên. 

 

21  Dạng xuất bản phẩm nhiều kỳ (006/04)  

Mã chữ cái một ký tự cho biết dạng của xuất bản phẩm nhiều kỳ. Ký tự lấp đầy ( 
| ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

# - Không thuộc một trong các hình thức nào dưới đây 
Mã khoảng trống (#) cho biết dạng của xuất bản phẩm nhiều kỳ không được 
định rõ bằng một trong các mã ở dưới đây. Sách niên giám và các báo cáo 
hàng năm thuộc loại này. 

008/21  # 
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245 10 $aAnnual report of the Malden Public Library. 

m - Tùng thư chuyên khảo 
Mã m cho biết tài liệu là tùng thư chuyên khảo và được sử dụng cho bất cứ 
nhan đề nào là tùng thư, bất chấp việc xử lý nó. Tùng thư chuyên khảo là một 
nhóm của tài liệu phân tích (có nghĩa là mỗi một phần có nhan đề riêng biệt) 
có liên quan đến nhau bằng nhan đề chung. Các tài liệu đơn lẻ có thể được 
đánh số hoặc không cần đánh số. 

008/21  m 
245    00 $aActa Universitatis Wratislaviensis. $pGermanica 

Wratislaviensia. 

n - Báo 
Mã n cho biết dạng tài liệu là báo. Báo là xuất bản phẩm nhiều kỳ mà nó chủ 
yếu được thiết kế để làm nguồn thông tin viết về các sự kiện thường ngày liên 
quan đến công việc chung, trong phạm vi từng địa phương, quốc gia và/hoặc 
quốc tế. Nó chứa các tin tức ở phạm vi rộng về tất cả các chủ đề và các hoạt 
động và không hạn chế đối với bất cứ nội dung chủ đề nào. Nó có thể bao 
gồm các bài viết (mặc dầu không phải là chủ yếu) về các chủ đề văn học hoặc 
chủ đề khác như quảng cáo, thông báo pháp luật, số liệu thống kê, và các 
minh hoạ. 

008/21 n 
245 00 $aWall Street journal. 
  
008/21 n 
245 04 $aThe Washington post. 

p - Xuất bản phẩm định kỳ 
Mã p cho biết tài liệu chứa các bài báo riêng biệt, truyện, hoặc các bài viết 
khác,... và được xuất bản hoặc phân phối thường định kỳ lớn hơn hàng năm. 

008/21 p 
245 04 $aThe U.F.O. investigator. 

 

22  Hình thức nguyên bản (006/05)   

Mã chữ cái một ký tự cho biết rõ dạng tài liệu mà trong đó xuất bản phẩm nhiều 
kỳ nguyên bản được xuất bản. Trong trường hợp xuất bản phẩm nhiều kỳ được 
xuất bản cùng một lúc dưới nhiều dạng, hoặc khi khó xác định dạng được xuất 
bản có phải là bản gốc hay không, thì tài liệu đầu tiên nhận được hoặc nhập vào 
cơ sở dữ liệu được coi là hình thức nguyên bản về mặt vật lý. Ký tự lấp đầy ( | ) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

# - Không thuộc một trong các hình thức dưới đây 
Mã khoảng trống (#) cho biết tài liệu nguyên bản không được mô tả bằng một 
trong các mã dưới đây. 

a - Vi phim 
Mã a cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng vi phim. 
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b - Vi phiếu 
Mã b cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng vi phiếu. 

c - Tấm mờ vi hình 
Mã c cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng tấm mờ vi hình. 

d - In cỡ chữ to 
Mã d cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng cỡ chữ lớn. 

e - Dạng báo 
Mã e cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng báo. Dạng báo là 
khi tài liệu tài liệu được in trên giấy in báo và/hoặc nhìn giống như báo. Xuất 
bản phẩm nhiều kỳ không đòi hỏi phải đúng như dạng báo (có nghĩa là mã 
dạng của xuất bản phẩm nhiều kỳ ở vị trí 008/21 không nhất thiết phải là mã 
n). 

f - Chữ nổi  
Mã f cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản dưới dạng chữ nổi. 

s - Tài liệu điện tử 
Mã s cho biết tài liệu nguyên bản được xuất bản để xử lý bằng máy tính. Tài 
liệu có thể được lưu trữ trên vật mang tin, truy cập trực tiếp hoặc từ xa, trong 
một số trường hợp đòi hỏi phải dùng các thiết bị ngoại vi (thí dụ như máy đọc 
CD-ROM). Mã này không sử dụng cho tài liệu mà chúng không đòi hỏi phải 
dùng máy tính (thí dụ, đĩa nhạc compact, đĩa hình). 

 

23   Hình thức tài liệu (006/06) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết rõ hình thức của xuất bản phẩm nhiều kỳ đang 
được mô tả. Ký tự lấp đầy ( | ) sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 
này. 

# - Không thuộc một trong các hình thức dưới đây 
Mã khoảng trống (#) cho biết tài liệu không thuộc một trong các mã dưới 
đây. 

a - Vi phim 
Mã a cho biết tài liệu là vi phim. 

b - Vi phiếu 
Mã b cho biết tài liệu vi phiếu. 

c - Tấm mờ vi hình 
Mã c cho biết tài liệu là tấm mờ vi hình. 

d - In cỡ chữ to 
Mã d cho biết tài liệu được in cỡ chữ lớn. 
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f - Chữ nổi 
Mã f cho biết tài liệu là dạng chữ nổi. 

r - ấn phẩm thông thường  
Mã r cho biết tài liệu là phiên bản in thường có thể đọc được bằng mắt 
thường, như bản sao. 

s - Tài liệu điện tử 
Mã s cho biết tài liệu được xuất bản để xử lý bằng máy tính. Tài liệu có thể 
được lưu trữ trên vật mang tin, truy cập trực tiếp hoặc từ xa, trong một số 
trường hợp đòi hỏi phải dùng các thiết bị ngoại vi (thí dụ như máy đọc CD-
ROM). Mã này không sử dụng cho tài liệu mà chúng không đòi hỏi phải 
dùng máy tính (thí dụ, đĩa nhạc compact, đĩa hình). 

 

24   Bản chất của toàn bộ xuất bản phẩm (006/07) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết bản chất của xuất bản phẩm nhiều kỳ nếu nó chỉ 
bao gồm hoàn toàn một dạng nào đó của tài liệu. Nó được sử dụng để cho biết 
dạng xuất bản phẩm của tài liệu và phân biệt với nội dung của nó. Nếu tài liệu 
thuộc nhiều dạng, thì các dạng đều được ghi vào 008/25-27 (Bản chất nội dung) 
và vị trí 008/24 được mã hoá một khoảng trống (#). Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

# - Không rõ 
Mã khoảng trống (#) cho biết bản chất của toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là 
không được xác định rõ. 

a - Tóm tắt/chú giải 
Mã a cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các tóm tắt hoặc chú giải 
về các ấn phẩm khác. 

b - Thư mục 
Mã b cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là thư mục hoặc các bản thư 
mục. 

 
008/24  b 
245 00 $aBibliographie des Schriftums fur den Bereich der 

Haushaltswissenschaft. 

c -Bảng mục lục 
Mã c cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là bảng mục lục (nghĩa là tập 
hợp các danh mục tài liệu, như mục lục sách, mục lục chủ đề,...). 

 
008/24  c 
245 00 $aLempertz-Katalog. 
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d - Từ điển 
Mã d cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là từ điển, từ điển thuật ngữ, 
hoặc từ điển địa lý. Sách dẫn được mã hoá như các bảng tra (mã i). Từ điển 
tiểu sử nhiều kỳ được mã hoá như tiểu sử (mã h). 

e - Bách khoa thư 
Mã e cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là bách khoa thư hoặc luận 
bàn bách khoa thư về chủ đề cụ thể. 

008/24  e 
245   00$aEncyclopedia of social work. 

 

f - Tài liệu tra cứu 
Mã f cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là tài liệu tra cứu. 

g - Bài báo pháp luật 
Mã g cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các bài báo về các chủ 
đề pháp luật, thí dụ như các bài báo được xuất bản trong tạp chí của trường 
luật. 

h - Tiểu sử 
Mã h cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa tư liệu tiểu sử, hoặc dạng 
tự truyện, hoặc tiểu sử cá nhân hay tập thể. Gia phả không được mã hoá như 
tiểu sử. 

i - Bảng tra 
Mã i cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là bảng tra của tài liệu thư mục 
(thí dụ, tạp chí tra cứu). 

008/24  i 
245 00$aDeutsche Bibliographie. $pHalbjahres-Verzeichnis. 

k - Danh mục âm nhạc 
Mã k cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là danh mục hoặc các danh 
mục âm nhạc, hoặc thư mục về bản ghi âm. 

008/24  k 
245 00 $aJournal of jazz discography. 

 

l - Pháp luật 
Mã l cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các văn bản đầy đủ hoặc 
một phần của các đạo luật của cơ quan lập pháp, được xuất bản dưới dạng 
quy chế hoặc dưới dạng bộ luật. Mã l cũng được sử dụng khi tài liệu chứa các 
quy tắc và quy định được xuất bản bởi các cơ quan hành chính hoặc hành 
pháp. 

008/24  l 
245 00$aTax legislation bulletin. 
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m - Luận án 
Mã m cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa luận án, luận văn hoặc 
các công trình được tạo phù hợp với yêu cầu về trình độ và bằng cấp khoa 
học. 

008/24  m 
245 00 $aTheses in progress in Commonwealth studies. 

n - Tổng quan tài liệu theo chủ đề 
Mã n cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa tổng luận có thẩm quyền 
về một chủ đề, thường có danh mục tài liệu tham khảo. 

o - Tổng luận phân tích 
Mã o cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là tổng luận phân tích về các 
tài liệu đã được xuất bản hoặc in ấn (thí dụ, sách, phim, bản ghi âm, kịch,...) 

p - Văn bản lập trình 
Mã p cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là văn bản lập trình. 

q - Danh mục phim 
Mã q cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là danh mục phim hoặc các 
danh mục phim. 

r - Danh bạ 
Mã r cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là chỉ dẫn hoặc sổ ghi chép 
của cá nhân hoặc tập thể. Từ điển tiểu sử nhiều kỳ được mã hoá như tiểu sử 
(mã h). 

s - Thống kê 
Mã s cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ là tập hợp dữ liệu thống kê về 
một chủ đề. Mã này không được sử dụng cho các tài liệu về phương pháp 
luận thống kê. 

t - Báo cáo kỹ thuật 
Mã t cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa tài liệu báo cáo kỹ thuật. 
Đây là công trình về kết quả nghiên cứu khoa học hoặc bản thuyết minh kỹ 
thuật, thí nghiệm, hoặc bản đánh giá, được trình bày dưới dạng phổ biến cho 
cán bộ kỹ thuật. 

v - Vấn đề pháp luật và giải đáp 
Mã v cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các bài thảo luận, thí dụ 
như các bài bình luận trong tạp chí trường luật, về các vụ kiện đặc biệt đã 
được xử hoặc chưa được xử bởi toà án hoặc các cơ quan hành chính. 

w - Tài liệu và báo cáo pháp luật 
Mã w cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa văn bản pháp luật của 
toà án hoặc của các cơ quan hành chính. Mã cũng được sử dụng khi tài liệu 
chứa văn bản đạo luật về sự phán quyết của toà án. 
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z - Hợp đồng 
Mã z cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các bản hợp đồng hoặc 
bản hiệp ước đàm phán giữa hai hoặc nhiều bên để giải quyết các vấn đề bất 
đồng, thiết lập quan hệ, chuyển nhượng quyền,... 

008/24  z 
245 00$aGuide to United States treaties in force. 

 

25-27  Bản chất nội dung tài liệu (006/08-10)  

Mã chữ cái một ký tự cho biết nội dung chứa một vài dạng tài liệu. Thông 
thường một mã cụ thể chỉ được sử dụng nếu một phần quan trọng của tài liệu là 
dạng tài liệu được thể hiện bằng mã đó. Thông tin về các vị trí ký tự này thường 
được rút ra từ các vùng mô tác khác của biểu ghi thư mục (thí dụ, trường 245 
(Thông tin về nhan đề), 5XX các trường (Phụ chú), hoặc 6XX các trường (Tiêu 
đề bổ sung chủ đề)). Sử dụng tối đa ba mã, theo trật tự vần chữ cái. Nếu có dưới 
ba mã, thì các mã được căn vào bên trái, các vị trí không được sử dụng sẽ chứa 
khoảng trống (#). Nếu có nhiều hơn ba mã phù hợp với xuất bản phẩm tiếp tục, 
thì chỉ chọn ba mã quan trọng nhất và nhập theo trật tự chữ cái. Nếu như không 
có mã nào phù hợp thì tất cả các vị trí chứa khoảng trống (###). Ba ký tự lấp đầy 
(| | | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở các vị trí ký tự này. 

# - Không rõ 
Mã khoảng trống (#) cho biết bản chất nội dung của xuất bản phẩm nhiều kỳ 
là không được xác định rõ. 

008/24 # 
008/25-27 ### 
245 00$Journal of Ayurveda = $b ... 
(Bản chất nội dung không xác định rõ) 

a - Tóm tắt/chú giải 
Mã a cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa tóm tắt hoặc chú giải về các ấn 
phẩm khác. Mã này không được sử dụng khi ấn phẩm chứa tóm tắt hoặc chú 
giải về nội dung của chính nó. 

008/24 # 
008/25-27 a## 
245 00$aReview of applied entomology. $nSeries B, $pMedical and 

veterinary. 
650  #2$aCôn trùng học thú y $xTóm tắt $ xấn phẩm định kỳ 

b - Thư mục 
Mã b cho biết  phần chính  của xuất bản phẩm nhiều kỳ là thư mục hoặc các 
bản thư mục. Mã này chỉ được sử dụng khi thư mục đó có tầm quan trọng cần 
nêu trong biểu ghi thư mục. Ghi chú: Bởi vì các bản thư mục cũng đã đề cập 
một phần trong định nghĩa của mã n, nên mã b không được sử dụng khi  có 
mã n. 

008/24  # 
008/25-27 ### 
504 ## $aKèm theo thư mục. 
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c - Bảng thư mục 
Mã c cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm bảng thư mục (nghĩa là tập 
hợp danh mục tài liệu trong một sưu tập). Nó cũng bao gồm danh mục các 
đối tượng sưu tập được, thí dụ như tem, tiền xu, hoặc catalo thương mại. Đối 
với các catalo sách, bản ghi âm, hoặc phim, mã b (Thư mục), mã k (Danh 
mục bản nhạc), hoặc mã q (Danh mục phim), được nhập cùng với mã c. 

008/24  # 
008/25-27 ci# 
245 00$aBook auction records. 
650  #0$aBán đấu giá sách $xCatalo $vChỉ mục. 

d - Từ điển 
Mã d cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm từ điển, danh sách thuật ngữ, 
hoặc từ điển tên địa lý. Sách dẫn bảng chỉ mục được mã hoá như các bảng tra 
(mã i). Mã h được dùng cho từ điển tiểu sử nhiều kỳ. 

e - Bách khoa thư 
Mã e cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm bách khoa thư hoặc luận bàn 
bách khoa thư về chủ đề cụ thể. 

f - Tài liệu tra cứu 
Mã f cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm tài liệu tra cứu. 

g - Bài báo pháp luật 
Mã g cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm các bài báo về các chủ đề 
pháp luật, thí dụ như các bài báo được xuất bản trong tạp chí của trường luật. 

h - Tiểu sử 
Mã h cho biết một phần quan trọng của xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa tư liệu 
tiểu sử, hoặc dạng tự truyện, hoặc tiểu sử cá nhân hay tập thể. Gia phả không 
được mã hoá như tiểu sử. 

i - Bảng tra 
Mã i cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm bảng tra cho tài liệu thư mục 
khác với bản thân tài liệu đó (thí dụ, tạp chí tra cứu). Mã i không dùng cho 
xuất bản phẩm chứa bảng tra cho nội dung của chính nó. 

k - Danh mục bản nhạc 
Mã k cho biết một phần quan trọng của xuất bản phẩm nhiều kỳ là danh mục 
bản nhạc hoặc các danh mục bản nhạc, hoặc thư mục về bản ghi âm. Mã chỉ 
được dùng khi danh mục bản nhạc khá quan trọng và được nêu trong biểu ghi 
thư mục. Đối với các danh mục như là bảng thư mục thì nhập cả hai mã k và c 
(Bảng thư mục). 

l - Pháp luật 
Mã l cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các văn bản đầy đủ hoặc một 
phần của các đạo luật của hội đồng luật, được xuất bản dưới dạng quy chế 
hoặc dưới dạng luật. Mã l cũng được sử dụng khi tài liệu chứa các quy tắc và 
quy định được xuất bản bởi các cơ quan hành chính hoặc hành pháp. 
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m - Luận án 
Mã m cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa dạng đầy đủ hoặc một phần luận 
án, luận văn hoặc các công trình được tạo ra để đáp ứng đòi hỏi về trình độ và 
bằng cấp khoa học. 

n - Tổng quan tài liệu theo chủ đề 
Mã n cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm tổng luận có thẩm quyền về 
một chủ đề, thường có danh mục tài liệu tham khảo bên trong tài liệu hoặc 
một bản thư mục. Ghi chú: Vì các bản  thư mục là một phần trong định nghĩa 
của mã n, nên mã b (Thư mục) sẽ không được ghi khi có mã n. 

o - Tổng luận phân tích 
Mã o cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm tổng luận phân tích về các tài 
liệu đã được xuất bản hoặc in ấn (thí dụ, sách, phim, bản ghi âm, kịch,...) 

p - Văn bản lập trình 
Mã p cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa văn bản lập trình. 

008/24  # 
008/25-27 p## 
245 00$aClinical exercises in internal medicine. 
650  #2$aNội khoa $xVăn bản lập trình. 

q - Danh mục phim 
Mã q cho biết một phần quan trọng của xuất bản phẩm nhiều kỳ là danh mục 
phim hoặc các danh mục phim. Mã chỉ được dùng khi các bản danh mục 
phim khá quan trọng và được nêu trong biểu ghi thư mục. Đối với các danh 
mục phim cũng là catalo, thì cả hai mã q và mã c (Mục lục) đều được dùng. 

r - Danh bạ 
Mã r cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm danh bạ hoặc sổ đăng ký của 
cá nhân hoặc tập thể. Từ điển tiểu sử nhiều kỳ được mã hoá như tiểu sử (mã 
h). 

s - Thống kê 
Mã s cho biết một phần quan trọng của xuất bản phẩm nhiều kỳ là tập hợp dữ 
liệu thống kê về một chủ đề. Mã này không được sử dụng cho các tài liệu về 
phương pháp luận thống kê. 

008/24  #b 
008/25-27 bs# 
245 00$aList of statistical series collected by intertional organizations. 

t - Báo cáo kỹ thuật 
Mã t cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm tài liệu báo cáo kỹ thuật. Báo 
cáo kỹ thuật là công trình về kết quả nghiên cứu khoa học hoặc phát triển 
công nghệ, thí nghiệm, hoặc đánh giá, được trình bày dưới dạng phù hợp cho 
phổ biến cho cán bộ kỹ thuật. 

v - Các vụ kiện và chú giải 
Mã v cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ chứa các tranh luận của vụ kiện, thí dụ 
như các bài tranh luận nêu trong bình luận vụ án trong tạp chí trường luật, về 
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các vụ kiện đặc biệt đã được xử hoặc chưa được xử bởi toà án hoặc các cơ 
quan hành chính. 

w - Tài liệu và báo cáo pháp luật 
Mã w cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm văn bản về các quyết định 
của toà án hoặc của các cơ quan hành chính. Mã cũng được sử dụng khi tài 
liệu chứa văn bản phân tích các quyết định đó. 

z - Hiệp ước 
Mã z cho biết toàn bộ xuất bản phẩm nhiều kỳ bao gồm các hiệp ước hoặc 
thoả thuận giữa hai hoặc nhiều bên để giải quyết các vấn đề bất đồng, thiết 
lập quan hệ, chuyển nhượng quyền,... 

 

28   Xuất bản phẩm chính phủ (006/11)  

Mã chữ cái một ký tự cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ có phải được xuất bản 
hoặc sản xuất bản bởi hoặc cho các cơ quan quốc tế, chính quyền quốc gia, tỉnh, 
huyện hoặc địa phương, hoặc các chi nhánh của cơ quan đó, và mô tả cấp độ 
pháp nhân của cơ quan đó. Cơ quan chính phủ và tất cả các chi nhánh của nó 
được xử lý như các cơ quan chính phủ cho dù nó có được đưa lên làm tiêu đề 
hay không (có nghĩa được là được đưa lên dưới dạng pháp nhân hoặc không). 
Trong biểu ghi thư mục, cơ quan có thể không nhất thiết là tiêu đề mô tả chính 
hoặc mô tả bổ sung, nhưng có thể được gọi là nhà xuất bản,... trong việc xuất 
bản, phân phối,.. hoặc là cơ quan yêu cầu tài liệu phải được xuất bản (thường là 
khi cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu). Khi có nghi ngờ, 
thì xử lý tài liệu như một xuất bản phẩm chính phủ. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

Hướng dẫn về một số dạng của xuất bản phẩm 

Các nước xã hội chủ nghĩa- Vì việc mã hoá tất cả các tài liệu được xuất bản ở 
các nước xã hội chủ nghĩa như các xuất bản phẩm chính phủ sẽ hạn chế lợi ích 
yếu tố này, việc mã hoá chỉ được sử dụng cho một số cơ quan được coi như 
tương đương cơ quan chính phủ ở nước không phải xã hội chủ nghĩa. Khi mã 
hoá tài liệu theo cách này, khi có nghi ngờ, thì xử lý tài liệu như một xuất bản 
phẩm của chính phủ. 

Hai cấp- Nếu một tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất cùng bởi nhiều cơ 
quan chính phủ từ hai cấp khác nhau, thì nhập mã của cơ quan chính phủ cấp 
cao hơn. 

Xuất bản phẩm của viện nghiên cứu Khoa học- ở Mỹ, các tài liệu được xuất 
bản bởi các viện nghiên cứu được coi như xuất bản phẩm chính phủ nếu như các 
cơ quan đó được tạo lập và kiểm soát bởi Chính phủ. 

Nhà in trường đại học- ở Mỹ, các tài liệu được xuất bản bởi các nhà in của 
trường đại học được coi là xuất bản phẩm của chính phủ nếu như nhà in được tạo 
lập hoặc kiểm soát bởi Chính phủ (thí dụ, nhà in của trường đại học của các 
bang ở Mỹ). 

 

- 274 - 



 

# - Không phải xuất bản phẩm chính phủ 
Mã # cho biết tài liệu không được xuất bản bởi cơ quan chính phủ. 

008/28  # 
110 2#$aRand McNally. 
 
008/28 # 
245 02$aA guidebook of United States coins. 

a - Thành phần tự trị hoặc bán tự trị 
Mã a cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho hoặc 
cho cơ quan chính phủ thuộc thành phần tự trị hoặc bán tự trị của một nước. 

008/28  a 
110 1# $aSabah. 

c - Nhiều địa phương 
Mã c cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
có tư cách pháp nhân của nhiều địa phương được xác định như sự phối hợp 
vùng về tổ chức pháp nhân dưới cấp bang. 

008/28  c 
110 2# $aRegion parisienne (France) 

f - Liên bang/quốc gia 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ quốc gia hoặc liên bang, thí dụ như quốc gia có chủ quyền như 
Canađa. Mã f được sử dụng cho chính phủ Anh, Wales, Scốtlen, Bắc Airơlen. 
Mã f cũng được sử dụng cho khu tự trị bộ tộc người Mỹ da đỏ. 

008/28  f 
110 1# $aItaly. $bMinistero degli affari esteri. 

i - Tổ chức liên chính phủ quốc tế  
Mã i cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho tổ chức 
liên chính phủ quốc tế. 

008/28  i 
110 2# $aWorls Health Organization. 

l - Địa phương 
Mã l cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính quyền địa phương như tỉnh, thành phố, thị trấn,... 

008/28  l 
110 1# $aNew York (N.Y.) 

m - Nhiều bang 
Mã m cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho sự phối 
hợp của các cơ quan có tư cách pháp nhân các cấp bang, tỉnh, địa hạt,... 

008/28  m 
110 2# $aLake Erie Regional Transportation Aothority. 
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o - Xuất bản phẩm của chính phủ - không xác định được cấp độ 
Mã o cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ nhưng về cấp  không được xác định. 

s - Bang, tỉnh, hạt, quận... 
Mã s cho biết cấp của cơ quan chính phủ là bang, tỉnh, hạt,... 

008/28  s 
110 1# $aWisconsin. $bCommissioners of Fisheries. 

 

u - Không biết tài liệu có phải là xuất bản phẩm chính phủ hay không 
Mã u cho biết không biết tài liệu có phải được xuất bản hoặc được sản xuất 
bởi hoặc cho cơ quan chính phủ hay không. 

z - Các loại khác 
Mã z cho biết đây là xuất bản phẩm chính phủ nhưng không một mã nào khác 
phù hợp. 

 

29   Xuất bản phẩm hội nghị    

Mã chữ số một ký tự cho biết tài liệu là xuất bản phẩm nhiều kỳ có chứa hoặc 
không có các biên bản, báo cáo, tóm tắt của hội nghị. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử 
dụng khi không có ý định mã hoá vị trí 008 này. Các dạng xuất bản phẩm sau 
đây không thuộc xuất bản phẩm hội nghị: 

- Các công trình được tạo nên dựa trên một bài báo; 

- Các bản điều trần của cơ quan pháp luật; 

- Các khoá học ở trường (trừ khi tiêu đề chính là tên hội nghị). 

    Các dạng xuất bản phẩm sau đây được coi là xuất bản phẩm hội nghị: 

- Biên bản hội nghị, bao gồm tuyển tập hoặc tập hợp từng phần các bài 
báo (hoặc các bài viết, tiểu luận,..trên giấy) được trình bày ở các hội nghị hoặc hội 
thảo; 

- Tuyển tập từng phần, được xác định như một công trình chứa hai hoặc 
nhiều hơn các bài báo (hoặc các bài viết, tiểu luận,..trên giấy) được trình bày ở các 
hội nghị hoặc hội thảo; 

- Tuyển tập các bài in trước của các bài báo hội nghị. 

 

0 - Không phải xuất bản phẩm hội nghị 
Mã 0 cho biết công trình không phải xuất bản phẩm hội nghị. 

008/29  0 
245 00 $aJournal of family therapy.... 

1 - Xuất bản phẩm hội nghị 
Mã 1 cho biết xuất bản phẩm nhiều kỳ là xuất bản phẩm hội nghị. 

008/29  1 
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245 10 $aCompte rendu du congrÌs /$cAssociation des bibliothÐcaires 
du QuÐbec. 

 

30-32  Không xác định (006/13-15) 

Vị trí ba ký tự này không được xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) 
hoặc một ký tự lấp đầy (|). 

 

33  Vần chữ cái hoặc chữ viết gốc của nhan đề (006/16) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết vần chữ cái hoặc chữ viết gốc của nhan đề trên tài 
liệu nguồn, dựa vào để tạo nhan đề khoá (trường 222). Nếu như không có nhan 
đề khoá, thì giá trị mã sẽ gắn với nhan đề chính (trường 245). Yếu tố dữ liệu này 
là bắt buộc đối với biểu ghi thư mục mà được tạo hoặc được cập nhật bởi các 
trung tâm tham gia vào Hệ thống Dữ liệu Xuất bản phẩm nhiều kỳ Quốc tế 
(ISDS). Đối với những biểu ghi không phải của ISDS, vị trí trường 008/33 là 
không bắt buộc. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở 
vị trí 008 này. 

# - Không ghi chữ cái hoặc chữ viết gốc/Không có nhan đề khoá 
Mã # cho biết không nhập chữ cái hoặc chữ viết gốc của nhan đề. Đối với các 
biểu ghi thư mục thì không chứa trường 222 (Nhan đề khoá), mã khoảng 
trống (#) luôn được dùng thay cho mã về chữ cái hoặc chữ viết gốc của nhan 
đề chính ở trường 245 (Thông tin về nhan đề). 

a - Bộ chữ Latinh gốc 
Mã a cho biết chữ cái gốc của nhan đề là chữ cái Latinh và không bao gồm 
bất cứ các dấu phụ hoặc ký tự đặc biệt nào. Các ngôn ngữ thường được đi 
cùng với mã a bao gồm: ngôn ngữ Baxcơ, tiếng Anh, tiếng Latinh, ngôn ngữ 
xứ Wales, và một số ngôn ngữ của Trung Phi và Nam Phi. 

008/33  a 
222 #0 $aNewsweek 

b - Bộ chữ Latinh mở rộng 
Mã b cho biết chữ cái gốc của nhan đề là ngôn ngữ bộ chữ cái Latinh có chứa 
cả các dấu phụ hoặc ký tự đặc biệt. Hầu hết các ngôn ngữ Tây Âu, thì đều 
thuộc về nhóm này, ngoại trừ tiếng Anh. 

008/33  b 
222 #0 $aRevista de biologia del Uruguay 

Chú ý rằng mã b được sử dụng nếu bản thân ngôn ngữ là loại có chứa dấu phụ 
cho dù nhan đề của tài liệu đang xử lý không chứa bất cứ một ký tự nào từ 
chữ cái mở rộng. 

008/33  b 
222 #0 $aNew Brunswick police journal 
245 00 $aJournal de la police de Nouveau Brunswick. 
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c - Chữ Kyrinlic 
Mã c cho biết chữ cái nguyên gốc của nhan đề là chữ cái Kyrinlic. 

008/33  c 
245 00 $aPravda 

d - Chữ Nhật 
Mã d cho biết chữ viết gốc của nhan đề là chữ Nhật. Tiếng Nhật thường 
không có chữ cái. Người ta sử dụng hai kiểu chữ (Hirogana và Katakana) và 
chữ tượng hình của Trung quốc. 

008/33  d 
245 00 $aNihon kagaku zasshi 

e - Chữ Trung Quốc 
Mã e cho biết chữ viết gốc của nhan đề là chữ Trung Quốc. Tiếng Trung 
Quốc thường không có chữ cái. Người ta sử dụng hệ thống chữ tượng hình để 
diễn đạt âm thanh và lời nói đầy đủ. 

008/33  e 
222 #0 $aTianjin yiyao 
245 00 $aT’ien-chin i yao 

 

f - Chữ ả Rập 

Mã f cho biết chữ cái gốc của nhan đề là chữ cái ả Rập. 
008/33  f 
245 00 $aFikr wa-fann 

g - Chữ Hy Lạp 
Mã g cho biết chữ cái gốc của nhan đề là chữ cái Hy Lạp. 

008/33  g 
245 00 $aMelissa tßn vivlißn 

h - Chữ Hê - brơ 
Mã h cho biết chữ cái gốc của nhan đề là chữ cái  Hêbrơ. 

008/33  h 
245 00 $aShenaton Seminar ha-kibutsim. 

i - Chữ Thái  
Mã i cho biết chữ viết gốc của nhan đề là bộ chữ Thái. 

j - Chữ Devanagari 
Mã j cho biết chữ viết gốc của nhan đề là bộ chữ Devanagari. 

008/33  j 
245 00 $aAtma visvasa 

k - Chữ Triều Tiên 
Mã k cho biết chữ viết gốc của nhan đề là chữ Triều Tiên. Ngôn ngữ Triều 
Tiên sử dụng hệ thống viết là chữ tượng hình biểu thị lời nói đầy đủ từ các 
hình tượng (Hangul). Họ cũng sử dụng cả chữ tượng hình cổ của Trung Quốc. 
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008/33  k 
245 00 $aTongguk nongnim 

l - Chữ Tamin 
Mã l cho biết chữ viết gốc của nhan đề là bộ chữ Tamil. 

008/33  l 
245 00 $aKirutayukam. 

u - Không biết 
Mã u cho biết chữ cái gốc của nhan đề là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không mã nào khác phù hợp vớichữ cái/chữ viết gốc của nhan 
đề của xuất bản phẩm nhiều kỳ. 

008/33  z 
245 00 $aSak art velos muzeumis moambe =$bBulletin du musÐum de 

GÐorgie. 
[Nhan đề bằng chữ cái Georgi và bộ chữ Latinh mở rộng] 

 
Nó cũng được sử dụng khi nhan đề có nhiều hơn một loại chữ cái hoặc chữ 
viết. 

008/33  z 
222 #0 $aReport - Osterreichische Landerbank 

 

34  Biểu ghi lập theo từng tên thay đổi hay theo tên mới nhất  

Mã chữ số một ký tự cho biết hoặc là xuất bản phẩm nhiều kỳ được biên mục 
theo tên đã thay đổi hoặc quy ước biên mục theo tên mới nhất. Ký tự lấp đầy ( | ) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

0 - Biều ghi lập theo từng tên thay đổi 
Mã 0 cho biết biểu ghi lập theo quy ước tên đã thay đổi trong đó một biểu ghi 
mới sẽ được tạo lập mỗi lần 1) Nhan đề thay đổi, hoặc 2) Tác giả tập thể được 
sử dụng làm tiêu đề chính hoặc bổ ngữ nhan đề đồng nhất, thay đổi. (Nhan đề 
trước đó hoặc nhan đề kế tiếp hoặc tác giả/nhan đề được nhập vào trường liên 
kết (trường 780/785) trong từng biểu ghi.) 

008/34  0 
245 00 $aHawaii medical journal 
780 00 $tHawaii medical journal and inter-island nurses bulletin 

$x0097-1030 
 

008/34  0 
110 2# $aChartered Institute of Transport. 
245 00 $aJournal. 
780 00 $a Institute of Transport (London. England). $tJournal 
[Biểu ghi trước AACR 2] 

- 279 - 



 

1 - Biểu ghi lập theo tên mới nhất 
Mã 1 cho biết biểu ghi được lập theo quy ước tên mới nhất trong đó biểu ghi 
được biên mục theo nhan đề cuối cùng (là nhan đề mới nhất) hoặc cơ quan 
xuất bản. Tất cả các nhan đề cũ và/hoặc các cơ quan xuất bản cũ đều được 
nhập vào các phụ chú (các trường 247, 547, và 550). Cách biên mục theo tên 
mới nhất đã không còn áp dụng khi có Quy tắc Biên mục AACR. 

008/34  1 
247 10 $aBritish Columbia financial times $f1914-June 1951 
 
008/34  1 
111 2# $aSymposium on Underwater Physiology. 
245 10 $aUnderwater physiology; $bproceedings.  
550  ## $aTập của năm 1955 được xuất bản dưới tên cũ: Underwater 

Physiology Symposium. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa- Các mã chữ cái được viết thường. 

Độ dài trường - Trường 008 luôn có bốn mươi (40) vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 

008/20 Trung tâm ISSN 

Các mã sau đây đã bị lỗi thời vào năm 1989 trong USMARC: 2 (Anh), 3 
(Ôtxtrâylia), 5 (Trung tâm vùng Moskva), 6 (Cộng hoà Liên bang Đức), 7 (Pháp), 8 
(Achentina), 9 (Nhật Bản), u (Không biết ). Những mã khác bị lỗi thời vào năm 1990 
trong CAN/MARC: a (Phần Lan ), b (Nam Tư), c (Tunisi), d (Italia), e (Nigiªria), f 
(Thuỵ Điển), g (Niu Dilân), h (Đan Mạch), i (Ôtxtrâylia), j (Hà Lan), k (Braxin), l 
(Col«mbia), m (Urugoay), n (Ireland), p (Thái Lan), q (Mªhic«), r (Na Uy), s (Ixraen), 
t (Ma rèc). 

008/22 Dạng tài liệu của nguyên bản 

g Băng giấy đục lỗ [lỗi thời, 1987] 

h Băng từ [lỗi thời, 1987] 

i Đa phương tiện [lỗi thời, 1987] 

x Phương tiện vật lý khác [lỗi thời] [chỉ có USMARC] 

z Loại khác [lỗi thời, 1987] 

Trước năm 1977, hình thức phương tiện khác được xác định bằng mã x; hiện 
nay sử dụng mã #. 

008/23  Hình thức tài liệu 

# Các Không thuộc một trong các hình thức dưới đây 

g Băng giấy đục lỗ [lỗi thời] 
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h Băng từ [lỗi thời] 

i Đa phương tiện [lỗi thời] 

z Khác [lỗi thời] 

Mã #, g, h, i, và z bị lỗi thời vào năm 1987 khi vị trí 008/23 (Mã của hình thức 
phiên bản) đã được xác định lại cho thông tin về phương tiện tài liệu đang xử lý mà 
không phải cho các phiên bản thư mục. Mã # (Không phải phiên bản) được xác định 
lại vào năm 1987 khi  mục đích của 008/23 được thay đổi. 

008/24  Bản chất của toàn bộ ấn phẩm 

n Các vụ kiện và chú giải [lỗi thời] 

y Niên giám [lỗi thời, 1988] 

t Chương trình đào tạo của trường đại học [xác định lại, 1997] [chỉ 
có CAN/MARC] 

3 Danh mục bản nhạc [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

4 Danh mục phim [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

Trước năm 1979, Các vụ kiện và chú giải được xác định bằng mã n; hiện nay 
sử dụng mã v. 

008/25-27 Bản chất nội dung tài liệu 

n Các vụ kiện và chú giải [lỗi thời] 

y Niên giám [lỗi thời, 1988] 

t Chương trình đào tạo của trường đại học [xác định lại, 1997] [chỉ 
có CAN/MARC] 

3 Danh mục bản nhạc [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

4 Danh mục phim [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

Trước năm 1979, Pháp luật và giải đáp được xác định bằng mã n; hiện nay sử 
dụng mã v. 

008/28  Xuất bản phẩm chính phủ 

n Xuất bản phẩm chính phủ - cấp độ không được xác định [lỗi thời] 

Trước năm 1979, cấp độ không xác định đã được định rõ là mã n; hiện nay sử 
dụng mã o. 

008/30 có trang nhan đề [lỗi thời] 

Xác định này đã bị lỗi thời năm 1990. Các mã đã được xác định: # (Không có 
trang nhan đề được xuất bản riêng), a (Trong số xuất bản cuối cùng của tập, rời), b 
(Trong số xuất bản cuối cùng của tập, liền), c (Trong số xuất bản đầu tiên của tập tiếp 
theo, rời), d (Trong số xuất bản đầu tiên của tập tiếp theo, liền), e (Xuất bản không 
cùng nhau, miễn phí theo yêu cầu), f (Xuất bản không cùng nhau, miễn phí, tự động 
gửi), g (Xuất bản không cùng nhau, đặt mua, yêu cầu), u (Không biết), z (Có các trang 
nhan đề loại khác). 

008/31 Có bảng tra [lỗi thời] 

Xác định này đã bị lỗi thời năm 1990. Các mã đã được xác định: # (Không có 
bảng tra được xuất bản), a (Mỗi số chứa bảng tra nội dung của nó (không có bảng tra 
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của tập), rời), b (Trong xuất bản cuối cùng của tập, rời, đánh số trang riêng), c (Trong 
số xuất bản cuối cùng của tập, rời, không đánh số trang), d (Trong số xuất bản cuối 
cùng của tập, liền), e (Trong số xuất bản đầu tiên của tập tiếp theo, rời, đánh số trang 
riêng), f (Trong số xuất bản đầu tiên của tập tiếp theo, rời, không đánh số trang), g 
(Trong số xuất bản đầu tiên của tập tiếp theo, liền), h (Xuất bản không cùng nhau, 
miễn phí, tự động gửi), i (Xuất bản không cùng nhau, miễn phí, theo yêu cầu), j (Xuất 
bản không cùng nhau, nhà xuất bản đóng quyển, miễn phí, tự động gửi), k (Xuất bản 
không cùng nhau, nhà xuất bản đóng quyển, miễn phí, theo yêu cầu), l (Nhận được 
không cùng nhau, nhà xuất bản đóng quyển), m (Phụ trương hoặc tùng thư phụ, được 
lập bảng tra trong bảng tra của tạp chí gốc), u (Không biết), z (Có các bảng tra khác). 

008/32  Có bảng tra tổng hợp [lỗi thời] 

Định nghĩa này bị lỗi thời năm 1990. Các mã đã được xác định: 0 (Không có 
bảng tra tổng hợp), 1 (Có bảng tra tổng hợp), u (Không biết). 

008/34 Biểu ghi lập theo tên thay đổi hay theo tên mới nhất  

Trước khi xác định trường có dữ liệu biến đổi 222 (Nhan đề khoá) vào năm 
1975, vị trí 008/34 đã được xác định như nhan đề mà nó xuất hiện ở phần định danh 
tài liệu. Các mã đã được xác định: d (Khác nhau), t (Giống như trường 245), và m 
(Giống như các trường 1XX, kể cả 245). 
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008  Tài liệu nhìn (KL)  

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị hoặc mã trường con; Các phần tử dữ liệu được 
xác định theo vị trí. 
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18-20 Thời gian chiếu phim hay chạy 
băng ghi hình (006/01-03) 

000 Thời gian chiếu phim vượt 
quá 3 ký tự. 

001-999 Thời gian chiếu 
phim 

nnn  Không áp dụng 
---  Không biết 
| | | Không có ý định mã hoá  
 

21 Không xác định (006/04) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

22 Đối tượng sử dụng (006/05) 
# Không biết hoặc không rõ 
a Trẻ trước tuổi đến trường 
b Học sinh tiểu học 
c Phổ thông cơ sở  
d Phổ thông trung học  
e Người lớn 
f Chuyên gia 
g Đại chúng 
j Vị thành niên 
| Không có ý định mã hoá 
 

 23-27 Không xác định (006/06-10) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

28  Xuất bản phẩm chính phủ 
(006/11) 

# Không phải xuất bản phẩm  
chính phủ 

a Thành phần tự trị hoặc bán tự 
trị 

c Nhiều địa phương 
f Liên bang/quốc gia 
i Quốc tế liên chính phủ   
l Địa phương 
m Nhiều bang 
o Xuất bản phẩm chính phủ- 

cấp không xác định rõ  
s Xuất bản phẩm chính phủ-cấp 

bang, tỉnh, hạt, huyện,... 
u Không biết tài liệu có phải là 

xuất bản phẩm chính phủ hay 
không 

z Khác 
| Không có ý định mã hoá 
 

29 Hình thức của tài liệu nhìn 
(006/12) 

# Các hình thức khác 
a Vi phim 
b Vi phiếu 
c Tấm mờ vi hình 
d In cỡ to 
f Chữ nổi  
r Phiên bản in thông thường  
s Điện tử 
| Không có ý định mã hoá 
 

30-32 Không xác định (006/13-15)
  

# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

33 Loại tư liệu nhìn (006/16) 
a Bản gốc nghệ thuật 
b Bộ tài liệu 
c Phiên bản nghệ thuật 
d Tranh tầm sâu 
f Phim đèn chiếu 
g Trò chơi 
i Tranh 
k Đồ hoạ 
l Bản vẽ kỹ thuật 
m Phim điện ảnh 
n Biểu đồ 
o Thẻ thông minh 
p Bản kính hiển vi 
q Mô hình 
r Đạo cụ 
s Tấm đèn chiếu 
t Tấm trong 
v Băng ghi hình 
w Đồ chơi 
z Khác 
|  Không có ý định mã hoá 
 

34 Kỹ thuật (006/17) 
a Phim hoạt hình 
c Phim hoạt hình và cảnh thực 
l Cảnh thực 
n Không áp dụng 
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u Không biết 
z Khác 

| Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi vị trí ký tự 
Mã tài liệu nhìn của trường 008/18-34 được sử dụng khi trường Đầu biểu/06 (Dạng 

biểu ghi) chứa mã g (Tài liệu chiếu), mã k (Đồ hoạ hai chiều không chiếu), mã o (Bộ tài 
liệu), hoặc mã r (Vật thể nhân tạo hoặc tự nhiên 3 chiều). Các vị trí từ 01-17 và 35-39 của 
trường 008 được xác định giống nhau cho các trường 008 được mô tả trong phần 008- áp 
dụng cho tất cả các loại tư liệu. 

Trường 008/18-34 tương ứng với các phần tử dữ liệu đã được xác định tương đương 
với vị trí trong trường 006/01-17 khi vị trí trường 006/00 (Hình thức tài liệu) chứa mã g, k, 
o hoặc r. Chi tiết về các mã cụ thể được xác định ở vị trí ký tự tương ứng trong trường 006 
và 008 về tài liệu nhìn đã được chỉ dẫn cụ thể trong phần Hướng dẫn áp dụng định danh 
nội dung của trường 008-Tài liệu nhìn. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Các vị trí ký tự này chứa chữ số chỉ rõ tổng thời gian chiếu phim hay chạy băng hình. 
Độ dài được nhập bằng ba chữ số, được căn phải và vị trí không sử dụng nhập số 
không. Ba ký tự lấp đầy ( | | | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở phần tử 
dữ liệu này. 

000 - Thời gian chiếu phim vượt quá 3 ký tự 
Mã 000 chỉ rằng thời gian chiếu phim vượt quá ba ký tự. 

008/18-20 000 
300 ## $a30 băng videocasset (mỗi băng 52 phút) :$b âm thanh., màu. :$c1/2 

inch. 

001 - 999 - Thời gian chiếu phim 
Dải các mã dùng để ghi thời gian chiếu phim là tất cả các số trong khoảng từ 1 
đến 999. Thời gian chiếu phim mà ít hơn ba chữ số được căn phải, vị trí không sử 
dụng được nhập số không. 

008/18-20 052 
300 ## $a1 cuộn phim (52 phút.) :$bâm thanh., màu.; $c16 mm. 
 
008/18-20 180 
300 ## $a12 băng ghi hình (mỗi băng 15 phút) :$bâm thanh., màu.; $c1 inch. 

 
008/18-20 024 
300 ## $a3 cuộn phim (24 phút.) :$bâm thanh., màu.; $c16 mm. 

18-20   Thời gian chiếu phim hay chạy băng hình (006/01-03) 
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505 0# $aBirds of Maryland (5 phút., 21 giây.) - Birds of Virginia 
(10 phút., 15 giây.) - Birds of Delaware (8 phút., 6 giây.) 

nnn - Không áp dụng 
Mã nnn cho biết thời gian chiếu phim là không được áp dụng, thí dụ như trong 
trường hợp tài liệu không phải là phim hay băng ghi hình. 

008/18-20 nnn 
300 ## $a121 tấm phim đèn chiếu :$bmàu.; $c12x2 inch. + $e1 tài liệu dành 

cho giáo viên. 
{Mã nnn cho biết tài liệu không phải là phim hay băng ghi hình}. 

--- - Không biết 
Mã --- cho biết thời gian chiếu phim là không được biết. 

008/18-20 --- 
300 ## $a1 videocasset :$bâm thanh., màu.; $c3/4 inch. 
[Thời gian chạy băng không có trong biểu ghi] 

 

21   Không xác định (006/04) 

Vị trí ký tự này là không được xác định; nó chứa khoảng trống (#) hoặc ký tự lấp đầy 
( | ). 

 

22   Đối tượng sử dụng (006/05) 

Mã chữ cái một ký tự miêu tả đối tượng sử dụng tài liệu. Nó được dùng chủ yếu cho 
các tài liệu nghe nhìn mang tính giáo dục. Khi nội dung của tài liệu phù hợp với 
nhiều hơn một đối tượng sử dụng, thì mã sẽ ghi cho đối tượng sử dụng phù hợp nhất. 
Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí  này. 

# - Không biết hoặc không rõ 
Mã khoảng trống (#) cho biết đối tượng sử dụng tài liệu là không được biết hoặc 
là không rõ. Mã # được dùng cho tất cả các tài liệu đồ hoạ gốc hoặc tài liệu đồ 
hoạ lịch sử. 

008/22  # 
245 00 $a1 Quantum mechanics. 

a - Trẻ trước tuổi đến trường 
Mã a cho biết tài liệu dùng cho trẻ trước tuổi đến trường ( tức là trẻ con nhưng 
không bao gồm trẻ mẫu giáo) 

008/22  a 
245 04 $aThe Magic color wheel. 
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b - Học sinh tiểu học 
Mã b cho biết tài liệu dùng cho trẻ từ mẫu giáo đến lớp ba. 

008/22  b 
245 14 $aThe alphabet. 

c - Trung học cơ sở  

Mã c cho biết tài liệu dùng cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 8. 

008/22  c 
245 00 $aPearl Harbor $h[phim điện ảnh]. 

d - Trung học phổ thông 
Mã d cho biết tài liệu dùng cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. 

008/22  d 
245 00 $aBuilding of the Panama Canal. 

e - Người lớn 
Mã e cho biết tài liệu dùng cho người lớn. 

008/22  e 
245 00 $aSquare dancing :$badvanced level calls. 

f - Chuyên gia 
Mã f cho biết dạng tài liệu dùng riêng cho một số đối tượng độc giả nhất định, nội 
dung của nó ít gây được sự quan tâm với các đối tượng khác. Thí dụ như: 1) Phim 
đào tạo rất chuyên về kỹ thuật;2) Những tài liệu giáo dục đặc biệt cho người bị tàn 
tật về vật lý hoặc tâm thần; và 3)Tài liệu dùng cho đối tượng sử dụng hạn chế, thí 
dụ, những người làm việc cho một tổ chức độc lập. 

008/22  f 
245 00 $aProper use of the Scubapro buoyancy compensator  
          $h[Băng ghi hình]. 
 [Băng đi kèm với thiết bị đặc biệt] 

g - Đại chúng 
Mã g cho biết dạng tài liệu dành cho đại chúng và không phải dành cho đối tượng 
có trình độ học vấn cao. Mã này được dùng cho các tài liệu khoa học viễn tưởng 
mà không thích hợp với những mã khác. 

008/22  g 
245 00 $aTo fly $h[motion picture]. 

j - Vị thành niên 
Mã j cho biết tài liệu nhằm vào trẻ em hoặc thanh niên lứa tuổi 15 hoặc học sinh 
lớp 9. Mã được sử dụng khi người biên mục không muốn một mã cụ thể khác cho 
đối tượng sử dụng là vị thành niên. 
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23-27  Không xác định (006/06-10)     

28  Xuất bản phẩm chính phủ (006/11) 

Năm vị trí ký tự này là không được xác định; mỗi  vị trí chứa một khoảng trống (#) 
hoặc một ký tự lấp đầy ( | ). 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại tài liệu được xuất bản hay sản xuất bởi cơ quan 
quốc tế, tỉnh, nhà nước, bang, hay địa phương, hoặc bởi bất kỳ một đoàn thể nào, 
đồng thời cũng nói rõ cấp độ pháp nhân của cơ quan đó. Cơ quan chính phủ và tất cả 
các chi nhánh của nó được xử lý như các cơ quan chính phủ không phụ thuộc vào 
cách nó có được làm tiêu đề (có nghĩa được là được đưa lên ở dạng pháp nhân hoặc 
không). Trong biểu ghi thư mục, cơ quan không nhất thiết phải là tiêu đề mô tả chính 
hoặc mô tả bổ sung, nhưng có thể được gọi là nhà xuất bản,... trong vùng xuất bản, 
phân phối,.. hoặc là cơ quan yêu cầu tài liệu phải được xuất bản (thường là do cơ 
quan chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu). Khi có nghi ngờ, thì xử lý tài 
liệu như một xuất bản phẩm chính phủ. Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có 
ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

Hướng dẫn một số dạng xuất bản phẩm 

Các nước xã hội chủ nghĩa- Vì việc mã hoá tất cả các tài liệu được xuất bản ở các 
nước xã hội chủ nghĩa như các xuất bản phẩm chính phủ sẽ hạn chế ích lợi của yếu tố 
này, mã này chỉ được sử dụng cho một số cơ quan được coi giống như cơ quan chính 
phủ ở nước không phải xã hội chủ nghĩa. Khi mã hoá tài liệu theo cách này, nếu có 
nghi ngờ, thì xử lý tài liệu như một xuất bản phẩm chính phủ. 

Hai cấp- Nếu một tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất cùng bởi nhiều cơ quan 
chính phủ từ hai cấp khác nhau, thì nhập mã của cơ quan chính phủ cấp cao hơn. 

Xuất bản phẩm của viện khoa học- ở Mỹ, các tài liệu được xuất bản bởi các viện 
khoa học được coi như xuất bản phẩm chính phủ nếu như các cơ quan đó được tạo 
lập và kiểm soát bởi Chính phủ. 

Nhà xuất bản trường đại học- ở Mỹ, các tài liệu được xuất bản bởi các nhà xuất 
bản của trường đại học được coi là xuất bản phẩm chính phủ nếu như nhà xuất bản 
đó được tạo lập và kiểm soát bởi chính phủ (thí dụ, nhà xuất bản của trường đại học 
của các bang ở Mỹ). 

 

# - Không phải xuất bản phẩm chính phủ 
Mã khoảng trống (#) cho biết tài liệu không được xuất bản bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ. 

008/28  # 
110  $aUnited Artists. 
 
008/28 # 
260 ##$aNew York :$bTime-Life Books, $c1976. 
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a - Thành phần tự trị hoặc bán tự trị 
Mã a cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ thuộc thành phần tự trị hoặc bán tự trị của một nước. 

008/28  a 
110 1# $aSabah. 

c - Nhiều địa phương 
Mã c cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
pháp nhân nhiều địa phương, là loại tổ chức phối hợp vùng của những pháp nhân 
dưới cấp bang. 

008/28  c 
110 2# $aWashington Metropolitan Area Transit Authority. 

f - Liên bang/quốc gia 
Mã f cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ quốc gia hoặc liên bang, thí dụ như quốc gia có chủ quyền như Canađa. 
Mã f được sử dụng cho chính phủ Anh, Wales, Scốtlen, Bắc Airơlen. Mã f cũng 
được sử dụng cho các khu tự trị bộ tộc người da đỏ Mỹ. 

008/28  f 
110 1# $aUnited States. $bNational Park Service. 

i - Tổ chức liên chính phủ quốc tế  
Mã i cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho tổ chức liên 
chính phủ quốc tế. 

008/28  i 
110 2# $aOrganization of American States. 

l - Địa phương 
Mã l cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho pháp nhân 
chính quyền địa phương như tỉnh, thành phố, thị trấn,... 

008/28  l 
110 1# $aZanesville (Ohio) 

m - Nhiều bang 
Mã m cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho một tổ chức  
phối hợp vùng về mặt pháp nhân của các cấp như bang, tỉnh, địa hạt,... 

008/28  m 
110 2# $aTennessee Valley Authority. 

o - Xuất bản phẩm chính phủ - không xác định được cấp 
Mã o cho biết tài liệu được xuất bản hoặc được sản xuất bởi hoặc cho cơ quan 
chính phủ nhưng về cấp pháp nhân không xác định được. 

s - Bang, tỉnh, hạt, quận... 
Mã s cho biết cấp pháp nhân của cơ quan chính phủ là cấp bang, tỉnh, hạt,... 
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008/28  s 
110 1# $aPuerto Rico. $bLegislative Assembly. 

u - Không biết tài liệu có phải là xuất bản phẩm chính phủ hay không 
Mã u cho biết không biết được tài liệu có phải được xuất bản hoặc được sản xuất 
bởi hoặc cho cơ quan chính phủ hay không. 

z - Khác 

Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với xuất bản phẩm chính phủ. 

29   Hình thức của tư liệu nhìn (006/12)   

Mã chữ cái một ký tự cho biết hình thức của tài liệu đang xử lý. Ký tự lấp đầy ( | ) 
được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 

# - Không thuộc một trong các hình thức dưới đây 
Mã # cho biết tài liệu không được thể hiện bằng một trong các mã dưới đây 

a - Vi phim 
Mã a cho biết tài liệu là vi phim. 

b - Vi phiếu 
Mã b cho biết tài liệu vi phiếu. 

c - Tấm mờ vi hình 
Mã c cho biết tài liệu là tấm mờ vi hình. 

d - In cỡ to 
Mã d cho biết tài liệu được in cỡ chữ lớn. 

f - Chữ nổi braille 
Mã f cho biết tài liệu là dạng chữ nổi braille. 

r - Phiên bản in thông thường  
Mã r cho biết tài liệu là phiên bản in thường có thể đọc được bằng mắt thường, 
như bản photocopy. 

s - Điện tử 
Mã s cho biết tài liệu được tạo ra để thao tác với máy tính. Tài liệu có thể được 
lưu trữ trên vật mang có thể truy cập trực tiếp hoặc từ xa, trong một số trường hợp 
đòi hỏi phải dùng các thiết bị ngoại vi (thí dụ như máy đọc CD-ROM). Mã này 
không dùng cho tài liệu mà để đọc không cần dùng máy tính (thí dụ, đĩa nhạc 
compact, đĩa hình). 
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30 - 32   Không xác định (006/13-15) 

Ba vị trí ký tự này là không xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) hoặc một 
ký tự lấp đầy  ( | ). 

 

33  Loại tài liệu nhìn (006/16) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết loại của tài liệu nhìn đang được mô tả. Ký tự lấp đầy ( 
| ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí này. 

a - Tác phẩm nghệ thuật nguyên bản 
Mã a cho biết tài liệu là một tác phẩm nghệ thuật nguyên bản. Đó có thể là tác 
phẩm nghệ thuật không gian hai hoặc ba chiều do các nghệ sĩ tạo ra, thí dụ, một 
tác phẩm điêu khắc (đối lập với phiên bản của nó). 

008/33  a 
245 14$a[La gioconda] $h[t¸c phẩm nguyên bản]  = $b [Mona Lisa]. 

b - Bộ tài liệu 
Mã b cho biết tài liệu là một bộ tư liệu hỗn hợp được xác định như một tập hợp 
các thành phần từ hai hay nhiều loại, đó có thể là bản ghi âm, bản đồ, phim đèn 
chiếu,...không một thành phần nào được coi là thầnh phần nổi trội hơn. Loại này 
cũng bao gồm các gói tài liệu hỗn hợp như bộ tài liệu phòng thí nghiệm, và các bộ 
tài liệu đủ loại , thí dụ như giáo trình giảng dạy xã hội học lớp 12 (sách, sách bài 
tập, sách hướng dẫn, hoạt động ngoại khoá,...), hoặc các gói tài liệu về kiểm tra 
giáo dục (câu hỏi kiểm tra, đáp án, hướng dẫn chấm điểm, biểu đồ lập điểm, 
hướng dẫn diễn giải,�). 

008/33  b 
245 00$a200 ans d’opÐra, La Scala $h[bé tài liÖu]� 
500 ##$aĐựng trong hộp 63 x 48 x 8 cm) chứa một tập (166, [156] tr. : minh 

hoạ. ; 31 cm.), 6 đĩa âm thanh (33 1/3 vòng phút, mono. ; 12 in. trong 
gói), 4 dioramas (47 tấm : màu.), 4 tập mỏng (12 tr. : minh hoạ. ; 15 cm. 
trong hộp) and 2 phiên bản nghệ thuật (bản khắc ảnh, màu.; 60 x 45 cm.) 

c - Bản sao tác phẩm nghệ thuật 
Mã c cho biết tài liệu là bản sao của tác phẩm nghệ thuật không gian 2 hoặc 3 
chiều được sao chép lại về mặt cơ học, thường như một lần xuất bản thương mại. 

008/33  c 
245 10$a[Breezing up] $h[phiên bản nghệ thuật]. 

d - Cảnh dàn dựng 
Mã d cho biết tài liệu là cảnh dàn dựng, đó là sự trình diễn theo không gian 3 
chiều của một cảnh được dàn dựng bằng cách đặt các vật thể, hình ảnh,... phía 
trước một nền không gian hai chiều. 

008/33  d 

245 00$aCrèche de Noel $h[cảnh dàn dựng]. 
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f - Phim đèn chiếu 
Mã f cho biết tài liệu là một đoạn phim dài gồm một chuỗi các hình ảnh liên tục 
được chiếu mỗi lần một khuôn hình, có hoặc không có âm thanh. 

008/33  f 
245 00$aWord processing $h[phim đèn chiếu] $can audiovisual production 

of the Robert C. Brady Co. 

g - Trò chơi 
Mã g cho biết tài liệu là trò chơi. Trò chơi được định nghĩa một tài liệu hoặc tập 
hợp các tài liệu để chơi theo quy tắc nhất định và dùng để giải trí hoặc giảng dạy. 
Mã g cũng bao gồm các câu đố và hình mô phỏng. 

008/33  g 
245     04$aThe Fable game $h[trß chơi]. 

i - ảnh 

Mã i cho biết tài liệu là ảnh. ảnh là sự biểu diễn nhìn được theo không gian hai 
chiều có thể nhìn bằng mắt thường và thường là trên nền mờ. 

008/33  i 
245 03$a[A Rainbow over the Grand Canyon] $h[¶nh]. 

k - Đồ hoạ 
Mã k cho biết một dạng chung của tài liệu. Nó thường được dùng cho tài liệu đồ 
hoạ lịch sử hoặc tài liệu đồ hoạ nguyên bản. 

008/33  k 
100 1# $aGilpin, Laura, $ephotographer. 
245 15$a[The prelude] $h[®å hoạ]. 

l - Bản vẽ kỹ thuật 
Mã l cho biết loại tài liệu là bản vẽ kỹ thuật, như các bản vẽ mặt cắt ngang, bản vẽ 
chi tiết, biểu đồ mặt đứng, hình chiếu, hình phối cảnh, bản thiết kế, sơ đồ, ..., được 
dùng trong kỹ thuật xây dựng hoặc ngành kỹ thuật khác. 

008/33  l 
245 00$a[Cross section of west stairway] $h[b¶n vẽ kỹ thuật]. 

m - Phim điện ảnh 
Mã m cho biết loại tài liệu là phim điện ảnh. Đó là một tập hợp các hình ảnh tĩnh 
trên băng phim, có hoặc không có âm thanh, được thiết kế để chiếu với tốc độ 
nhanh để tạo hiệu ứng quang cho chuyển động. 

008/33  m 
245 00$aLeaving the freeway $h[phim điện ảnh]. 

n - Biểu đồ 
Mã n cho biết tài liệu là biểu đồ. Đó là một tấm biểu thị dữ liệu dưới dạng đồ hoạ 
hoặc bảng biểu (thí dụ lịch). 

008/33  n 
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245 00$a[Periodic table] $h[chart]. 

o - Thẻ chớp nhoáng 
Giá trị o cho biết tài liệu là thẻ chớp nhoáng. Đó là thẻ hoặc tài liệu mờ có in các 
từ, số, hoặc hình ảnh để hiển thị nhanh. Thẻ hoạt tính cũng thuộc loại này. 

008/33  o 
245 00$aGerman $h[Thẻ chớp nhoáng]. 

p - Phiếu kính hiển vi 
Mã p cho biết tài liệu là phiếu kính. Nó được định nghĩa là một tấm trong suốt, 
thường là thuỷ tinh, mang những vật thể nhỏ bé chỉ quan sát được dưới kính hiển 
vi hoặc máy chiếu cực nhỏ (microprojector). 

008/33  p 
245    00$a[Onion skin] $h[phiếu kính]. 

q - Mô hình 
Mã q cho biết tài liệu là mô hình, được định nghĩa là sự mô phỏng không gian ba 
chiều của vật có thật, theo đúng kích thước hoặc theo tỷ lệ.  

008/33  q 
245 00$aSolar system simulator $h[m« hình]. 

r - Đạo cụ 
Mã r cho biết tài liệu là đạo cụ. Đạo cụ bao gồm 1) Những tư liệu không gian 3 
chiều còn lại mà chưa được phản ảnh bằng các mã khác (thí dụ, trang phục, vải 
vóc, dụng cụ, đồ dùng) và các vật dụng tự  nhiên khác. 

008/33  r 
245 00$a[Sea shell] $h[®¹o cô]. 

s - Tấm phim đèn chiếu 
Mã s cho biết tài liệu là tấm phim đèn chiếu. Đó là vật liệu trong suốt mà trên đó 
có hình ảnh không gian hai chiều, thường là để trên khung, và dùng để sử dụng 
với máy chiếu. Chụp ảnh nổi hiện đại, thí dụ, ống đèn chiếu cũng thuộc loại này. 

008/33  s 
245 00$aStreet paintings of Los Angeles $h[tÊm phim đèn chiếu]. 

t - Tấm trong 
Mã t cho biết tài liệu là tấm trong. Đó là chất liệu trong suốt mà trên đó cơ bản 
ghi lại ảnh tĩnh. Tấm trong dùng với máy chiếu hắt hoặc hộp đèn soi. ảnh X 
quang cũng được mã hóa là tài liệu dạng tấm trong. 

008/33  t 
245 04$aThe electromagnetic spectrum $h[tÊm trong]. 

v - Băng ghi hình 
Mã v cho biết tài liệu là băng ghi hình. Đó là băng ghi mà trên đó ghi lại các hình 
ảnh nhìn thấy được, thường là hình ảnh động và có kèm theo âm thanh. Băng ghi 
hình được phát lại bằng máy thu hình hoặc màn hình. 
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008/33  v 
245 00$aRadio processing--a short story history of processors. 
         h[băng ghi hình]. 

w - Đồ chơi 
Mã w cho biết tài liệu là đồ chơi. Nó được định nghĩa là tài liệu đồ chơi cho trẻ 
em hoặc các đối tượng khác chơi bằng cách (thường là bắt chước động tác quen 
thuộc), trò giải trí, mà mang tính tiêu khiển hơn cho một công việc thực tiễn nào. 

008/33  w 
245  00$a[Yoyo] $h[®å chơi]. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết không một mã nào khác phù hợp với dạng tài liệu. 

 

34  Kỹ thuật (006/17) 

Mã chữ cái một ký tự cho biết kỹ thuật dùng để tạo chuyển động trong phim hoặc 
băng ghi hình. Ký tự lấp đầy ( | )  sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 
này. 

a - Phim hoạt hình 
Mã a cho biết tài liệu gồm một phần lớn hoặc toàn bộ ảnh hoạt hình. Phim hoạt 
hình được sản xuất với một số kỹ thuật, bao gồm: 1) Tranh biếm hoạ; 2) Phim đồ 
hoạ (dùng sơn hoặc các chất liệu khác phủ trực tiếp lên bề mặt của phim); 3) Phim 
hoạt hình búp bê với mô hình bằng búp bê (ở đó các vật thể không gian 3 chiều 
được chụp thành từng ảnh riêng biệt kế tiếp nhau theo từng khuôn hình để tạo ấn 
tượng sinh động của phim hoạt hình và 4) Các kỹ thuật khác. 

008/34  a 
245    00 $aClosed Mondays $h[phim điện ảnh]. 
520 ## $aSử dụng con rối bằng đất sét ... 

c - Phim hoạt hình và với cảnh thực 
Mã c cho biết tài liệu là sự kết hợp giữa phim hoạt hình và cảnh thực. Mã này 
được dùng khi có một vài chỉ dẫn đâu đó trong biểu ghi biên mục có cảnh phim 
hoạt hình. Thông tin này có thể được đưa vào trường Phụ chú tóm tắt (Trường 
520) hoặc Phụ chú về người sản xuất (Trường 508). 

008/34  c 
245    00 $aNarcissus $h[phim điện ảnh]. 
520 ## $aThông qua hình tượng quang học cho thấy vẻ đẹp của balê cổ điển. 

Múa thực và hoạt hình được sử dụng� 

l - Cảnh thực 
Mã l cho biết tài liệu bao gồm các cảnh thực nối tiếp nhau. Nếu như không có 
thông tin ghi trong biểu ghi biên mục và tài liệu kèm theo, thì phim hoặc băng 
hình sẽ được coi là phim cảnh thực. 
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008/34  l 
245 00 $aAnnie Hall $h[phim điện ảnh]. 

n - Không áp dụng 
Mã n cho biết kỹ thuật dùng để tạo sự chuyển động không được áp dụng vì tài liệu 
không phải là phim hoặc băng hình. 

u - Không biết 
Mã u cho biết kỹ thuật dùng để tạo sự chuyển động là không được biết. 

z - Loại khác 
Mã z cho biết tài liệu chủ yếu bao gồm các kỹ thuật đặc biệt không phải phim 
hoạt hình cũng không phải cảnh thực. Nó bao gồm các kỹ thuật như vi kỹ thuật 
điện ảnh, nghệ thuật quay phim chồng hình, nghệ thuật quay phim tinh xảo, và 
các kỹ thuật khác. Mã z cũng được sử dụng cho phim và băng ghi hình khi nó 
được làm từ một chuỗi các hình ảnh tĩnh hoặc từ tấm phim đèn chiếu mà không có 
bổ sung hoạt hình cho các hình ảnh. 

008/34  z 
245 00 $aCloud formation $h[phim điện ảnh] 
520 ## $aSử dụng chụp ảnh theo thời gian để cho thấy sự hình thành mây 

trong khí quyển trái đất. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Các mã chữ cái được viết chữ in thường. 

Độ dài trường - Trường 008 luôn chứa bốn mươi (40) vị trí ký tự. 

 

Lịch sử định danh nội dung 
008/18-20 Độ dài 

Vào năm 1984, trường 008/18-20 (Độ dài) được xác định để giới hạn sự sử dụng 
của nó cho phim và băng ghi hình. Mã nnn (không áp dụng) cũng được xác định vào thời 
gian này. Các biểu ghi được tạo trước khi có sự thay đổi này thì có thể có số của tấm phim 
đèn chiếu, phim đèn chiếu hoặc tấm trong ở trường 008/18-20. 

008/21 Trong sưu tập của LC [lỗi thời] [chỉ có USMARC] 

Định nghĩa này lỗi thời vào năm 1983. Các mã đã được xác định: # (Không có 
trong sưu tập của LC), a (có trong sưu tập LC, in phụ chú), b (có trong sưu tập LC, không 
in phụ chú), u (Không biết). 

21 008/22 Đối tượng sử dụng 

f Đại chúng [lỗi thời] 
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g Đặc thù [lỗi thời] 

Trước năm 1972, việc xác định mã f và g là ngược lại: f (Đại chúng), g (Đặc thù). 

h Phổ thông trung học  (tuổi từ 10-12) [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

k Trẻ trước tuổi đến trường và mẫu giáo [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

m Tiểu học (lớp từ 4-6) [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

p Giáo dục đặc biệt - nói chung [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

q Người tàn tật về mặt thể xác [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

r Người trí tuệ kém phát triển [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

s Tác phẩm đơn giản hoá cho người lớn [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

t Người có tài [lỗi thời] [chỉ có CAN/MARC] 

 

008/23-27 Mã tài liệu kèm theo 

0 Không có [lỗi thời] [chỉ có USMARC] 

1 Có [lỗi thời] [chỉ có USMARC] 

Trước năm 1980, các vị trí ký tự từ 23-27 được xác định theo ví trí (23, Hình ảnh 
tĩnh; 24, Kịch bản; 25, áp phích; 26, Sách báo; và 27, Loại khác). Mỗi một vị trí chứa một 
mã hiện trạng 0 (Không có) hoặc 1 (Có) để cho biết sự vắng mặt và có mặt của dạng tài 
liệu. Vào năm 1980, các mã đặc thù đã được xác định lại cho các dạng tài liệu kèm theo và 
008/23-27 được cấu trúc lại để chứa được 5 mã. 

Các vị trí ký tự từ 23-27 bị lỗi thời vào năm 1997. Các mã đã được xác định là: # 
(Không có tài liệu kèm theo), l (Hình ảnh tĩnh), m (Kịch bản), o (áp phích), p (Sách báo), 
q Quảng cáo, r (Tài liệu hướng dẫn), s (Bản nhạc), z (Loại khác). 

008/23 Hình thức tài liệu [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

Các mã đã được xác định: # (Không thuộc một trong các hình thức sau), a (Vi 
phim), b (Vi phiếu), c (Tấm mờ vi hình). Mã z (khác) đã bị lỗi thời. 

008/24-27 Tài liệu kèm theo [lỗi thời, 1997] [chỉ có CAN/MARC] 

Các mã đã được xác định: # (Không có tài liệu kèm theo); a (Tài liệu ngôn ngữ- Bản in); c 
(Bản nhạc- Bản in); d (Cảnh dàn dựng); e (Bản đồ- Bản in); f (Phim đèn chiếu); g (Trò 
chơi); h (Vi hình); i (Bản ghi âm không phải nhạc); j (Bản ghi âm âm nhạc); k(ảnh); l (Tệp 
dữ liệu đọc bằng máy tính); m (Phim điện ảnh); n (Biểu đồ); o (Thẻ thông minh); p (Bản 
soi kính hiển vi), q (Mô hình); r (Đạo cụ); s (Tấm phim đèn chiếu); t (Tấm trong); v (Tài 
liệu ghi hình); z (Loại khác). 

008/28  Xuất bản phẩm chính phủ 

n Xuất bản phẩm của chính phủ - cấp không được xác định 

Trước năm 1979, xuất bản phẩm chính phủ mà cấp độ không rõ đã được xác định 
bằng mã n, hiện nay sử dụng mã o. 

008/32  Tiêu đề mô tả chính về trong biểu ghi [lỗi thời] 
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Xác định này đã bị lỗi thời vào năm 1990. Các mã đã được xác định: 0 (Không có 
tiêu đề mô tả chính), 1 (Có tiêu đề mô tả chính trong biểu ghi). 

 

008/33 Dạng tư liệu nhìn 

e Tài liệu ghi hình điện tử [lỗi thời] 

Mã này bị lỗi thời vào năm 1975 khi mã v (Băng hình) được xác định lại để bao 
hàm tất cả tài liệu ghi hình. 

008/34  Kỹ thuật 

# Không áp dụng [lỗi thời] 

Các mã được xác định cho vị trí ký tự này chỉ được áp dụng cho phim điện ảnh cho 
đến khi được mở rộng để bao gồm cả tài liệu ghi hình vào năm 1980. Lúc đó mã n được 
xác định cho tài liệu không phải là phim điện ảnh và băng ghi hình và mã # đã bị lỗi thời. 
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008  Tài liệu hỗn hợp (KL)  

Chỉ thị và mã trường con 

Vị trí ký tự (008/18-34 và 006/01-17) 

Trường 008 không có chỉ thị hoặc mã trường con; Các phần tử dữ liệu được xác 
định theo vị trí. 

18 -22 Không xác định (006/01-05) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 
 

23   Hình thức của tài liệu (006/06) 
# Hình thức khác 
a Vi phim 
b Vi phiếu 
c Tấm mờ vi hình 
d In cỡ to 

f Chữ nổi braille 
r ấn phẩm thông thường  
s Điện tử 
| Không có ý định mã hoá 
 

24 -34 Không xác định (006/07-17) 
# Không xác định 
| Không có ý định mã hoá 

 

Định nghĩa và phạm vi vị trí ký tự 

Mã tài liệu hỗn hợp của trường 008/18-34 được sử dụng khi vị trí trường Đầu 
biểu/06 (Dạng biểu ghi) chứa mã p (Tài liệu hỗn hợp). Các vị trí từ 01-17 và 35-39 của 
trường 008 được xác định giống nhau cho tất cả các loại tài liệu được mô tả trong phần 
008- áp dụng cho tất cả các loại tài liệu. 

Trường 008/18-34 tương ứng với các phần tử dữ liệu đã được xác định vị trí tương 
đương trong trường 006/01-17 khi trường 006/00 (Hình thức tài liệu) chứa mã p (Tài liệu 
hỗn hợp). Phần chi tiết về các mã cụ thể xác định vị trí ký tự tương ứng trong trường 006 và 
008 của tài liệu hỗn hợp đã được chỉ dẫn cụ thể trong phần Hướng dẫn áp dụng định danh 
nội dung của trường 008- Tài liệu hỗn hợp. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Vị trí ký tự 

Năm vị trí ký tự này là không xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống (#) hoặc 
một ký tự lấp đầy (|). 

 

18-22   Không xác định (006/01-05) 

23   Hình thức của tài liệu (006/06)   

Mã chữ cái một ký tự cho biết hình thức vật lý của dạng tài liệu hỗn hợp đang xử lý. 
Ký tự lấp đầy ( | ) được sử dụng khi không có ý định mã hoá ở vị trí 008 này. 
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# - Không thuộc một trong các hình thức sau 
Mã # cho biết dạng tài liệu không được chỉ rõ bằng một trong các mã dưới đây. 

a - Vi phim 
Mã a cho biết tài liệu là vi phim. 

b - Vi phiếu 
Mã b cho biết tài liệu là vi phiếu. 

c - Tấm mờ vi hình 
Mã c cho biết tài liệu là tấm mờ vi hình 

d - In cỡ chữ to 
Mã d cho biết tài liệu in cỡ to. 

f - Chữ nổi braille 
Mã f cho biết tài liệu là dạng chữ nổi. 

r - ấn phẩm thông thường  
Mã r cho biết tài liệu là ấn phẩm in thường có thể đọc được bằng mắt thường, thí 
dụ như bản photocopy. 

s - Điện tử 
Mã s cho biết tài liệu được tạo ra để thao tác bằng máy tính. Tài liệu được lưu trữ 
trên vật mang có thể  truy cập hoặc trực tiếp hoặc từ xa, trong một số trường hợp 
đòi hỏi phải dùng các thiết bị ngoại vi (thí dụ như máy đọc CD-ROM). Mã này 
không dùng cho tài liệu không đòi hỏi sử dụng cho tài liệu không dùng máy tính 
(thí dụ, đĩa nhạc compact, đĩa hình) để đọc. 

 

24 - 34   Không xác định (006/07-17) 

Mười một vị trí ký tự này không xác định; mỗi vị trí chứa một khoảng trống(#) hoặc 
một ký tự lấp đầy (|). 

 

Quy ước nhập Dữ LIỆU 

Viết hoa- Các mã chữ cái được viết in thường. 

Độ dài trường - Trường 008 luôn chứa bốn mươi (40) vị trí ký tự. 
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Lịch sử định danh nội dung 

008/23 Hình thức của tài liệu 

# Không thuộc một trong các hình thức dưới đây [Xác định lại] 

g Phiếu đục lỗ [Lỗi thời] 

h Băng từ [Lỗi thời] 

i Đa phương tiện [Lỗi thời] 

j Bản sao chép tay [Lỗi thời] 

p Bản sao chụp [Lỗi thời] 

t Bản sao đánh máy [Lỗi thời] 

z Hình thức sao chép khác [Lỗi thời] 

Mã # (Không phải bản sao) được xác định lại vào năm 1987 khi trường 008/23 thay 
đổi. Các mã khác bị lỗi thời năm 1987 khi việc mã hoá vị trí 008/23 (Mã hình thức bản 
sao) được xác định lại để làm thông tin về vật mang của tài liệu mà không phải là về phiên 
bản thư mục. 

008/30 Chỉ thị về hộp hồ sơ [Lỗi thời] 

Xác định này bị lỗi thời  vào năm 1983. Các mã đã được xác định: # (Không có hộp 
hồ sơ) và c (Có hộp hồ sơ). Loại thông tin này còn có thể được chứa ở trường 583 (Phụ chú 
về tác động). 

008/32 Mã về bản chất xử lý [Lỗi thời] 

Xác định này bị lỗi thời vào năm 1983. Các mã đã được xác định: a (Sưu tập không 
có trong thư viện), b (Xử lý hoàn chỉnh), c (Đã xử lý nhưng các tài liệu bổ sung chưa xử 
lý), d (Yêu cầu xử lý lại), e (Toàn bộ chưa được xử lý), f (Sưu tập bị đóng hoàn toàn), u 
(Không biết). Loại thông tin này còn có thể được chứa ở trường 583 (Phụ chú về tác động). 

008/33 Mã về bản chất sưu tập Lỗi thời] 

Xác định này bị lỗi thời vào năm 1983. Các mã đã được xác định: a (Sưu tập không 
liên tục tài liệu), b (Bổ sung tài liệu), c (Thanh lọc tích cực),  d (Huỷ tài liệu), e (Chỉ còn 
tệp thông tin), u (Không biết). Loại thông tin này còn có thể được chứa ở trường 583 (Phụ 
chú về tác động). 

008/34 Mã mức độ kiểm soát tài liệu [Lỗi thời] 

Xác định này bị lỗi thời vào năm 1983. Các mã đã được xác định: a (Kiểm soát trên 
cấp độ sưu tập), b (Kiểm soát theo tùng thư), c (Kiểm soát theo hộp đựng, d (Kiểm soát 
theo hộp hồ sơ), e (Kiểm soát theo tài liệu), u (Không biết). Loại thông tin này còn có thể 
được chứa ở trường 555 (Phụ chú về bảng tra tích hợp / các phương tiện hỗ trợ tìm). 
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01X-09X   Các trường số và mã - Thông tin chung 

010   Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (KL)  

013   Số sáng chế  (L) 

015   Số thư mục quốc gia (KL) 

016   Số kiểm soát cơ quan thư mục quốc gia (L) 

017   Số đăng ký bản quyền (L) 

018   Mã lệ phí bản quyền cho bài trích (KL) 

020   Số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) (L) 

022   Số xuất bản phẩm nhiều kỳ tiêu chuẩn quốc tế (ISSN)   (L) 

024   Những mã/số chuẩn khác (L) 

025   Số (đăng ký) bổ sung tài liệu từ nước ngoài (L) 

027   Số báo cáo kỹ thuật chuẩn (L) 

028   Số của nhà xuất bản (L) 

030   Mã CODEN  (L) 

032   Số đăng ký bưu điện (L) 

033   Năm tháng/thời gian và địa điểm xảy ra sự kiện (L) 

034   Dữ liệu toán học của bản đồ được mã hoá (L) 

035   Số kiểm soát của hệ thống (L) 

036   Số nghiên cứu gốc của các tệp dữ liệu máy tính (KL) 

037   Nguồn bổ sung (L) 

040   Nguồn biên mục (KL) 

041   Mã ngôn ngữ (KL) 

042   Mã thẩm định (KL) 

043   Mã khu vực địa lý (KL) 
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044   Mã nước xuất bản/sản xuất (KL) 

045   Thời  kỳ của nội dung  (KL) 

046   Năm tháng được mã hoá đặc biệt ( KL) 

047   Mã thể loại sáng tác nhạc  (KL) 

048   Mã số lượng nhạc cụ hoặc giọng (L) 

050   Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
(L) 

051   Thông tin về bản, số (kỳ) và bản in thêm của Thư viện Quốc hội  
Mỹ (L) 

052   Phân loại địa lý (L) 

055   Ký hiệu xếp giá/ký hiệu phân loại tạo lập ở Canada  (L) 

061   Thông tin về bản của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (L, T) 

066   Bộ ký tự sử dụng trong biểu ghi  (KL, A) 

070   Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư viện Nông nghiệp Quốc 
gia Hoa Kỳ (NAL)    (L) 

071   Thông tin về bản của Thư viện Nông nghiệp Quốc gia Hoa Kỳ (L) 

072   Mã loại chủ đề (L) 

074   Chỉ số tài liệu do Cơ quan ấn loát của Chính phủ Hoa Kỳ (GPO) 
cấp (L) 

080   Ký hiệu xếp giá theo Phân loại thập phân bách khoa (UDC) (L) 

082   Ký hiệu xếp giá theo Phân loại thập phân Dewey (DDC) (L) 

084   Ký hiệu xếp giá theo các khung phân loại khác  (L) 

086   Ký hiệu xếp giá tư liệu của chính phủ  (L) 

088   Mã số báo cáo (KL) 

09X  Ký hiệu xếp giá nội bộ 
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Định nghĩa và phạm vi 
Các trường 01X-09X chứa các chỉ số chuẩn, chỉ số phân loại, mã số, các phần tử 

khác dữ liệu liên quan tới biểu ghi. 

Lịch sử định danh nội dung 

011 Số kiểm soát liên kết của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (BK MP MU VM 
SE) [Lỗi thời] [Chỉ với USMARC] 

Trường 011 đã lỗi thời năm 1993. Cả hai vị trí ký tự đều không xác định. Trường con $a 
(Số kiểm soát liên kết của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ) đã được định nghĩa. Số kiểm soát 
liên kết của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ có thể được nhập vào các trường thông tin liên kết 
760-787. 

039 Mức độ kiểm soát thư mục và chi tiết mã hóa [Lỗi thời] 

Trường 039 đã lỗi thời năm 1986 khi mã 7 của Đầu biểu/17 (mức độ mã hóa) được 
định nghĩa lại để nhận dạng biên mục tương ứng với các yêu cầu mức độ tối thiểu quốc gia. 
Trường 039 đã được định nghĩa năm 1980 cho phép một cơ quan xác định sự đầy đủ của 
các khía cạnh biên mục khác nhau của các biểu ghi đóng góp vào cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Vị trí chỉ thị 1 xác định tiêu chuẩn áp dụng cho dữ liệu (0=biểu ghi thư mục cấp 
quốc gia Hoa Kỳ; 8=khác); chỉ thị 2 không xác định. Các mã trường con và mã được định 
nghĩa cho mỗi trường như sau: $a-Mức độ của qui tắc được sử dụng trong mô tả thư mục 
(0=Không xác định mức độ của qui tắc, 1=Tối thiểu, 2=Không đầy đủ, 3=Đầy đủ); $b-
Mức độ của những cố gắng được dùng để gán các điểm truy cập đề mục không phải là chủ 
đề (2=Không hoàn toàn, 3=Hoàn toàn); $c Mức độ của những cố gắng để gán đề mục chủ 
đề (0=Không, 1=Không hoàn toàn, 3=Hoàn toàn); $d Mức độ của những cố gắng để gán 
chỉ số phân loại (0=Không, 2=Không hoàn toàn, 3=Hoàn toàn); $e Số vị trí trí ký tự của 
trường có độ dài cố định được mã hóa (0=Không, 1=Tối thiểu, 2=Hầu hết cần thiết, 3=Đầy 
đủ) 

087 Số báo cáo [Lỗi thời] [Chỉ có trong  CAN/MARC] 

Trường 087 đã lỗi thời năm 1997.Cả hai vị trí ký tự đều không xác định. Các mã trường 
con là: $a (Số báo cáo) và $z (Số báo cáo đã hủy/không hợp thức). 
 

 008      Mã số xếp giá [CODOC] [Định nghĩa lại; 1997] [Chỉ có trong 
CAN/MARC] 
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010   Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (KL)  

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#   Không xác định 

Chỉ thị 2  
Không xác định 

#   Không xác định 
 

Mã trường con 
$a - Số kiểm soát của Thư viện Quốc 

hội Hoa Kỳ (KL)  
$b - Số kiểm soát trong Mục lục liên 

hợp quốc gia các sưu tập bản 
thảo (L)  

$z - Số kiểm soát đã huỷ hoặc không 
hợp thức (L) 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

  

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa mã số duy nhất được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ gán cho biểu ghi 
thư mục. Số kiểm soát cho các biểu ghi MARC do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp 
gọi là Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCCN).  

Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chứa trong trường 001 (Số kiểm soát 
biểu ghi) của các biểu ghi được cung cấp bởi Phòng Cung cấp Số biên mục của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ và ở trong trường con $a. Cơ quan biên mục sử dụng các biểu ghi của 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ có thể bỏ số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ ra khỏi 
trường 001 và dùng trường 001 cho mã số riêng của hệ thống mình. 

Biểu ghi của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ có thể chứa trường 001 với số kiểm soát 
đã huỷ/không hợp thức được cung cấp trước đó. Biểu ghi có thể được hủy vì nó là biểu ghi 
trùng của cùng một tài liệu. Cấu trúc của mã số đã hủy/không hợp thức cũng giống như mã 
số được sử dụng bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ trong trường 001. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã Trường con 

Trường con $a chứa Số kiểm soát hợp thức của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Xem giải 
thích cấu trúc của mã số này dưới đây). 

010 ##$a###85153773# 
010 ##$anuc76039265# 

$a - Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ   
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$b - Số kiểm soát trong Mục lục liên hợp quốc gia các sưu tập bản thảo  

$z - Số kiểm soát đã huỷ hoặc không hợp thức  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Trường con $b chứa số kiểm soát hợp thức đối với các tài liệu trong Mục lục liên hợp 
quốc gia các sưu tập bản thảo (NUCMC). Số này bắt đầu với một tiền tố. 

010 ##$a###89798632#$bms#98001579# 

Trường con $c chứa số kiểm soát đã hủy hoặc không hợp thức, kể cả các mã số 
NUCMC không hợp thức. 

010 ##$a###76647633#$z#76000587# 
010   ##$a###81691938#$z###82692384# 

Xem mô tả trường con này trong Phụ lục A. 

Quy ước nhập dữ liệu 

Trường 010 là trường được gán bởi cơ quan biên mục; nó có thể chỉ được dùng cho số 
kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

Dấu phân cách-Trường 010 không kết thúc bởi dấu phân cách. Dấu vạch xiên được sử 
dụng để phân cách thông tin sửa đổi từ số kiểm soát và bất kỳ hậu tố nào (Suffix). Nhiều 
hậu tố cũng được phân cách bởi một dấu vạch xiên. 

Viết hoa-Các tiền tố luôn được viết bằng các chữ cái in thường. Các hậu tố và các định 
danh chữ cái được bổ sung vào cuối các số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được 
nhập bằng các chữ cái in hoa. 

 

Cấu trúc số kiểm soát của thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

Hệ thống đánh số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã có cùng một cấu 
trúc từ khi bắt đầu sử dụng để kiểm soát thông tin thư mục trên phiếu năm 1898 (Cấu trúc 
A của LCCN). Đến tháng 1/2001 đã có sự thay đổi cấu trúc thành cấu trúc B (Cấu trúc B 
của LCCN). Số kiểm soát cơ bản đã ấn định độ dài là 12 ký tự và sẽ giữ nguyên độ dài, 
mặc dù với cấu trúc A các hậu tố ít khi được sử dụng và với cấu trúc B  vị trí của các phần 
tử được thay đổi chút ít để phù hợp với cách biểu diễn năm dưới dạng bốn số.  Với cả hai 
cấu trúc, tiền tố, năm và số ấn phẩm nhiều kỳ là các thành phần cơ bản cần thiết để tạo ra 
tính duy nhất của LCCN. 

Trung tâm cấu trúc A của LCCN (1898 - 2000) 
Tên phần tử Số ký tự Vị trí ký tự trong trường 
Tiền tố bằng chữ cái  
Năm  
Số ấn phẩm nhiều kỳ 
Số phụ trương 

3 
2 
6 
1 

00-02 
03-04 
05-10 
11 
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Hậu tố và/hoặc ngày tháng 
sửa đổi 

biến động 12-n 

Trung tâm cấu trúc B của LCCN (2001 - ) 
Tên phần tử Số ký tự Vị trí ký tự trong trường
Tiền tố bằng chữ cái  
Năm  
Số ấn phẩm nhiều kỳ 
 

2 
4 
6 

00-01 
02-05 
06-11 

Tiền tố có trong các biểu ghi MARC được ghi dưới dạng chữ viết thường và dùng 
để phân biệt các loại khác nhau của số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Tiền tố 
được căn phẳng lề trái và không các vị trí sử dụng chứa khoảng trống. Nếu không có tiền 
tố, thì phần  tiền tố chứa các khoảng trống. 

010 ##$a###68004897# 
 [Cấu trúc A của LCCN; số trên phiếu in: 68-4897] 
010 ##$a###200145944 
 [Cấu trúc B của LCCN; số trên dạng in: 2001-45944] 

Trước khi tồn tại các biểu ghi MARC, các tiền tố có độ dài khác nhau đã được sử 
dụng trong các phiếu in với tổ hợp từ viết hoa, viết thường và số. Đối với các biểu ghi 
MARC, sự tương đồng đã được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ định nghĩa cho một số tiền tố 
đã có trước đây, bao gồm các tiền tố dài trên hai hoặc ba ký tự. Tất cả các tiền tố khác 
được dùng như đã biết, nhưng dưới dạng chữ thường. Cột đầu trong danh sách sau đây xác 
định các tiền tố đã biết đối với các phiếu in nhưng không được in từ biểu ghi đọc máy và 
cho biết chúng phải được nhập vào các biểu ghi MARC như thế nào. Danh sách này cũng 
chứa một số tiền tố  của MARC không chỉ tìm thấy trong các biểu ghi MARC. Chỉ có 
những tiền tố có dạng MARC được ghi chú dưới đây phải được nhập vào biểu ghi đọc máy.  
(Các tiền tố bằng chữ dành cho số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ là phần tử dữ 
liệu được gán bởi cơ quan có thẩm quyền, được duy trì bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.) 

Ghi chú: Trong cột đầu tiên, tài liệu đánh dấu sao (*) cho biết hình thức tiền tố xuất 
hiện trên phiếu. 

Cụm từ đi 
đầu trên 
phiếu 

Cụm từ đi 
đầu trong 
MARC 

Giải thích sử dụng 

A a Biên mục cung cấp cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bởi 
một thư viện Mỹ, 1909- 

AC ac Biên mục tài liệu nước ngoài cung cấp cho Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ bởi các thư viện hợp tác Mỹ dưới sự 
quản lý của ủy ban của Hội Thư viện Mỹ về biên mục 
hợp tác, 1932-1942 

AC ac Phiếu chú thích cho sách dành cho thanh niên, 1966- 
AF af Biên mục sách bổ sung nước ngoài cung cấp cho Thư 

viện Quốc hội Hoa Kỳ bởi các thư viện Mỹ khác. 
AFLM afl Không có giải thích 

Tiền tố bằng ký tự 
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AFLM afl 
bi 

Biên mục của Bộ Nông nghiệp Mỹ. 1902- 
Biểu ghi sách tra cứu các tài liệu nghiên cứu châu Mỹ La 
tinh 

BR br Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Phòng phục vụ người mù, 
sách chữ Braille 

BS bs Biên mục  của Văn phòng Tiêu chuẩn của Mỹ, 1913-
1938 

C c Biên mục của Uỷ ban thương mại liên bang Mỹ, 1915-
1916 

C c Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, các tài liệu Trung Quốc, 
1949- 

C-245 hoặc 
245* 

c Số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từ tháng 6-tháng 
8/1898. Tiền tố năm “98” được bổ sung khi nhập vào 
MARC 

CA  ca Các tiêu đề tạm thời cho sách của Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ trong các kho phân loại tổng hợp, 1905-1937 

CA Dupl cad Các tiêu đề tạm thời cho sách của Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ trong các kho phân loại tổng hợp, 1905-1937 

CD cd Các tiêu đề phân tích cho tập hợp và tùng thư được biên 
soạn bởi Phòng làm phiếu, 1916-1940 

CD cd Biên mục biên soạn bản phiếu thư viện 
 clc Biên mục ở cấp sưu tập, biểu ghi PREMARC 
CS cs Biên mục bởi Bộ phận phân loại và biên mục hợp tác của 

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 1934-1939 
CX cx Phiếu tham khảo chéo được sử dụng trong các mục lục 

các tài liệu Trung Quốc của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 
1958- 

 cy Dự án Federal Cylinder, tháng 10/1980 
1-D-245 
hoặc D-245 

d Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

DO do Biên mục của Cơ quan Giám thị tài liệu Mỹ, 1913-1916 
E e Biên mục của Bộ Giáo dục Mỹ, 1908-1958 
ES es Biên mục của Trường Kỹ thuật Mỹ, 1913-1935 
F f Biên mục của Bộ Thủy sản Mỹ, 1910-1940 
1-F-245 
hoặc F-245 

f Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

Fi fi Phim được biên mục bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 
1951- 

FiA fia Biên mục của các nhà sản xuất phim, 1951- 
FiE fie Biên mục của các cơ quan đào tạo bằng tư liệu nhìn của 

Bộ giáo dục và các cơ quan chính phủ khác, 1951- 
1-G-245 
hoặc G-
245* 

g Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

GM gm Bản đồ biên mục bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 1968-
1972 
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GH gh Biên mục các tổng luận về khoa học trái đất của Mỹ, 
1904- 

H h Biên mục của Viện Sức khỏe Quốc gia,1914-1921 
HA ha Biên mục của Cơ quan phụ trách về nhà ở Mỹ, 1940- 
HE he Các tiêu đề tiếng Hêbrơ biên mục bởi Thư viện Quốc hội 

Hoa Kỳ, 1964- 
HEW he Biên mục bởi Bộ Y tế, Đào tạo và Phúc lợi Mỹ, 1958- 
HEX hex Các phiếu tham khảo chéo dùng cho các tài liệu tiếng 

Hªbr¬, 1964- 
1-L-245 
joÆc L-245 

it Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

Int int Biên mục bởi Bộ Nội vụ Mỹ, 1959 
J j Biên mục các tài liệu Tiếng Nhật của Thư viện Quốc hội 

Hoa Kỳ, 1949- 
JA ja Biên mục các tài liệu Tiếng Nhật được các Thư viện Mỹ 

cung cấp cho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 1951 
JX jx Các phiếu tham khảo chéo dùng cho các tài liệu tiếng 

Nhật, 1958- 
K k Các tài liệu tiếng Hàn Quốc được biên mục bởi Thư viện 

Quốc hội Hoa Kỳ, 1951- 
KX kx Các phiếu tham khảo chéo dùng cho các tài liệu tiếng 

Hàn Quốc, 1958- 
L l Biên mục của Bộ Lao động Mỹ, 1911- 
L llh Bảng tra cho mục lục luật pháp Tây Ban Nha 
L ltf Biên mục không đầy đủ, Biểu ghi tiền MARC 
M m Bản nhạc được biên  mục bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 

1953-1962 
MA ma Bản nhạc mà bản sao của nó được cung cấp bởi một thư 

viện Mỹ khác, 1953-1961 
Map map Atlat trong Phòng Bản đồ của Thư viện Quốc hội Hoa 

Kỳ, 1901- 
1-Map-50 
hoặc Map-
50 

map Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

Med med Biên mục của Thư viện Y học Quân sự Mỹ, 1946-1948 
Mic mic Vi phim biên mục bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 1949- 
MicA mid Vi phim được biên mục bởi một thư viện Mỹ khác,  

1946- 
Micp mie Vi phiếu và bản vi in được biên mục bởi Thư viện Quốc 

hội Hoa Kỳ, 1953- 
MicpA mif Vi phiếu và bản vi in được biên mục bởi một thư viện Mỹ 

khác, 1953- 
MPA mpa Mục lục liên hợp các bản nhạc toàn nước Mỹ, 1956- 
MS ms Các bản thảo được biên mục bởi Thư viện Quốc hội Hoa 

Kỳ, 1959- 
1-Music-
245 hoặc 

mus Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
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Music-245* sung khi nhập vào MARC 
 ncn Biên mục của Bộ phận Phim nitrat 
NE ne Các tài liệu xuất bản ở Cận đông hoặc bằng ngôn ngữ các 

nước này, 1961- 
NEX nex Các phiếu tham khảo chéo dùng cho sách xuất bản ở Cận 

đông hoặc bằng ngôn ngữ các nước này, 1961- 
NO no Biên mục của Cơ quan Quan sát hải quân Mỹ, 1930-1940
 ntc Biên mục của Trung tâm dịch thuật quốc gia 
 nuc Các biểu ghi in trong mục lục liên hợp quốc gia mà 

không có số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
 or Biên mục của Phòng đặt mua 
PA pa Biên mục liên hợp toàn nước Mỹ, 1930- 
Pho pho Biên mục cung cấp bởi một thư viện Mỹ khác về các bản 

chụp sách, 1927- 
PhoM php Biên mục được cung cấp bởi Phòng phiếu các bản sao 

chép được chụp xuất bản bởi Hội ngôn ngữ hiện đại Mỹ, 
1927-1938 

PhomA phq Biên mục được cung cấp bởi một thư viện Mỹ khác cho 
các bản chụp của Hội ngôn ngữ hiện đại Mỹ 

PO po Biên mục của Cơ quan Sáng chế Mỹ, 1919-1953 
 pp Hệ thống các đĩa hình ảnh và tài liệu in, tháng 3/1984 
R r Các biểu ghi ảnh được biên mục bởi Thư viện Quốc hội 

Hoa Kỳ, 1953- 
RA ra Các biểu ghi ảnh được biên mục bởi một thư viện Mỹ 

khác, 1955- 
1-Rc-245 
hoặc Rc-
245* 

rc Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

 re Biên mục các băng âm thanh về dân tộc học và thương 
mại sản xuất trong Dự án Mỹ, 1981 

 ru Biên mục từ Phòng sách Nga, 1988- 
S s Biên mục của Cơ quan Smithsonian, 1913- 
SA sa Biên mục tài liệu được xuất bản ở Đông Nam á hoặc 

bằng ngôn ngữ của các nước này, 1961- 
SAX sax Các phiếu tham khảo chéo dùng cho các tài liệu được 

xuất bản ở Đông Nam á hoặc bằng ngôn ngữ của các 
nước này, 1961- 

 sc ấn phẩm tiếp tục, tài liệu CONSER không có trong Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

SD sd Biên mục của Bộ Ngoại giao Mỹ, 1914- 
 sf ấn phẩm tiếp tục dạng phiếu hoặc biên mục mức tối thiểu 

hoặc các tùng thư chuyên khảo được phân loại riêng biệt. 
SG sg Biên mục của Quân đội Mỹ, Thư viện Phẫu thuật đa khoa
 sn ấn phẩm tiếp tục, CONSER, tài liệu có thể có hoặc 

không có trong Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 
SS ss Biên mục của Cơ quan quản lý an ninh xã hội, 1944-1958
TB tb Biên mục của chương trình sách nói 
 tmp Biên mục tạm thời từ tiền MARC 
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 um Bản đồ hợp nhất-Union; biểu ghi bản đồ bên ngoài được 
nhập bởi Phòng bản đồ và địa lý để sử dụng cho NUC 
nhưng có trong cơ sở dự liệu G&M 

 unk Phiếu không có số phiếu ở Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ; 
tiền MARC 

W w Biên mục của Thư viện công cộng quận Columbia, 1905-
1942 

War war Biên mục của Trường Chiến tranh và Quân sự mỹ, 1907-
1932 

X x Các phiếu tham khảo chéo dùng trong các mục lục của 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Tháng 1/1941- 

1-z-245 
hoặc z-245 

z Các số phiếu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ giai đoạn 
tháng 5 đến tháng 12/1901. Tiền tố năm “01” được bổ 
sung khi nhập vào MARC 

Đối với các số kiểm soát được gán theo cấu trúc A của LCCN, phần năm gồm hai 
số thường dùng để biểu thị năm biểu ghi được tạo lập. Đối với các số kiểm soát được gán 
theo cấu trúc B của LCCN bắt đầu từ năm 2001, năm bao gồm bốn số. 

ở phần lớn các số này, phần năm thể hiện năm mà số kiểm soát của Thư viện Quốc 
hội Hoa Kỳ đã được gán cho biểu ghi với tài liệu biên mục này. Trong giai đoạn 1969-
1972, số năm dãy 7 số đã được gán. ở các số này, số đầu tiên trong bảy số đi trước số kiểm 
tra modun ll. Năm số phiếu được gán có thể xấp xỉ với năm của ngày tháng nhập dữ liệu 
vào tệp (008/00-05). Với việc tổ chức lại dãy số của năm vào năm 1972, các số phiếu riêng 
biệt này có thể được gán như trước đây là một dãy 7 số.  Ghi chú: một dãy 7 số không được 
gán cho các tài liệu là bản đồ không phải sách. Tiền tố gm được sử dụng từ năm 1968 đến 
năm 1972. 

Với các số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ có năm dạng hai số, thế kỷ 
được xác định theo bảng sau đây: 

 

Năm 2 số Số tuần tự-Thế kỷ Số tuần tự-Thế kỷ 

98 

99 

00 

Dưới 3000  18 

Dưới 6000  18 

Dưới 8000 19 

3000 hoặc trên  19 

6000 hoặc trên  19 

8000 hoặc trên  20

 

Phần số của ấn phẩm nhiều kỳ gồm từ một đến sáu số. Các số ấn phẩm nhiều kỳ 
dưới sáu số được căn lề phải và không sử dụng các vị trí chứa các số không (0). Dấu gạch 
ngang phân cách năm và số ấn phẩm nhiều kỳ trên các sản phẩm in của Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ không có trong biểu ghi MARC. Thí dụ số 85-2 được chứa trong biểu ghi dưới 
dạng 85000002. 

Năm 

Số ấn phẩm nhiều kỳ 
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Số phụ trương (Chỉ với cấu trúc A của LCCN) 

Hậu tố/ Định dạng chữ cái (Chỉ với cấu trúc A của LCCN) 

Vị trí ký tự này ban đầu được định nghĩa để chứa số phụ trương cho các tiêu đề bổ 
sung nhanh trong các biểu ghi thư mục. Việc sử dụng số phụ trương đã không được thực 
hiện, vì vậy vị trí này chứa khoảng trống. Hiện nay các phụ trương và tài liệu tương tự hiện 
nay được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ biên mục riêng lẻ và được nhập trong các biểu ghi 
riêng biệt với số kiểm soát riêng của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trong một số biểu ghi cũ, 
thông tin về phụ trương và tài liệu tương tự được xác định trong trường phụ chú 500. 

Các mã số cũ biểu ghi của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đôi khi có thể bao gồm các 
hậu tố hoặc định dạng chữ cái kèm theo như một dữ liệu có độ dài biến đổi đi sau số Phụ 
trương. Dấu vạch xiên (/) cho biết hậu tố/hoặc định danh chữ cái. Nhiều giá trị lặp của các 
hậu tố/ hoặc định danh chữ cái dược phân cách nhau bởi các dấu vạch xiên. Các hậu 
tố/định danh chữ cái này không ảnh hưởng đến tính duy nhất của số kiểm soát. 

Tất cả các hậu tố/định danh chữ cái, trừ ngày tháng hiệu đính, xuất hiện trong biểu 
ghi MARC dưới dạng các chữ in hoa. Trên các bản sao phiếu in, hậu tố xuất hiện sau số 
kiểm soát LC được phân cách bởi dấu vạch xiên. Hậu tố đã không được gán từ năm 1969 
và chúng bị xóa khỏi các cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ năm 1999. Các định 
danh chữ cái xuất hiện trên các bản sao phiếu in dưới dạng các chữ in hoa chứa số phiếu 
LC ở góc phải phía dưới phiếu. Các định danh chữ cái được gán lần đầu tiên năm 1969 và 
đã được sử dụng để cung cấp thông tin cho bản sao phiếu bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 
Định danh chữ cái bị xóa khỏi các cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từ năm 
1999. 

010 ##$a###79139101#/AC/MN 
[Các số được in ra là 79-139101 với AC MN được in sau số này] 
010 ##$a###65077628$/MN 
[Các số được in ra là 65-77628 với MN được in sau số này] 

 

Các hậu tố/định danh chữ cái 

AC Sử dụng trên các biểu ghi có trong chương trình “Phiếu chú giải” 

AM Sử dụng trong các tác phẩm tiếng Amharic 

ACN Sử dụng trong các tác phẩm tiếng Trung Quốc 

AJ Sử dụng trong các tác phẩm tiếng Nhật Bản 

AK Sử dụng trong các tác phẩm tiếng Hàn Quốc 

F Sử dụng trong các biểu ghi được tạo bởi Bộ phận nghe nhìn, Phòng biên 
mục tài liệu đặc biệt dành cho hình ảnh động, phim, tập các tấm đèn chiếu và tấm trong, 
băng video.. 

HE Sử dụng cho các tác phẩm được xuất bản bằng ngôn ngữ Hêbrơ  

M Sử dụng cho các tác phẩm được phân loại trong ký hiệu M 

MAP Sử dụng cho các atlat 
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MN Sử dụng cho các phẩm được phân loại trong ký hiệu ML và MT 

MP Sử dụng cho các biểu ghi được tạo bởi Phòng phim, phát thanh và băng ghi 
âm 

NE Sử dụng cho các tác phẩm tiếng Acmênia, ả rập, Gergian, Thổ Nhĩ Kỳ 
(Ottoman) Turkish, Ba Tư, Pashto và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các tiếng phi Slavơ vùng Trung 
¸ được viết bằng chữ cái Kyrinlic. 

PP Sử dụng cho các biểu ghi được tạo bởi Phòng ảnh và tài liệu ảnh in 

R Sử dụng cho tất các các băng ghi âm. 

Ngày tháng sửa đổi (Chỉ với cấu trúc A của LCCN) 

Ngày tháng sửa đổi đi cùng với số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho 
biết ngày tháng cuối cùng dữ liệu trong biểu ghi được sửa đổi. Việc sửa đổi dữ liệu không 
ảnh hưởng đến tính duy nhất của số kiểm soát. Để tính số lần thay đổi lớn đã được tiến 
hành với biểu ghi sau lần thay đổi đầu tiên này, có một số được thêm vào như ký tự cuối 
cùng của ngày tháng sửa đổi. Ngày tháng biểu ghi được tạo ra lần đầu là ngày tháng nhập 
vào cơ sở dữ liệu (trường 008/00-05). 

Ngày tháng sửa đổi như “r73” có nghĩa là biểu ghi này được thay đổi năm 1973. 
Ngày tháng sửa đổi “r743’ có nghĩa là những thay đổi lớn đã tiến hành với biểu ghi này ba 
lần, lần cuối cùng năm 1974. 

010 ##$a###75425165$//r75 
  [Số 75-425165 được sửa năm 1975] 
010 ##$a###73002284#//r752 
  [Số 73-2284 với thông tin sửa đổi hai lần [r75]] 
010 ##$a###58062665#/L/r58 
 [Số được in là 58-62665 rev.* (Dấu * được biểu diễn trên sản phẩm in 

bởi hai dấu +  và cho biết biên mục hạn chế; nó được biểu diễn trong 
biểu ghi MARC bằng chữ L. Khi số kiểm soát LC được in từ biểu ghi 
MARC, chữ L được in là Lim cho biết số kiểm soát.] 

Ngày tháng sửa đổi được dùng như một chỉ thị về mức độ quan trọng của sự thay 
đổi đối với biểu ghi. Sự thay đổi lớn với biểu ghi tại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã được 
định nghĩa là sự thay đổi quan trọng đến mức phải thông báo để đảm bảo cung cấp lại 
phiếu cho các mục lục riêng của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Những thay đổi lớn bao gồm 
những thay đổi về định danh nội dung, về điểm truy cập (trường 020, $a hoặc $z, 028 $a, 
050, 051, 082, 1XX, 240, 245 $a, 4XX (trừ 490), 6XX, 7XX, 8XX), những thay đổi về số 
bản tài liệu (300$a), thay đổi về ngày tháng xuất bản (260$c), thay đổi số kiểm soát 
(trường 001) hoặc thay đổi với vị trí Đầu biểu/18 (Hình thức biên mục mô tả). 

Thông tin sửa đổi được phân cách với hậu tố hoặc định danh chữ cái bởi một dấu 
gạch xiên. Nếu không có hậu tố hoặc định danh chữ cái, thông tin sửa chữa được phân cách 
với số phụ trương bởi hai dấu vạch xiên. Dữ liệu về sửa đổi đã bị ngừng năm 1999 và sẽ bị 
xóa khỏi tất cả các biểu ghi trong cơ sở dữ liệu của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 
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013   Số sáng chế  (KL)   

Chỉ thị 1  
Không xác định 

#   Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#   Không xác định

  

Mã trường con 
$a - Số sáng chế (KL)          
$b - Mã nước cấp (KL)   
$c - Loại số (KL)   
$d - Ngày cấp (L)    
$e - Tình trạng (L)    

$f - Bên lập tư liệu (nước, tổ chức làm 
đơn)  (L) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

  

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa thông tin được dùng để kiểm tra các sáng chế. Ngoài thông tin 
sáng chế, trường này có thể chứa thông tin liên quan đến chứng nhận của người sáng chế, 
chứng nhận giải pháp hữu ích, các kiểu dáng, sáng chế hoặc chứng nhận bổ sung, chứng 
nhận bổ sung của người sáng chế, chứng nhận bổ sung về giải pháp hữu ích, và các đăng 
ký được xuất bản đối với bất kỳ một loại tài liệu nói trên. Tài liệu sáng chế được gán số và 
ngày tháng liên quan đến quá trình đăng ký xét và được công nhận các quyền pháp lý về 
lợi ích từ một sáng chế hoặc phát minh. Trường này cũng chứa thông tin cho biết tình trạng 
của tài liệu sáng chế và nước cấp. 

Trường này lặp khi có từ hai số đi cùng với tài liệu sáng chế trở lên. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa số sáng chế, tức là số được gán bởi cơ quan có thẩm quyền 
(thường là cơ quan sáng chế). Số này được nhập theo tiêu chuẩn Mỹ về ghi, sử dụng, 
hiển thị dữ liệu đăng ký sáng chế (ANSI Z39.61). Số này được nhập theo mẫu YY-
AANNNNN, trong dó YY là hai số cuối của năm dương lịch, AA là chữ cái (khi 
cần), NNNNN thể hiện phần số của số đăng ký có độ dài biến đổi. 

Với các số đăng ký chứa năm hoặc phần của năm là phần nguyên của số, hai số cuối 
cùng của năm được lấy từ chính ngày tháng đăng ký. Với các số đăng ký không chứa 

$a - Số sáng chế  
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năm mà có  năm theo niên đại của hoàng đế Nhật Bản, thì năm này được chuyển 
sang lịch Gregorian. Chú ý, có thể thêm vào hai vị trí bổ sung để nhập năm dương 
lịch hoàn chỉnh khi có thể gây nhầm lẫn khi bỏ thế kỷ đi. 

013 ##$a67-SC41534$bgw#$cC1$d19671108 
013 ##$a70-121204$bxxu$cpatent$d19700822 

Trường con $b chứa mã nước hoặc thẩm quyền pháp lý đi cùng với sáng chế. Nguồn 
của mã này là Mã MARC danh mục các nước được duy trì bởi Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ. Khi có một thuộc tính không phải là nước đi cùng với sáng chế, thì mã này 
được nhập vào trường $f (bên lập tư liệu). Nước mà ở đó sáng chế được xuất bản 
hoặc sản xuất được thể hiện dưới dạng mã hoá trong trường 008 (Các phần tử dữ liệu 
có độ dài cố định) , các vị trí 15-17 (Mã nước). Không phải mã nước luôn ở 
trong trường 013$b. Nếu số sáng chế đã được sử dụng ở từ hai nước trở lên, trường 
013 lặp cho mỗi nước. 

013 ##$a73-19001$bit#$cB$d19730102 
013 ##$a82-3665442$bxxu$cpatent$d19820405 

Nhưng 

013 ##$a82-US1336$cA$d19820928$fSzGeWIPO [thuộc tính không phải là 
nước] 

Trường con $c chứa định danh loại sáng chế được nhận dạng trong trường 013. Định 
danh này thường là một số. Trường con $c có thể chứa một thuật ngữ hoặc mã cho 
biết loại số này. Nguồn của mã này là Mã chuẩn về định dạng các loại tài liệu sáng 
chế (WISO ST.16) được duy trì bởi Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO). Mã này 
là mã một hoặc hai ký tự. Các thuật ngữ bằng ngôn ngữ thường được nhập như chúng 
xuất hiện trên tài liệu. Trường 013 lặp nếu có trừ hai số trở lên được nhập cho mỗi tài 
liệu. 

013 ##$a91-13005$bxxu$cpatent$d19920217 
013 ##$a67-SC41534$bgw#$cC1$d19671108 

Trường con $d chứa ngày tháng được gán bởi cơ quan có thẩm quyền (thường là cơ 
quan sáng chế), cho biết khi nào sáng chế hoặc giấy chứng nhận tương tự được cấp 
bằng hoặc  nhận đăng ký để thẩm định bởi cơ quan có thẩm quyền. Ngày tháng đăng 
ký thường là ngày tháng nhận đơn của cơ quan này. Các ngày tháng khác, như ngày 
tháng có hiệu lực, ngày tháng triển lãm.. cũng được nhập trong trường này. Nhiều 
ngày tháng được nhập thành các giá trị lặp khác nhau của trường con $d nếu toàn bộ 
chúng đều liên quan đến cùng một sáng chế. Thông tin làm rõ được nhập vào trường 
con $e. Ngày tháng được nhập theo Tiêu chuẩn ISO 8601-Yếu tố dữ liệu và khổ mẫu 
trao đổi-Trao đổi thông tin-Trình bày ngày và thời gian. Ngày tháng cần 8 ký tự số 
dưới dạng yyyymmdd (bốn số cho năm, hai số cho tháng, hai số cho ngày). 

013 ##$a84-948$bnl#$coktrooi$d19840326 

$b - Mã nước cấp 

$c - Loại số 

$d - Ngày cấp  
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013 ##$a70-123456$bxxu$cstatutory invention 
registration$d19700414$ecấp bằng$d19710419$ecó hiệu lực 

Trường con $e chứa thông tin giải thích hoặc làm rõ tình trạng của sáng chế được mô 
tả trong trường này. Tình trạng thường liên quan đến việc giám định đơn đăng ký 
hoặc công nhận/xuất bản sáng chế. 

013 ##$a93-10077$bxxu$cpatent$d19930322$etiếp tục 
013 ##$a74-2202467$bxxu$cpatent$d19740305$exuất bản 

Trường con $f chứa thông tin cho biết nước hoặc cơ quan lập tư liệu, thường là 
nước/tổ chức nộp đơn sáng chế hoặc tài liệu liên quan. Trường này thường chứa mã 
cho biết nước, hoặc khi thích hợp, một tổ chức (thường là quốc tế). Nguồn của mã 
nước được lấy trong Danh mục Mã MARC cho tổ chức được duy trì bởi Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ. 

013 ##$a82-57623$cpriority application$d19820213$fCmYaOAPI 
[Mã “CmOAPI” cho biết Tổ chức châu Phi về Sở hữu trí tuệ (Africa 

Intellectual Property Organization), ở YaoundÐ, Cameroon.] 

Xem mô tả các trường con này trong Phụ lục A. 

 

$e - Tình trạng  

$f - Bên lập tư liệu (nước, tổ chức làm đơn)  

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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015   Số thư mục quốc gia (KL) 

Chỉ thị 1  
Không xác định 

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

  

Mã trường con 
$a - Số thư mục quốc gia (L) 
$6 - Liên kết (KL) 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa từ một hoặc một vài số thư mục quốc gia (NBN). Khi thông tin 
thư mục được lấy từ một tài liệu trong một thư mục quốc gia của nước ngoài, thì số của tài 
liệu này được xác định trong biểu ghi này. Một tác phẩm có thể có nhiều hơn một số thư 
mục quốc gia hoặc có thể có các số từ hai thư mục quốc gia trở lên. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chỉ thị không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa số thư mục quốc gia. 

015 ##$aB67-25185 
015 ##$aF84-3117 

Nhiều số thì mỗi số được nhập lặp lại trong một trường con $a riêng biệt. 

015 ##$aB67-20987$aB67-20988(pbk) 
015 ##$aGFR67-A14-54$aAu67-6 

Số tập hoặc dữ liệu khác cho biết số thư mục quốc gia được nhập trong trường con 
$a, ngay sau số thư mục quốc gia và đặt trong dấu ngoặc đơn. 

015 ##$aF67-835 (v. 1)$aF67-9455(v. 2) 

$a - Số thư mục quốc gia  

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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Xem mô tả các trường con này trong Phụ lục A. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách-Trường 015 không kết thúc với dấu phân cách, trừ khi trường này kết thúc 
bởi chữ viết tắt, các chữ cái đầu hoặc dữ liệu kết thúc bởi dấu phân cách. 

Khoảng trống-Không để khoảng trống giữa các phần số và chữ của số này. 

Chữ hoa-Các chữ cái đứng trước số thư mục quốc gia có thể là chữ thường hoặc chữ hoa. 

Hiển thị 

(...) [Dấu ngoặc đơn] 

Dấu ngoặc đơn thường được dùng để bao quanh số thư mục quốc gia không có trong biểu 
ghi đọc máy. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như một mẫu hiển thị cố định đi cùng với 
nhãn trường này. 

Nội dung trường: 

015 ##$aF84-1004 

Thí dụ hiển thị: 

 (F84-1004) 
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016   Số kiểm soát  của cơ quan thư mục quốc gia (L) 

Chỉ thị 1 
Cơ quan Thư mục quốc gia  
#   TVQG Canada 

7  Cơ quan được nhận dạng trong 
$2 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a - Số kiểm soát (KL) 
$z - Mã số đã huỷ / không hợp thức 

(L) 

$2 - Nguồn (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

  

Định nghĩa và phạm vi trường  

Trường này chứa số duy nhất được gán cho biểu ghi bởi cơ quan thư mục quốc gia 
khác Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. (Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được nhập 
trong trường 010). Số kiểm soát có thể xuất hiện trong trường 001 (Số kiểm soát) trong các 
biểu ghi được phổ biến bởi chính cơ quan biên mục quốc gia này. Cơ quan sử dụng biểu 
ghi này có thể bỏ số kiểm soát của cơ quan biên mục quốc gia quốc khỏi trường 001 và 
dùng trường 001 cho số kiểm soát hệ thống riêng của mình. Số này là số kiểm soát sử dụng 
trong hệ thống của cơ quan biên mục quốc gia mà không phải là số được dùng cho biểu ghi 
trong thư mục quốc gia, trường 015 (Số thư mục quốc gia). 

Biểu ghi có thể chứa trường 016 với số đã hủy/không hợp thức của biểu ghi đã phổ biến 
trước đó. Biểu ghi có thể bị xóa vì nó trùng với chính tài liệu này. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Vị trí chỉ thị 1 chứa giá trị cho biết cả cơ quan biên mục quốc gia cụ thể là nguồn của 
số kiểm soát lẫn chỉ dẫn đến mã trong trường con $2 (Nguồn). 

# - Thư viện Quốc gia Canada 
Giá trị khoảng trống (#) cho biết Cơ quan biên mục quốc gia Canada là nguồn của 
số kiểm soát của cơ quan biên mục quốc gia. 

016 ##$a#730032015 rev 
016 ##$a#84074272XE# 

Chỉ thị 1 - Cơ quan thư mục quốc gia  
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7 - Cơ quan được nhận dạng trong $2 
Giá trị 7 được sử dụng khi nguồn của số kiểm soát được chỉ thị bởi mã trong 
trường con $2. Nguồn của mã này là Danh mục Mã MARC cho cơ quan được duy 
trì bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

016 7#$a94.763966.7$2GyFmDB 
[Số kiểm soát là của Thư viện Đức-Deutsche Bibliothek] 

 

Chỉ thị 2 không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa số kiểm soát hợp thức được gán bởi cơ quan biên mục quốc gia. 

016 7#$a721234569## 
016 7#$aPTBN000004618$2PoLiBN 
[Số kiểm soát của Thư viện Quốc gia Bồ Đào Nha] 

Trường con $z chứa mã số đã hủy/không hợp thức được gán bởi cơ quan biên mục 
quốc gia. 

016 ##$a890000298##rev$z89000298## 

Trường con $2 chứa mã MARC hoặc tên cơ quan cho biết cơ quan biên mục quốc gia 
là nguồn của số kiểm soát được nhập trong trường 016. Nó chỉ được sử dụng khi vị 
trí của chỉ thị 2 chứa giá trị 7 (Cơ quan được nhận dạng trong trường con $2). Nguồn 
này của mã MARC là Danh mục Mã MARC cho cơ quan (MARC Code List for 
Organizations) được duy trì bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

016 7#$ab9117951$zE000214460$2Uk 
[Mã “UK” cho biết Thư viện Anh là nguồn của số kiểm soát] 

Xem mô tả trường con này trong phụ lục A. 

 

Chỉ thị 2 - Không xác định 

$a - Số kiểm soát 

$z - Mã số đã huỷ/không hợp thức  

$2 - Nguồn  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Cấu trúc của số kiểm soát của thư viện quốc gia canada 

Với việc định nghĩa lại trường 016 vào năm 1997, bất kỳ cơ quan biên mục quốc 
gia nào cũng có thể nhập số kiểm soát của mình vào trường này. Mặc dù cấu trúc của các 
số này có thể khác nhau giữa các cơ quan, nhưng Thư viện Quốc gia Canada sử dụng rất 
nhiều trường 016. Cấu trúc số kiểm soát của thư viện này được trình bày dưới đây. 
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Mã ngôn ngữ (Vị trí ký tự 10) cho biết, với mã “E” (Tiếng Anh) hoặc “F” (Tiếng 
Pháp), đây là tài liệu song ngữ và hai biểu ghi thư mục riêng biệt, một tiếng Anh, một tiếng 
Pháp được tạo ra với tài liệu đó. 

Tháng 1/2001, sự thay đổi cấu trúc được điều chỉnh để nhập năm 4 số. 

Cấu trúc mã số trước năm 2001 
Tên phần tử Số ký tự Vị trí ký tự trong trường 
Không xác định 
Năm 
Số ấn phẩm nhiều kỳ  
Số kiểm tra 
Mã ngôn ngữ 
Không xác định 
Chỉ thị sửa đổi 
 

1 
2 
6 
1 
1 
1 
Biến đổi 

00 
01-02 
03-08 
09 
10 
11 
12-n 

 
Cấu trúc mã số từ năm 2001 trở đi 

Tên phần tử Số ký tự Vị trí ký tự trong trường 
Năm 
Số ấn phẩm nhiều kỳ  
Số kiểm tra 
Mã ngôn ngữ 
Chỉ thị sửa đổi 

4 
6 
1 
1 
Biến đổi 

00-03 
04-09 
10 
11 
12-n 

 
 

Lịch sử định danh nội dung 

016 Số kiểm soát của Thư viện Quốc gia Canada [Định nghĩa lại, 1997] [Chỉ 
với CAN/MARC] 

Cả hai vị trí chỉ thị đã không xác định. Các mã trường con đã được định nghĩa là $a 
(Số kiểm soát của Thư viện Quốc gia Canada) và $z (Số kiểm soát của Thư viện Quốc gia 
Canada đã hủy /không hợp thức). 
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017   Số đăng ký bản quyền (L) 

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a - Số đăng ký bản quyền (L) 
$b - Nguồn (Cơ quan cấp) (KL) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa số đăng ký bản quyền hoặc số lưu chiểu khi tác phẩm được bổ sung 
theo luật bản quyền hoặc nộp lưu chiểu. Tên cơ quan gán số này luôn được gắn kèm với số 
lưu chiểu hoặc bản quyền. 

Trường này lặp khi có từ hai cơ quan gán số bản đăng ký bản quyền hay số lưu chiểu 
trở lên. 

Hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai vị trí chỉ thị không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa số đăng ký bản quyền hoặc số nộp lưu chiểu. ở Mỹ, số đăng ký 
bản quyền gồm từ một chữ cái trở lên, cho biết lớp đăng ký được lập (hai hoặc ba chữ 
cái có thể được thêm vào đối với các phân tích thống kê) và số được gán tuần tự. 

017 ##$aEU781596$bU.S. Copyright Office 
017 ##$aDL 80-0-1524$bBibliothÌque nationale du QuÐbec 

Nhiều số được gán bởi cùng một cơ quan được nhập trong các trường con $a riêng mà 
sau nó là một trường con $b. 

017 ##$aPA52-758 (Phiên bản có phụ đề tiếng Anh)$aPA52-759 (Phiên bản có 
phụ đề tiếng Anh)$bU.S. Copyright Office 

017 ##$aVA65-835$aVA65-845$aVA65-849$bU.S. Copyright Office 

Nhiều số được gán bởi các cơ quan khác nhau được nhập trong những trường 017 riêng. 

017 ##$aF31401$aF31405$bU.S. Copyright Office 

$a - Số đăng ký bản quyền  
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017 ##$aDL1377-1984$bBibliothÌque nationale de France 

 [Tài liệu được đăng ký bản quyền ở cả Mỹ và Pháp] 

Trường con $b chứa tên cơ quan gán số.  Trường con $b luôn có mặt khi trường 017 
được sử dụng. Khi các biểu ghi có số được gán bởi Cơ quan  bản quyền Mỹ, nguồn 
trong trường con $b được nhập là U.S. Copyright Office. 

017 ##$aA68778$bU.S. Copyright Office 

Với các trường có từ hai trường con $a trở lên, trường con $b được nhập ngay sau 
trường con $a cuối cùng. 

017 ##$aVA26037$aVA26038$aVA26039$aVA26040 
$aVA26041$aVA26042$aVA26043$bU.S. Copyright Office 

Xem mô tả những trường con này trong phụ lục A. 

$b - Nguồn (Cơ quan cấp)  

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách-Trường 017 không kết thúc bằng bởi dấu phân cách trừ khi trường này kết 
thúc bởi các chữ cái đầu, chữ viết tắt hoặc dữ liệu kết thúc bởi dấu phân cách. 

Lịch sủ định danh nội dung 

Chỉ thị 1-Tài phán chính phủ (BK MP MU VM) [Lỗi thời] 

0 Mỹ [Lỗi thời] 

1 Canada [Lỗi thời] [Chỉ với CAN/MARC] 

2 Pháp [Lỗi thời] [Chỉ với CAN/MARC] 

Trước năm 1979 trường này chỉ hạn chế cho các số đăng ký bản quyền của Mỹ. Năm 
1979, chỉ thị 1 được định nghĩa với các giá trị 0 (Mỹ), 1 (Canada), 2-9 (dự trữ, chưa sử dụng) 
để chứa các số theo tài phán chính phủ khác. Chỉ thị 1 đã lỗi thời khi trường con $b được định 
nghĩa năm 1980 cho USMARC và 1984 cho CAN/MARC. 
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018   Mã phí bản quyền cho bài trích (KL) 

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#   Không xác định 

Chỉ thị 2  
Không xác định 

#   Không xác định 
 

Mã trường con 
$a - Mã phí bản quyền cho bài trích (KL) 

 

 Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa mã nhận dạng duy nhất cho các phần hợp thành xuất hiện trong các 
chuyên khảo và ấn phẩm nhiều kỳ. Nó được nhập trong biểu ghi cho bộ phận hợp thành, chứ 
không trong biểu ghi của tài liệu chủ. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chỉ thị không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã phí bản quyền cho bài trích. 

018 ##$a0844021842/78/010032-08$01.25/1 
018 ##$a03043923/78/050243-03$00.95/0 

  

$a - Mã phí bản quyền cho bài trích  

Quy ước nhập dữ liệu 

Cấu trúc-Mã phí bản quyền cho bài trích gồm năm phần: 1) Chỉ số ISSN hoặc ISBN, từ 8 đến 
10 số xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 3297 hoặc ISO 2108; 2) Hai số cuối của năm xuất bản 
của bộ phận hợp thành; 3) Số tài liệu có 8 chữ số để đảm bảo tính duy nhất của mã này; 4) Phí 
một bản sao, bốn chữ số cho biết phí sao chụp tác phẩm, theo tỷ giá trong nước (tức đôla Mỹ 
hoặc Canada); và 5) Chỉ số tiền bản quyền của tác giả, số có một chữ số là hợp đồng bản 
quyền của tác giả (1) hoặc không có hợp đồng bản quyền của tác giả (0). 

Mã chứa dấu vạch xiên giữa mỗi phần, trừ giữa số tài liệu và phí mỗi bản sao, ở đó có dấu đô 
la ($) được sử dụng. Khi giá được xác định bằng đô la Mỹ và Canada, lệ phí cho một bản sao 
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chứa dấu thập phân sau số thứ hai. Để có thêm thông tin về mã, hãy xem tại website của 
Trung tâm cấp phép bản quyền: www.copyright.com. 

Dấu phân cách-Trường 018 không kết thúc bởi dấu phân cách trừ khi trường  này kết thúc 
bởi các chữ cái đầu, chữ viét tắt hoặc dữ liệu kết thúc bởi dấu phân cách. 
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020   Số sách tiêu chuẩn quốc tế (L)  

Chỉ thị 1      
Không xác định    

# Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định    

# Không xác định 
 

Mã trường con 
 $a- Số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 

(KL) 
 $c-Điều kiện  thu thập (KL) 

 $z-Số ISBN bị huỷ bỏ/không tồn tại 
(L) 

 $6- Kết nối (KL) 
 $8- Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

Định nghĩa và phạm vi của trường 

Trường này bao gồm số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN), các điều kiện có được, và bất 
kỳ số ISBN nào bị huỷ bỏ/không tồn tại. Mỗi trường 020 bao gồm tất cả những thông tin liên 
quan đến một số ISBN, hoặc một cuốn sách nào đó nếu không có ISBN. Trường 020 là trường 
lặp nếu có nhiều số, phản ảnh các lần xuất bản khác nhau của một tác phẩm (thí dụ: các số 
ISBN đối với các ấn phẩm có bìa cứng và bìa mềm) 

Hướng dẫn áp dụng định dang  nội dung 

chỉ thị: 

Cả hai vị trí chỉ thị trên đều không được xác định, mỗi chỉ thị bao gồm một khoảng 
trống (#) 

Mã TRƯờng con: 

Trường con $a- bao gồm một số ISBN đối với mỗi cuốn sách. Thông tin bổ sung nằm 
trong dấu ngoặc đơn, thí dụ như nhà xuất bản/nhà phân phối, đóng bìa/ cỡ sách, số tập, 
không phải là mã trường con riêng biệt. 

thí dụ 
020 ##$a0491001304 
020 ##$a0717941728 (được xếp lại) : $c$0.45 
020 ##$a0914378260 (pbk. : v. 1) $c$5.00 
020 ##$a0394502884 (Random House) :$c$12.50 
020 ##$a0394170660 (Random House: bìa mềm) :$c$4.95 
(hai số ISBN trên một biểu ghi thư mục) 

$a - Số sách tiêu chuẩn quốc tế. 
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020 ##$a0877790086:$c$10.00 
020 ##$a0877790019 (bìa bằng da đen)$z0877780116 :$c$14.00 
020 ##$a0456789012 (cuộn l) 
020 ##$c$8.95 
020 ##$cRs15.76 ($5.60 U.S.) 
020 ##$c tài liệu thuê 
020 ##$cĐể bán($200.00 với khổ 3/4 inch; $150.00 với khổ 1/2 inch) 
020 ##$c$3.60 (bìa mềm) 

Trường con $c- chứa giá cả  hoặc thông tin  ngắn về điều kiện thu thập hay bất kỳ thông 
tin bổ sung liên quan tới một tài liệu và được để trong dấu ngoặc đơn. Nếu chỉ có thông 
tin về giá cả được hiển thị trong trường con 020, số liệu liên quan tới một tài liệu riêng 
lẻ sẽ  được nhập vào trường con $c- và số liệu liên quan tới một tài liệu khác được ghi 
vào trường con $c- khác trong trường 020 tiếp theo. 

020 ##$a0802142276 (bìa mềm):$c$1.95 
020 ##$c$8.95 
020 ##$cRs15.76 ($5.60 US) 
020 ##$cTài liệu thuê 
020 ##$cCó bán ($450.00) hoặc cho thuê($45.00) 
020 ##$cCó bán ($200.00 đối với khổ 3/4 inch, $150 với khổ 1/2 inch) 
020 ##$c$4.95 (lib. bdg) 
020 ##$c$3.60 (bìa mềm) 
(hai giá đối với 2 tài liệu trong một biểu ghi thư mục, không có chỉ số ISBN) 

Trường con $z chứa số ISBN bị huỷ bỏ hoặc không tồn tại và bất kỳ  thông tin bổ sung 
nằm trong dấu ngoặc đơn. Mỗi số ISBN bị huỷ bỏ hoặc không tồn tại được nhập vào 
một trường con $z- riêng biệt. Nếu không có chỉ số ISBN hợp lệ, trường con $z có thể 
được dùng riêng biệt trong biểu ghi. 

020 ##$z0835200028:$c$10.00 
020 ##$a0835200019 (bìa mềm) :$c$2.95 
(hai chỉ số ISBN cùng trên một biểu ghi thư mục, một trong hai chỉ số không còn 

giá trị) 

Xem mô tả các trường con này trong phụ lục A 

$b - Các điều kiện thu thập. 

$z - ISBN bị huỷ bỏ/không tồn tại. 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thư tự 

Quy ước nhập dữ liệu 

Kết cấu số  ISBN: ISBN là một yếu tố dữ liệu được gán bởi một tổ chức. Các số ISBN được 
gán cho các chuyên khảo  bởi các tổ chức quốc gia tham gia vào chương trình. Mỗi số ISBN 
bao gồm mười chữ số được chia thành bốn nhóm, cách nhau bởi một dấu gạch nối (Chữ số 
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thứ mười là số kiểm tra được sử dụng để kiểm soát tính logic của  máy tính; nó bao gồm một 
con số từ 0 đến 9 hoặc một chữ X viết hoa (cho số 10 chữ số ả Rập). Thủ tục kiểm tra giá trị 
của  số  ISBN bằng cách tính số kiểm tra và dấu gạch nối được hướng dẫn trong tiêu chuẩn 
Tài liệu và Thông tin- Cách đánh số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISO 2108). Miêu tả cấu trúc 
ISBN và hướng dẫn cách ghi thông tin bổ sung có thể tìm thấy qua tài liệu Diễn giải quy tắc 
của Thư viện Quốc hội, dịch vụ phân phối biên mục.  

Dấu phân cách: Trường 020 không kết thúc với một dấu ngắt câu. 

Mẫu hiển thị cố định. 

ISBN                           [kết hợp với nội dung trường con $a-] 

ISBN (không tồn tại)   [kết hợp với nội dung trường con $z-] 

- - - - - - - -   [dấu gạch ngang] 

Một số ISBN thường xuất hiện trên một cuốn sách với tiền tố ISBN và với mỗi phần được 
cách nhau bằng dấu gạch nối hoặc dấu cách. Nhóm ký tự ISBN, cụm từ ISBN(không tồn tại), 
và dấu cách không cần nhập vào biểu ghi MARC. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như một 
mẫu hiển thị cố định được kết hợp với nội dung của trường con $a và $z  một cách tương ứng. 

  Nội dung của trường xác định: 

020  ##$a0870686933(v.1) $z087064302 

 Hiển thị nội dung: 

  ISBN 0-87068-693-3 (v.1) ISBN (không tồn tại) 0-87068-430-2 

Lịch sử định danh nội dung 

Cho đến trước năm 1977 trường 020 không phải trường lặp, nhiều số ISBN và các 
thông tin có liên quan được lưu trữ trong các trường con lặp  $a, $b và $c. 

$b- Những thông tin về đóng bìa (BK MP MU) {Lỗi thời} 

Cho đến trước năm 1978 thông tin về đóng bìa được mã hoá trong trường con riêng 
biệt. Từ năm 1978, thông tin về đóng bìa trở thành thông tin bổ sung được đặt trong dấu 
ngoặc và trường con $b không được dùng nữa. 

$c- Điều kiện thu thập. 

Cho đến khi xác định trường con $c vào năm 1974, thông tin thư mục về giá cả được 
lưu trong trường 350 (Giá cả). 
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022   Số xuất bản phẩm nhiều kỳ tiêu chuẩn quốc tế (L)

Chỉ thị 1  
Mức độ quan tâm của quốc tế 

#  Không có mức độ nào được xác 
định          

Xuất bản phẩm nhiều kỳ có ý 
nghĩa quốc tế 

Xuất bản phẩm nhiều kỳ không 
có ý nghĩa quốc tế 

Chỉ  thị 2  
Không xác định 

#  Không xác định      

 

Mã trường con 
      $a- Số xuất bản phẩm nhiều kỳ 

tiêu chuẩn quốc tế (KL) 
      $y-Các số ISSN không phù hợp 

(KL) 

     $z- Số ISSN bị huỷ bỏ (L)     
     $6- Liên kết  (KL) 
     $8- Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 
 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường này chứa số xuất bản phẩm nhiều kỳ tiêu chuẩn quốc tế (ISSN), một số nhận 
dạng duy nhất được gán cho mỗi tên xuất bản phẩm nhiều kỳ, và/hoặc bất kỳ số ISSN nào 
không chính xác hoặc bị huỷ bỏ. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung. 

chỉ thị: 

 Vị trí Chỉ thị 1 chứa một giá trị làm rõ xuất bản phẩm  nhiều kỳ đó có mang ý nghĩa 
quốc tế hay chỉ mang ý nghĩa địa phương hay chỉ được quan tâm nhất thời.  

# - Không có m−c độ nào được xác định   
Giá trị # chỉ ra rằng mức độ ý nghĩa quốc tế không được biết đến hoặc không được 
làm rõ. Giá trị này được sử dụng bởi tất cả các cơ quan ngoài Chương trình dữ liệu 
ấn phẩm nhiều kỳ quốc gia và ISSN Canada khi ghi lại số ISSN từ một số phát hành 
hoặc một tài liệu tham khảo. 

0 - Xuất bản phẩm nhiều kỳ có ý nghĩa quốc tế 
Giá trị 0 chỉ ra rằng ấn phẩm nhiều kỳ mang ý nghĩa quốc tế và một biểu ghi đầy đủ 
đã được đăng ký với Mạng lưới ISSN. Giá trị này được dùng đối với tất cả các ấn 
phẩm nhiều kỳ mà Chương trình dữ liệu ấn phẩm nhiều kỳ quốc gia nhận được yêu 
cầu cho đăng ký chỉ số ISSN của các trung tâm làm dịch vụ tóm tắt và đánh chỉ số, 
hoặc các trung tâm mạng lưới ISSN khác. Giá trị 0 cũng được dùng cho tất cả các 

Chỉ thị 1 - Mức độ quan tâm của quốc tế 
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xuất bản định kỳ khác không thuộc phạm vi xác định với giá trị 1. Giá trị này chỉ có 
thể do NSDP và ISSN Canada cung cấp.       

1 - Xuất bản phẩm nhiều kỳ không có giá trị quốc tế 
Giá trị 1 chỉ ra rằng ấn phẩm nhiều kỳ không có ý nghĩa quốc tế, vì vậy một biểu ghi 
viết tắt ®¨ được đăng ký với Mạng lưới ISSN. Giá trị 1 dùng cho các ấn phẩm nhiều 
kỳ được xác định là chỉ có ý nghĩa khu vực hoặc giá trị nhất thời. Chương trình dữ 
liệu ấn phẩm nhiều kỳ quốc gia đã xác định rõ các ấn phẩm có ý nghĩa khu vực  hoặc 
giá trị nhất thời là những ấn  phẩm có ý nghĩa giới hạn trong một khu vực địa lý nhất 
định, thí dụ các báo địa phương, hoặc có ý nghĩa trong một khoảng thời gian nhất 
định như  lịch các sự kiện. Trong trường hợp có nghi ngờ, giá trị 0 sẽ được sử dụng. 
Giá trị này chỉ được cung cấp bởi Chương trình dữ liệu ấn phẩm nhiều kỳ quốc gia 
và ISSN Canada. 

Vị trí chỉ thị 2 không được xác định và bao gồm một dấu trống (#) 

Mã trường con 

 Trường con $a- chứa một số ISSN có giá trị cho ấn phẩm nhiều kỳ 

022 ##$a0376-4583  

Trường con $y chứa số ISSN không đúng đã được gán cho  ấn phẩm nhiều kỳ. Mỗi số 
ISSN không phù hợp được lưu trong trường con $y riêng biệt. Một số ISSN bị huỷ bỏ 
được lưu trong trường con $z-  

022 0#$a0046-225X $y0046-2254 

Trường con $z- bao gồm một số ISSN bị huỷ bỏ đã được gán cho ấn phẩm nhiều kỳ. 
Mỗi số ISSN bị huỷ bỏ được lưu trong trường con riêng biệt $z- 

022 0#$a0145-0808 $z0361-7106 
022 0#$z0027-3473 

Xem miêu tả các trường con này trong phụ lục A. 

Chỉ thị 2 - Không xác định 

$a - Số ấn phẩm nhiều kỳ tiêu chuẩn quốc tế (ISSN) 

$y - ISSN không đúng 

$z - ISSN bị huỷ bỏ 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

QUY ƯớC  nhập dữ liệu 

Cấu trúc ISSN -   Số ISSN là một yếu tố dữ liệu được gán bởi một tổ chức. Các số ISSN được 
gán cho các ấn bản phẩm nhiều kỳ bởi các trung tâm quốc gia dưới sự cho phép  của Mạng 
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lưới ISSN quốc tế . Mỗi số ISSN bao gồm tám chữ số chia làm hai nhóm mỗi nhóm có bốn số, 
cách nhau bởi một dấu gạch nối. (Chữ số thứ tám là số kiểm tra được sử dụng để kiểm soát 
tính logic máy tính; nó bao gồm một con số từ 0 đến 9 hoặc một chữ X viết hoa (cho số 10 
chữ số ả Rập). Mô tả cấu trúc của chỉ số ISSN và thủ tục  xác định giá trị của chỉ số  ISSN 
bằng cách tính số kiểm tra được giới thiệu trong tiêu chuẩn Đánh số ấn phẩm nhiều kỳ tiêu 
chuẩn quốc tế ISSN (ISO 3297).  

Dấu phân cách: Trường 022 không kết thúc với một dấu chấm câu. 

Mẫu hiển thị cố định. 

ISSN                            [kết hợp với nội dung trường con $a-] 

ISSN (không đúng)    {kết hợp với nội dung trường con $y-} 

ISSN (không bị huỷ bỏ)    {kết hợp với nội dung trường con $z-} 

Một chỉ số ISSN thường xuất hiện trên mỗi số ấn phẩm với tiền tố ISSN và hai nhóm 
bốn ký tự cách nhau bằng dấu gạch nối hoặc dấu cách. Dấu cách phân chia hai nhóm ký tự 
được đưa vào trong biểu ghi USMARC. Nhóm ký tự ISSN, cụm từ ISSN (không đúng) và 
ISSN (bị huỷ bỏ) không được nhập vào biểu ghi. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như một 
mẫu hiển thị cố định được kết hợp với nội dung của trường con $a- $y và $z- một cách tuần 
tự. 

Nội dung trường 

022 0#$a0018-5817 $y0018-5811 

 Hiển thị nội dung 

ISSN 0018-5817  ISSN (không đúng) 00185811 

 

Lịch sử định danh nội dung 

$b- Hình thức của ấn phẩm {Lỗi thời] [chỉ có trong CAN/MAR] 

$c- Giá  {Lỗi thời] {chỉ có trong CAN/MAR] 

$y-ISSN không đúng 

$z- ISSN bị huỷ bỏ 

Trường con $z đã được xác định lại để chỉ các  số ISSN bị hủy bỏ  khi trường con $y 
được xác định vào năm 1978. Trước đó trường con $z bao gồm cả chỉ số không phù hợp và 
chỉ số bị hủy bỏ 
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024   Các số nhận dạng  chuẩn  khác (L)  

Chỉ thị 1  
Loại số chuẩn hoặc mã 

0 Mã ghi âm chuẩn quốc tế 
1 Mã sản phẩm toàn cầu 
2 Số tác phẩm âm nhạc chuẩn 

quốc tế 
3 Số mã vạch quốc tế 
4 Số nhận dạng ấn phẩm nhiều 

kỳ và người  tham gia 
7 Nguồn xác định ở trường con 

$2 
8 Các dạng mã hoặc số theo 

tiêu chuẩn chưa được xác 
định 

Chỉ thị 2 
Các chỉ thị khác 

# Không có thông tin cung cấp 
0 Không khác biệt 
1 Khác biệt 
 
 
 
 
 
 

 

Mã trường con 
$a Mã hoặc số chuẩn (KL) 
$c Điều kiện thu thập (KL) 
$d Các mã phụ theo sau số tiêu 

chuẩn hoặc mã (KL) 
$z Mã hoặc số tiêu chuẩn bị huỷ bỏ/ 

không có giá trị (L) 

$2 Nguồn của mã hoặc số (KL) 
$6 Kết nối (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự (L) 
  

 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường này chứa một số hoặc mã chuẩn được gán cho một tài liệu mà  không thể được 
gán cho trường khác (thí dụ: trường 020 ISBN Số sách tiêu chuẩn quốc tế; 022 ISSN Số ấn 
phẩm nhiều kỳ tiêu chuẩn quốc tế; 027 STRN Số báo cáo kỹ thuật quốc tế) v.v.. Dạng số hoặc 
mã theo chuẩn được xác định trong vị trí Chỉ thị 1 hoặc trong trường con $2 (Nguồn của số  
hoặc mã). 

Hướng dẫn áp dụng Định DANH nội dung 

chỉ thị  

Vị trí Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết dạng của mã số chuẩn trong trường. 

0 - Mã ghi âm chuẩn quốc tế 
Giá trị 0 cho biết mã là một mã ghi âm chuẩn quốc tế (ISRC). 

Chỉ thị 1 - Dạng số hoặc mã chuẩn 
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024 0#$aFRZ039101231 

1 - Mã sản phẩm toàn cầu 
Giá trị 1 cho biết mã là một mã sản phẩm toàn cầu (UPC). 

024 10$a070993005955$d35740 

2 - Số tác phẩm âm nhạc chuẩn quốc tế   

Giá trị 2 cho biết mã là một số tác phẩm âm nhạc tiêu chuẩn quốc tế (ISMN) 

024 2#$aM571100511  

3 - Số mã vạch quốc tê   

Giá trị 3 chỉ biết mã là một số mã vạch quốc tế (EAN). 

024 30$a9780449906200$d51000 

4 - Số nhận dạng tài liệu nhiều kỳ và người tham gia 

Giá trị 4 cho biết mã là một  số nhận dạng tài liệu tiếp tục và mã người tham gia 
(SICI). 

024 40$a8756-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E 

7 - Nguồn được xác định ở trường con $2 

Giá trị 7 cho biết nguồn của số hoặc mã được xác định ở trường con $2 

8 - Các dạng mã hoặc số theo tiêu chuẩn chưa được xác định 
Giá trị 8 cho biết dãy số ra rằng số hoặc mã chuẩn chưa được xác định 

Vị trí Chỉ thị 2 là một giá trị cho thấy liệu có sự khác nhau giữa một số hoặc mã đã 
được quét và con số hoặc mã ấy dưới dạng đọc được bằng mắt thường. 

# - Không có thông tin cung cấp 
Giá trị # cho biết không có thông tin nào được đưa ra về việc con số hay mã trong 
trường hiển thị có cùng một dạng cả khi quét và khi đọc bằng mắt thường hay không. 
Chỉ thị này cũng được dùng khi số hoặc mã có thể đọc bằng mắt thường không xuất 
hiện dưới một dạng số hoặc mã phù hợp cho việc quét, như vậy những khía cạnh 
khác biệt không được áp dụng. 

0 - Không khác biệt 
Giá trị 0 cho thấy số hoặc mã được quét cũng giống như số hoặc mã dưới dạng đọc 
bằng mắt thường. 

1 - Khác biệt 
Giá trị 1 cho biết số hoặc mã được quét khác với số hoặc mã dưới dạng đọc bằng mắt 
thường. 

Chỉ thị 2 - Chỉ thị khác 
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024 41$a7856-2324(198603/04)65:21.4QTP;1-E 
[Số SICI đọc bằng mắt thường đối với bài báo ”Quality: Theory and practice”. 
AT&T Technical Journal, v.65 issue 2, (Mar.-Apr.1986), p.4]. 

024 41$a87562324754119863401134QTOP1 
[Số SICI được quét cho cùng một bài báo. Cả mã đọc bằng mắt thường và mã được 
quét cùng xuất hiện trong một biểu ghi]. 

mã trường con 

Trường con $a chứa số hoặc mã theo tiêu chuẩn. 

024  #$a7822183031 
024 2#$aM011234564 

Trường con $c chứa giá hoặc một thông tin tóm tắt về khả năng thu thập và bất kỳ 
thông tin bổ sung nào được để trong ngoặc liên quan đến tài liệu đi kèm theo một số 
được ghi trong trường. 

Thông tin chỉ được ghi trong trường con này khi có số được nêu trong trường con $a. 

024 2#$aM571100511$c$20.00 

Trường con $d chứa bất kỳ một ký tự tuỳ ý nào được đưa vào phía bên phải của số hoặc 
mã, ví như những ký tự đưa ra để xác định giá, tiêu đề hoặc thông tin ấn phẩm. 

024 1#$a6428759268$d093 
024 1#$a2777802000$d90620 
024 3#$a9780449906200$d51000 

Trường con $z chứa bất kỳ một mã hoặc số chuẩn bị huỷ bỏ/không có giá trị. Nếu một 
mã hoặc số chuẩn nào có giá trị cùng loại mà không đựơc biết đến, trường con $z có thể 
chỉ hiển thị một mình trong trường 024. 

024 1#$z5539143515 

Trường con $2 chứa một mã MARC để chỉ ra nguồn của số hoặc mã. Nó được sử dung 
chỉ khi Chỉ thị 1 chứa giá trị 7  (nguồn được chỉ ra trong trường con $2). Nguồn của mã 
là là “Danh sách mã MARC đối với các quan hệ, nguồn, quy ước mô tả”, được duy trì 
bởi Thư Viện Quốc hội (Hoa Kỳ). 

$a - Số hoặc mã chuẩn 

$c - Điều kiện thu thập  

$d - Các mã bổ sung đi kèm số hoặc mã chuẩn (KL)  

 $z - Mã hoặc số tiêu chuẩn bị huỷ bỏ/ không có giá trị (L) 

$2 - Nguồn của số hoặc mã 
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$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Xem miêu tả các trường con này trong Mục lục A. 

Quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách  - Trường 024 không kết thúc bằng một dấu phân cách. 

Cấu trúc số ghi âm chuẩn quốc tế (ISRC) và mẫu hiển thị cố định 

Cấu trúc. Mã ISRC thường xuất hiện trên một tài liệu có các ký tự ISRC ghi đằng trước. Mỗi 
số ISRC bao gồm 12 chữ cái, chia thành bốn nhóm cách nhau bởi dấu gạch nối: 1) nước; 2) 
Người sở hữu thứ nhất; 3) năm ghi âm và 4) Ghi âm.  Mã nước bao gồm hai chữ cái được nêu 
trong “Mã trình bày tên nước” (ISO 3166). Mã người sở hữu thứ nhất bao gồm có ba ký tự ở 
dạng số và chữ. Năm ghi gồm hai ký tự cuối của năm (thí dụ: 82 thay cho 1982). Mã ghi âm 
bao gồm năm chữ số và do chủ sở hữu đầu tiên quy định. 

Mẫu hiển thị cố định 

Các ký tự ISRC, cụm từ ISRC (không phù hợp) và dấu nối bên trong không được nhập trong 
biểu ghi MARC. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như  mẫu hiển thị cố định kết hợp với Chỉ 
thị 1 giá trị 0 và nội dung tương ứng của trường con $a và $z. 

Nội dung trường xác định: 

024 0#$aLNC018413261$zNLC018403261 

Hiển thị: 

ISRNL-C01-84-13261 ISRC (không phù hợp) NL-C0184-03261 

Cấu trúc mã sản phẩm toàn cầu (UPC) và mẫu hiển thị cố định 

Cấu trúc: UPC hiển thị như một ký hiệu mã vạch với 12 chữ số được in phía dưới. Dấu nối 
hoặc khoảng cách thường phân tách các thành phần số trên tài liệu. Mã UPS có ba phần cơ 
bản. 1) Số thứ nhất là Ký tự Số hệ thống xuất hiện trên  phía bên trái của mã vạch bên ngoài 
thanh công cụ. 2) Mười số tiếp theo được mã hoá trong mã vạch được hiển thị bên dưới mã 
vạch. 3) Số thứ mười hai là số kiểm tra và thường được hiển thị ở dưới cùng bên phải của mã 
vạch. Tất cả các số tìm thấy trên sản phẩm đều được đưa vào biểu ghi MARC. 

Đối với các sản phẩm video và audio, mười ký tự ở phần 2), được in bên dưới mã vạch gồm ba 
nhóm, năm chữ số xác định nhà sản xuất được quy định bởi Hội đồng Mã Thống nhất, số lựa 
chọn gồm năm chữ số, và một số cấu hình. Số thứ năm của nhóm thứ nhất mang hai ý nghĩa 
là ký tự cuối cùng của số xác định của nhà sản xuất và ký tự đầu tiên của số lựa chọn. Số thứ 
mười (số cấu hình) cho thấy định dạng của sản phẩm. 

Đối với các ấn phẩm nhiều kỳ, năm ký tự đằng sau số NSC xác định nhà sản xuất hoặc nhà 
phân phối. Năm số tiếp theo  mã hóa  số nhận dạng nhan đề BIPAD ,  để xác định sự duy nhất 
cho mỗi ấn phẩm. Một ký hiệu phụ trợ gồm hai ký tự xác định một số ấn phẩm đặc biệt có thể 
đi kèm theo số đó. 
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Đối với các cuốn sách bìa mềm, có hai cấu trúc mã vạch. Mười chữ số ở phần 2), có thể bao 
gồm một số năm chữ số nhận dạng với nhà xuất bản và năm chữ số tiếp theo là phần nhan đề 
của số ISBN. Đối với các loại khác, năm chữ số đầu tiên ở phần 2) xác định nhà xuất bản 
hoặc dòng sách (bookline), năm ký tự tiếp theo biểu diễn giá bìa hoặc loại giá . Năm chữ số  
thêm có thể đi kèm theo phần 3) chúng được lấy từ phần nhan đề của số ISBN. 

Mẫu hiển thị cố định. Số UPC được đưa vào  biểu ghi MARC mà không có dấu ngoặc bên 
trong hay dấu cách. Dấu ngoặc, dấu cách hay từ chỉ dẫn có thể được hệ thống tạo ra như  mẫu 
hiển thị cố định đi cùng với Chỉ thị 1 giá trị 1 và nội dung của các trường con $a $d và $z. 

Nội dung trường: 

024 10$a070993005955$d35740 [UPC cho sách bìa mềm] 

Hiển thị 

UPC 0 70993 00595 35740 

Cấu trúc số âm nhạc chuẩn quốc tế (ISMN) và mẫu hiển thị cố định. 

Cấu trúc. ISMN được áp dụng cho các sản phẩm âm nhạc bao gồm chữ cái M tiếp theo là  
tám số  (xác định nhà xuất bản và xác định tài liệu), và một số kiểm tra. Một số ISMN thường 
hiển thị trên một tài liệu với chữ ISMN đứng trước và với mỗi phần mang chức năng cụ thể 
được cách nhau bởi dấu gạch nối hoặc dấu ngoặc. 

Mẫu hiển thị cố định. Từ viết tắt ISMN , cụm từ ISMN (không phù hợp), và dấu ngoặc đơn 
hoặc dấu phân cách không được nhập vào trong biểu ghi MARC. Chúng có thể được hệ thống 
tạo ra như mẫu hiển thị đi cùng với giá trị thứ 2 của chỉ thị 1 và nội dung tương ứng của 
trường  con $a và $z. 

Nội dung trường 

024 2#$aM571100511 

Hiển thị: 

ISMN M571100511 

Cấu trúc mã vạch EAN và Mẫu hiển thị cố định  

Cấu trúc: EAN gồm 13 ký tự. Đối với các ấn phẩm nhiều kỳ, tiền tố ba ký tự (977) được sử 
dụng  kết hợp với tám ký tự số ISSN hoặc với số nhan đề được quản lý bởi quốc gia như số 
BIPAD ở Bắc Mỹ. Một số gồm hai hoặc năm ký tự đi kèm ấn phẩm xác định có thể được bổ 
sung. 

Đối với các sách bìa mềm, tiền tố ký tự (978) đi kèm với chín ký tự của số ISBN0 đã bỏ ký tự 
ISBN kiểm tra cuối cùng. Một giá trị tự kiểm tra là vị trí 13 của mã EAN. Năm ký tự phụ trợ 
có thể được sử dụng để mã hoá số liệu thêm, thí dụ như giá . 

Mẫu hiển thị cố định. EAN được nhập trong biểu ghi MARC không có các dấu gạch bên 
trong hoặc khoảng trống. Các dấu gạch, khoảng trống và các từ giới thiệu có thể được hệ 
thống tạo ra như các mẫu hiển thị cố định dựa theo giá trị 3 trong Chỉ thị 1 và nội dung của 
các trường con $a, $d, $z. 

Nội dung trường 

024 3#$a978038934326$d90000 
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Thí dụ hiển thị 

EAN 9 780838 934326 90000 

Cấu trúc số nhận dạng ấn phẩm nhiều kỳ và người tham gia (SICI), Mẫu hiển thị 
cố định 

Cấu trúc. Số nhận dạng ấn phẩm  nhiều kỳ và người tham gia (SICI) là một mã có độ dài 
khác nhau, cung cấp nhận dạng thống nhất cho các số trong ấn phẩm nhiều kỳ (SII) và các bài 
trong ấn phẩm nhiều kỳ (SCI). SII bao gồm chỉ số ISSN, ngày tháng của số xuất bản, số xuất 
bản, số bản phiên bản theo tiêu chuẩn SICI, và một ký tự kiểm tra. SCI bổ sung  vị trí bài và 
mã nhan đề (nếu có nhiều hơn một nhan đề trên một trang) giữa số của tập và số phiên bản 
SICI. Phiên bản mã vạch của số trên một tài liệu sẽ có những khác nhau với phiên bản có thể 
nhìn bằng mắt thường. 

Mẫu hiển thị cố định. SICI gồm dấu phân cách chia các phần của thông tin nhận dạng và các 
dấu phân cách này được ghi trong biểu ghi MARC. Các từ giới thiệu có thể là những mẫu 
hiển thị cố định được hệ thống tạo ra dựa theo giá trị 3 trong Chỉ thị 1, và nội dung của trường 
con $a và $z. 

Nội dung trường: 

024 4#$ a8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P  
 Thí dụ hiển thị 
SICI 8756-2324(198603/04)65:2L.4:QTP:1-P 

 

Lịch sử định danh nội dung 

 Chỉ thị 2- chỉ thị khác nhau 

Năm 1993 chỉ thị thứ 2  được định nghĩa như tình trạng hiện nay. Các biểu ghi tạo ra 
trước đó có thể chứa mã #, có ý nghĩa không xác định. 

$b Mã bổ sung theo sau số tiêu chuẩn [Lỗi thời] 

 Trước năm 1984 yếu tố dữ liệu này được xác định trong trường con $b; hiện nay 
trường con $d được sử dụng cho yếu tố này. 
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025   Số bổ sung quốc tế (L)                                                     

Chỉ thị 1  
Không xác định   

# Không xác định rõ  

Chỉ thị 2 
Không xác định  

#  Không xác định

 

Các mã trường con 
$a Số bổ sung quốc tế (L) $8 Liên kết trường và số thứ tự (L )

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường chứa các số do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ quy định đối với các tác phẩm có 
được thông qua các chương trình bổ sung quốc tế khác nhau. Trường được sử dụng để ghi 
nguồn bổ sung của tài liệu cũng như xác định  chương trình cụ thể, mà từ đó tài liệu được bổ 
sung vào Thư viện. Trường này bao gồm các loại số sau:  

Các số đăng ký cá biệt Nam á là những số quy định cho các tài liệu do Văn phòng 
Niu Đêli ấn Độ của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ thu thập. Những số này bao gồm các mã quy 
định cho quốc gia và mã ngôn ngữ tiếp theo một số đăng ký cá biệt. Việc sử dụng những số 
này bắt đầu từ tháng 10 năm 1984.   

Các số PL480 là những số quy định cho các tài liệu thu thập được thông qua các quỹ 
PL480. Những số này có tiền tố PL480 đứng trước. Việc sử dụng những số này đã bị ngừng từ 
tháng 8 năm 1969. 

Các số LACAP là những số quy định cho các tài liệu thu thập được thông qua 
Chương trình bổ sung hợp tác Mỹ Latin. Những số này có tiền tố LACAP đứng trước. Việc sử 
dụng những số này bị ngừng từ năm 1973. 

Các số đăng ký cá biệt Đông Phi là những số dùng cho các tài liệu thu thập được ở 
Châu Phi. Những số này bao gồm mã quốc gia và ngôn ngữ tiếp theo số đăng ký cá biệt. Việc 
sử dụng các số này bị ngừng từ tháng 8 năm 1969. 

Số Thư mục quốc gia của sách ấn Độ 1901-1953 là những số được sử dụng trong Dự 
án vi phim hoá các xuất bản phẩm ấn Độ (MIPP), một dự án được thực hiện giữa Trung tâm 
Các thư viện nghiên cứu, Văn phòng Niu Đêli của Thư viện Quốc hội quy định một số cho 
mỗi ấn phẩm trong Thư mục quốc gia sách ấn Độ 1901-1953. Số được sử dụng để làm điểm 
xác định cho mỗi tài liệu được vi phim hoá. 

Trường 025 là trường lặp đối với các số nhiều giá trị liên quan tới các lần  xuất bản 
khác nhau của cùng một tác phẩm trong một biểu ghi thư mục. 
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hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị  

Các chỉ thị đều không xác định, mỗi  chỉ thị có một chỗ trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a bao gồm số bổ sung quốc tế. Trường con $a là trường lặp để ghi nhiều số 
liên quan tới cùng một tài liệu. 

025 ##$aLACAP67-3676 
025 ##$aPL480;I-E8421 
025 ##$aEt-E-123 
025 ##$aAe-F-355$aAe-F-562 
025 ##$aI-Map-268 
025 ##$aLACAP72—1719$aLACAP72-1720 
025 ##$aI-H-96-903245;23 
025 ##$aI-E-E-96-912211;79-92 

Xem phần mô tả của trường con này ở phụ lục A. 

$a - Số bổ sung quốc tế 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách- Trường 025 không kết thúc bằng một dấu phân cách. Các dấu nối bên trong 
một số được nhập vào trong biểu ghi MARC. 

Khoảng trống- Không có khoảng trống được trình bày trong trường này.  
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027   Số báo cáo kỹ thuật chuẩn (L) 

Chỉ thị 1      
Không xácđịnh   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định  

#   Không xác định  
 

Mã trường con 
$a Số báo cáo kỹ thuật chuẩn (KL) 
$z  Số bị huỷ bỏ/ không giá trị (L) 

$6 Liên kết (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường chứa một số báo cáo kỹ thuật chuẩn quốc tế (ISRN) hoặc một số báo cáo kỹ 
thuật  chuẩn (STRN) được lập theo quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế về số báo cáo kỹ thuật 
(ISRN) (ISO 10444), Định dạng và Tạo số báo cáo (ANSI/NISO Z39.23-1997), hoặc Số báo 
cáo kỹ thuật chuẩn (STRN), Định dạng và tạo số báo cáo kỹ thuật chuẩn (ANSI Z39.23-
1983). Số báo cáo kỹ thuật thường mang ý nghĩa quan trọng trong việc xác định một báo cáo 
kỹ thuật đặc trưng. 

Trường 027 là trường lặp đối với nhiều  số ISRN và STRN liên quan tới một tài liệu. 

Hướng dẫn áp dụng định DANH nội dung 

chỉ thị 

Các chỉ thị đều không xác định; mỗi một chỉ thị chứa một khoảng trống (#) 

mã trường con 

Trường con $a chứa số chuẩn. 

027 ##$aFOA—89-40265/C—SE 
027 ##$aMETPRO/CB/TR—74/216+PR.ENVR.WI 
027 ##$aMPC-387  

Trường con $z bao gồm bất kỳ một số chuẩn nào bị huỷ bỏ và/hoặc không có giá trị. 

$a - Số báo cáo kỹ thuật chuẩn 

$z - Số bị huỷ bỏ/ không giá trị  
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$6 - Liên kết 

$8 - Số thứ tự và kết nối trường 

Xem định nghĩa của trường này ở phụ lục A. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Cấu trúc số - Số ISRN được trình bày theo Tiêu chuẩn ISO 10444- Số báo cáo kỹ thuật chuẩn 
quốc tế (ISRN), hoặc Định dạng và tạo thành số báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn 
(ANSI/NISSO Z39.23-1997). Số ISRN bao gồm 3 phần: 1) Mã báo cáo vừa có chữ vừa có số 
xác định tổ chức ban hành; trong một số trường hợp có thể là của một tùng thư; 2) Một nhóm 
liên tục các ký tự số do tổ chức ban hành quy định; 3) Một số phụ bao gồm một mã quốc gia 
và hậu tố cục bộ do tổ chức ban hành cấp.  Mã báo cáo và nhóm  thư tự được tách rời bằng hai 
dấu gạch ngang (--). Mã quốc gia có hai dấu gạch ngang đứng trước (--) và hậu tố cục bộ có 
dấu cộng (+) đứng trước. Dấu gạch chéo và các dấu gạch đơn có thể được dùng với chức năng 
phân nhỏ trong mã báo cáo và trong nhóm thư tự. Những dấu này được nhập trong biểu ghi 
MARC. 

027 ##$aFYHU/PF/2—80/12+MAGN 
027 ##$aWBK-Mtt—89/64--DE 

Số STRN được trình bày theo tiêu chuẩn Số báo cáo tiêu chuẩn (STRN), Cách định dạng và 
tạo thành, (ANSI Z39.23-1983). Số này gồm có 3 phần: 1) Một mã báo cáo gồm các ký tự vừa 
chữ vừa số của tổ chức ban hành, trong một số trường hợp là của tùng thư. 2) Một nhóm theo 
thứ tự các ký tự bằng số do tổ chức ban hành quy định. 3) Một hậu tố cục bộ tuỳ ý trong đó tổ 
chức ban hành có thể đặt thông tin bổ sung. Mã báo cáo và nhóm theo thứ tự được tách rời 
bằng một dấu gạch ngang (-) và nhóm  theo thứ tự và tiền tố địa phương được tách rời bằng 
một ký hiệu (&) hoặc một dấu cộng (+). Những dấu gạch chéo được dùng với chức năng phân 
nhỏ trong mã báo cáo và trong nhóm thứ tự. Những dấu này được nhập trong biểu ghi MARC. 

027 ##$aMETPRO/ED/SR-77/035 

Dấu phân cách- Trường 027 không kết thúc bằng một dấu phân cách. 
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028   Số của nhà xuất bản (L)               

Chỉ thị 1      
Dạng số của nhà xuất bản 

0 Số xuất bản 
1 Số đĩa khuôn 
2 Số đĩa  
3 Số nhạc khác 
Số ghi video 
Số nhà xuất bản khác  

Chỉ  thị 2 
Chú giải kiểm soát tiêu đề bổ sung 

0 Không chú giải/ không tiêu 
đề bổ sung 

1 Chú giải, có tiêu đề bổ sung 
2 Có chú giải, không tiêu đề bổ 

sung 
3 Không chú giải, có tiêu đề bổ 

sung 

 

 

Mã trường con 
$a  Số của nhà xuất bản (KL) 
$b  Nguồn (KL) 
$6  Liên kết (KL) 
$8  Liên kết trường và số thứ tự(L) 
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Định nghĩa và phạm vi  trường. 

Trường này bao gồm các số của nhà xuất bản đã được trình bày theo mẫu dùng 
cho tài liệu ghi âm, ghi hình, các ấn phẩm âm nhạc, hoặc các tài liệu khác liên quan 
đến âm nhạc. Các số của nhà xuất bản được ghi lại trong các biểu ghi thư mục dưới 
dạng chưa được định dạng thì được nhập trong trường 500 (chú giải chung). Những số 
được coi là số hàng dự trữ được ghi trong trường 037 (nguồn bổ sung). Trong trường 
hợp có nghi vấn về số đó là số của nhà xuất bản hay không, thì nhập số trong trường 
500 hoặc 037. Trường 028 được lặp lại đối với nhiều số liên quan  với một tài liệu.  

Đối với âm nhạc, yêu cầu về thư mục quốc gia Hoa Kỳ đối với Chỉ thị 1 là bắt 
buộc đối với loại ghi 78 vòng/phút và là tuỳ chọn đối với các thể loại ghi âm khác. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung. 

chỉ thị  

Vị trí Chỉ thị 1 bao gồm một giá trị chỉ rõ các thể loại số của nhà xuất bản. 

0 - Số xuất bản 
Giá trị 0 cho biết số là số nhãn hoặc số xuất bản. Số xuất bản là số dùng để 
xác định tên của ấn  phẩm hoặc để xác định ấn phẩm nhiểu kỳ. Số xuất bản là 
do nhà xuất bản ấn định cho ghi âm đặc trưng, mặt ghi âm thanh nổi, hoặc ghi 
trên đĩa ghi âm hoặc một bộ đĩa ghi âm. Số xuất bản nằm trên nhãn của tài liệu 
ghi âm hoặc hình, trong một số trường hợp là cho một nhóm các đĩa ghi âm, 
trên bao bì của những ghi âm này.  

028 01$aSTMA 8007$bTamla Motown 

 (Đây là một số xuất bản) 

1 - Số đĩa khuôn 
Giá trị 1 cho biết đó là số đĩa khuôn. Số đĩa khuôn là một số dùng để xác định 
đĩa khuôn-loại đĩa từ đó in ra đĩa khác. Nó dùng như một số để xác định khi  
tài liệu không có nhãn hoặc số xuất bản. 

028 11$a256A090$bDeutsche Grammophon Gesellschaft 
  (Đây là số đĩa khuôn) 

2 - Số đĩa 
Giá trị 2 cho biết đó là số đĩa do nhà xuất bản ấn định cho một ấn phẩm âm 
nhạc đặc biệt. 

028 20$aB. &H. 8797$bBreitkopf & Hartel 
028 20$aB. &H. 8798$bBreitkopf & Hartel 
028 20$aB. &H. 8799$bBreitkopf & Hartel 
028 20$aB. &H. 8800$bBreitkopf & Hartel 
028 20$aB. &H. 8801$bBreitkopf & Hartel 
500 ##$aPL. no.: B. & H. 8797-8801 

Chỉ thị 1 - Dạng số của nhà xuất bản. 
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3 - Số nhạc khác 
Giá trị 3 cho biết đó là số xuất bản  âm nhạc khác với số xuất bản, số đĩa 
khuôn hoặc số đĩa. 

028 40$aMV600167$bMGM/UA 

  (Số băng ghi hình) 

4 - Số ghi video 
Giá trị 4 cho biết số xuất bản là số băng ghi hình. 

028 40$aMV5108$bVidmark Entertaiment 

5 - Số nhà xuất bản khác 
Giá trị 5 cho biết số của nhà xuất bản khác với bất kỳ một giá trị nào được xác 
định ở trên (có nghĩa là nó không phải là số của nhà xuất bản dùng cho ghi âm 
nhạc hoặc ghi hình). 

Vị trí Chỉ thị 2 bao gồm một giá trị cho biết liệu việc bổ sung hoặc chú giải rút ra 
từ nội dung của trường này có được yêu cầu hiển thị hay không. 

0 - Không chú giải/ không tiêu đề bổ sung 
Giá trị 0 chỉ ra rằng cả mục chú giải và tiêu đề bổ sung không cần phải tạo ra. 

028 00$aRF 202$bRBF 
500 ##$aRBF:RF202(x)A-RF 202(x)D. Không hoàn thiện : Mặt D bị 

xước 
 (Một số xuất bản mà không cần chú giải hoặc tiêu đề bổ sung; chú 

giải cung cấp các thông tin khác) 
028 40$aMV600167$bMGM/UA 
   (Một số ghi video mà không cần ghi chú hay bổ sung) 

1 - Chú giải, có tiêu đề bổ sung 
Giá trị 1 cho thấy cả chú giải và tiêu đề bổ sung cần được hiển thị. 

2 - Có chú giải, không tiêu đề bổ sung 
Giá trị 2 cho thấy mục ghi chú được hiển thị , nhưng mục bổ sung thì không 
cần thiết. 

3 - Không chú giải, có tiêu đề bổ sung 
Giá trị 3 cho thấy chú giải không cần hiển thị, nhưng tiêu đề bổ sung thì cần 
thiết. 

mã trường con 

Trường con $a chứa là số nhà xuất bản. 

028 00$aGV-201A$bGood Vibration Records 
028 11$aL27410X$bChaparral 
028 40$aVA5386$bVestron Video 

Chỉ thị 2 - Chú giải kiểm soát tiêu đề bổ sung 

$a - Số của nhà xuất bản 
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$b - Nguồn  

$6 � Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Trường con $b chứa nguồn của số nhà xuất bản. Nguồn của số nhà xuất bản khác 
nhau tuỳ theo thể loại ấn phẩm và kiểu số của nhà xuất bản đã ghi. Đối với ghi 
âm, ghi hình, tên  nhãn được nhập trong trường con $b. Đối với ấn phẩm âm 
nhạc, tên của nhà xuất bản được nhập trong trường con $b.  

028 00$aM4X-31427 $bColumbia 
028 10$aJ-18961M-A$bCountry Line  

Xem phần mô tả của trường này ở phần phụ lục A. 

 

Quy ước nhập dữ liệu. 

Dấu phân cách- trường 028 không kết thúc bằng dấu phân cách. Tất cả các khoảng 
trống và dấu phân cách của số đều được nhập vào trường 028. 

Mẫu hiển thị  

Đĩa số: 

Nhà xuất bản số: 

Các chú giải Đĩa số:”, “Nhà xuất bản số:” không có trong biểu ghi MARC. Chúng có 
thể được hệ thống sinh ra như là mẫu hiển thị cố định kết hợp với các giá trị của vị trí 
Chỉ thị 1 và 2. 

Lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị thứ 2 (chỉ với CAN/MARC) 

 0 in chú giải (xác định lại năm 1997) 

 1 Không in chú giải (xác định lại năm 1997) 
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030   CODEN (L)                                                                            

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#  không xác định  

Chỉ thị 2. 
Không xác định  

#  không xác định  
 

Mã trường con. 
$a CODEN (KL)   
$z CODEN bị huû/kh«ng tồn tại (L) 
$6 Kết nối(KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường chứa mã CODEN, một định danh thống nhất cho các nhan đề của ấn 
phẩm khoa học và kỹ thuật nhiều kỳ; nó bao gồm sáu ký tự.  

Hướng dẫn áp  dụng định danh nội dung. 

chỉ thị  
Cả hai vị trí của chỉ thị đều không xác định; Mỗi vị trí này đều chứa một 

khoảng trống (#) 

mã trường con 

Trường con $a  chứa một mã CODEN còn hợp lệ 

030 ##$aJACSAT 

Trường con  $z chứa một viết tắt CODEN bị huỷ bỏ hoặc không tồn tại. Nếu 
CODEN có giá trị mà không được biết đến, trường con $z có thể được dùng độc 
lập trong biểu ghi. 

030 ##$aASIRAF$zASITAF 

Xem mô tả  của các trường này ở phần phụ lục A. 

Quy ước nhập dữ liệu. 

Cấu trúc: Bốn ký tự đầu tiên được  in hoa dễ nhớ dùng cho nhan đề các ấn phẩm nhiều 
kỳ và chúng được đi kèm chữ cái in hoa thứ năm A,B,C,D. Ký tự  thứ sáu là số kiểm tra 

$a - CODEN 

$z - CODEN bị huỷ bỏ hoặc không tồn tại. 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự. 
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do máy tính tạo ra. Nó có thể là một chữ cái hoặc một con số. Tất cả các ký tự đều ở 
dạng in hoa. Dấu cách và khoảng trống xuất hiện ở bản viết tắt CODEN không được 
nhập trong biểu ghi MARC. 
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032   Số đăng ký dịch vụ bưu điện (L) 

Chỉ thị 1. 
Không xác định  

# không xác định  

Chỉ thị 2. 
Không  xác định  

# không xác định  
 

Mã trường con. 
$a Số đăng ký dịch vụ bưu điện 

(KL) 
$b Nguồn (cơ quan gán số) (KL) 

$6 Liên kết (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 
 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này bao gồm một số đăng ký dịch vụ bưu điện được yêu cầu ở một số 
nước dành cho hoạt động thư tín ưu tiên. 

ở Hoa Kỳ, số ấn phẩm của Sở Bưu chính Hoa kỳ (USPS) được gán cho những 
ấn phẩm được phép trao đổi thư tín ở bảng giá hạng hai. Việc xác định sự thích hợp của 
bảng giá gửi bưu điện hạng hai thường dựa trên mức độ và lượng phát hành của một ấn 
phẩm nhiều kỳ. Số USPS được in trên nhan đề của ấn phẩm có bản quyền.  

ở Canada, Bưu điện Canada quy định số đăng ký thư tín hạng hai. 

Không tồn tại mối quan hệ tương ứng một-một giữa số đăng ký dịch vụ bưu 
điện và ISSN. Một ấn phẩm nhiều kỳ có một số đăng ký thì được phép sử dụng cấp độ 
chuyển giao qua đường bưu điện loại hai. Nếu ấn phẩm nhiều kỳ thay đổi  nhan đề, thì 
số đăng ký dịch vụ bưu điện thường không thay đổi, trong khi đó số ISSN  được ấn định 
cho nhan đề đã thay đổi. ở Mỹ, Sở Bưu chính và Chương trình dữ liệu ấn phẩm nhiều 
kỳ quốc gia cố gắng giữ hai số xác định đồng bộ vớí nhau. Sở Bưu chính và Chương 
trình dữ liệu ấn phẩm nhiều kỳ quốc gia báo cáo cho Sở Bưu chính Hoa kỳ khi những 
số ISSN mới được gán  cho các ấn phẩm có số đăng ký USPS. 

Khi một ấn phẩm nhiều kỳ không được gửi qua thư tín ở hạng hai (do nhà xuất 
bản bỏ quyền  trao đổi thư tín hạng  hai), dữ liệu trường 032 sẽ  bị xoá khỏi biểu ghi 
MARC.  

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung. 

chỉ thị  
Cả hai vị trí chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con  

Trường con $a  chứa số đăng ký dịch vụ bưu điện. Số USPS gồm sáu ký tự dạng 
số, căn lề phải các vị trí không sử dụng chứa cả các số 0. Số đăng ký thư tín hạng 

$a - Số đăng ký dịch vụ bưu điện 
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hai của Bưu điện Canada gồm bốn ký tự dạng số căn phải, các vị trí không sử 
dụng bao gồm cả các số 0.  

032 ##$a686310$bUSPS 

Trường con $b chứa tên hoặc cụm viết tát của cơ quan đã cấp số đăng ký. Với 
những số đưựoc cấp bởi Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, tên của nguồn đưựoc ghi là 
USPS. Với số được gán bởi Bưu điện Canada, tên nguồn được ghi là CP. 

032 ##$a063480$bUSPS 
032 ##$a9545$bCP 

Xem mô tả các trường con này trong phụ lục A. 

 

$b - Nguồn (số của cơ quan cấp số) 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

QUY ƯớC nhập dữ liệU 

Mẫu hiển thị cố định 

- [gạch nối] 

Gạch nối có thể xuất hiện giữa các số thứ 3 và số thứ 4 trong nguồn không được nhập 
vào biểu chi MARC. Chúng  có thể được hệ thống sinh ra như là mẫu hiển thị cố định 
kết hợp với nội dung của trường con $a. 

Nội dung trường: 

 032 ##$a686310$bUSPS 

Hiển thị: 

 USPS 686-310 
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033   Ngày tháng/thời gian và địa điểm của sự  kiện (L) 

Chỉ thị 1  
Dạng ngày tháng trong trường con 

$a   
# Không có thông tin 
0 Ngày tháng đơn  
1  Nhiều ngày tháng đơn 

Chỉ thị 2 
Dạng sự kiện  

# Không có thông tin  
0 Chụp/thu được  
1 Ph¸t/chiÕu 
2 Tìm được

2      Chuỗi ngày tháng   

 

Mã trường con 
$a Ngày/thời gian đã được định 

dạng (L) 
$b Mã vùng địa lý (L) 
$c Mã tiểu vùng địa lý (L) 

$3 Tài liệu đặc tả (KL) 
$6 Kết nối (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự 

(L)

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa ngày tháng/thời gian đã được định dạng và/hoặc số mã nơi tạo 
ra, chụp/thu được hoặc truyền phát của một sự kiện. Những thông tin như vậy bao gồm 
ngày tháng/thời gian  và/ hoặc địa điểm in thu, làm phim, truyền phát  hoặc tìm được 
trong trường hợp một đối tượng tự nhiên. Thông tin được ghi lại trong trường này cũng 
có thể được lưu lại dưới dạng chú giải tại trường 518 (Chú giải ngày tháng/thời gian và 
địa điểm của một sự kiện). 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung. 

chỉ thị: 

Vị trí chỉ thị đầu tiên chứa một giá trị xác định dạng thông tin về ngày tháng lưu 
trong trường con $a của trường 033 

# - Không có thông tin  

Giá trị # cho biết thông tin ngày tháng là không có và vì vậy không có 
trường con $a- trong trường này. 

0 - Ngày tháng đơn 
Giá trị 0 cho thấy thông tin ngày tháng chứa một ngày tháng đơn, không phụ 
thuộc dạng của nó là năm-tháng-ngày, hay năm - tháng hoặc chỉ có năm. 

Chỉ  thị 1 - Các dạng ngày tháng trong trường con $a 
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1 - Nhiều ngày tháng đơn  
Giá trị 1 cho thấy thông tin ngày tháng là nhiều hơn một ngày tháng. Hai giá 
trị ngày tháng đi liền nhau được gọi là nhiều ngày tháng đơn.  

2 - Chuỗi ngày tháng. 
Giá trị 2 cho thấy thông tin đưa ra một chuỗi các ngày tháng. Nó được dùng 
trong trường hợp khi thời gian chụp/ghi được các hình ảnh, buổi biểu diễn,v.v 
.. xảy ra trong khoảng thời gian kéo dài hơn hai ngày liên tiếp, và mỗi một 
ngày đơn lẻ chưa được  biết tới hoặc quá nhiều số cần phải được làm rõ.   

Vị trí chỉ thị thứ hai chứa một giá trị xác định dạng thông tin sự kiện được lưu 
trong trường. 

# - Không có thông tin 
Giá trị # cho biết không có thông tin nào được cung cấp 

0 - Chôp/ghi 
Giá trị 0 cho biết thông tin liên quan đến ngày tháng/thời gian và/hoặc nơi 
thu/chụp với ghi âm, quay phim, việc tạo dựng hay sản xuất ra một tài liệu, 
hay tạo ra những tài liệu không liên quan đến việc ghi hay làm phim. 

1 - Truyền phát 
Giá trị 1 cho biết thông tin liên quan đến ngày tháng/thời gian và/hoặc nơi liên 
quan với việc truyền phát (truyền tải) âm thanh hình ảnh qua đài hoặc vô 
tuyến, cũng như  việc phát lại những thông tin ấy. 

2 - Tìm được 
Giá trị 2 cho biết thông tin liên quan tới ngày tháng/thời gian  và/ hoặc địa 
điểm một sự việc tự nhiên diễn ra, đã được tìm thấy.  

Mã trường con 

Trường con $a chứa thông tin chính xác hoặc gần đúng về ngày tháng/thời gian 
chụp/ghi lại, tìm thấy hoặc được truyền phát đi. Thông tin về ngày tháng/ thời 
gian được nhập theo mẫu định sẵn như sau: yyyymmddhhmm+-hhmm. 

Tám ký tự đầu tiên yyyymmdd (4 ký tự cho năm, 2 ký tự cho tháng, và 2 ký tự 
cho ngày) thể hiện ngày tháng năm và là bắt buộc nếu trường con được sử dụng. 
Nếu một trong số tám ký tự đầu tiên mà không được biết, dấu cách (-) sẽ được 
dùng thay vào vị trí đó. 

Bốn ký tự sau, hhmm (2 ký tự cho giờ, 2 ký tự cho phút), thể hiện giờ và phút của 
thời gian. 

5 ký tự cuối cùng  +-hhmm cho ta biết những thông tin chênh lệch thời gian 
(TDF). TDF được đặt sau dấu (+) hoặc (-) đứng trước cho biết thời gian địa 
phương  là trước hay sau giờ quốc tế (Giờ Greenwich). Thời gian theo từng vùng 
trên toàn thế giới khác nhau so với giờ chuẩn quốc tế nhiều nhất là trước 12 tiếng 

Chỉ thị 2 - Dạng sự kiện 

$a - Ngày tháng/thời gian theo khổ mẫu  
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(kinh tuyến Greenwich) và nhiều nhất sau 13 tiếng (về phía đông kinh tuyến 
Greenwich). 

Đối với giờ, trong tất  cả các trường hợp, sử dụng thời gian 24 (00-23) tiếng. Đối 
với mỗi đơn vị thời gian/ngày tháng, số liệu đều được căn lề bên phải và những vị 
trí không sử dụng đến sẽ được thay bằng số không. 

Nhiều thông tin ngày tháng đơn lẻ trong một chuỗi liên quan đến một sự kiện 
tương đương có thể được lặp lại trong trường con $a, với thời gian sớm hơn để 
trước, thời gian muộn hơn để sau. 

518 ##$aKý và trình bày năm 1858 lên vật mang 
033 00$a1858---- 
 (Một tài liệu nguyên bản hoặc bản đồ lịch sử được thực hiện năm 

1858) 
 
033 02$a19750305$b4034$cR4 
(Một thiên thạch được tìm thấy ngày 5 tháng 3 năm 1975 ở Richmond, 

Texas) 
 
518 ##$aPhát sóng ngày 17/10/1984 vào lúc 7 giờ 30 chiều (PST) 
033 01$a195410171930-0700 
 (Một chương trình truyền hình) 
 
518 ##$aPhát sóng ngày 7/9/1987 vào lúc 7 giờ chiều (EST) và phát lại 

vào ngày 1/10/1987 vào lúc 8 giờ 30 chiều (EST) 
033 11$a198709071900-0400$a10012030-0400 
 (Một chương trình phát thanh) 
 
518 ##$aPhát hàng đêm vào lúc 8 giờ 00 chiều (EST) từ 10/9 đến 

14/9/1878 
033 21$a197809102000-0400$a197809142000-0400 
 (Một chương trình truyền hình) 
 
518 ##$aPhát vào lúc 9 giờ 30 tối năm 1962 
033 01$a1962----2130 
(một phim truyền hình nhiều tập với ngày phát không được xác định, nhưng 

giờ phát là 9 giờ 30 tối.  
 
033 01$a198707281409+0530$b7654$cC2 
(Một chương trình phát thanh trên sóng radio vào lúc 2 giờ chín phút 23 

giây sau buổi trưa vào ngày 28  tháng 7 năm 1987 ở Calcutta, ấn Độ 
(khác với giờ chuẩn GMT 5 giờ 30 phút) 

 

Nếu một thời gian chính không được xác định, sẽ có thể dùng thời gian tương đối 
gần dúng hoặc một khoảng thời gian. 

518 ##$aGhi vào năm 1963 
033 00$a1963---- 
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$b - Mã vùng địa lý 

$c - Mã phân loại tiểu vùng địa lý 

$3 - Tài liệu đặc tả 

Trường con $b chứa bốn  đến 6 ký tự mã số vùng địa lý chính đi cùng với tài liệu. 
Mã bao gồm  số phân loại phù hợp với dãy G3190-G9980 được lấy từ  Hệ thống 
phân loại của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ- Lớp G. Thư viện Quốc hội vẫn duy trì 
Hệ thống phân loại Tth− viện Quốc hội-lớp G. Trường con $b có thể được lặp lại 
khi có hơn một địa điểm đi kèm với một tài liệu. 

033 #0$b3960 
(Địa điểm ghi âm được áp dụng cho tiêu đề “Các bài hát dân ca của S.E. 

Tennessee” và một ghi chú “Thu âm ở nhà biểu diễn”. 
 
033 00$a19780916$b3964$cN2 
(Một băng video được ghi hình ở Nashville, Tennessee vào ngày 16 tháng 9 

năm 1978) 
 
033 20$a197601--$a197606--$b6714$cR7$b6714$cV4 
(Một phim hành động được quay ở một địa điểm ở Toma và Venice từ 

thangs 1 tới tháng 6 năm 1876) 

Nếu địa chỉ nơi ghi, thu không được ghi rõ, nhưng vẫn hiểu ngầm được, địa chỉ 
ngầm hiểu sẽ được hiểu là của nơi thu. 

245 00$aFolf songs of S.E. Tennessee$h [ghi âm] 
518 ##$aGhi tại nhà của người trình bày 
033 #0$b3960 
 
518 ##$aGhi lại từ đài phát thanh Đức và Hà Lan 
033 #0$b6000 
033 #0$b6080 

Trường con $c chứa chỉ số Cutter dạng vừa chữ vừa số của tiểu vùng địa lý của 
mã vùng đã ghi trong trường con $b. Mã được lấy theo Phân loại Thư viện Quốc 
hội - Lớp G và danh sách chỉ số Cutter mở rộng cho tên địa danh. Chỉ số Cutter 
cho địa danh ở Hoa Kỳ được xuất bản trong Số Cutter địa lý. Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ duy trì Bảng phân loại Thư viện Quốc hội- lớp G, Bảng chỉ số Cutter địa 
lý và danh sách số Cutter. Mỗi một mã tiểu vùng được ghi trong một trường con 
$c riêng biệt. Trường con $c có thể là trường lặp khi có nhiều hơn một địa điểm 
đi kèm theo tài liệu, mỗi trường con $c cần phải đi sau một trường con $b. 

033 00$a19770115$a19770210$b3824$cP5$b3804$cN4 

Trường con $3 chứa thông tin chỉ rõ phần của tài liệu được mô tả đã áp dụng 
trường này. 

 033 00$3Ngùa$a1925---- 

(Thành tố ngựa �con ngựa� của nhóm tượng đài được đúc vào năm 1925) 
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$6 - Liên kết 

$8 - Trường liên kết và số thứ tự 

Xem mô tả các trường con này trong phụ lục A. 

 

QUY ƯớC nhập dữ liệu 

Nếu ghi âm là một bộ sưu tập các tác phẩm và thời gian, địa điểm ghi âm không chỉ ra 
một cách riêng rẽ trong trường 518 thì tất cả thông tin về ngày tháng địa điểm sẽ ghi 
vào trường 033. 

518 ##$aGhi vào năm 1876-1978 tại phòng hoà nhạc của Đài phát thanh 
ở New Gallery, London. 

033 20$a1976----$ab5754$cL7 

 

Nếu ghi âm chứa nhiều hơn một tác phẩm và mỗi tác phẩm riêng rẽ được thực hiện  vào 
thời gian và địa điểm khác nhau, thông tin về mỗi một tác phẩm hoặc cả nhóm tác 
phẩm được ghi lại trong từng trường 033 riêng biệt. 

518 ##$aGhi vào tháng 10/1979 tại các buổi trình diễn ở America Haus, 
Munich and Limalthaus, Zurich. 

033 00$a197910--$b6299$cM8 
033 00$a197910--$b6044$cZ8 
 
518 ##$aGhi vào ngày 1-2/8 (Finzi) và ngày 28-29/11 (Standfofd) năm 

1979 tại phòng hòa nhạc Hery Wood hall, London 
033 10$a19790801$a19790802$b5754$cL7 
033 10$a19791128$a19791129$b5754$cL7 
 
033 10$a19770115$a19770210$b3824$cP5$b3804$cN4 
033 20$a19710607$a19710614$b4804$cN4:2C3 
[Một video có 2 tác phẩm, một tác phẩm ghi ở Philadenlphia và New York 

vào ngày 15 tháng 1 và 10 tháng 2, còn tác phẩm kia  quay phim 
trong tuần lễ từ  ngày 7 tháng 6 năm 1971 ở phòng Carmegie, New 
York] 

Nếu một hạng mục được thu lại hay quay phim vào một ngày và lại phát lại vào một 
ngày khác thì thông tin cho mỗi sự kiện sẽ được lưu giữ ở một trường 033 riêng biệt. 

033 00$a19870705 
033 01$a198709272000-0400$a198712292200-0500 
[một video được làm phim ngày 5 tháng 7 năm 1987 và phát trên truyền 

hình vào luc 8 giờ 00 ngày 27 th áng 9 năm 1987. Nó được phát lại 
vào ngày 29 tháng 12 lúc 10 giờ 00. Yếu tố thời gian khác nhau bởi 
vì một là thời điểm tiết kiệm ánh sáng ban ngày, thời điểm kia là thời 
gian chuẩn] 

Dấu phân cách. Dấu chấm đứng trước  một chỉ số Cutter được bỏ qua trong trường con 
$c. 

 

- 353 - 



 

Lịch sử định danh nội dung  

Chỉ thị thứ 2- loại sự kiện 

Năm 1989 chỉ thị thứ 2 được xác định như hiện nay. Biểu ghi được tạo ra trước 
đó có thể  chứa một khoảng trống, có nghĩa là không xác định. 

- 354 - 



 

034   Dữ liệu toán học dạng bản đồ mã hoá (L)

Chỉ thị 1 
Dạng tỷ lệ 

0 Tỷ lệ không xác định 
được/Không ghi được tỷ lệ 

1 Tỷ lệ đơn 
3 Dãy tỷ lệ  

Chỉ thị 2     
Dạng vòng  

#  Không áp dụng 
0 Vòng ngoài 
1 Vòng ngăn 

 

Mã trường con 
$a  Loại tỷ lệ (KL) 

a  Tỷ lệ tuyến tính 
b  Tỷ lệ góc 
z  Dạng tỷ lệ khác 

$b  Hằng số tỷ lệ cạnh ngang tuyến 
tính (L) 

$c  Hằng số tỷ lệ cạnh dọc tuyến 
tính (L) 

$d  Các toạ độ- kinh độ cực tây 
(KL) 

$e  Các toạ độ- kinh độ cực đông 
(KL) 

$f  Các toạ độ- vĩ độ cực bắc (KL) 
$g  Các toạ độ- vĩ độ cực nam (KL) 
$h  Tỷ lệ góc (L) 

$j  Độ nghiêng- giới hạn bắc 
(KL) 

$k  Độ nghiêng- giới hạn nam 
(KL) 

$m  Hướng thẳng- giới hạn đông 
(KL) 

$n  Hướng thẳng- giới hạn tây 
(KL) 

$p  Phân điểm (KL) 
$s  Vĩ độ vòng G (L) 
$t  Kinh độ vòng G (L) 
$6  Liên nối (KL) 
$8  Số liên kết trường và thứ tự 

(L) 

 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường này chứa dữ liệu toán học của bản đồ bao gồm tỷ lệ, phép chiếu hoặc 
các toạ độ ở dạng mã hoá. Đối với các tài liệu số, các toạ độ có thể mô tả một hình chữ 
nhật hạn định đường bao của vùng được phủ và đường bao của vùng bên trong không 
bao quát. Đối với các biểu đồ của thiên thể khác, dữ liệu trường cũng có thể là vùng, dữ 
liệu nghiêng, dữ liệu hướng thẳng hoặc phân điểm. Trường 034 dựa trên cơ sở thông tin 
của trường 255 (Dữ liệu toán học dạng bản đồ). Với mỗi trường 034 sẽ có một trường 
255 tương ứng trong mỗi biểu ghi. 

Trong các mô hình nổi và các tài liệu ba chiều khác, nếu dùng một tập tỷ lệ đơn 
trong trường 255 (có nghĩa là một tỷ lệ dọc và một tỷ lệ ngang), vị trí chỉ thị đầu tiên 
trong trường 034 chứa giá trị 1, mẫu số của phân số đại diện cho tỷ lệ ngang được ghi 
lại trong trường con $b và mẫu số của phân số đại diện cho tỷ lệ dọc được ghi lại trong 
trường con $c. Nếu bội số hoặc các tập biến số của các tỷ lệ ghi được ở dạng dãy, ở các 
tỷ lệ ngang, các mẫu số lớn hơn ghi trong trường con $ b đầu tiên, các mẫu số nhỏ hơn 
ghi trong trường con $b thứ hai. ở các tỷ lệ dọc, các mẫu số nhỏ hơn ghi trong trường 
con $c đầu tiên, các mẫu số lớn hơn ghi trong trường con $c thứ hai, và vị trí của chỉ thị 
đầu tiên bao gồm giá trị 3. 
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Hướng dẫn áp dụng xác Định  nội dung: 

Chỉ thị: 

Vị trí chỉ thị 1 chứa một giá trị mô tả dạng thông tin tỷ lệ đã cho. 

0 - Tỷ lệ không xác định/ Không ghi được tỷ lệ 
Giá trị 0 cho thấy không có thông tin tỷ lệ được đưa ra. Giá trị này được dùng 
khi không có phân số đại diện trong trường 255. 

1 - Tỷ lệ đơn 
Giá trị 1 cho thấy có một tỷ lệ ngang đơn. 

3 - Dãy tỷ lệ 
Giá trị 3 cho thấy tỷ lệ bao gồm một dãy các tỷ lệ 

Vị trí chỉ thị 2 chứa một giá trị mô tả dạng vòng đối với các bản đồ dạng số. 

# - Không áp dụng được 
Giá trị # cho thấy dạng vòng không ứng dụng được trong trường hợp bản đồ 
không mã hoá dữ liệu dưới dạng số. 

0 - Vòng ngoài 
Giá trị 0 cho thấy thông tin toạ độ biểu thị đường bao khép kín không giao 
nhau của vùng bao. 

1 - Vòng ngăn 
Giá trị 1 cho thấy thông tin toạ độ biểu thị đường bao khép kín không giao 
nhau của vùng nằm trong vòng ngoài đa giác G đã được loại trừ. 

Mã trường con 

Trường con $a bao gồm một ký tự dạng chữ cái biểu thị dạng tỷ lệ của bản đồ, 
được sử dụng cả khi không ghi được một tỷ lệ riêng biệt (vị trí chỉ thị đầu tiên 
bao gồm giá trị 0). Mã dùng trong trường con $a là: 

a - Tỷ lệ tuyến tính 
Mã a biểu thị một tỷ lệ tuyến tính 

034  1#$aa$b100000 

b - Tỷ lệ góc 
Mã b biểu thị một tỷ lệ góc được dùng trong biểu đồ bầu trời. 

Chỉ thị 1 - Dạng tỷ lệ 

Chỉ thị 2 - Dạng vòng 

$a - Loại tỷ lệ 
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z - Dạng tỷ lệ khác 
Mã z biểu thị bất kỳ dạng nào của tỷ lệ, thí dụ tỷ lệ thời  gian, tỷ lệ thống kê số 
lượng vv.. 
Nếu tỷ lệ là trường con duy nhất trong trường 255 và nếu tỷ lệ không bao gồm 
phân số đại diện, trường 034 sẽ chỉ có trường con $a. 

034  0#b$aa 

Trường con $ b chứa mẫu số của phân số đại diện cho tỷ lệ ngang. Tỷ lệ lớn hơn 
(số nhỏ hơn) thường được đưa ra đầu tiên. 

034  1#$aa$b1000000 
034  3#$aa$b18000$b28000 

Trường con $c bao gồm mẫu số của phân số đại diện cho tỷ lệ dọc của các mô 
hình nổi và các bản đồ ba chiều khác. Tỷ lệ lớn hơn (số nhỏ hơn) thường được 
đưa ra đầu tiên. 

034  1#$aa$b744000$c96000 

Các trường con $d, $e, $f, $g mô tả bốn toạ độ của bản đồ. Trường con $d mô tả 
phạm vi cực tây của bản đồ, trường con $e mô tả cực đông, trường con $f mô tả 
cực bắc, trường con $g mô tả cực nam. Bốn trường con này phải luôn xuất hiện 
cùng nhau. Mỗi một trường con dài tám ký tự . Viết tắt cho các bán cầu là: N= 
Bắc, S= Nam, E= Đông, W= Tây. 

Các toạ độ được ghi dưới dạng hdddmmss (Bán cầu- Độ- Phút- Giây). Các yếu tố 
phụ độ, phút, giây được làm phẳng và các vị trí không được sử dụng được thay 
bằng  các số không. 

034 1#$aa$b22000000$dW1800000$eE1800000 $fN08040000 
$gS0700000 

034 1#$aa$b253440$dE0790000 $eE0860000$fN0200000 $gN0120000 
  [Hai thí dụ giới thiệu biểu ghi bản đồ phẳng hoặc bản đồ phẳng trong 
atlat] 

Nếu các toạ độ của biểu đồ được trình bày ở dạng điểm trung tâm mà không phải 
là các giới hạn bên ngoài, kinh độ và vĩ độ hình thành nên trục giữa được nhập 
hai lần (trong các trường con $d, $e, $g, $f tương ứng) 

034  1#$aa$b75000$dW0950500$eW0950500$fN0303000$gN303000 

Trường con $ h chứa các tỷ lệ được dùng trong biểu đồ thiên thể. 

$b - Hằng số tỷ lệ cạnh ngang tuyến tính 

$c - Hằng số tỷ lệ cạnh dọc tuyến tính 

$d - Các toạ độ - kinh độ cực tây  

$e - Các toạ độ - kinh độ cực đông  

$f - Các toạ độ - vĩ độ cực bắc  

$g - Các toạ độ - vĩ độ cực nam 

$h - Tỷ lệ góc 
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$j - Độ nghiêng - giới hạn bắc  

$k - Độ nghiêng - giới hạn nam  

$m - Hướng thẳng - giới hạn đông  

$n - Hướng thẳng - giới hạn tây  

$p - Phân điểm 

$ s - Vĩ độ vòng G 

$ t - Kinh độ vòng G 

$ 6 - Liên kết 

$ 8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Các trường con $j, $k, $m, $n được dùng trong biểu đồ bầu trời chứa các giới hạn 
của độ nghiêng và độ hướng thẳng. 

Độ nghiêng ghi được trong trường con $j và $k dưới dạng hdddmmss (Bán cầu- 
độ- phút- giây). Độ, phút và giây và yếu tố thứ haiđược làm phẳng bên phải và  vị 
trí không được sử dụng được thay bằng các số không. (Nếu xác định được độ 
nghiêng của tâm dữ liệu sẽ lặp lại ở cả hai trường này). 

Độ hướng phải ghi được trong trường con $m và $n dưới dạng hhmmss (giờ-phút-
giây). Giờ, phút và giây được làm phẳng bên phải và  vị trí không được sử dụng 
được thay bằng các số không. (Nếu xác định được tâm hướng sẽ lặp lại ở cả hai 
trường này). 

034 0#$ab$jN0300000$kN0300000$m021800$n021800 

Trường con $p chứa phân điểm trong một biểu đồ bầu trời. Phân điểm thường 
được ghi dưới dạng yyyy (năm) theo năm dương lịch, song có thể bao gồm một 
số thập phân là tháng dưới dạng yyyy.mm (năm- tháng). 

034   0#b$ab$p1950 

Trường con $s chứa vĩ độ của một điểm thuộc vòng g 

Trường con $t bao gồm kinh độ của một điểm thuộc vòng g 

Xem các mô tả các trường con này trong Phụ lục A. 

 

QUY ƯớC nhập dữ liệu 

Dấu phân cách- Trường 034 không kết thúc với một dấu ngắt câu 

 

Lịch sử định danh nội dung 

 Chỉ thị 1- Loại tỷ lệ 
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  2 Hai hoặc nhiều dạng tỷ lệ (BK MP SE) [Lỗi thời] 
Giá trị 2 không được xác định dùng khi trường 034 được quy định là vào năm 

1982 

$a  Loại tỷ lệ [chỉ có trong CAN/MARC] 

Mã c Loại tỷ lệ khác không được dùng nữa từ năm 1977 [chỉ có 
trongCAN/MARC] 
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035   Số kiểm soát hệ thống (L) 

Chỉ thị 1      
Không xác định     

#  Không xác định 

Chỉ thị 2    
Không xác định  

#  Không xác định 

 

Mã trường con 
$a  Số điều khiển hệ (KL) 
$z  Số điều khiển hệ huỷ không 

còn giá trị (L) 

$ 6  Liên kết  (KL) 
$ 8  Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 
 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường chứa một số kiểm soát hệ thống cho một biểu ghi của một hệ thống nào 
đó khác với số của hệ thống trong trường 001 (Số kiểm soát), trường 010 (Số kiểm soát 
của Thư viện Quốc hội)  hoặc trường 016 (Số kiểm soát cơ quan thư mục quốc gia). Vì 
mục đích trao đổi, cơ quan đánh số kiểm soát  cần cung cấp tài liệu về cấu trúc và cách 
sử dụng số kiểm soát hệ thống để trao đổi với các đối tác. Mỗi số kiểm soát hệ thống 
còn giá trị và bất kỳ một số điều khiển hệ thống nào bị huỷ bỏ/không còn giá trị được 
nhập trong từng lần lặp của trường 035. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dụng 

Chỉ thị 

Cả hai vị trí chỉ thị đều không xác định, mỗi chỉ thị bao gồm một khoảng trống 
(#) 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã MARC (để trong ngoặc đơn) của cơ quan cung cấp số 
kiểm soát hệ thống. Đối với các tổ chức ở Mỹ và các quốc gia khác, trừ Canada, 
nguồn mã chính là Danh mục mã MARC của các tổ chức do Thư viện Quốc hội 
duy trì hoạt động. Đối với các tổ chức ở Canada, nguồn mã lấy từ tài liệu Các ký 
hiệu và chính sách mượn liên thư viện ở Candada do Thư viện Quốc gia Canada 
duy trì.  

035 ##$a(CaOTULAS)41063988 
035 ##$a(DNLM)S30545600(s) 

Trường con $z chứa một số kiểm soát hệ thống đã được huỷ/không có giá trị kết 
hợp với số kiểm soát hệ thống có giá trị trong trường con $a. 

035 ##$a(OCoLC)814782$z(OCoLC)7374506 

$a - Số kiểm soát  hệ thống 

$ z - Số kiểm soát hệ thống đã bị huỷ/không còn giá trị 
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$ 6 - Liên kết 

$ 8 - Số thứ tự và liên kết trường 

Xem phần mô tả của các trường này trong phụ lục A. 

 

Quy ước nhập dữ liệu 

Cấu trúc- Cấu trúc của số kiểm soát hệ thống được quy định trong tài liệu do hệ thống 
đánh số cung cấp. Không có khoảng trống xen giữa mã MARC được đặt trong ngoặc 
đơn và số ký tự đầu tiên của số kiểm soát. Đối với các tổ chức Canada, mã đều có chữ 
“Ca” đứng trước. 
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036   Số tra cứu chính trong các tệp dữ liệu máy tính 
(KL) 

Chỉ thị 1 
Không xác định     

#   Không xác định    

Chỉ thị 2 
Không xác định   

#  Không xác định

 

 Các mã trường con 
$a  Số tra cứu gốc (KL) 
$b  Cơ quan gán số tra cứu (KL) 
$ 6  Kết nối (KL) 

$ 8  Liên kết trường và số thứ tự 
(L) 

 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường chứa số tra cứu gốc được gán cho một tệp tin máy tính bởi nhà sản xuất. 
Trường gồm một số xác định cho tệp dữ liệu, thường được ấn định khi tạo nên tệp và có 
khả năng được nhập trong tệp như là một phần của dữ liệu. Các số lưu trữ hoặc số thứ 
tự do nhà phân phối ấn định được nhập trong trường 037 (Nguồn bổ sung). 

chỉ thị 

Cả hai vị trí chỉ thị đều không được xác định, mỗi chỉ thị bao gồm một khoảng 
trống (#). 

 

HƯớng dẫn áp dụng định danh nội dung 

mã trường con 

Trường con $a chứa số tra cứu gốc. 

036  ##$aCKLS 84115$b Centre national de la recherche scientifique 

Trường con  $b chứa cả tên của cơ quan gán số tra cứu. 

036 ##$aCPS 495441$Center for Political Studies, University of 
Michigan, Ann Arbor. 

Xem phần mô tả của những trường này ở phụ lục A 

$a - Số tra cứu gốc 

$b - Cơ quan gán số tra cứu 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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Quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách- Trường 036 kết thúc bằng một dấu phân cách. 

 

Mẫu hiển thị cố định 

Tra cứu gốc: 

Từ giới thiệu Tra cứu gốc không nhập trong biểu ghi MARC. Nó có thể được hệ thống 
tạo ra như là một mẫu hiển thị cố định kết hợp với nhãn trường. 
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037   Nguồn bổ sung (L)

Chỉ thị 1 
Không xác định    

# Không xác định   

Chỉ thị 2 
Không xác định  

# Không xác định  

 

$a  Số kho (KL) 
$b Nguồn của số kho/ bổ sung 

(KL) 
$c Điều kiện thu thập (L) 
$f Hình thức phát hành (L) 
 

$g  Các đặc tính định dạng bổ 
sung (L) 

$n  Ghi chú (L) 
$6  Liên kết (KL) 
$8 Liên kết  trường và số thứ tự 

(L) 
 

Mã trường con 

Định nghĩa và phạm vi  trường 

Trường chứa nguồn thông tin thu thập đối với tài liệu hoặc bản sao của nó nếu 
số kho được trình bày (trường $a). Nguồn của số kho/thông tin thu thập cần phải có 
(trường con trường $b). 

Số được gán bởi cơ quan Chính phủ với mục đích phân loại không được đưa vào 
trường này. Chúng được nhập vào trường 086 (Số Phân loại Tài liệu Chính phủ). Các số 
ISBN, ISSN, số của nhà xuất bản đối với tài liệu ghi âm, ấn phẩm âm nhạc, tài liệu ghi 
hình không nhập vào trường này, các số này được nhập vào trường 020 (Số sách theo 
tiêu chuẩn quốc tế), 022 (Số ấn phẩm nhiều kỳ theo tiêu chuẩn quốc tế), 028 (Số nhà 
xuất bản). Thêm vào đó, các số hoặc mã số chuẩn khác in trên tài liệu không thuộc 
trường này; các số này thuộc trường 024 (Số và mã theo tiêu chuẩn khác). 

Giấy xác nhận lưu trữ hoặc các số đặt hàng do nhà phân phối các tệp tin máy 
tính gán được nhập vào trường này. Số tra cứu gốc ghi trong trường 036 (Số tra cứu gốc 
cho các dữ liệu máy tính). 

Các số kho khác và số không liên quan của Cục ấn loát Chính phủ Hoa Kỳ 
(GPO) do GPO gán cho mỗi một số phát hành của một ấn phẩm nhiều kỳ không thuộc 
trường này. 

Trường được lặp lại khi có nhiều số kho và/hoặc nhiều nguồn cung cấp/ bổ sung 
liên quan với tài liệu. 

Hướng dẫn  áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 
Cả hai vị trí  các chỉ thị đều không xác định, mỗi chỉ thị gồm một khoảng trống 

(#) 
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mã trường con 

Trường con $a chứa một số kho hoặc một số khác dùng để yêu cầu một tài liệu 
hoặc bản sao của tài liệu (bao gồm số nhà xuất bản, nhà phân phối, hoặc người 
bán) 

037 ##$a240-951/147$bGPO 
037 ##$a001689 E$bVienna Tourist Board 

Trường con $b chứa tên hoặc viết tắt của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc người 
bán. Trường con này có thể bao gồm thông tin đầy đủ liên quan tới tên, địa chỉ 
của nhà xuất bản, nhà phân phối hoặc người bán, trong đó có thông tin mà có thể 
tìm thấy ở bất kỳ vị trí nào trên biểu ghi. 

037 $aC CPS 68 003$bU.S. Bureau of the Census 
037 ##$aIUCPSR 7559$bInter-University Consortium for Political and 

Social Rearch, Ann Arbor, Mich. 
037 ##$bRuth Duarte, P.O. Box 74, Napa, CA$c$25.00 
037 ##$bU.S. Geological Survey, Reston, Va. 22091 
037 ##$bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255 
037 ##$a149866$bGAO (202) 512-6000 (Voice); (301) 258-4066 (Fax) 

Trường con $c bao gồm thông tin về khả năng thu thập tài liệu, thông thường là 
giá (và thông tin bổ sung như chu kỳ thời gian hoặc thị trường) liên quan tới 
thông tin khác trong trường. Trường con này có thể chứa thông tin làm rõ giá cả, 
như các thuật ngữ: miễn phí (gratis), cho không (free), hoặc N.T (không bán). 
Trong trường hợp bản sao, thông tin bổ sung có thể chỉ ra dạng thức tạo nên bản 
sao, khi đây là yếu tố quyết định chính của giá.  

Đối với các tài liệu phát hành nhiều kỳ, giá đặt mua hàng năm hiện tại được nhập 
vào biểu. Nếu mục có hai hoặc nhiều giá với các khoảng thời gian  khác  nhau, 
chỉ có giá mua một năm là được chấp nhận. Giá của một số riêng lẻ sẽ được ghi 
khi chỉ có duy nhất giá này. Trong trường hợp nếu mỗi một số/ kỳ phát hành của 
một ấn phẩm nhiều kỳ có một giá riêng biệt, thông tin sẽ không được ghi. (Giá 
của một số riêng lẻ của ấn phẩm xuất bản hàng năm  được coi là giá mua một 
năm). Giá được coi là bổ sung khi 1) Giá không phải là giá đặt mua trong một 
năm; 2) Giá đặt mua một ấn phẩm nhiều kỳ cũng bao gồm cả giá đặt mua đối với 
phương thức phát hành khác; 3) Có nhiều giá được ghi (Các điều kiện bổ sung 
được để trong ngoặc đơn và không được mã hoá riêng biệt trong trường con. 

Đối với các tài liệu không phải là ấn phẩm nhiều kỳ, nếu thông tin về giá kết hợp 
với một số ISBN hoặc một số chuẩn khác, khi đó sẽ dùng trường con $c (Khả 
năng thu thập) của trường 020 (Số Sách theo tiêu chuẩn quốc tế) hoặc trường con 
$c (Khả năng thu thập) của trường 024 (Số hoặc mã chuẩn khác). 

037 ##$aFSWEC-77/0420$bNational Technical Information Service, 
Springfield, VA 22161$fB¨ng tõ$c$175.00 

037 ##$aPB-363547$bNTIS$fBản sao trên giấy$c$4.00$f vi 
phiÕn$c$3.00 

$a - Số kho 

$b - Nguồn số kho/ bổ sung 

$c - Điều kiện có được 
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037 ##$bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 
10017$c$24.00 (cơ quan của Mỹ)$c$26.00 (cơ quan nước 
ngoài)$c$14.00 (cá nhân Mỹ)$c$16.00 (người nước ngoài) 

037 ##$aLC-USZ62-1362$bDLC$c(Bản sao phim âm bản đen trắng, sau 
khi bảo quản) 

037 ##$aLC-USZ62-94085$bDLC$c(tấm phim đèn chiếu màn sau bảo 
quản) 

037 ##$aLC-USZC4-1097$bDLC$c(Bản sao tấm trong màn) 
[Một bản sao có thể được làm từ các nguồn sao khác nhau, điều này quyết 

định tới giá, giá không cho trong trường 037 vì nó thay đổi] 

Trường con $f chứa các thuật ngữ mô tả kiểu đóng bìa hoặc khuôn dạng của tài 
liệu có thể đặt mua. Trường con này không bao gồm những thông tin về hình thức 
của người mua, thông tin bổ sung này được mô tả trong trường con $c. Trường 
con này thường được dùng khi mô tả nhiều hơn một dạng thức vật lý của tài liệu, 
mỗi một dạng có một giá riêng biệt.  

037 ##$Gordon and Breach Science Publishers Ltd., 42 William IV St., 
London, W.C.2, England$fB×a cøng$c$25.00$fb×a mÒm$c$12.50 

Trường con $g có chứa tên của định dạng, số phiên bản định dạng, và/hoặc ngày 
phiên bản định dạng, trong đó dữ liệu có sẵn để chuyển giao. Trường con này có 
thể được lặp lại để ghi kỹ thuật nén (thông tin về thuật toán hoặc các quá trình 
được ứng dụng đối với tập dữ liệu nhằm làm giảm độ lớn của tệp), khối lượng 
truyền (tệp tính theo megabyte), thông tin ghi được (thông tin về các cách chọn 
lựa phù hợp hoặc các phương pháp sử dụng để ghi tập dữ liệu lên môi trường, mật 
độ trong đó tập dữ liệu có thể được truyền, và các đơn vị đo mật độ ghi được. 

037 ##$gARCE 
037 ##$bEROS Data Center$f9B¨ng 9 r·nh;$gDEM;$c$40 (một tệp) 

$c$20 (mỗi tệp trong nhóm bộ 2 đến 6)$c$90 giá cơ sở + $7 (bộ 
nhiều hơn 7 tệp).$gPh−ơng thức ghi mã ASCII; không có nhãn bên 
trong hoặc có nhãn ASCII chuẩn; kích thước logic là 1024 bytes; kích 
thước khối nhãn với 1024 cho đến 31.744 bytes; 1600 hoặc 6250 ký 
tự một inch 

Trường con $n chứa ghi chú dưới dạng văn bản  liên quan tới khả năng thu thập 
tài liệu 

037 ##$bUniversity Microfilms$fvi phiến$c$15.95$nchỉ có loại không 
màu 

Xem phần mô tả các trường này ở phụ lục A. 

$f - Dạng tài liệu 

$g - Các đặc tính định dạng bổ sung 

$n - Ghi chú 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên  kết trường và số thứ tự 
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Quy ước nhập dữ liệu 

Thứ tự trong trường con- Mỗi một trường con $f (Dạng tài liệu) đứng trước giá tương 
ứng với nó trong trường con $c (Điều kiện có được) 

Dấu phân cách - Trường 037 không kết thúc bằng một dấu chấm trừ khi từ cuối cùng 
trong trường là một/, chữ viết tắt, hoặc dữ liệu kết thúc bằng một dấu ngắt câu. Các 
trường con không kết thúc bằng một dấu chấm nếu từ cuối cùng trong trường con 
không kết thúc bằng một dấu ngắt. Thông tin bổ sung về giá trong trường con $c được 
để trong ngoặc đơn kể cả trong trường hợp không có giá. 

Trường con $b- Xem xét  Bất kỳ tên của một người hay tổ chức nào đều đứng trước 
địa chỉ. Cách viết tắt theo tiêu chuẩn được đưa vào sử dụng [Thí dụ St viết tắt của Phố 
(Street), Bldg viết tắt của Cao ốc (Building)...]. Khi lựa chọn cách viết tắt cho một bang, 
cách viết tắt của Sở Bưu chính Mỹ là được ưa chuộng hơn cả hoặc chon cách viết tắt 
phù hợp trong AACR2. Khi địa chỉ đặt mua được đưa vào tài liệu bằng cả tiếng Anh và 
ngôn ngữ của quốc gia xuất bản, địa chỉ bằng ngôn ngữ của quốc gia xuất bản sẽ được 
ghi lại.  

 

Lịch sử định danh mội dung 

Trong năm 1993, phạm vi của trường được xác định lại từ  “Số kho” thành 
“Nguồn bổ sung”. Trường con $b được xác định lại từ  “Nguồn số kho” thành “Nguồn 
số kho/bổ sung”  như vậy bao gồm cả nguồn dữ liệu bổ sung trước đây được ghi trong 
trường 265 (Nguồn bổ sung/địa chỉ đặt mua) đã lỗi thời. Tương tự, phần giá cả và 
khuôn dạng tài liệu trước kia ghi trong trường 350 nay được ghi trong trường 037. 
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040   Cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc (KL) 

Chỉ thị 1  
Không xác định  

#  Không xác định 

Chỉ thị 2   
Không xác định 

# Không xác định 
 

Mã trường con 
$a Cơ quan biên mục gốc (KL)  
$b Ngôn ngữ biên mục (KL) 
$c Cơ quan chuyển tả biên mục 

(KL)  
$d Cơ quan sửa đổi (L) 

$e Các quy định mô tả (KL) 
$6 Liên kết (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này chứa mã MARC hoặc tên cơ quan tạo nên biểu ghi gốc, tạo lập định 

danh nội dung MARC và chuyển tả biểu ghi thành dạng đọc được bằng máy hoặc sửa 
đổi một biểu ghi MARC đang tồn tại. Các mã MARC ở trường 040 và trường 008/39 
(cơ quan tạo biểu ghi biên mục gốc) định rõ các cơ quan có trách nhiệm về nội dung, 
định danh nội dung và chuyển tả một biểu ghi thư mục. Đối với các cơ quan ở ngoài 
nước Canađa, tên các cơ quan tạo lập mã này nằm ở tài liệu Danh mục Mã MARC cho 
tổ chức do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bảo trì. Đối với các cơ quan ở Canađa, tên các cơ 
quan tạo lập mã nằm trong tài liệu Ký hiệu và chính sách mượn liên thư viện ở Canada 
do Thư viện Quốc gia Canađa bảo trì. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa mã MARC hoặc tên của cơ quan tạo lập biểu ghi gốc. 

008/39 d [các cơ quan khác] 
040 ##$aMt#cMt 
 [Thư viện Bang Montana biên mục và nhập biểu ghi.] 
 
008/39 #b [cơ quan thư mục quốc gia] 
040 ##$aDLC$cDLC 
 [Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ biên mục và nhập biểu ghi.] 
 
008/39 d [các cơ quan khác] 
040 ##$aCaOTY$beng$cCaOTY 

$a - Cơ quan biên mục gốc 
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 [Đại học York biên mục và nhập biểu ghi.] 
  
008/39 #b [cơ quan biên mục quốc gia] 
040 ##$aDLC/ICU$cICU 
 [Biểu ghi không theo MARC được Đại học Chicago nhập và cập nhập 

biểu ghi vào Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua chương trình 
nhập/cập nhật trực tuyến.] 

 
008/39 c[chương trình biên mục tập thể] 
040 ##$aMH$cMH 
 [Thư viện Đại học Harvard biên mục và nhập dữ liệu trực tuyến như 

là một phần của Chương trình Biên mục Tập thể.] 

Trường con $b chứa một mã MARC về ngôn ngữ biên mục của biểu ghi. Nguồn 
của mã này có trong Danh mục Mã MARC cho ngôn ngữ do Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ bảo trì.  

040 ##$aCaQQLA$bfre$cCaOONL 
 [Biểu ghi do Đại học Laval tạo lập bằng tiếng Pháp và được Thư viện 

Quốc gia Canađa chuyển tả.] 
 
040 ##$aCaOONL$beng$cCaOONL 
 [Biểu ghi được biên mục bằng tiếng Anh và do Thư viện Quốc gia 

Canađa nhập vào.]  

Trường con $c chứa mã MARC hoặc tên của cơ quan chuyển tả biên mục biểu 
ghi thành dạng đọc được bằng máy. 

040 ##$aDLC$cCtY 
 [Biên mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được trường Đại học Yale 

chuyển tả không sửa đổi.] 
 
040 ##$aBrown Univ Lib$cCtY 
 [Đại học Brown biên mục theo chương trình biên mục tập thể của 

LC, Đại học Yale chuyển tả không sửa đổi.] 
 
040 ##$aCtY$cCtY 
 [Biên mục của trường Đại học Yale được Đại học Yale chuyển tả 

không sửa đổi.] 
 
040 ##$aCtYb$cMH 
 [Biên mục của trường Đại học Yale được trường Đại học Harvard 

chuyển tả không sửa đổi.] 
 

040 ##$aCaNSHD$beng$cCaOONL 
 [Biểu ghi do trường Đại học Dalhousie nhập vào,  Thư viện Quốc gia 

Canađa chuyển tả.] 

$b - Ngôn ngữ biên mục 

$c - Cơ quan chuyển tả biên mục 
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$d - Cơ quan sửa đổi 

$e - Các quy định mô tả 

Trường con $d chứa mã MARC hoặc tên của cơ quan chịu trách nhiệm sửa đổi 
một biểu ghi MARC. Việc sửa đổi được xác định là bất kỳ sự sửa đổi nào đối với 
một biểu ghi, bao gồm biên mục, định danh nội dung, hoặc sự thay đổi bằng máy 
tính, nhưng không gồm việc bổ sung các ký hiệu kho. Mã MARC hoặc tên mỗi 
cơ quan sửa đổi biểu ghi được chứa trong từng trường con $d riêng biệt. Trường 
con $d không phải là trường lặp khi cùng một mã MARC hoặc tên cơ  quan xuất 
hiện trong các trường con #d liền kề. Nếu cũng cơ quan đó trong khi chuyển tả 
biểu ghi cũng sửa đổi biểu ghi biên mục đó thì tên cơ quan hoặc mã MARC cũng 
được ghi ở trường con $d. 

040 ##$aDLC$cDLC$dCtY 
 [Biểu ghi được biên mục theo LC do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

chuyển tả, sau đó được trường Đại học Yale sửa đổi.] 
 
040 ##$aDLC$cCtY$dCtY 
 [Biểu ghi được biên mục theo LC được trường Đại học Yale chuyển tả 

và sửa đổi.] 

 

040 ##$aDLC$cCtY$dMH 
 [Biểu ghi được biên mục theo LC được trường Đại học Yale chuyển 

tả, sau đó được trường Đại học Harvard sửa đổi.] 
 
040 ##$aDNAL$cDLC$dMH 
 [Biểu ghi được biên mục theo Thư viện Nông nghiệp Quốc gia Hoa 

Kỳ được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chuyển tả, sau đó được trường 
Đại học Harvard sửa đổi.] 

 
040 ##$aDNLM$cDLC$dMH 
 [Biểu ghi được biên mục theo Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ được 

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chuyển tả, sau đó được trường Đại học 
Harvard sửa đổi.] 

 
040 ##$aDCE-C$cDNTIS$dWU-D$dMiAnl 
 [Biểu ghi được biên mục bởi Cục Dân số Mỹ, Chi nhánh Cơ quan 

Khách hàng; được chuyển tả bởi Cơ quan Thông tin Kỹ thuật Quốc 
gia (NTIS); được sửa đổi bởi Thư viện và Chương trình Số liệu trường 
Đại học Wisconsin và bởi Consortia Nghiên cứu Chính sách và Xã 
hội Liên các trường đại học.] 

Trường con $e chứa thông tin về các quy tắc mô tả sử dụng khi tạo lập một biểu 
ghi trừ các trường hợp sau: 1) Khi quy tắc dựa trên hoặc tuân theo AACR 1 hoặc 
AACR 2; 2) Khi điểm truy cập đặc tả trong quy tắc tuân theo quy tắc mô tả điểm 
truy cập trong AACR 1 hoặc AACR 2; hoặc 3) Khi sử dụng các quy tắc năm 
1908, 1941 hoặc 1949 của Hiệp hội Thư viện Mỹ. Trường con $e cũng có thể 
được sử dụng để nhập các biểu ghi sử dụng sách hướng dẫn dựa trên AACR 2 
được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y cho các loại tài liệu đặc biệt, nhưng 
trong trường hợp này trường con là không bắt buộc. Trường con $e có thể chứa cả 
tên của quy tắc cũng như một mã MARC theo các quy tắc quy định. Nguồn mã 
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các quy định mô tả có trong Danh mục mã MARC cho người hiệu đính, nguồn, 
quy ước mô tả do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật.  

Đầu biểu/18 a [mã cho biết quy tắc là AACR2] 

040 ##$aCSt-H$cCSt-H$eappm 

[Biên mục của Viện Hoover, được chuyển tả bởi Hoover và minh hoạ việc 
sử dụng không bắt buộc trường con $e trích dân biên mục dựa trên quy tắc Lưu 
trữ, Các giấy tờ cá nhân và Bản thảo] 

 

Đầu biểu/18 #[mã cho biết mô tả không theo ISBD] 

040 ##$aDNA$cCtY$eNARS Staff Bulletin No. 16 

[Biên mục theo Sở Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARS), được chuyển tả và 
sửa đổi bởi trường Đại học Yale theo  các quy định mô tả trình bày trong NARS 
Staff Bulletin No.16.] 

Xem mô tả các trường con này trong Phụ lục A. 

 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và Số thứ tự 

Quy ước nhập dữ liệu 

Đối với các cơ quan của Canađa, chữ “Ca” được đặt trước mã. 
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041   Mã ngôn ngữ (KL) 

Chỉ thị 1 
Chỉ thị về dịch 

Tài liệu không phải là bản 
dịch/không chứa phần dịch 

1 Tài liệu là bản dịch hoặc có 
chứa phần dịch 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

# Không xác định 

 

 

Mã trường con 
$a - Mã ngôn ngữ của chính văn /của 

rãnh âm thanh hoặc nhan đề 
tiêng biệt (KL) 

$b - Mã ngôn ngữ của bài tóm tắt 
hoặc đề mục (KL) 

$d - Mã ngôn ngữ của lời nói hoặc 
bài ca (KL) 

$e - Mã ngôn ngữ của bản nhạc kịch 
(KL) 

$f - Mã ngôn ngữ của mục lục (KL) 
$g - Mã ngôn ngữ của tài liệu kèm 

theo ngoài bản nhạc kịch (KL) 
$h - Mã ngôn ngữ của nguyên bản 

và/hoặc các bản dịch trung 
gian (L) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

Định nghĩa và phạm vị trường 
Trường này chứa mã MARC ba ký tự chữ cái để mô tả ngôn ngữ liên quan với 

tài liệu khi trường 008/35-37 (Ngôn ngữ) không đủ để thông tin đầy đủ về một tài liệu 
đa ngôn ngữ hoặc một tài liệu có phần dịch. Nguồn của mã này là Danh mục Mã 
MARC cho ngôn ngữ do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bảo trì. 

Ngôn ngữ cũng có thể được ghi dưới dạng văn bản ở trường 546 (Phụ chú về 
ngôn ngữ). 

Trường này được sử dụng kết hợp với trường 008/35-37 (Ngôn ngữ). Nếu trường 
008/35-37 không chứa tất cả các khoảng trống (###), mã ở trường 008/35-37 cũng được 
ghi như là mã thứ nhất trong trường con $a của trường 041. Nếu trường 008/35-37 chứa 
tất cả các khoảng trống và trường 041 sẽ được sử dụng, thí dụ để ghi mã ngôn ngữ của 
tài liệu đi kèm, thì không sử dụng trường con $a. 

Trường 041 được sử dụng khi có một hoặc nhiều hơn các điều kiện sau tồn tại: 

- Tài liệu chứa nhiều hơn một ngôn ngữ mà một trong những ngôn ngữ đó có thể 
là ngôn ngữ ký hiệu; 

- Tài liệu là hoặc có chứa một bản dịch; 

- Ngôn ngữ của bài tóm tắt hoặc các tài liệu đi kèm khác với ngôn ngữ của tài 
liệu chính; 

- Ngôn ngữ của bảng mục lục khác với ngôn ngữ của tài  liệu chính. 

Đối với các tệp tin máy tính, trường 041 được sử dụng để ghi các mã của các 
ngôn ngữ  liên quan tới dữ liệu và /hoặc giao diện của người dùng (thí dụ, hiển thị trên 
màn hình). Trường này không sử dụng để mã hoá các ngôn ngữ của máy (thí dụ, 
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COBOL) hoặc các mã ký tự (thí dụ, ASCII). Thông tin về các ngôn ngữ máy được ghi ở 
trường 538 (Phụ chú thông tin về hệ thống). 

Đối với các tài liệu nghe nhìn, trường 041 được sử dụng cho phim điện ảnh, 
phim đèn chiếu, tấm phim đèn chiếu, tấm trong và các băng ghi hình khi có một hoặc 
nhiều hơn các điều kiện sau tồn tại: 

- Rãnh âm thanh có các phiên bản ngôn ngữ khác nhau; 

- Âm thanh đi kèm (đĩa, băng, v.v�) có các phiên bản ngôn ngữ khác nhau; 

- Phụ đề hoặc đầu đề riêng biệt cho phim câm bằng các ngôn ngữ khác nhau; 

- Âm thanh đi kèm theo tài liệu nghe nhìn bằng một ngôn ngữ và cũng nội dung 
đó đuợc in dưới dạng đề mục bằng một ngôn ngữ khác; 

- Bản in thuyết minh đi kèm theo tài liệu nghe nhìn không có phần âm thanh hoặc 
nếu có âm thanh, không có tường thuật, bằng các ngôn ngữ khác; 

- Hình thức để giao tiếp bao gồm ngôn ngữ ước hiệu; 

Đối với các tài liệu đồ hoạ chiếu hình nguyên bản hoặc lịch sử, các tài liệu 
đồ hoạ mờ và các tài liệu ba chiều, trường này được sử dụng khi có một hoặc nhiều 
hơn các điều kiện sau tồn tại: 

- Ngôn ngữ đi kèm với tài liệu như đầu đề hoặc các văn bản khác đi kèm với tài 
liệu hoặc bộ sưu tập là một phần của nguồn thông tin chính, là đa ngữ; 

- Ngôn ngữ tài liệu đi kèm khác với ngôn ngữ đi kèm theo tài liệu hoặc bộ sưu 
tập; 

 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Vị trí chỉ thị 1 chứa một giá trị xác định liệu tài liệu là bản dịch hoặc kèm theo 
một bản dịch. Giá trị chỉ thị 1 được tạo lập từ nội dung của chính tư liệu; các tài 
liệu đi kèm không được xem xét khi xác định được tài liệu đó là bản dịch. Ngoại 
lệ: Khi một bản nhạc in chứa một phần dịch của lời bài hát được in như một chính 
văn, thì tư liệu được coi như là bản dịch và giá trị 1 được sử dụng. 

0 - Tài liệu không phải là bản dịch/không chứa phần dịch    
Giá trị 0 cho biết tài liệu không phải là một bản dịch hoặc không chứa phần 
dịch. 

41 0#$aengfre      

1 - Tài liệu là bản dịch hoặc có chứa phần dịch 
Giá trị 1 cho biết tài liệu là bản dịch hoặc có chứa một phần dịch và được sử 
dụng bất chấp tài liệu nguyên bản có được xuất bản hay không. Tuy nhiên, nếu 
một tài liệu dịch không được nhập dưới tiêu đề chính dùng cho tài liệu gốc, 
Thí dụ, nếu phần dịch cũng gồm cả phóng tác thì khi đó tư liệu không dược 
xem là bản dịch và ví trí chỉ thị 1 sẽ chứa giá trị 0. 

Chỉ thị 1 - Chỉ thị về dịch 
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041 1#$aeng$hrus 

Chỉ thị 2 là không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa mã ngôn ngữ đi kèm với tư liệu. Mã ngôn ngữ thứ nhất ở 
trường con $a cũng được ghi ở trường 008/35-37 trừ khi trường 008/35-37 chứa 
các khoảng trống (###). 

 008/35-37 eng 
 041 0#$aengfreger [Chính văn bằng tiếng Anh, Pháp và Đức] 

Đối với các tài liệu đa ngôn ngữ, mã ngôn ngữ của chính văn được ghi theo trật tự 
ưu thế của ngôn ngữ trong chính văn. Nếu không ngôn ngữ nào chiếm ưu thế, các 
mã được ghi theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh. Khi áp dụng thực tế, nếu tài liệu 
có hơn sáu ngôn ngữ thì mã ngôn ngữ của nhan đề (hoặc nhan đề thứ nhất, nếu 
trong tài liệu này có nhiều hơn một nhan đề) và mã mul (đa ngôn ngữ) được sử 
dụng. 

008/35-37 rus 
041 0#$aruseng 
[Tài liệu bằng tiếng Nga (ngôn ngữ chiếm ưu thế) và tiếng Anh] 
 
008/35-37 eng 
041 0#$aengfregerhunporrus 
 
008/35-37 cze 
041 0#$czeengger 
[Bản đồ có ghi chú bằng tiếng Tiệp, tiếng Anh và tiếng Đức] 
 
008/35-37 sgn 
041 0#$asgneng 
  [Tài liệu chứa đại diện của bảng chữ cái bằng ngôn ngữ ký hiệu với 

lời văn bằng tiếng Anh là tối thiểu trên trang nhan đề] 

Đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ, khi ngôn ngữ của tài liệu thay đổi qua thời 
gian, thì ghi tất cả các mã ngôn ngữ lại. 

Đối với các tệp tin máy tính, ngôn ngữ đi kèm với dữ liệu và/hoặc giao diện 
người dùng (Thí dụ, hiển thị trên màn hình) được ghi ở trường con $a. 

Đối với các tác phẩm âm nhạc, ngôn ngữ của nội dung lời ca được ghi ở trường 
con $a chỉ khi bản nhạc ở dạng in hoặc bản nhạc viết tay. Nếu tác phẩm là dạng 
ghi âm, thì mã ngôn ngữ được ghi ở trường con $d. 

Đối với tư liệu nghe nhìn, trường con $a chứa mã ngôn ngữ đi kèm với tài liệu 
cùng với bất kỳ mã ngôn ngữ của các ngôn ngữ đi kèm với bản in hoặc âm thanh 
đi kèm. Mã ngôn ngữ của tất cả các ngôn ngữ khác của tài liệu đi kèm được ghi ở 
trường con $g. 

 

008/35-37 eng 

Chỉ thị 2 - Không xác định 

$a - Mã ngôn ngữ chính văn/rãnh âm thanh hoặc nhan đề riêng biệt 
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041 0#$aengfregerita  
 [Tư liệu nghe nhìn có rãnh âm thanh hoặc nhan đề riêng biệt bằng 

tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Italia] 
 
 008/35-37 eng 
[không có trường 041] 
 [Rãnh âm thanh hoặc nhan  đề riêng biệt chỉ bằng tiếng Anh] 

Khi tác phẩm là một bản dịch hoặc có một phần dịch, mã ngôn ngữ của bản dịch 
được ghi ở trường con $a. Mã ngôn ngữ của nguyên bản và/hoặc mã dùng cho các 
bản dịch trung gian được ghi ở trường con $h. Nếu một nguyên bản có một bản 
dịch đi kèm thì trường con $a chứa mã ngôn ngữ của nguyên bản và ngôn ngữ 
của bản dịch. Mã của nguyên bản cũng được ghi ở trường con $h. 

008/35-37 eng 
041 1#$aeng$hfre 

 [Chính văn bằng tiếng Anh được dịch từ tiếng Pháp] 
 
008/35-37 eng 
041 1#$aeng$hgerswe 
 [Chính văn là một bản dịch tiếng Anh từ một bản chính văn tiếng 

Đức. Bản này  được xuất bản đầu tiên bằng tiếng  Thuỵ Điển] 
 
008/35-37 eng 
041 1#$aenggrc$hgrc  
 [Chính văn gồm một bản gốc tiếng Hy Lạp và một bản dịch tiếng 

Anh] 
 
008/35-37 eng 
041 1#$aeng$hund 
 [Chính văn là một bản dịch tiếng Anh; ngôn ngữ bản gốc không xác 

định được] 
 
008/35-37 fre 
041 1#$afre$hgerrus 
 [Chính văn bằng tiếng Pháp và có ba tài liệu, một tài liệu dịch từ 

tiếng Đức và hai tài liệu dịch từ tiếng Nga] 

 

008/35-37 eng 
041 1#$aeng$hmul 
 [Tư liệu là một tập sưu tập thơ ấn Độ được dịch sang tiếng Anh từ 

tám ngôn ngữ ấn Độ] 

Trường con $b chứa mã ngôn ngữ của các bài tóm tắt khi ngôn ngữ của bài tóm 
tắt khác với ngôn ngữ của chính văn. Ngôn ngữ của bài tóm tắt được ghi theo trật 
tự bảng chữ cái tiếng Anh. 

 
008/35-37 eng 
041 0#$aeng$bfregerspa 

$b - Mã ngôn ngữ của bài tóm tắt hoặc đề mục 
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 [Chính văn bằng tiếng Anh có tóm tắt bằng tiếng Pháp, tiếng Đức và 
Tây Ban Nha] 

 

Đối với bản nhạc, trường con $b chứa mã ngôn ngữ của tài liệu đi kèm với bản 
ghi âm nếu tài liệu đi kèm chứa các bài tóm tắt về nội dung các bản ghi âm phi 
âm nhạc hoặc các bản tóm tắt các bài hát hoặc các tác phẩm âm thanh (không 
phải là bản dịch của chính văn) chứa một bản ghi âm nhạc. 

Đối với các tài liệu nghe nhìn, trường con $b chứa mã ngôn ngữ đề mục khi các 
mã này khác ngôn ngữ của rãnh âm thanh. Nếu các tiêu đề này ghi bằng ngôn 
ngữ khác thì mã được ghi theo trật tự bảng chữ cái tiếng Anh. 

 
008/35-37 dut 
041 1#$adutfregeritaspa#beng 
 [Rãnh âm thanh bằng tiếng Hà Lan, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha; 

đề mục bằng tiếng Anh] 

Trường con $d chứa mã ngôn ngữ của phần nghe thấy của một tài liệu, thường là 
lời của một bài nói của một băng ghi âm hoặc tệp máy tính. Ghi chú: Mã ngôn 
ngữ đối với vị trí chính văn của một tài liệu được nhập vào trường con $a. 

 
008/35-37 eng 
041 0#$deng$eengfreger 
 [Bản nhạc kịch ghi âm bằng tiếng Anh với lời nhạc kịch đi kèm bằng 

tiếng Anh, Pháp và Đức.] 

Đối với âm nhạc, trường con $e chứa mã ngôn ngữ của bản chính văn in khi tài 
liệu chứa nội dung âm thanh/văn bản của bản nhạc kịch được in thành văn dù đó 
là tài liệu đi kèm hay được in với tài liệu. Ghi chú: Mặc dù tên là như vậu nhưng 
trường con này không hạn chế chỉ áp dụng cho bản nhạc kịch. Tuy nhiên, trường 
này không áp dụng cho các tài liệu đã được mô tả trong trường con $g 

 
008/35-37 fre 
041 0#$afre#efregerita 

Trường con $f chứa mã ngôn ngữ của bảng mục lục khi nó khác với ngôn ngữ của 
chính văn. Mã ngôn ngữ được ghi theo trật tự bảng chữ cái tiếng Anh. 

008/35-37 rum 
041 0#$arum$ffregerrus 
 [Chính văn bằng tiếng Rumani có bảng mục lục bằng tiếng Pháp, 

Đức và Nga.] 

Trường con $g chứa mã ngôn ngữ của tài liệu đi kèm khác với bài tóm tắt hoặc 
bản nhạc kịch khi tài liệu được coi là quan trọng. Tài liệu này gồm các loại tài 

$d - Mã ngôn ngữ của lời nói hoặc lời bài ca 

$e - Mã ngôn ngữ của bản nhạc kịch 

$f - Mã ngôn ngữ của bản mục lục 

$g - Mã ngôn ngữ của tài liệu đi kèm không phải là bản nhạc kịch 
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liệu như lời chú giải chương trình, lời mở đầu, lời bình luận, hướng dẫn, sổ các ký 
hiệu điện tín, sách hướng dẫn cho người sử dụng, v.v� Đối với tài liệu nhìn, 
trường con $g được sử dụng cho tất cả các tài liệu đi kèm trừ các bản in kèm hoặc 
âm thanh đi kèm (mà đã được ghi ở trường con $a). 

 
008/35-37 ger 
041 ##$ager$geng 
 [Một bộ sưu tập ảnh có lời chú thích bằng tiếng Đức và tài liệu đi 

kèm bằng tiếng Anh] 
 
008/35-37 ### 
041 ##$gfre 
 [Tài liệu là một bản in có tài liệu đi kèm bằng tiếng Pháp. Không có 

chú thích hoặc các chính văn khác đi kèm với tư liệu] 
 
245 00$aFlorida bird songs#h[sound recording] 
008/35-37 ### 
041 0#$geng 
 [Một bản ghi âm có chú giải  chương trình trên vỏ] 

Trường con $h chứa mã ngôn ngữ của nguyên bản và/hoặc bản dịch trung gian 
của một tác phẩm. Các mã dùng cho bản dịch trung gian được ghi trước mã ngôn 
ngữ của nguyên bản. 

Đối với âm nhạc, khi các bản nhạc dạng bản thảo viết tay hoặc in, băng ghi âm, 
hoặc các tài liệu đi kèm hoặc có chứa một bản dịch, trường con $h là trường lặp và kế 
tiếp theo các trường con liên quan #a, $d, $e, hoặc $g. Chú ý rằng vị trí của chỉ thị 1 có 
thể chứa giá trị 0 khi đó là yếu tố dữ liệu, được mã ở trường con $e hoặc $g và là một 
bản dịch chứ không phải được mã ở trường con $a hoặc $d. 

008/35-37 eng 
041 1#$deng$hfregerita 
 [Lời bài ca ghi âm là tiếng Anh. Nguyên bản bằng tiếng Pháp, Đức 

và Italia] 
 
008/35-37 fre 
041 1#$afre$efreger$hfre 
 [Lời tiếng pháp được in cùng với lời bản dịch tiếng Đức] 

Xem mô tả các trường con này trong Phụ lục A, 

 

$h - Mã ngôn ngữ của nguyên bản và/hoặc các bản dịch trung gian 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Tất cả các mã ngôn ngữ được nhập bằng các chữ cái viết thường. 

Khoảng trống - Không có các khoảng trống giữa các mã trong một trường con. 
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Lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 1 - Chỉ thị về dịch 

 # Không xác định (AM MP VM) [lỗi thời] 
Năm 1993, chỉ thị 1 (với giá trị 0 và 1) được xác định cho các tài liệu kiểm soát 

lưu trữ và bản thảo, bản đồ, và các tài liệu nhìn. Giá trị khoảng trống (#) của chỉ thị 
(không xác đinh) là lỗi thời. 

$a Mã ngôn ngữ chính văn/rãnh âm thanh hoặc tiêu đề riêng biệt 

$c Ngôn ngữ của các tiêu đề riêng biệt (VM [lỗi thời]  

$c Ngôn ngữ của các bản dịch  (SE) [lỗi thời] 
Đối với sách, bản nhạc, xuất bản phẩm nhiều kỳ và các tài liệu hỗn hợp khác, 

trường con $a được tái định nghĩa nhằm loại trừ ngôn ngữ của bản gốc và/hoặc bản dịch 
trung gian của tư liệu khi trường con $h được xác đinh cho thông tin này vào năm 1980. 
Thí dụ, trước năm 1980 đối với một tư liệu có chính văn bằng tiếng Anh, được dịch từ 
tiếng Pháp, trường con $a được mã “engfre” (giá trị của chỉ thị 1 là 1). 

Đối với tài liệu nhìn, trường con $c được cho là lỗi thời ở trường này khi trường 
con $a được tái định nghĩa nhằm bao quát ngôn ngữ các nhan để riêng biệt vào năm 
1972. Trước thời gian này, trường con $a chỉ được sử dụng cho ngôn ngữ trên các rãnh 
ghi âm. 

Đối với ấn phẩm nhiều kỳ, trường con $c trở thành lỗi thời vào năm 1972. Mã 
ngôn ngữ của một tác phẩm liên quan được chứa ở trường con $e của trường 775 (Lần 
xuất bản khác). 
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042   Mã thẩm định (KL) 

Chỉ thị 1 
Không xác định    

# Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định    

# Không xác định

 

Mã trường con 

$a Mã thẩm định (L) 

Các mã 

dc - Dublin core 

dhca - Dự án truy cập Liên minh Di sản Vũ đạo 

gamma - Dự án truy cập tự động hoá các bản thảo và lưu trữ Bang Georgia 

gils - Dịch vụ định vị thông tin Chính phủ 

isds/c - ISSN Cana®a 

lc - Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

lcac - Chương trình biên mục tài liệu dành cho trẻ em có chú giải của Thư viện 
Quốc hội 

lccopycat - Biên mục sao chép của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

lccopycat-nm - Biên mục sao chép của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - có so sánh 
chỉnh sửa 

lcd - CONSER áp dụng tiêu đề chuẩn đầy đủ 

lcderive - Biên mục xuất phát từ  Thư viện Quốc hội 

lchlas - Cẩm nang nghiên cứu Mỹ La Tinh của Thư viện Quốc hội 

lllh - Thư viện Luật của Thư viện Quốc hội bằng tiếng Tây Ban Nha 

lcnccp - Chương trình biên mục phối hợp quốc gia của Thư viện Quốc hội 

lcnitrate - Phim nitrat của Thư viện Quốc hội 

lcnuc - Mục lục Liên hợp quốc gia 

lcode - Nhập dữ liệu vào Thư viện Quốc hội từ nước ngoài 

msc - áp dụng tiêu đề chuẩn tối thiểu CONSER 

nlc - Thư viện Quốc gia Canađa 

nmcopyc - Biên mục sao chép của Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ 

nsdp - Chương trình Dữ liệu Xuất bản phẩm nhiều kỳ quốc gia 

ntccf - Tệp trích dẫn của Trung tâm dịch thuật Quốc gia của Thư viện Quốc hội 

pcc- Chương trình Biên mục hợp tác 

premarc - Dự án chuyển đổi hồi cố biểu ghi chưa có MARC của Thư viện Quốc 
hội 

sanb - Dự án Thư mục Quốc gia Nam Phi 
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xisds/c - ISSN Canađa không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm nhiều kỳ 

xlc - Thư viện Quốc hội không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm nhiều kỳ 

xnlc - Thư viện Quốc gia Canađa không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm 
nhiều kỳ 

xndp - Chương trình Dữ liệu xuất bản phẩm nhiều kỳ Quốc gia không coi tài 
liệu mô tả là xuất bản phẩm nhiều kỳ 

Định nghĩa và Phạm vi trường 

Trường này chứa một hay nhiều mã thẩm định cho biết biểu ghi đang có ở cơ sở 
dữ liệu quốc gia được xem xét lại theo một phương cách đặc biệt. Trường 042 là một 
yếu tố dữ liệu định danh cơ quan. Trường này được dùng cho mã thẩm định đi kèm với 
các cơ quan được chỉ định thẩm định cụ thể. 

Trường này chứa một hoặc nhiều hơn các mã dưới đây: 

dc - Dublin core 
Mã dc thể hiện rằng biểu ghi được chuyển đổi bằng các yếu tố siêu dữ liệu 
Dublin core từ một biểu ghi được mô tả đơn giản bằng một cú pháp khác (thí 
dụ HTML hoặc SGML). Nội dung của biểu ghi (các yếu tố mô tả và đề mục) 
có thể hoặc không tuân theo bất cứ chuẩn biên mục nào (thí dụ AACR2, 
ISBD). 

dhca - Dự án truy cập Liên minh Di sản Vũ đạo 
Mã dhca thể hiện rằng biểu ghi được thẩm định dưới sự bảo trợ của Dự án truy 
cập Liên minh Di sản Vũ đạo. 

gamma - Dự án truy cập tự động hoá tới các bản thảo và tài liệu lưu trữ của 
Bang Georgia 

Mã gamma thể hiện rằng biểu ghi được thẩm định dưới sự bảo trợ của Dự án 
truy cập tự động hoá tới các tài liệu viết tay và lưu trữ của Georgia được điều 
phối bởi Trung tâm Đại học ở Georgia. 

gils - Dịch vụ định vị thông tin Chính phủ 
Mã gils thể hiện rằng biểu ghi bắt nguồn từ một biểu ghi có ở máy chủ GILS 
bằng việc áp dụng chương trình GILS. Nội dung của biểu ghi (các yếu tố mô 
tả và đề mục) có thể hoặc không tuân theo bất cứ một chuẩn biên mục nào (thí 
dụ, AACR2, ISBD). 

isds/c - ISSN Cana®a 
Mã isds/c thể hiện rằng các yếu tố dữ liệu của Mạng ISSN CONSER được 
ISSN Canađa kiểm tra lại. ISSN Canađa thẩm định lại các yếu tố dữ liệu ISSN 
về xuất bản của Canađa. Mã này phản ánh tên trước đây của Mạng ISSN, ISDS 
(Hệ thống Dữ liệu xuất bản phẩm nhiều kỳ Quốc tế). 

lc - Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
Mã lc thể hiện rằng các yếu tố mô tả CONSER và tất cả các đề mục đều được 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ kiểm tra lại. Các biểu ghi do Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ thẩm định không nẳm trong các biểu ghi xem xét lại của Thư viện 
Quốc gia Canađa. 
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lcac - Chương trình biên mục tài liệu dành cho trẻ em có chú giải của Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ 

 
Mã lcac biểu thị rằng việc biên mục biểu ghi được thực hiện như một phần của 
Chương trình biên mục tài liệu dành cho trẻ em có chú giải của Thư viện Quốc 
hội Hoa Kỳ mà phần toát yếu và đề mục chủ đề về trẻ em được bổ sung nhằm 
làm cho việc sử dụng tư liệu dễ dàng hơn đối với loại độc giả vị thành niên. 

lccopycat - Biên mục Sao chép Thư viện Quốc hội 
Mã lccopycat biểu thị rằng Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã sử dụng biểu ghi 
của các tổ chức khác như là một biểu ghi gốc để biên mục. Tất cả các đề mục 
được kiểm tra lại theo tính phù hợp với tệp dữ liệu chuẩn (trừ những đề mục 
chủ đề không lấy từ Đề mục Chủ đề Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ). 

lccopycat - nm - Biên mục Sao chép Thư viện Quốc hội - có so sánh chỉnh 
sửa 

Mã lccopycat-nm biểu thị rằng Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã sử dụng biểu ghi 
thư mục hiện có nhưng không hoàn toàn phù hợp với tài liệu là cơ sở để biên 
mục. Biểu ghi sao chép có thể là từ Thư viện Quốc hội hoặc các cơ quan biên 
mục khác. Biểu ghi sao chép có thể là từ lần xuất bản khác, phiên bản khác 
hoặc hình thức khác của tài liệu. Dữ liệu được cập nhật để phản ánh hoàn toàn 
tài liệu biên mục. Tất cả các đề mục được kiểm tra lại theo tính phù hợp với 
tệp dữ liệu chuẩn (trừ những đề mục chủ đề không lấy từ Đề mục Chủ đề Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ). 

lcd - CONSER áp dụng tiêu đề chuẩn đầy đủ 
Mã lcd biểu thị rằng các yếu tố mô tả theo CONSER và tất cả các đề mục đã 
được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc một thành viên có thẩm quyền của 
CONSER thẩm định lại. 

lcderive - Biên mục xuất phát từ Thư viện Quốc hội 
Mã  lcderive biểu thị rằng Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đã sử dụng biểu ghi thư 
mục của cơ quan khác một cách cơ bản “như đã được biên mục” để biên mục. 
Tất cả các đề mục và tiêu đề đồng nhất được xử lý thông qua một phần mềm 
đặc biệt được phát triển để đánh giá và đảm bảo rằng các đề mục và tiêu đề 
đồng nhất phù hợp với các biểu ghi chuẩn đang có ở Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ và tuân theo các quy tắc biên mục. 

lchlas - Cẩm nang nghiên cứu Mỹ La tinh của Thư viện Quốc hội 
Mã lcglas biểu thị rằng các yếu tố mô tả và chủ đề được lấy từ  Sách Hướng 
dẫn nội bộ của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ từ kho Nghiên cứu Mỹ La tinh. Đề 
mục tên có thể hoặc không được kiểm soát theo tệp dữ liệu chuẩn của Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

lcllh - Thư viện Luật của Thư viện Quốc hội bằng tiếng Tây Ban Nha 
Mã lcllh biểu thị rằng các yếu tố mô tả được lấy từ Chỉ mục nội bộ của Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ dùng cho luật pháp bằng tiếng Tây Ban Nha. Tên đề 
mục được kiểm soát theo tệp dữ liệu chuẩn của Thư viện Quốc hội. 
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lcnccp - Chương trình biên mục phối hợp quốc gia của Thư viện Quốc hội 
Mã lcnccp biểu thị rằng biểu ghi là biểu ghi của Chương trình Biên mục Phối 
hợp Quốc gia của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Tất cả các đề mục đều có trong 
tệp dữ liệu chuẩn của LC và các yếu tố mô tả tuân theo AACR2. 

lcnitrate - Phim nitrat của Thư viện Quốc hội  
Mã lcnitrate biểu thị rằng các yếu tố mô tả được lấy từ cơ sở dữ liệu của Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ  chứa thông tin đầy đủ về bộ sưu tập phim nitrat của 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Tên đề mục không được kiểm tra theo tệp dữ liệu 
chuẩn của Thư viện Quốc hội. 

lcnuc - Mục lục Liên hợp Quốc gia 
Mã lcnuc biểu thị rằng tất cả các yếu tố mô tả đã được biên tập và tất cả các đề 
mục được kiểm tra tính phù hợp với tệp dữ liệu chuẩn để nhập biểu ghi vào tệp 
Mục lục Liên hợp Quốc gia. 

lcode - Nhập dữ liệu của Thư viện Quốc hội từ nước ngoài 
Mã lcode biểu thị rằng biểu ghi là của một trong các cơ quan ở hải ngoại của 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Các yếu tố mô tả tuân theo AACR2 và các đề mục 
được kiểm tra phi trực tuyến với tệp dữ liệu chuẩn bằng cách dùng MARC-
Names (trên CD-ROM). 

msc - áp dụng tiêu đề tối thiểu CONSER 
Mã msc biểu thị rằng các yếu tố mô tả theo CONSER được kiểm tra lại bởi 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc một cơ quan thành viên CONSER có thẩm 
quyền. Tất các các đề mục được kiểm tra theo tính phù hợp với tệp dữ liệu 
chuẩn, nhưng một biểu ghi chuẩn không tìm được cho một hoặc hơn một đề 
mục. 

nlc - Thư viện Quốc gia Canađa 
Mã nlc biểu thị rằng các yếu tố mô tả CONSER và đề mục được kiểm tra lại 
bởi Thư viện Quốc gia Canađa. Thư viện Quốc gia Canađa thẩm định các biểu 
ghi các ấn bản phẩm của Canađa và các biểu ghi mà Canađa quan tâm. 

nlmcopyc - Biên mục sao chép Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ 
Mã nlcopyc biểu thị rằng Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ đã sử dụng các 
biểu ghi của các cơ quan khác làm cơ sở để biên mục. Tất cả các đề mục được 
kiểm tra về tính phù hợp với tệp dữ liệu chuẩn (trừ đề mục chủ đề không lấy từ 
Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ). 

nsdp - Chương trình Dữ liệu xuất bản phẩm nhiều kỳ Quốc gia 
Mã nsdp biểu thị rằng các yếu tố dữ liệu của Mạng ISSN được Chương trình 
Dữ liệu xuất bản phẩm nhiều kỳ Quốc gia kiểm tra. NSDP thẩm định các yếu 
tố dữ liệu ISSN, các bản in của Hoa Kỳ. NSDP cũng thẩm định các định danh 
ISSN và các đề mục chủ yếu của các biểu ghi nhận được từ các trung tâm của 
Mạng ISSN ngoài trừ các bản in của Canađa đã được thẩm định bởi ISSN 
Cana®a. 
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ntccf - Tệp trích dẫn của Trung tâm dịch thuật Quốc gia của Thư viện Quốc 
hội 

Mã ntccf biểu thị rằng các yếu tố mô tả được lấy từ dữ liệu trong kho Trích 
dẫn Trung tâm Dịch thuật Quốc gia Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Các tên đề 
mục không được kiểm tra theo tệp tiêu đề chuẩn của Thư viện Quốc hội. 

pcc - Chương trình Biên mục Phối hợp 
Mã pcc biểu thị rằng biểu ghi đã được thẩm định dưới sự bảo trợ của Chương 
trình Biên mục Phối hợp. Tất cả các tên đề mục và tùng thư được kiểm tra về 
tính phù hợp theo tệp dữ liệu chuẩn và được tạo mới nếu nó chưa có. Các đề 
mục chủ đề được kiểm soát theo hình thức thẩm quyển hoặc kết hợp được hỗ 
trợ bởi tiêu đề chuẩn có liên quan.  

premarc - Dự án chuyển đổi hồi cố biểu ghi chưa có MARC của Thư viện 
Quốc hội 

Mã premarc biểu thị rằng biểu ghi được chuyển thành hình thức đọc được 
bằng máy như một phần của Dự án chuyển đổi hồi cố của Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ. Các biểu ghi gốc được sử dụng ở giai đoạn ban đầu của dự án này 
(1978-1979) là các phiếu thư mục in được lấy từ danh sách xếp giá chung, 
atlat và danh sách xếp giá bản đồ và danh sách các giá chứa tài liệu âm nhạc 
của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Sau đó, các phiếu thư mục in từ các kho khác 
nhau của LC được sử dụng như là các nguồn cho các biểu ghi chuyển đổi bổ 
sung. 

sanb - Dự án Thư mục Quốc gia Nam Phi 
Mã sanb biểu thị rằng tất cả các yếu tố mô tả và tất cả các đề mục trong biểu 
ghi đã được thẩm định để đưa vào Dự án Mục lục Quốc gia Nam Phi. 

xisds/c - ISSN Canađa không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm nhiều kỳ 

xlc - Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm 
nhiều kỳ 

xnlc - Thư viện Quốc gia Canađa không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm 
nhiều kỳ 

xnsdp - NSDP không coi tài liệu mô tả là xuất bản phẩm nhiều kỳ 
Một mã bắt đầu với chữ cái “x” biểu thị rằng một tổ chức cụ thể không coi tài 
liệu của CONSER là xuất bản phẩm nhiều kỳ tại thời điểm khi ấn phẩm được 
đánh giá để thẩm định. Tuy nhiên, nếu sự phát triển sau đó hoặc có thông tin 
đảm bảo, thì tên có thể được tái biên mục như là một xuất bản phẩm nhiều kỳ 
và biểu ghi được thẩm định. 

 

Hướng đẫn áp dụng các định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 
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Mã trường con 

Mã trưởng con $a chứa các mã thẩm định, nếu có hơn một mã được áp dụng thì 
trường con là trường lặp. 

042  ##$alc$ansdp 
042  ##$ansdp$alcd 
042 ##$alcnuc 

 

$a - Mã thẩm định 

quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Tất cả các mã đều được nhập bằng ký tự chữ  cái viết thường. 

Thứ tự của mã - Khi một xuất bản phẩm nhiều kỳ được thẩm định bởi ISSN Canađa 
hoặc NSDP chuyển vị trí xuất bản từ Canađa sang Hoa Kỳ, hoặc ngược lại, thì trách 
nhiệm đối với các yếu tố dữ liệu của Mạng ISSN được Trung tâm Mạng ISSN của nước 
mới xuất bản chịu trách nhiệm. Mã thẩm định cho cơ quan thẩm định hiện tại được bổ 
sung vào trường 042. Mã ở trường 008/20 (Trung tâm Mạng ISSN) cũng được thay đổi  
nhằm phản ánh trách nhiệm của Trung tâm Mạng ISSN hiện thời chịu trách nhiệm về 
việc cập nhật định danh. 

042 $$$anlc$aisds/c$ansdp 

LC,NSDP,NLC, hoặc ISSN Canađa có thể xem xét tư liệu sẽ là một xuất bản phẩm 
nhiều kỳ trong khi một trong số các cơ quan khác không công nhận như vầy. Sau đó 
trường có thể chứa một mã bắt đầu bằng chữ “x” và một mã không bắt đầu bằng chữ 
“x”. 

042 ##$anspd$axlc 

 

lịch sử dịnh danh nội dung 

$a Mã thẩm định 

nst Tên xuất bản phẩm nhiều  kỳ mới (SE) [lỗi thời] 
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043   Mã khu vực địa lý (KL)

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a Mã khu vực địa lý (L) 
$b Mã khu vực địa lý địa phương 

(L) 
$2 Nguồn mã khu vực địa lý cục 

bộ (L) 

$6 Liên kết (KL) 
$8 Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa ba mã khu vực địa lý MARC để mô tả khu vực địa lý đi kèm 
với biểu ghi thư mục. Một cách xác định mã khu vực địa lý chính xác hơn đi kèm với 
biểu ghi thư mục có thể được chứa ở trường 052 (Mã phân loại địa lý). Nguồn của mã 
này là Danh mục Mã MARC cho khu vực địa lý do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bảo trì. 
Trường con $b có thể được sử dụng để mở rộng một mã khu vực địa lý. 

Sự lựa chọn mã khu vực địa lý thường dựa trên tên địa lý và/hoặc tiểu phân mục 
ở các trường tiêu đề bổ sung 6XX và trường từ chỉ mục. Các mã khu vực địa lý được 
ghi ở trường 043 theo thứ tự quan trọng mà về tổng thể cũng giống thứ tự ở trường con 
tên địa lý và/hoặc tiểu phân mục ở các trường 6XX. 

Nguồn mã ở trường con $a là Danh mục Mã MARC cho khu vực địa lý do Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ bảo trì. Nguồn cho mã khu vực địa lý cục bộ ở trường con $b 
được chỉ ra ở trường con #2. 

 hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa một mã MARC bảy ký tự để mô tả khu vực địa lý. Mỗi mã 
khu vực địa lý đi kèm với tư liệu chứa ở một trường con $a riêng biệt. 

043 ##$am-us--- $ae-ft---$aa-ja--- 
 [Biểu ghi đại diện cho tài liệu liên quan tới Hoa Kỳ, Pháp và Nhật 

Bản] 
 
043 ##$anl--- 
 [Biểu ghi đại diện cho tài liệu liên quan tới vùng hồ lớn] 

$a - Mã khu vực địa lý 
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043 ##$afw--- 
 [Biểu ghi đại diện cho tài liệu liên quan tới Tây Phi] 
 
043 ##$aa-np--- 
 [Biểu ghi đại diện cho tài liệu liên quan tới Nepal] 
 
043 ##$an-us-md--- 
 [Biểu ghi đại diện cho tư liệu liên quan tới Maryland] 
 
043 ##$an-us--- $an-usm--- 
 [Bộ sưu tập các biểu ghi về thuyền chạy bằng hơi nước liên quan tới 

việc điều hành tầu hơi nước ở Ohio và thung lũng Mississippi] 

Trường con $b chứa một mã khu vực địa lý cục bộ. Mã được hình thành bằng 
cách gắn một mã địa phương bộ nhỏ hơn vào một mã khu vực địa lý đã có. Mỗi 
mã khu vực địa lý địa phương đi kèm với một tư liệu được ghi ở trường con $b 
riêng biệt. Chuẩn mã khu vực địa lý cũng được đưa vào trường con $a để trao đổi 
và thông hiểu quốc tế. 

043 ##$as-bl---$bs=bl-ba$2<nguồn mã cục bộ> 
 [Biểu ghi đại diện cho tài liệu liên quan tới Bang Bahia ở Braxin.] 

Trường con $2 chứa một mã xác định nguồn mà từ đó mã khu vực địa lý địa 
phương được xác định. Trường con này chỉ được sử dụng khi trường con $b được 
sử dụng để xác định một mã khu vực địa lý địa phương. Mã sẽ được sử dụng ở 
trường con này được liệt kê trong Danh mục mã MARCcho người biên tập, nguồn 
và quy ước mô tả. 

Xem mô tả trường các trường con này ở Phụ lục A. 

 

$b - Mã khu vực địa lý địa phương 

$2 - Nguồn mã khu vực địa lý cục bộ 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Cấu trúc - Tất cả các ký tự chữ cái được nhập dưới dạng chữ thường. Dấu gạch nối, 
dấu gạch ngang được nhập vào biểu ghi MARC. Dấu gạch ngang không cần phải nhập; 
vì nó có thể được hệ thống tạo ra. Một mô tả chi tiết cấu trúc và sử dụng mã khu vực 
địa lý có trong Danh mục mã MARC cho khu vực địa lý. 
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044   Mã nước xuất bản/sản xuất (KL) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định  

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a Mã nước xuất bản/sản xuất (L) 
$b Mã thực thể địa lý nhỏ hơn (L) 
$c Mã thực thể địa lý nhỏ hơn của 

ISO (L) 

$2 Nguồn mã thực thể địa lý nhỏ 
hơn (L) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa mã MARC hai hoặc ba ký tự biểu thị nước xuất bản hoặc sản 
xuất một tài liệu khi trường 008/15-17 (Nơi xuất bản, sản xuất, hoặc thực hiện) không 
đủ để cho biết thông tin đầy đủ cho một tư liệu xuất bản hoặc sản xuất ở hơn một nước. 
Nguồn của mã MARC là Danh mục mã MARC cho tên nước do Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ bảo trì. Mã thực thể địa lý nhỏ hơn đã xác định có thể được ghi ở trường con $b khi 
muốn chỉ một thực thể địa lý nhỏ hơn nước mà nguồn mô tả được chỉ ở trường con $2. 
Trường con $c có thể được sử dụng để gán các mã thực thể địa lý nhỏ hơn từ danh sách 
mã của ISO 3166-2. 

Trường này được sử dụng chung với trường 008/15-17 (Nơi xuất bản , sản xuất 
hoặc thực hiện). Mã ở trường 008/15-17 được ghi ở lần lặp thứ nhất của trường con $a 
trong trường 044. 

hướng dẫn áp dụng các danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã MARC của nước xuất bản hoặc sản xuất tài liệu. Mã của 
mỗi nước được ghi tách biệt ở trường con $a. Mã xuất hiện ở trường 008/15-17 là 
mã thứ nhất của trường con $a. 

 
008/15-17 it# 
044 ##$ait$afr$asp 
 [Italia, Pháp và Tây Ban Nha là các nước đồng xuất bản.] 
 
008/15-17 xxk 

$a - Mã nước xuất bản/sản xuất 
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245 00$aLife on earth.$pThe swarming hordes$h[videorecording] 
/$cproduced by British Broadcasting Corporation in association with 
Warner Brothers. 

044 ##$axxk$axxu 
 [Anh và Mỹ là hai nước đồng xuất bản.] 

Trường con $b chứa một mã cục bộ cho một thực thể địa lý nhỏ hơn. 

 
008/15-17 at# 
044 ##$aat#$bxna$2<nguồn mã cục bộ> 
  [Cơ quan biên mục chọn nơi xuất bản là New South Wales.] 

Trường con $c chứa một mã địa lý nhỏ hơn từ mã nước và các đơn vị địa lý nhỏ 
hơn lấy từ Tiêu chuẩn Quốc tế. Mã tên nước và tên vùng nhỏ hơn: Phần 2, mã 
vùng nhỏ hơn  (ISO 3166-2). 

 

008/15-17 sz 
044 ##$asz#$cCH-ZH 
 [Cơ quan biên mục chọn nơi xuất bản là Zurixh bằng mã ISO 3166-

2.] 

Trường con $2 chứa mã xác định nguồn mà từ đó mã địa lý địa phương được xác 
định. Trường con này chỉ được sử dụng khi trường con $b được sử dụng để chỉ 
mã khu vực địa lý địa phương. Mã được dùng trong trường con được liệt kê trong 
Danh mục mã MARC về người biên tập, nguồn và các quy ước mô tả. 

 
008/15-17 at# 
044 ##$aat#$bqeq$2<nguồn mã cục bộ> 
 [Cơ quan biên mục chọn thể hiện nơi xuất bản là Queensland.] 

Xem mô tả trường các trường con này ở Phụ lục A. 

 

$b - Mã thực thể địa lý nhỏ hơn 

$c - Mã thực thể địa lý nhỏ hơn của ISO 

$2 - Nguồn mã thực thể địa lý nhỏ hơn 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Tất cả các mã đều được viết bằng ký tự chữ  cái viết thường. 

Độ dài - Đối với các mã có hai ký tự, khoảng trống (#) được bỏ qua. 
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045   Thời kỳ của nội dung (KL) 

Chỉ thị 1  
Loại thời kỳ trong trường con $b 

hoặc $c 
# Không có trường con $b 

hoặc $c  
0 Năm tháng/thời gian đơn  
1 Nhiều năm tháng/thời gian 
2 Dãy năm tháng/thời gian 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định  
 
 
 
 

 

Mã trường con 
$a - Mã thời kỳ (L) 
$b - Định dạng 9999 cho thời kỳ 

trước công nguyên đến sau 
công nguyên (L) 

$c - Định dạng  9999 cho thời kỳ 
tiền trước công nguyên (L) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa mã thời kỳ của thời gian (trường con $a) và/hoặc một thời kỳ 
định dạng (trường con $b hoặc $c) đi kèm với tài liệu được mô tả trong một biểu ghi 
thư mục. Mã thời kỳ ở trường con $a được lấy từ danh sách B.C (trước Công nguyên) và 
hoặc C.E. (sau công nguyên) ở Bảng Mã Thời kỳ có trong mô tả của trường con $a. 

Đối với sách và xuất bản phẩm nhiều kỳ, trường này cho biết thời kỳ được thể 
hiện trong nội dung của một tài liệu (thí dụ, lịch sử của thế kỷ 16 sẽ được mã là 045 
##$at-t hoặc 045 2#$bd1500$bd1599). 

Đối với bộ sưu tập gồm nhiều loại tài liệu, trường này cho biết thời kỳ mà bộ 
sưu tập bao quát. 

Đối với các tệp máy tính. Trường này cho biết thời kỳ mà dữ liệu của tệp bao 
trùm (thí dụ, một tệp dữ liệu chứa các số liệu thống kê cho thời kỳ 1950-1960 sẽ được 
mã là 045 ##$ax5x6). 

Đối với tài liệu bản đồ, trường này cho biết năm mà tư liệu mô tả, có nghĩa là 
năm hiện trạng. Một bản đồ thành phố Rome năm 50 trước  công nguyên xuất bản hiện 
nay sẽ được mã cho thời gian trước công nghuyên. Một bản đồ viễn thám miêu tả hình 
ảnh mà vệ tinh đã ghi đuợc thì sẽ đựợc mã cho thời gian mà vệ tinh chụp đuợc.  

Đối với các bản nhạc in và tài liệu ghi âm, trường này cho biết thời kỳ sáng 
tác và sẽ thường liên quan tới ngày tháng năm sáng tác. Nếu thời gian sáng tác chính 
xác không xác định được thì một năm tháng gần đúng (hoặc một quãng thời gian) hoặc 
năm tháng của nhà soạn nhạc được sử dụng. 

Đối với phim ảnh và ghi hình, trường này cho biết thời kỳ mô tả trên phim (thí 
dụ, một phim video tư liệu về lịch sử ngành công nghiệp rượu bia ở Wisconsin vào thời 
kỳ 1900-1986 sẽ được mã là 045 2#$bd1900$bd1986). 
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Đối với các đồ hoạ hai chiều không chiếu, trường này cho biết thời kỳ mô tả 
trên đồ hoạ (thí dụ, một bộ sưu tập ảnh từ năm 1870 đến năm 1930 sẽ được mã là 045 
##$aw7x3). 

Đối với vật thể nhân tạo, trường này cho biết thời kỳ mà nội dung tư liệu bao 
trùm (thí dụ một mô hình xưởng sửa chữa ôtô những năm 1920-1930 sẽ được mã là 045 
##$ax2x3). 

Đối với các đối tượng xuất hiện tự nhiên, trường này cho biết thời kỳ của nội 
dung, có nghĩa là thời gian mà tư liệu đó được tạo ra (thí dụ, một hốc tinh (địa chất) sẽ 
được mã cho thời kỳ mà nó hình thành).  

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết liệu trường con $b hoặc $c có ở trường này và 
khi trường con $b hoặc $c có giá trị thì chứa loại thời kỳ mà tư liệu bao phủ. Các 
giá trị được nhận biết bằng năm tháng/thời gian đơn lẻ, đa năm tháng/thời gian và 
dãy năm tháng/thời gian. 

# - Không có trường con $b hoặc $c  
Giá trị khoảng trống (#) cho biết rằng không có cả trường con $b lẫn trường 
con $c. 

651 #0$aAi CËp$x§iÒu kiện kinh tÕ$y đến 332 B.C 
045 ##$aa0d6 

0 - Năm tháng/thời gian đơn lẻ 
Giá trị 0 cho biết có trường con $b và/hoặc trường con $c và trường con này 
chứa một giá trị năm tháng/thời gian đơn lẻ 

650 #0$aDầu khí học mặt trăng 
045 0#$c2500000000 

1 - Nhiều năm tháng/thời gian 
Giá trị 1 cho biết có nhiều trường con $b và/hoặc $c, mỗi trường chứa một 
năm tháng/thời gian. (Một dãy năm tháng/thời gian được xác định bằng giá 
trị2.) 

045 1#$bd1972$bd1975 
 [năm 1972 và năm 1975] 

2 - Dãy năm tháng/thời gian 
Giá trị 2 cho biết có hai trường con $b và/hoặc trường con $c và chúng chứa 
một dãy năm tháng/thời gian. (Nhiều năm tháng/thời gian được xác định bởi 
giá trị 1.) 

650 #0$aChiÕn dịch Shenandoah Valley, 1864 (May-August) 
045 2#$d186405#bd186408 
 
650 #0$aV¨n hãa Aurignacian 
045  2#$c25000$c15000 

Chỉ thị 1 - Loại thời kỳ trong trường con $b hoặc $c 
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Chỉ thị 2 

$a - Mã thời kỳ  

Chỉ thị 2 không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa bốn ký tự gồm cả số và chữ cái lấy từ Bảng mã thời kỳ trước 
công nguyên và thời kỳ sau công nguyên. Mỗi thời kỳ đi kèm với một đề mục 
được chứa ở một trường con $a riêng biệt. 

Bảng mã thời kỳ 

B.C. (Thời kỳ trước Công nguyên) C.E. (Thời kỳ sau công 
nguyên) 

Mã Thời kỳ Mã Thời kỳ 

A0 Trước năm 2999 (Thêm 0,1,2 ... 9 vào mỗi ký tự 
chữ cái biểu thị thập kỷ) 

b0 2999-2900 e -  1-99 
b1 2899-2800 f - 100-199 
b2 2799-2700 g - 200-299 
b3 2699-2600 h - 300-399 
b4 2599-2500 i - 400-499 
b5 2499-2400 j - 500-599 
b6 2399-2300 k - 600-699 
b7 2299-2200 l - 700-799 
b8 2199-2100 m - 800-899 
b9 2099-2000 n - 900-999 
c0 1999-1900 o - 1000-1099 
c1 1899-1800 p -  1100-1199 
c2 1799-1700 q - 1200-1299 
c3 1699-1600 r - 1300-1399 
c4 1599-1500 s - 1400-1499 
c5 1499-1400 t - 1500-1599 
c6 1399-1300 u - 1600-1699 
c7 1299-1200 v - 1700-1799 
c8 1199-1100 w - 1800-1899 
c9 1099=1000 x - 1900-1999 
d0 999-900 y - 2000-2099 
d1 899-800   
d2 799-700   
d3 699-600   
d4 599-500   
d5 499-400   
d6 399-300   
d7 299-200   
d8 199-100   
d9 99-1   

 

Đối với các năm trước công nguyên, các ký tự chữ cái viết thường đại diện cho 
thiên niên kỷ và ký tự số đại diện cho thế kỷ. Nếu không biết thế kỷ, một dấu 

- 391 - 



 

gạch ngang (-) được sử dụng thay cho một chữ số. Một thế kỷ đơn lẻ hoặc một 
giai đoạn trong thế kỷ được mã hoá bằng cách lặp mã hai ký từ phù hợp để tạo ra 
bốn ký cần có. 

651 #0$aLa M·$xLÞch sö$yCéng hòa, 265-30 B.C 
045 ##$ad7d9 
 
650 #0$aThời kỳ đồ đồng 
045 ##$aa-c- 
 [3000-1000 năm trước Công nguyên] 
  
651 b/0$aAi CËp$xLÞch sö$yTriÒu đại 18, ca. 1570-1320 B.C. 
045 ##$ac4c6 

Đối với năm tháng sau Công nguyên, các ký tự chữ cái viết thường đại diện cho 
thế kỷ. Một số (0-9) được bổ sung để thể hiện thập kỷ. Nếu không biết thập kỷ, 
thì một dấu gạch ngang (-) được sử dụng thay cho một chữ số.  

Một năm đơn lẻ hoặc một giai đoạn trong một thập kỷ được mã hoá bằng cách 
lặp mã hai ký tự phù hợp dÓ tạo ra bốn ký tự cần có. 

651 #0$aAnh$xLÞch sö$yThêi kú Medieval, 1066-1485 
045 ##$ao6s8 
 
650 #0$aVụ thảm họa nhà máy Bhopal Union Carbide, Bhopal, ấn Độ, 

1984 
045 ##$ax8x8 
 
650 #0$aVăn minh, Hiện đại$ythế kỷ 20 
045 ##$ax-x- 
 
650 #0$aVăn học Catalan$ythế kỷ 16 - 18 
045 ##$ad8h2 
 
651 #0$aHy L¹p$xLÞch sö$y146 B.C.-323 A.D. 
045 ##$ad8h2 
 
650 #0$aThế kỷ 21$xDự báo 
045 ##$ay-y- 

Trường con $b chứa một thời kỳ đặc biệt được định danh là yyyymmddhh  được 
đặt trước một mã c chỉ niên đại trước Công nguyên ; d cho niên đại Sau Công 
nguyên. Niên đại và năm là yếu tố bắt buộc; tháng, ngày và giờ là không bắt 
buộc. 

- thời đại được biểu thị bằng mã: c (B.C), d (C.E.) 

- năm được biểu thị bằng bốn chữ số (từ 0000 đến 9999) căn đều về bên phải; giá 
trị không sử dụng chứa số không (0). 

- tháng được biểu thị bằng hai chữ số (từ 01 đến 12) căn đều bên phải; giá trị 
không sử dụng chứa số không (0); 

- ngày được biểu thị  bằng hai chữ số (từ 01 đến 31) căn đều bên phải; giá trị 
không sử dụng chứa số không (0); 

$b - Định dạng 9999 cho thời kỳ trước công nguyên đến sau công nguyên  
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- giờ được biểu thị bằng hai chữ số thể hiện đồng hồ 24 giờ (từ 00 đến 23) căn lề 
bên phải; giá trị không sử dụng chứa số không (0). 

Chỉ thị 1 có giá trị từ 0 -2 đặc tả liệu thời kỳ trong trường con $b là một năm 
tháng, đa năm tháng, hoặc một dãy năm tháng. Mỗi dãy số 9999 trước Công 
nguyên cho đến thời kỳ sau Công nguyên đi kèm với đề mục được chứa trong 
trường con $b đơn lẻ. 

651 #0$aPh¸p$xLÞch sö$yC¸ch mạng, 1791-1797. 
045 2#$bd1791$bd1797 
 
651 #0$aNhật Bản$xLịch sử$ySự kiện tháng Hai, 1936 (26/2) 
045 0$$bd19360226 
 
651 #0$aTrung Quèc$xLÞch sö$y221 B.C.-960 A.D 
045 2#$ad7n6#bc0221$bd0960 

Trường con $c chứa một thời kỳ được định dạng gồm nhiều ký tự chữ số cần thiết 
phải có để biểu thị số năm trước Công nguyên. Chỉ thị 1 có giá trị từ 0-2 đặc tả 
liệu thời kỳ ở trường con $c là năm tháng đơn lẻ, đa năm tháng hoặc một dãy 
năm tháng. Mỗi thời kỳ tiền trước công nguyên 9999 đi kèm với đề mục được 
chứa riêng lẻ trong trường con $c. 

#0$aĐịa lý, Địa tầng học$yTrung kỷ 
045 2#$c225000000$c70000000 

Xem mô tả các trường con này ở Phụ lục A. 

 

$c - Định dạng  9999 cho thời kỳ tiền trước công nguyên  

$6 - Liên kết  

$8 - liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Dấu ngắt - Không có dấu ngắt được sử dụng ở trường 045. 

Thứ tự trường con - Trường con $c (Định dạng tiền-9999 cho thời kỳ trước Công 
nguyên) được nhập trước trường con $b (Định dạng 9999 cho thời kỳ trước Công 
nguyên đến thời kỳ sau Công nguyên). 

 

lịch sử định danh nội dung 
Chỉ thị 1 - Dạng thời kỳ ở trường con $b hoặc $c (mới, 1979) 

$b Năm tháng/thời gian theo thứ tự thời gian (mới , 1979) 

$b  Thời kỳ 9999 trước Công nguyên đến sau Công nguyên, định dạng (tái 
định nghĩa, 1987) 

$c Thời kỳ tiền -9999 trước Công nguyên, định dạng (mới 1987) 
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Trường con $b được định nghĩa lại cho thời kỳ 9999 trước Công nguyên đến  
sau Công nguyên khi trường con $c được định nghĩa cho thời kỳ trước Công nguyên vào 
năm 1987. Trước thời gian đó, tất cả năm tháng/thời gian được chứa ở trường con $b. 
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046   Năm tháng đặc biệt mã hoá (KL) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a Dạng mã năm tháng (KL) 

 Các mã 
t Năm tháng xuất bản và đăng 

ký bản quyền 
i Năm tháng của bộ sưu tập 
k Kích thước bộ sưu tập 
m Nhiều năm tháng 
n Năm tháng không biết 
p Năm tháng phân phối/phát 

hành và sản xuất/ghi âm  
q Năm tháng đang nghi vấn 
r Năm tháng tái phát hành và 

năm tháng xuất bản đầu tiên 

s Năm tháng đơn/ năm tháng 
gần đúng 

x  Năm tháng không chính 
xác 

$b Năm tháng 1 (trước Công 
nguyên) (KL) 

$c Năm tháng 1 (sau công 
nguyên) (KL) 

$d Năm tháng 2 (trước công 
nguyên) (KL) 

$e Năm tháng 2 (sau Công 
nguyên) (KL) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa năm tháng của một tài liệu mà không thể ghi được vào trường 
008/06-14 (Dạng năm tháng/Tình trạng xuất bản, Năm tháng 1, năm tháng 2) bởi vì tài 
liệu này chứa thông tin gồm một hoặc nhiều số liệu năm tháng trước công nguyên hoặc 
năm tháng không chính xác. Khi trường 046 được sử dụng cho năm tháng trước Công 
nguyên, trường 008/06 được xác định là mã b (không có năm tháng; năm tháng trước 
công nguyên) và trường 008/07-10 và 008/11-14 chứa các khoảng trống (####). Khi 
trường 046 được sử dụng cho năm tháng không chính xác, trường 008/06 được mã cho 
dạng năm tháng chính xác và trường 008/07-10 và 008/11-14 chứa năm tháng chính 
xác. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Hướng dẫn về việc chuyển tả năm tháng ở các trường con $b, $c, $d và $e về cơ 
bản là giống như hướng dẫn ở trường 008/06 (Dạng năm tháng/tình trạng xuất bản), 
008/07-10 (năm tháng 1) và 008/11-14 (năm tháng 2), ngoại trừ năm tháng không 
chính xác và năm tháng trước Công nguyên có thể chỉ được ghi ở trường 046. 

Thứ tự thời gian các mã (tài liệu chuyên khảo) 

Khi một hoặc nhiều hơn mã áp dụng cho năm tháng liên quan tới một tài liệu 
thư mục, hãy sử dụng bảng dưới đây để xác định mã phù hợp để sử dụng. Các mã liệt 
kê ở mỗi cột là theo thứ tự thời gian với mã được liệt kê trước có thời gian lâu hơn đối 
với các mã sau đó. Cột bên trái bao quát các tài liệu có nhiều phần và dữ liệu dạng một 
quãng thời gian là cần thiết. 

- 395 - 



 

Tài liệu một phần /nhiều phần kết thúc trong một năm 

r Năm tháng tái bản và năm tháng xuất bản đầu tiên 

s Năm tháng đơn  

p Năm tháng sản xuất và phát hành 

t Năm tháng xuất bản và bản quyền    

x Năm tháng không chính xác 

q Năm tháng còn nghi vấn 

n Không biết năm tháng 

 

Bộ sưu tập/ tài liệu nhiều phần kết thúc trong thời gian nhiều hơn một năm 

i Năm tháng trọn vẹn (hoàn thành sưu tập) 

k Năm tháng chính 

r Năm tháng tái bản và năm xuất bản đầu tiên 

m Nhiều năm tháng 

t Năm tháng xuất bản và bản quyền 

x Năm tháng không chính xác 

n Không biết năm tháng 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị là không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa một mã xác định dạng năm tháng được nhập ở trường 046. 

046 ##$ak$b1000$d500 
046 ##$aq$b250$e100 
 
046 ##$ax$c1693$e1639 

Trường con $b chứa năm tháng 1 trước Công nguyên (B.C) (dạng năm tháng 
thường được ghi ở trường 008/07-10). 

046 ##$as$b245 
 [Một đồng xu có từ năm 245 trước Công nguyên] 

$a - Dạng mã năm tháng 

 

$b - Năm tháng 1 (năm trước công nguyên) 
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$c - Năm tháng 1 (Sau Công nguyên) 

 

$d - Năm tháng 2 (Trước Công nguyên) 

 

$e - Năm tháng 2 (Năm tháng sau Công nguyên) 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Trường con $c chứa Ngày 1 đương thời (dạng năm tháng thường ghi ở trường 
008/07-10). Trong trường hợp ngày 1 không chính xác, mã ngày không chính xác 
được ghi ở trường 046 trong khi ngày chính xác được ghi ở trường 008/07-10. 

046 ##$ar$c1936$d210  
 [Một bản sao năm 1936 của một bức tượng La Mã từ năm 210 trước 

Công nguyên.]    
046 ##$ax$c1703 
 [Năm tháng 1 sau Công nguyên không chính xác; năm tháng 1 chính 

xác “1730” được nhập ở trường 008/07-10] 

Trường con $d chứa năm tháng 2 trước Công nguyên (dạng năm tháng thường 
được ghi ở trường 008/11-14). 

046 ##$aq$b299$d200 
 [Một bức tượng có niên đại từ một thời gian nào đó ở thể kỷ thứ 3 

trước Công nguyên] 

Trường con $e chứa một Năm tháng 2 sau Công nguyên (dạng năm tháng thường 
được ghi ở trường 008/11-14). Trong trường hợp một năm tháng 2 không chính 
xác, năm tháng không chính xác được ghi ở trường 046 trong khi năm tháng 
chính xác được ghi ở trường 008/11-14. 

046 ##$ai$b99$e99 
 [Một bộ sưu tập bát. Năm tháng trọn vẹn bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất 

trước Công nguyên đến những năm cuối của thế kỷ thứ nhất sau Công 
nguyên] 

046 ##$ax$e1939 
 [Thời gian 2 không chính xác của một tư liệu nhiều phần xuất bản 

trong khoảng 1990 và 1993; Ngày chính xác �1993� được ghi ở 
trường 008/11-14] 

Xem mô tả các trường con này ở Phụ lục A, 
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quy ước nhập dữ liệu 

Độ dài của thời gian - Khi nhập dữ liệu vào trường con $b, $c, $d và $e không nhất 
thiết phải đủ 4 ký tự số, không phẳng lề bên phải và không thêm chữ số 0. 

Thứ tự ưu tiên của các trường con - trường con năm tháng 1 ($b hoặc $c) đứng trước 
trường con năm tháng 2 ($d hoặc $e).  

 

lịch sử định danh nội dung 

$a Dạng mã năm tháng  

$c   Năm tháng thực tế và năm tháng đăng ký bản quyền (BK CF MP MU 
VM) (LỖI ThờI) 

Trước khi mã t (Ngày tháng xuất bản và đăng ký bản quyền) được xác định vào 
năm 1995, mã c được sử dụng. Việc sử dụng mã c cho ngày tháng xuất bản và đăng ký 
bản quyền bị lỗi thời vì chỉ một định nghĩa của mã c được sử dụng ở trường 008/06 
(Dạng năm tháng/hiện trạng xuất bản). 
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047   Mã thể loại sáng tác nhạc (KL) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a Mã thể loại sáng tác nhạc (L) 
$8  Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa mã hai ký tự chữ cái để mô tả thể loại sáng tác nhạc và được 
sử dụng khi ký tự thứ 18 và 19 (Hình thức sáng tác) của trường 008 (Các yếu tố dữ liệu 
có độ dài cố định) chứa mã mu đối với đa thể loại âm nhạc. Các mã riêng lẻ được mô tả 
trong trường 047 ở các trường con $a riêng biệt. Các mã được sử dụng ở trường này 
được liệt kê ở trường 008/18-19. Các mã được ghi theo trật tự tầm quan trọng của tư 
liệu đang được mô tả. Mã của thể loại sáng tác quan trọng nhất được mô tả đầu tiên.  

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã thể loại sáng tác nhạc. 

008/18-19 mu 
047 ##$aor$act 
 [Oratorios và Cantat.] 
 
008/18-19 mu 
047 ##$arg$app 
 [Nhan đề là Paul Jacobs chơi nhạc blue, balat và racatim.] 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$a - Mã thể loại sáng tác nhạc 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Tất cả các mã đều được ghi bằng các ký tự chữ cái viết thường. 
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048   Mã số lượng nhạc cụ hoặc giọng ca (L) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a Người biểu diễn hoặc đoàn văn 

công (L) 
$b Người đơn ca (solo) (L) 

$8  Liên kết trường và số thứ tự 
(L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa thông tin đặc tả dưới hình thức mã hoá nhạc cụ biểu diễn của 
một sáng tác nhạc. Mã mô tả các loại nhạc cụ và phối âm khác nhau được liệt kê ở 
trường này. Trường 048 cũng chứa số lượng bè biểu thị bằng hai chữ số liền ngay sau 
mã mô tả nhạc cụ hoặc giọng ca (Thí dụ, va02, một sáng tác có hai bè Voices - 
Soprano). Số lượng bè có thể bỏ qua nếu không đặc trưng. Chức năng của nhạc công và 
ca sĩ  được thể hiện qua việc chọn lựa mã trường con. 

Trường là lặp khi việc phối nhạc cho các sáng tác riêng rẽ dưới dạng xuất bản 
phẩm hoặc bản viết tay và hoặc các băng ghi âm được ghi lại. 

hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung 

Trường 048 được ghi bất cứ khi nào một sự trình bày nhạc cụ biểu diễn xuất 
hiện trên nhan đề gộp (uniform), nhan đề, chú giải về nhạc cụ, hoặc đề mục chủ đề. 
Trường 048 là trường lặp khi có hơn một nhạc cụ biểu diễn. Nhưng chỉ sử dụng nhiều 
nhất năm trường riêng biệt. 

Nếu nhạc cụ không được thể hiện rõ trong tư liệu và không thể suy luận được 
thì trường 048 không được áp dụng. Các loại nhạc mà nhạc cụ biểu diễn không được 
thể hiện rõ bao gồm opera, nhạc kịch hài, các bài dân ca, thánh ca, các sách bài hát của 
nhà trường và các băng ghi âm các bài nhạc phổ biến. Trong nhiều trường hợp, thông 
tin có ở vị trí ký tự 18 và 19 (hình thức sáng tác) ở trường 008 (Các yếu tố dữ liệu có độ 
dài cố định), trường 047 và các đề mục chủ đề cũng sẽ cung cấp điểm truy cập có ích. 

Mã được nhập theo trật tổng phổ và nếu có thể các mã cho người đơn ca hoặc 
lĩnh xướng được ghi đầu tiên. Mỗi mã có thể được thể hiện bằng một số hai chữ số (01-
99) biểu thị số lượng các bè hoặc người biểu diễn. Một ngoại lệ được áp dụng cho một 
màn đồng diễn lớn được thể hiện bởi hơn một ban nhạc như vậy được đặc tả. 

Trường hợp đặc biệt 

Sự trình bày các mã là chỉ dành cho tác phẩm đang được mô tả chứ không cho 
hình thức ban đầu. 

Một nhạc cụ độc tấu được mã hoá như một người biểu diễn (trường con $a) chứ 
không phải cho đơn ca hoặc người lĩnh xướng (trường con $b). 
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Nếu nhạc công sử dụng hơn một nhạc cụ trong bản sáng tác thì sử dụng tên đầu 
tiên của nhạc cụ được mô tả. Nếu có thể xác định được nhạc cụ chính thì mã hoá cho 
nhạc cụ đó. 

Đối với bộ gõ, dù có một hoặc nhiều hơn người biểu diễn thì chọn số lượng 
người biểu diễn để mã hoá chứ không phải là số lượng nhạc cụ. 

Đối với kịch độc diễn, hoặc với các tác phẩm kể truyện, thì sử dụng mã cho 
giọng không đặc trưng (vn) để mô tả người kể truyện hoặc phát biểu. 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã chữ cái hai ký tự để mô tả người biểu diễn hay đoàn văn 
công và nếu có thể, một số hai chữ số đặc tả số lượng bè. 

048 ##$aka01$asa01$asc01 
 [Piano trio.] 
 
048 ##$bvi01$aka01 
 [Hát và piano.] 
 
048 ##$aka01 
048 ##$akb01 
 [Piano hoặc đàn ooc gan.] 
 
048 ##$boe01$a01 
 [Bản concerto dùng dàn múa với dàn nhạc] 

Trường con $b chứa mã hai ký tự chữ cái để mô tả người đơn ca, và nếu có thể 
một số hai chữ số được dùng để mô tả số lượng bè. 

048 ##$bva02$bvc01$bvd01$bvt02$aca04$aoc 
 [Người đơn ca (SSATBB), đồng ca (SATB) và dàn nhạc dây.] 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

Mã nhạc cụ hoặc giọng ca 
ba Kèn Co 
bb Kèn Trompet 
bc Kèn Cornet 
bd Kèn Trombone 
be Kèn Tuba 
bf Kèn Baritone 
bn Kèn không đặc trưng  

bu Kèn chưa biết 
by Kèn dân tộc 
bz Các loại kèn khác 
  
ca Dàn đồng ca  - hỗn hợp 
cb Dàn đồng ca - phụ nữ 
cc Dàn đồng ca - nam giới 

$a - Người biểu diễn hoặc đoàn văn công 

$b - Người đơn ca (solo) 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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cd Dàn đồng ca - trẻ em 
cn Dàn đồng ca - không đặc trưng 
cu Dàn đồng ca - không biết 
cy Dàn đồng ca - dân tộc 
 
ea Nhạc cụ điện tử - tổng hợp 
eb Điện tử - băng 
ec Điện tử - máy tính 
ed Điện tử - Ondes Martinot 
en Điện tử - không đặc trưng 
eu Điện tử - không biết 
ez Điện tử - các loại khác 
 
ka Bàn phím - Piano 
kb Bàn phím - organ 
kc Bàn phím - đàn Harpsichord 
kd Bàn phím - đàn Clavichord 
ke Bàn phím - đàn Continuo 
kf Bàn phím - đàn Celeste 
kn Bàn phím - đàn không đặc trưng 
ku Bàn phím - đàn không biết 
ky Bàn phím - đàn dân tộc 
kz Bàn phím - các loại nhạc cụ 
khác 
 
oa - Dàn nhạc lớn - Dàn nhạc đầy đủ 
ob - Dàn nhạc lớn - Dàn nhạc thính 
phòng 
oc - Dàn nhạc lớn - Dàn nhạc dây  
od - Dàn nhạc lớn - Ban nhạc 
oe - Dàn nhạc lớn - Dàn nhạc múa  
of - Dàn nhạc lớn - Ban nhạc kèn đồng 
(Ban nhạc kèn đồng co hoặc không có 
nhạc gõ)  
on - Dàn nhạc lớn - Không đặc trưng  
ou - Dàn nhạc lớn - không biết 
oy - Dàn nhạc lớn - dân tộc 
oz - Dàn nhạc lớn - các loại khác 
 
pa - Bộ gõ- Timpani  
pb - Bộ gõ - Xylophone  
pc - Bộ gõ - Marimba  
pd - Bộ gõ - Trống 
pn - Bộ gõ - Không đặc trưng  
py - Bộ gõ - Dân tộc 
pz - Bộ gõ - Các loại khác 
 
sa - Bộ dây, kéo - Violin  
sb - Bộ dây, kéo -Viola  
sc - Bộ dây, kéo - Violoncello  
sd - Bộ dây, kéo - Double bass  

se - Bộ dây, kéo - Viol  
sf - Bộ dây, kéo - Viola d'amore  
sg - Bộ dây, kéo - Viola da gamba  
sn - Bộ dây, kéo - Không đặc trưng  
su - Bộ dây, kéo - Không biết 
sy - Bộ dây, kéo - Dân tộc 
sz - Bộ dây, kéo - Khác 
 
ta - Bộ dây, gẩy- Harp  
tb - Bộ dây, gẩy - Ghita 
tc - Bộ dây, gẩy - Lute  
td - Bộ dây, gẩy - Mandolin  
tn - Bộ dây, gẩy - Không đặc trưng 
tu - Bộ dây, gẩy - Không biết 
ty - Bộ dây, gẩy - Dân tộc 
tz - Bộ dây, gẩy - Khác 
va - Giọng ca - Giọng nữ cao (Soprano) 
vb - Giọng ca - Giọng nữ trung 
(Mesoprano) 
vc - Giọng ca - Giọng nữ trầm (Alto) 
vd - Giọng ca - Giọng nam cao (Tenor) 
ve - Giọng ca - Giọng nam trung 
(Bantone) 
vf - Giọng ca - Giọng nam trầm (Bass) 
vg - Giọng ca - Giọng nam cao 
(Counter tenor) 
vh - Giọng ca - giọng cao 
ovi - Giọng ca - giọng trung 
vj - Giọng ca - Giọng thấp 
vn - Giọng ca - Không đặc trưng 
vu - Giọng ca - Không biết 
vy - Giọng ca - Dân tộc 
 
wa - Bộ gỗ- Sáo   
wb - Bộ gỗ - Kèn Oboa  
wc - Bộ gỗ - Clarinet  
wd - Bộ gỗ - Kèn fagốt 
we - Bộ gỗ - Sáo kim 
wf - Bộ gỗ - Kèn co 
 
wg - Bộ gỗ - clarinet bằng đồng  
wh - Bộ gỗ - Sáo Recorder 
wi - Bộ gỗ - Kèn Saxophone  
wn - Bộ gỗ - Không đặc trưng 
wu - Bộ gỗ - Không biết 
wy - Bộ gỗ - Dân tộc 
wz - Bộ gỗ - Không biết 
 
zn - Các nhạc cụ không đặc trưng 
zu - Không biết 
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quy ước nhập dữ liệu 

Viết hoa - Tất cả các mã nhạc cụ và giọng ca được viết bằng các ký tự chữ cái viết 
thường.  

 

lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 1 - Mối quan hệ giữa người biểu diễn với tác phẩm (MU) [lỗi thời] 

Chỉ thị 1 được xác định là lỗi thời vào năm 1981. Các giá trị xác định là: 0 (Một 
người biểu diễn với một bè), 1 (hơn một người biểu diễn với một vài bè hoặc với tất cả 
các bè), 2 (Người đơn ca cùng với ban nhạc liên quan tới giá trị 1 kể trên). 

Các mã nhạc cụ hoặc giọng ca 

-o Các loại khác [lỗi thời] 

-z Không biết [định nghĩa lại] 

pf Đàn Celesta [lỗi thời, 1977] [Chỉ có trong CAN/MARC] 

Năm 1980, ký tự thứ hai của các mã nhạc cụ và giọng ca 0 (các loại khác) và z 
(các nhạc cụ chưa biết) được thay đổi tương ứng thành z và u (thí dụ, bo (Bộ kèn đồng -
khác) trở thành bz; bz (Bộ kèn đồng - không biết) trở thành bu). 
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050   Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1    
Có trong kho của Thư viện Quốc hội 

Hoa Kỳ  
# Không có thông tin 
0 Tư liệu có trong kho của 

Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ  
1 Tư liệu không có trong kho 

của Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ  

Chỉ thị 2 
Nguồn ký hiệu xếp giá 

0 Do Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ tạo lập 

4 Do cơ quan khác tạo lập 

 

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$3 - Phần tài liệu được đặc tả (KL) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa hoặc một ký hiệu xếp giá hoàn chỉnh theo Khung phân loại 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc một số Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được tạo 
lập bởi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác theo Khung Phân loại Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - Bổ sung và 
sửa đổi. Các giá trị của chỉ thị 2 phân biệt nội dung trường do Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ tạo lập và nội dung do một cơ quan khác tạo lập. 

Chú ý, chỉ có trường con $u là trường con cục bộ do cơ sở xác định. Toàn bộ 
mô tả trường này được lặp lại để dễ sử dụng tài liệu này. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết liệu tư liệu có hay không có trong kho của Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ. 

# - Không có thông tin 
Giá trị khoảng trống (#) cho biết không có thông tin. Giá trị này được sử dụng 
cho tất cả các ký hiệu xếp giá do các cơ quan khác, không phải Thư viện Quốc 
hội Hoa Kỳ, tạo lập. 

050 #4$aNB933.F44$bT6 

Chỉ thị 1 - Có trong kho của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
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0 - Tư liệu có trong kho của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
Giá trị 0 cho biết tư liệu có trong kho của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ dưới ký 
hiệu xếp giá ghi ở trong trường. Các cơ quan khác phải sử dụng giá trị này khi 
chuyển tả từ sao chép biên mục Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ với các ngoại lệ 
dưới đây. 

050 00$az695.7$b.B37 1980 

1 - Tư liệu không có trong Kho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
Giá trị 1 cho biết tư liệu không có trong kho của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, 
hoặc tư liệu không được xếp giá theo ký hiệu xếp giá ghi trong trường này. Giá 
trị này phải được các cơ quan khác sử dụng khi chuyển tả từ bản sao Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ mà trong đó ký hiệu xếp giá xuất hiện trong dấu ngoặc đơn 
hoặc có dấu chữ thập (+) đứng trước . 

050 10$aBJ1533.C4$bL49 

Chỉ thị 2 chứa một giá trị cho biết liệu nguồn ký hiệu xếp giá là của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ hay của một cơ quan khác. 

0 - Do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập 
Giá trị 0 cho biết nguồn ký hiệu xếp giá là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Giá trị 
0 được sử dụng khi một cơ quan chuyển tả trường 050 từ một bản sao chép 
biên mục Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.  

050 00$aJK609$b.M2   

4 - Do cơ quan khác tạo lập 
Giá trị 4 cho biết nguồn ký hiệu xếp giá là do một cơ quan khác với Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập. 

050 #4$aQK232$b.M3 

mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá. Nguồn của ký 
hiệu phân loại là Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ và Khung phân 
loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - Bổ sung và Sửa đổi do Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ cập nhật. Trường con $a là trường lặp để ghi một ký hiệu phân loại lựa chọn. 
Ký hiệu phân loại lựa chọn được ghi tiếp theo trường con cuối cùng của ký hiệu 
xếp giá. Nếu  ký hiệu phân loại này cũng gồm cả số thứ tự tren giá của tài liệu thì 
số thứ tự trên giá cũng được ghi vào cùng trường con $a đó như một ký hiệu phân 
loại lựa chọn chứ không nằm ở trường con riêng biệt. 

050 00$aQC861.2$b.B36 
050 00$aZ695.7$b.B37 1980 
050 00$aZ7164.N3$bL34 no.9$aZ7165.R42$aHC517.R42 

Trường con $b chứa phần số thứ tự trên giá của ký hiệu xếp giá. Một số thứ tự 
trên giá của tài liệu là một số Cutter, ngày tháng, thuật ngữ, v.v� được thêm vào 

Chỉ thị 2 - Nguồn ký hiệu xếp giá 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

- 405 - 



 

ký hiệu phân loại để phân biệt một tài liệu với bất kỳ tài liệu khác có cùng ký 
hiệu phân loại. Các cơ quan sử dụng Bảng Tác giả Ba chữ số Cutter-Sanborn có 
thể áp dụng thực tiễn gán số thứ tự trên giá của tài liệu của Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ bằng cách áp dụng các quy ước trong Hướng dẫn Biên mục theo Chủ đề: 
Chuyển đổi danh sách xếp giá. 

050 00$aJX1974.7$b.M5 
050 00$aZ673.L7$bY 
050 10$Ahf5726$b.B27 1980 
 
050 00$aE506.5 6th$bG 
050 00$aE514.6 10th$b.T76 1905 
 [Hai ký tự xếp giá kể trên là các ký tự xếp giá đối với các tài liệu về 

lịch sử trung đoàn.] 

Trường con $3 chứa thông tin cho biết về phần của tài liệu được mô tả mà trường 
áp dụng vào. Trường con này được sử dụng với các tài liệu lưu trữ và được sử 
dụng song song với việc sử dụng trường con $3 ở các trường khác. 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$3 - Tài liệu được đặc tả 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Quy ước nhập dữ liệu 

Ký hiệu xếp giá Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCCNs) - Khi trường ký hiệu xếp giá chỉ 
chứa  một ký hiệu phân loại (chữ số đi tiếp sau chữ cái, bao gồm một dấu chấm câu và 
hoặc một khoảng trống), trường con $b không được sử dụng. 

050 00$aQA37 
050 00$aE525.5 123d 

 Quy tắc chung là phần số thứ tự trên giá của ký hiệu xếp giá của tài liệu bắt đầu bằng 
chữ hoa cuối cùng trong ký hiệu xếp giá hoặc dấu chấm câu, nếu có, đứng trước. 

050 00$aHF5549.5.R44$bM35 

Những ngoại lệ đối với quy tắc chung cho số thứ tự trên giá của tài liệu như sau: 

- Nếu ký hiệu xếp giá chỉ có phần năm đi kèm ở sau, và không có số Cutter thì 
năm nằm ở trường con $b. 

050 00$aE457.92$b1967 

- Nếu ký hiệu xếp giá được kèm theo số tập được viết bằng chữ hoa thì các chữ 
cái này được bỏ qua khi xác định chữ cái viết hoa cuối cùng. 

050 00$aJX1977$b.A2 St/ESA/35 
050 00$aHA1501$bA, KL. 615 
050 00$aHD28$b.Y555 vol. 55 Suppl. 

Nếu ký hiệu xếp giá bắt đầu với CS71, trường con $b chứa năm. 
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050 00$aCS71.C323$b 1977 

Nếu ký hiệu xếp giá dùng cho khung phân loai (thí dụ, ký hiệu xếp giá bắt đầu bằng 
Z696.U5), thí chữ cái phân loại cho khung phân loại đặc biệt và bẩt ký các số tiếp theo 
được ghi ở trường con $a (như một phần của khung phân loại). Trường con $b chứa 
năm. 

050 00$aZ696.U5E3$b 1958 
050 00$aZ696.U5H-HJ$b 1981 

các chữ viết tắt subser. và Suppl. được ghi ở trường con $b thậm chí ngay cả khi không 
có số thứ tự trên giá. 

Viết hoa - Các ký tự chữ cái ghi ở vị trí ký hiệu phân loại của trường chủ yếu là viết 
bằng chữ hoa. 

Khoảng trống - Bất kỳ khoảng trống nào là một phần của ký hiệu xếp giá phải được 
nhập vào. 

050 00#aDK274.3 1968$b.K39 
050 00$aVM341$b.M9 vol. 48 
050 00$aCS71.C323$b 1977 

Mẫu hiển thị cố định 

 [�]   [ngoặc vuông] 

Dấu ngoặc vuông xung quanh ký hiệu xếp giá cho các tài liệu không có trong Kho Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc các ký hiệu phân loại/xếp giá khác nhau không được nhập 
trong biểu ghi MARC. Nó có thể được hệ thống tạo lập như một mẫu hiển thị cố định 
đi kèm với chỉ thị 1 hoặc các trường con $a bổ sung. 

Nội dung trường: 

 050 10$aHF5726#b.B27 1980 
Thí dụ hiển thị: 
 [HF5726.B27 1980] 

 

lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 1 - Có hay không có trong kho Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

# Không có thông tin 

Trước khi định nghĩa mã 4 ở chỉ thị 2 vào năm 1982, chỉ thị 1 áp dụng cho các 
tài liệu nhìn đặc trưng chưa được xác định. Các biểu ghi mô tả tài liệu nhìn được tạo lập 
trước năm 1982 có thể chứa một khoảng trống (#) có nghĩa là chưa xác định ở vị trí chỉ 
thị 1. 

Chỉ thị 2 - Ký hiệu xếp giá của tùng thư (SE) [lỗi thời] 

  Trong việc mô tả tùng thư, việc sử dụng chỉ thị 2 để cho biết hình thức tùng thư trở 
thành lỗi thời vào năm 1976. Các giá trị là: 0 (Không có tùng thư), 1 (Tùng thư con), 2 
(subseries), 3 (tiểu tùng thư sub-subseries). 

Chỉ thị 2 - Nguồn ký hiệu xếp giá 

# Không có thông tin [lỗi thời] 
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Chỉ thị 2 được xác định năm 1982. Trước khi có sự thay đổi này, trường 050 là 
trường cơ quan tạo lập và chỉ chứa ký hiệu xếp giá do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo 
lập. Các biểu ghi Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ được tạo ra trước khi chỉ thị này được định 
nghĩa có thể chứa một khoảng trống (#) mang ý nghĩa chưa xác định ở vị trí này. 

$d Ký hiệu phân loại bổ sung (MU) [lỗi thời, 1981] 
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051   Thông tin về bản, số và bản in thêm của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (KL) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$c - Thông tin về số bản (KL) 
$8 -  Liên kết trường và số thứ tự 

(L) 
 

định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này chứa thông tin bổ sung của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho một 

biểu ghi thư mục về số bản, số và/hoặc các bản in thêm, v.v� của các tài liệu có trong 
kho của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Trường 051 chỉ được sử dụng cho các thông tin do 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập. Trường này không chứa các  phụ trương và bản chỉ 
mục, v.v� có liên quan tới tài liệu nhưng không giống như ở tài liệu trong biểu ghi 
chính. Trường này thường xuyên được sử dụng cho các xuất bản phẩm của Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ, khi mà hai bản đầu tiên được cung cấp ký hiệu xếp giá dựa trên chủ 
đề của tài liệu và các bản tiếp theo được gán ký hiệu xếp giá được tạo lập cho các ấn 
phẩm của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ.  

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định, mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa ký hiệu phân loại. Hướng dẫn mô tả trường con $a cũng 
giống như hướng dẫn cho trường 050 (Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ). Trường con $a phải luôn luôn có mặt. 

050 00$aQE75$b.P9 Subser. 
051 ##$aQE75$b.G4$c2d set. 
051 ##$aVi phim#b3741 HV$cVi phim 
 [Ký hiệu xếp giá vi phim là sách.] 

Trường con $b chứa số thứ tự trên giá của tài liệu. 

051 ##$aRC310$b.W59$cDừng in. Bìa ghi 1974. 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 
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$c - Thông tin về số bản 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Trường con $c chứa thông tin gắn liền với bản số hai và các bản tiếp theo hoặc 
bộ. Trường con $c phải luôn luôn có mặt ở trường 051. 

051 ##$aPR6045.15498$bG65 1933b$cLần in khác 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

quy ước nhập dữ liệu 
Dấu phân cách - Trường 051 luôn kết thúc bằng dấu chấm. 
 

lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 2 - Ký hiệu xếp giá tùng thư (SE) [lỗi thời] 

Trong khi môt tả chi tiết các xuất bản phẩm nhiều kỳ, việc sử dụng chỉ thị 2 để 
biểu thị dạng của tùng thư được cho là lỗi thời vào năm 1976. Các giá trị là: 0 (không 
có tùng thư), 1 (số tùng thư chính), 2 (Tùng thư con), 3 (tiểu tùng thư). 
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052   Phân loại địa lý (L) 

Chỉ thị 1    
Nguồn mã 

#   Khung phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ 

0   Khung phân loại Bộ Quốc 
phòng Mỹ 

7   Nguồn được nêu trong 
trường con #2 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#   Không xác định 

 
 

 

Mã trường con 
$a - Mã khu vực phân loại địa lý 

(KL) 
$b - Mã tiểu khu vực phân loại địa lý 

(L) 

$d -Tên địa điểm có dân cư (L) 
$2 - Nguồn mã (KL) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này chứa mã phân loại địa lý đại diện cho khu vực địa lý và nếu có thể, 

mã tiểu khu vực địa lý và tên địa điểm có dân cư mà tài liệu bao quát. Mã có thể cung 
cấp truy cập địa lý chính xác hơn mã chứa ở trường 043 (Mã Khu vực Địa lý). Mỗi mã 
khu vực địa lý chính và bất kỳ các mã tiểu khu vực liên quan đi kèm với tài liệu đều 
chứa ở các trường 052 riêng biệt. Trường con $d (Tên địa điểm có dân cư) có thể chứa 
tên khu vực địa lý. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết nguồn mã ở trường con $a và thông tin ở các 
trường con khác. 

# - Khung phân loại Thư viện Quốc hội  
Giá trị khoảng trống (#) cho biết mã phân loại địa lý xuất phát từ Lớp G của 
Khung phân loại Thư viện Quốc hội và Danh sách các chỉ số Cutter mở rộng 
cho tên địa danh. Chỉ số Cutter về tên địa danh ở Hoa Kỳ cũng được in trong 
cuốn Geographic Cutters. Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật Khung Phân 
loại Thư viện Quốc hội, Geographic Cutters và danh sách các ký hiệu Cutter. 

0 - Khung Phân loại Bộ Quốc phòng Mỹ 
Giá trị 0 cho biết mã phân loại địa lý là của Hệ thống Khung Phân loại Bộ 
Quốc phòng Mỹ. 

Chỉ thị 1 - Nguồn mã 
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7 - Nguồn được nêu trong trường con $2 
Giá trị 7 cho biết mã phân loại địa lý được lấy từ một nguồn khác với mã được 
đặc tả bởi một trong các chỉ thị xác định khác và do vậy một mã xác định được 
ghi ở trường con $2. 

Chỉ thị 2 là không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa một mã số hoặc chữ cái đại diện cho khu vực địa lý chính mà 
tài liệu bao phủ. Nếu chỉ thị 1 chứa giá trị khoảng trống (#), thì mã khu vực phân 
loại địa lý chứa một mã số từ bốn đến sáu ký tự gồm các số phân loại thích hợp 
trong khoảng G3190-G9980 của Lớp G trong Khung Phân loại Thư viện Quốc 
hội bằng cách bỏ chữ cái G. Nếu chỉ thị 1 chứa giá trị 7, thì mã được sử dụng là 
từ nguồn danh sách khác và được đặc tả ở trường con $2. 

651 #0$aNew York (Bang)$vB¶n đồ 
651 #0$a New Jersey$vBản đồ. 
052 ##$a3800 
052 $$$a3810 
 
651 #0$aBosnia và Hercegovina$vBản đồ 
052 0#$aBK 

Trường con $b chứa một mã tiểu khu vực địa lý liên quan tới khu vực địa lý được 
mã hoá ở trường con $a. Nếu chỉ thị 1 chứa giá trị khoảng trống (#), thì mã chứa 
một ký hiệu Cutter vừa có chữ và vừa có số lấy từ trong lớp G của Khung Phân 
loại Thư viện Quốc hội hoặc từ Danh sách Ký hiệu Cutter mở rộng cho tên địa 
danh. Trường con này cũng có thể chứa một mã tiểu khu vực địa lý từ FIPS 10-4, 
hoặc một mã khác được đặc tả ở trường con $2. Mỗi mã tiểu khu vực địa lý được 
chứa riêng biệt ở trường con $b. Trường con $b có thể lặp cho các tiểu khu vực đi 
kèm với khu vực chính trong cùng một mã. 

651 #0$aRichmond (Tex.)$vB¶n đồ 
651 #0$aRosenberg (Tex.)$vB¶n đồ 
651 #0$aFort Bend Country (Tex.)$vB¶n đồ 
052 ##$a4034$bR4$bR8 
052 ##$a4033$bF65 
 
051 #0$aVirginia$xBản đồ 
052 0#$aUS$b51 

Trường con $d chứa  một hình thức tên địa điểm có dân cư được chuẩn y. Trong 
trường hợp tên do ủy ban Tên Địa lý Hoa kỳ tạo lập thì hình thức rút gọn của tên 
được chấp nhận bởi vì hình thức này được sử dụng phù hợp với tên đầy đủ của địa 
danh 

Chỉ thị 2 - Không xác định 

$a - Mã khu vực phân loại địa lý 

$b - Mã tiểu khu vực phân loại địa lý 

$d - Tên địa điểm có dân cư 

- 412 - 



 

651 #0$aMostar (Bosnia and Hercegovina)$vB¶n đồ 
052 0#$aBK$dMostar 

Trường con $2 chứa một mã MARC để chỉ nguồn của phân loại địa lý. Nguồn 
của mã là Danh mục mã MARC cho người biên tập, nguồn và quy ước mô tả do 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật. 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$2 � Nguồn mã 

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 
Dấu phân cách- Dấu chấm câu luôn đứng trước ký hiệu Cutter được bỏ qua ở trường 
con $b. Trường 052 không kết thúc bằng dấu chấm câu. 

Viết hoa - Các ký tự chữ cái ở vị trí phân loại được viết hoa 

 

lịch sử định danh nội dung 

$c - Chủ đề (MP) [lỗi thời] 

Trường con $c được cho là lỗi thời trong bản đồ đặc biệt năm 1980. Mô tả nội dung chủ 
đề được chứa ở các trường 6XX. 
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055   Ký hiệu xếp giá/ Ký hiệu phân loại tạo lập ở 
Cana®a (L) 

Chỉ thị 1    
Có hay không trong kho của Thư 

viện Quốc gia Canađa  
# Không có thông tin 
0 Tài liệu có trong kho Thư 

viện Quốc gia Canađa 
1 Tài liệu không có trong kho 

Thư viện Quốc gia Canađa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chỉ thị 2 
Hình thức, tính đầy đủ, nguồn ký 

hiệu phân loại / xếp giá 
0 Do Thư viện Quốc gia 

Canađa tạo lập dựa theo 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 

1 Ký hiệu phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ đầy đủ 
do Thư viện Quốc gia 
Canađa tạo lập 

2 Ký hiệu phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ không 
đầy đủ do Thư viện Quốc 
gia Canađa tạo lập 

3 Ký hiệu xếp giá do thư viện 
tham gia tạo lập dựa theo 
phân loại Thư viện Quốc 
hội Hoa Kỳ 

4 Ký hiệu phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ đầy đủ 
do thư viện tham gia tạo lập 

5 Ký hiệu phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ không 
đầy đủ do thư viện tham gia 
tạo lập 

6 Ký hiệu xếp giá khác do 
Thư viện Quốc gia Canađa 
tạo lập 

7 Ký hiệu phân loại khác do 
Thư viện Quốc gia Canađa 
tạo lập 

8 Ký hiệu xếp giá khác do 
Thư viện Quốc gia Canađa 
tạo lập 

9 Ký hiệu xếp giá khác do 
thư viện tham gia tạo lập 

  
 

Mã trường con 
$a Ký hiệu phân loại (KL) 
$b Số thứ tự trên giá của tài liệu 
$2 Nguồn ký hiệu phân loại /xếp 

giá (KL) 

$8 Số liên kết trường và thứ tự 
(L) 
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định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa hoặc một ký hiệu xếp giá hoặc một ký hiệu phân loại đầy đủ 
do Thư viện Quốc gia Canađa hoặc một thư viện tham gia với Thư viện Quốc gia 
Canađa tạo lập ngoại trừ các ký hiệu được tạo lập từ hệ thống phân loại Thư viện Quốc 
gia Y học Mỹ, Khung Phân loại Thập phân Bách khoa và Khung Phân loại Thập phân 
Dewey. Các ký hiệu tương ứng đó được nhập vào trường 060 (Ký hiệu xếp giá theo 
Khung Phân loại Thư viện Quốc gia Y học Mỹ), 080 (Ký hiệu Phân loại Thập phân 
Bách khoa) và 082 (Ký hiệu Xếp giá theo Khung Phân loại Thập phân Dewey). Lưu ý, 
ký hiệu xếp giá/phân loại sẽ được nhập ở trường 055 bao gồm cả các ký hiệu được tạo 
lập từ Khung Phân loại LC, kể cả các ký hiệu từ các Bảng Phân loại đặc biệt được Thư 
viện Quốc gia Canađa phát triển dành cho lịch sử, văn học và luật pháp Canađa. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết liệu tài liệu có hay không có trong kho Thư 
viện Quốc gia Canađa. 

# - Không có thông tin 
Giá trị # cho biết không có thông tin. Giá trị này được sử dụng ở bất kỳ biểu 
ghi nào do một cơ quan khác với Thư viện Quốc gia Canađa nhập vào. 

055 #5$aHT154  

0 - Tài liệu có trong kho của Thư viện Quốc gia Canađa 
Giá trị 0 cho biết tài liệu có trong kho của Thư viện Quốc gia Canađa. 

055 01$aM1679.18 

1 - Không có trong kho Thư viện Quốc gia Canađa 
Giá trị 1 cho biết tài liệu không có trong kho Thư viện Quốc gia Canađa 

055 12$aTS800 

Chỉ thị 2 chứa một giá trị cho biết dạng ký hiệu (dù đó là ký hiệu phân loại Thư 
viện Quốc hội, ký hiệu xếp giá dựa trên phân loại Thư viện Quốc hội hoặc ký 
hiệu phân loại/xếp giá được tạo lập từ các khung phân loại khác), tính đầu đủ của 
ký hiệu phân loại (chỉ áp dung cho ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội) và liệu 
các ký hiệu đó được tạo lập bởi Thư viện Quốc gia Canađa hay thư viện tham gia. 

Một ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội (giá trị chỉ thị 2 là 1, 2, 4 hoặc 5) là 
một ký hiệu được tạo lập bằng Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc 
Khung Phân loại Thu viện Quốc hội Mỹ - Bổ sung và Sửa đổi. Một ký hiệu phân 
loại “không đầy đủ” (giá trị 2 hoặc 5) thiếu một ký hiệu Chủ đề Cutter mà Khung 
Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đòi hỏi. 

Một ký hiệu xếp giá “dựa vào Thư viện Quốc hội” (giá trị 0 hoặc 3 của chỉ thị 2) 
là một ký hiệu được tạo lập sử dụng Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
hoặc Khung Phân loại Quốc hội Mỹ - Bổ sung và Sửa đổi, ngoài ra còn sử dụng 

Chỉ thị 1 - Có hay không có trong kho Thư viện Quốc gia Canađa  

Chỉ thị 2 - Hình thức, tính đầy đủ, nguồn ký hiệu phân loại / xếp giá 
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Bảng Phân loại cho lịch sử Canađa (Bảng FC), văn học Canađa (Bảng PS 8000-
8999) và luật pháp Canađa do Thư viện Quốc gia Canađa phát triển. Thuật ngữ 
không chứa các ký hiệu Khung Phân loại LC được thay đổi hoặc mở rộng nội bộ. 

Đối với các ký hiệu xếp giá/ phân loại không phải là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
hoặc không dựa vào Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (Chỉ thị 2, các giá trị 6, 7, 8 hoặc 
9) thì danh mục hoặc khung nguồn dùng để tạo lập ký hiệu có thể được xác định 
bằng một mã ở trường con $2 (Nguồn ký hiệu xếp giá/ phân loại). 

0 - Do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập dựa theo Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ 

Giá trị 0 cho biết trường chứa một ký hiệu xếp giá dựa vào phân loại Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập. 

055 00$aJK609$bM2 

1 - Ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đầy đủ do Thư viện Quốc 
gia Canađa tạo lập 

Giá trị 1 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ đầy đủ do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập. 

055 01$aM1679.18 

2 - Ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ không đầy đủ do Thư viện 
Quốc gia Canađa tạo lập 

Giá trị 2 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại LC không đầy đủ do Thư 
viện Quốc gia Canađa tạo lập. Ký hiệu được nối tiếp bằng một dấu hoa thị (*). 

055 12$aPS8575* 
 [Ký hiệu thiếu một phân mục tác giả] 

3 - Ký hiệu xếp giá do thư viện tham gia tạo lập dựa vào Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ 

Giá trị 3 cho biết trường chứa một ký hiệu xếp giá dựa vào Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ do thư viện tham gia tạo lập 

 055 #3$aDS598 S7$b.B34 

4 - Ký hiệu Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ đầy đủ do thư viện tham 
gia tạo lập 

Giá trị 4 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ đầy đủ do thư viện tham gia tạo lập 

 055 #4$aRT81 U6 

5 - Ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ không đầy đủ do thư viện 
tham giao tạo lập 

Giá trị 5 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa 
Kỳ không đầy đủ do thư viện tham gia tạo lập. Ký hiệu được nối tiếp bằng một 
dấu hoa thị (*). 

 055 #5$aHT 154G* 
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6 - Ký hiệu xếp giá khác do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập  
Giá trị 6 cho biết trường chứa một ký hiệu xếp giá (khác với ký hiệu xếp giá 
của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia Y học Mỹ, Khung Phân 
loại Thập phân, Khung Phân loại Dewey) do Thư viện Quốc gia Canađa tạo 
lập. 

 055 06$aK347.9444$bC5164 

7 - Ký hiệu phân loại khác do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập 
Giá trị 7 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại (khác với ký hiệu phân 
loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia Y học, Khung Phân loại 
Thập phân, Khung Phân loại Dewey) do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập. 
Giá trị này không được sử dụng. 

8 - Ký hiệu xếp giá khác do Thư viện tham gia tạo lập  
Giá trị 8 cho biết trường chứa một ký hiệu xếp giá (khác với ký hiệu xếp giá 
của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia Y học, Khung Phân loại 
Thập phân, Khung Phân loại Dewey) do Thư viện tham gia tạo lập. 

055 18$aKF385 ZB5$bC6$2kfmod 

9 - Ký hiệu phân loại khác do Thư viện tham gia tạo lập 
Giá trị 9 cho biết trường chứa một ký hiệu phân loại (khác với ký hiệu phân 
loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Quốc gia Y học, Khung Phân loại 
Thập phân, Khung Phân loại Dewey) do Thư viện tham gia tạo lập. 

mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá. Các ký hiệu xếp 
giá kế tiếp được ghi riêng rẽ ở trường 055. 

055 01$aFC3099 
055 02$aFC2949* 
055 01$aHB31 
055 00$aHB31$bS54fol. 
 [Các trường 055 đa giá trị; ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội Hoa 

Kỳ và ký hiệu xếp giá của Thư viện Quốc gia Canađa.] 

Trường con $b chứa phần thứ tự trên giá của tài liệu của ký hiệu xếp giá. 

 055 00$aF5050 .2$bT5 

 055 02$aFC2949* 

 055 00$aF5449 W4$bA28fol.Ref. 

 [Các trường 055 đa giá trị; Ký hiệu phân loại Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ không đầy đủ và ký hiệu xếp giá Thư viện Quốc gia Canađa.] 

Trường con $2 chứa một mã xác định danh sách nguồn hoặc bảng mà từ đó ký 
hiệu xếp giá/ phân loại được tạo lập. Trường này chỉ được sử dụng khi chỉ thị 2 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

$2 - Nguồn ký hiệu xếp giá/ phân loại 
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chứa giá trị 6 (ký hiệu xếp giá khác do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập), 7 (ký 
hiệu phân loại khác do Thư viện Quốc gia Canađa tạo lập), 8 (ký hiệu xếp giá 
khác do thư viện tham gia tạo lập) hoặc 9 (ký hiệu phân loại khác do thư viện 
tham gia tạo lập). Các mã được sử dụng ở trường con này được liệt kê trong Danh 
mục mã MARC cho người biên tập, nguồn và quy ước mô tả. 

055 18$aKF385 ZA2$b.T34 1989$2kfmod 
 [Ký hiệu xếp giá được tạo lập từ Phân loại KF được sửa đổi để sử 

dụng cho các thư viện luật của Canađa.] 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 
Dấu phân cách - Trường 055 không kết thúc bằng dấu chấm câu. 

Khoảng trống - Bất kỳ khoảng trống nào muốn đưa vào như một phần của ký hiệu xếp 
giá phải được nhập vào. 
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060   Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại của Thư 
viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1    
Có trong kho của Thư viện Y học 

Quốc gia Hoa Kỳ hay không 
# Không có thông tin 
0 Tài liệu có trong kho Thư 

viện Y học Quốc gia 
1 Tài liệu không có trong kho 

Thư viện Y học Quốc gia 

Chỉ thị 2 
Nguồn ký hiệu xếp giá 

0 Do Thư viện Y học Quốc 
gia  tạo lập 

4 Do cơ quan khác tạo lập 

 

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này chứa hoặc một ký hiệu xếp giá hay phân loại đầy đủ do Thư viện Y 

học Quốc gia Hoa Kỳ hoặc các cơ quan khác tạo lập sử dụng Khung Phân loại Thư viện 
Y học Quốc gia Hoa Kỳ. Các giá trị của chỉ thị 2 phân biệt nội dung do Thư viện Y học 
Quốc gia Hoa Kỳ tạo lập hoặc do các cơ quan khác tạo lập. 

Ký hiệu xếp giá chứa trong trường này và được tạo lập bởi Thư viện Y học 
Quốc gia Hoa Kỳ có thể nằm hoặc trong các bảng QS-QZ (các khoa học y tiền lâm 
sàng) đến W-WZ (y học và các ngành có liên quan), phân loại Thư viện Y học Quốc 
gia Hoa Kỳ hoặc từ các bảng Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ dành cho các 
chủ đề mà Khung Phân loại Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ không có hoặc một số 
đăng ký cá biệt.  Thực tế Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ tạo lập số đăng ký cá biệt 
cho các ấn phẩm in có biên mục giới hạn và từ tháng 01/1994, cho ấn phẩm có biên 
mục đầy đủ ở các mức. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết liệu tài liệu có trong kho Thư viện Y học quốc 
gia Hoa Kỳ hay không. 

# - Không có thông tin 
Giá trị khoảng trống (#) cho biết không có thông tin gì được cung cấp. 

060 #4$aW1$bJO706M 

Chỉ thị 1 - Có trong kho của Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ hay không 
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0 - Tài liệu có trong kho Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ 

Giá trị 0 cho biết tài liệu có trong kho Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. 

060 00$aWM270$bMP16 no. 4 1969 

1 - Tài liệu không có trong kho Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ 
Giá trị 1 cho biết tài liệu không có trong kho Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ 
hoặc tài liệu đó không được xếp giá dưới ký hiệu đó. 

060 10$aWA 540 AA1$bB8p 1972 
060 14$aWF 102$bN972a 1969 

Chỉ thị 2 chứa một giá trị cho biết liệu nguồn ký hiệu xếp giá là của Thư viện Y 
học quốc gia Hoa Kỳ hoặc của cơ quan khác. 

0 - Do Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ tạo lập 
Giá trị 0 cho biết nguồn của ký hiệu xếp giá / phân loại là của Thư viện Y học 
quốc gia Hoa Kỳ. 

060 00$aW1$bRE359 

4 - Do cơ quan khác tạo lập 
Giá trị 4 cho biết nguồn của ký hiệu xếp giá/ phân loại là của cơ quan khác với 
Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. Chỉ có một trường 060 có giá trị chỉ thị này 
được phép có trong biểu ghi. 

060 14$aWF 102$bN972a 1969  

 Mã trường con 

Trường con $a chứa hoặc phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá hoặc một số 
đăng ký cá biệt. Nguồn của ký hiệu phân loại là  Khung Phân loại Thư viện Y học 
quốc gia Hoa Kỳ  do Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ cập nhật. 

060 00$aW 22 DC2.1$bB8m 
060 00$aZ 675.M4$bH477 

Thông thường người ta nhập các ký hiệu xếp giá khác nhau vào các trường 060 
riêng biệt. 

060 00$aW1$bBE357 Bd. 1 1978 
060 10$aWW 166$bM43k 1973 
 
060 00$aW3$bNU36 no. 28 1993 
060 10$aTP 248.65.P76$bM618a 1993 
 
060 00$a1993 A0148 
060 10$aW 84 AA1$b14827a 1993 

ở các biểu ghi cũ, trường con $a là trường lặp khi có các ký hiệu xếp giá khác 
nhau được nhập vào. Trong trường hợp này, ký hiệu phân loại khác nhau được 
nhập vào tiếp theo trường con ký hiệu xếp giá cuối cùng. Nếu ký hiệu phân loại 
khác nhau cũng bao gồm một số thứ tự trên giá của tài liệu, thì số thứ tự trên giá 

Chỉ thị 2 - Nguồn ký hiệu xếp giá 

$a - Ký hiệu phân loại 
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của tài liệu cũng được nhập vào cùng trường con $a với ký hiệu phân loại khác 
nhau chứ không phải nhập vào các trường con riêng biệt. 

060 00$aW1$bDE111AL v.4 $aTP 248.2 D293b 1990 
060 00$aKK1110$aWD 320 

Trường con $b chứa số thứ tự trên giá của ký hiệu xếp giá theo Khung Phân loại 
Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. Theo quy tắc chung, Thư viện Y học quốc gia 
Hoa Kỳ  sử dụng Bảng Tác giả Ba Chữ số Cutter-Sanborn để tạo lập số thứ tự 
trên giá của tài liệu. Ký hiệu đặc trưng của việc đánh số sử dụng ở lớp W1 và W3 
được mô tả trong Khung Phân loại Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. Trường con 
này cũng có thể chứa số lượng bản. 

060 00$aW1$bR1217 

Số đăng ký cá biệt không chứa một ký hiệu tài liệu riêng biệt, vì vậy trường con 
$b không dược sử dụng. Các ký hiệu khác nhau (alternative) được tạo lập cho tài 
liệu được biên mục chưa đầy đủ cũng thiếu một số thứ tự trên giá của tài liệu. 

060 00$aEE7766 
060 10$aQV 350 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách - Trường 060 không kết thúc bằng dấu chấm trừ khi dấu chấm là một 
phần của dữ liệu của trường con cuối cùng. 

Khoảng trống - Khoảng trống cần có ở ký hiệu xếp giá phải được nhập vào. 

Mẫu hiển thị cố định 

 [DNLM: � ] 

 /              [khoảng trống-gạch chéo-khoảng trống] 

Hằng hiển thị DNLM: và ký hiệu ả Rập đứng trước một ký hiệu xếp giá và dấu ngoặc 
vuông bao quanh toàn bộ số không được nhập trong biểu ghi MARC. Các ký hiệu này 
có thể được hệ thống tạo ra như một mẫu hiển thị cố định đi kèm với nhãn trường. 

Khoảng trống-gạch chéo-khoảng trống được sử dụng để tách biệt các ký hiệu xếp giá 
Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ  khi chúng được ghi vào cùng một trường (áp dụng 
cho các biểu ghi cũ) không được đưa vào các biểu ghi đọc được bằng máy. Các dấu này 
có thể được hệ thống tạo ra như một mẫu hiển thị cố định đi kèm với trường con $a lặp. 

Nội dung trường: 

060 00$aW1$bBE 357 Bd. 1 1973$aWW 166 M43k 1973 

Thí dụ hiển thị: 

[DNLM: W1 BE 367 Bd. 1 1973 / WW 166 M43k 1973] 
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lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 2 - Ký hiệu xếp giá tùng thư (SE) [lỗi thời] 

Trong đặc trưng xuất bản phẩm nhiều kỳ, việc sử dụng chỉ thị 2 nhằm biểu thị 
dạng xuất bản phẩm nhiều kỳ được cho là lỗi thời vào năm 1976. Các giá trị là: 0 
(không có tùng thư), 1 (tùng thư chính), 2 (tùng thư con), 3 (tiểu tùng thư) 

Chỉ thị 2 - Nguồn ký hiệu xếp giá 

# Không có thông tin [lỗi thời] 

 Chỉ thị 2 được xác định năm 1982. Trước sự thay đổi này, trường 060 là trường 
được tạo lập bởi một cơ quan và chỉ chứa ký hiệu xếp giá được tạo lập bởi Thư viện Y 
học quốc gia Hoa Kỳ. Các biểu ghi của Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ được tạo lập 
trước khi có định nghĩa chỉ thị này có thể chứa một khoảng trống (#) có nghĩa là không 
xác định ở chỉ thị 2. 

$a Ký hiệu phân loại 

Trước tháng 1/1994, trường con $a là trường lặp để ghi các ký hiệu xếp giá khác 
nhau. Bắt đầu từ năm 1994, các ký hiệu xếp giá khác nhau phải được ghi riêng biệt ở 
trường 060. 
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061   Thông tin về bản của Thư viện Y học quốc gia 
Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1    
Không xác định 

#   Không xác định 

Chỉ thị 2: 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$c - Thông tin về bản (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này chứa thông tin bổ sung của Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ cho 

một biểu ghi thư mục liên quan tới bản thứ hai hoặc một tập hợp của tài liệu mô tả có 
trong kho. Trường 061 chỉ được sử dụng cho các ký hiệu phân loại và các ký hiệu xếp 
giá liên quan tới các bản thứ hai trở đi và các sách bộ do Thư viện Y học quốc gia Hoa 
Kỳ tạo lập.  

hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa ký hiệu phân loại Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ. 

Trường con $b chứa số thứ tự trên giá của tài liệu của Thư viện Y học quốc gia 
Hoa Kỳ. 

Trường con $c chứa thông tin liên quan tới bản thứ hai và các bản tiếp theo và 
sách bộ. 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

$c - Thông tin về bản 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thi 2 - Ký hiệu xếp giá của tùng thư  (SE) [lỗi thời] 

Trong đặc trưng tùng thư, việc sử dụng chỉ thị 2 nhằm biểu thị dạng tùng thư 
được cho là lỗi thời vào năm 1976. Các giá trị là: 0 (không có tùng thư), 1(số tùng thư 
chính), 2 (Tùng thư con), 3 (tiểu tùng thư). 
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066   Bộ ký tự sử dụng trong biểu ghi (KL) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a - Bộ ký tự GO nguyên thuỷ (KL) 
$b - Bộ ký tự G1 nguyên thuỷ (KL) 

$c - Bộ ký tự GO hoặc G1 thay đổi 
(L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 
Trường này được sử dụng trong các biểu ghi mã hoá với các ký tự khác với ISO 

10646 (hoặc Unicode) nhằm định rõ bộ ký tự dùng để mô tả nội dung dữ liệu có trong 
biểu ghi. Trường này báo cho người sử dụng rằng có thể cần sự xử ký đặc biệt. 

Các mã dùng để xác định bộ ký tự là tất cả các mã trừ ký tự đầu tiên của chuỗi 
ký tự thoát (escape) tạo lập bộ ký tự (ký tự đầu tiên là ký tự escape, hex 1B). Các ký tự 
tạo ra thứ tự cũng như các chi tiết về các ký tự mã hoá các biểu ghi MARC khác được 
mô tả trong Đặc tả MARC21 cho cấu trúc biểu ghi, bộ ký tự và môi trường trao đổi. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa một mã xác định bộ ký tự nguyên thuỷ. Mã là các ký tự trung 
gian và gốc của chuỗi escape tạo lập bộ ký tự GO mặc định. Vì MARC latin (bao 
gồm ASCII, MARC Hy lạp, ký hiệu MARC ký tự hạ thấp hoặc nâng cao là bộ ký 
tự mặc định, nếu bộ ký tự là nguyên thuỷ, không cần xác định ở trường con này. 

066 ##$a(N 

[Ký tự trung gian trong chuỗi định danh là hex 28 (ký tự ASCII �(� 
mở ngoặc) xác định bộ ký tự như một byte trên một ký tự và sử dụng như 
một bộ GO và ký tự gốc là hex 4E (ký tự ASCII �N�) xác định bộ chữ 
cái Kirin.] 

066 ##$a$1 

[Ký tự trung gian trong thứ tự định danh là hex 24 (ký tự ASCII �$�) 
xác định bộ ký tự như nhiều byte trên một ký tự và sử dụng như một bộ 
GO và ký tự gốc là hex 31 (ký tự ASCII �1�) xác đinh bộ chữ cái Trung 
Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên.] 

$a - Bộ ký tự GO nguyên thuỷ 
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$b - Bộ ký tự G1 nguyên thuỷ 

$c - Bộ ký tự GO hoặc G1 thay đổi (L) 

Trường con $b chứa một mã xác định bộ ký tự mở rộng nguyên thủy. Mã bao 
gồm các ký tự trung gian và gốc của thứ tự escape được xác định và viện ra bộ ký 
tự G1 mặc định. ANSEL sẽ là bộ MARC mặc định nếu bộ mở rộng nguyên thuỷ 
không cần được xác định ở trường con này. 

66 ##$b$)1 
[Ký tự trung gian trong chuỗi định danh là hex 24 hoặc hex 29 (ký tự 
ASCII $) xác định bộ ký tự là loại nhiều byte và sự sử dụng nó như bộ G1, 
và ký tự cuối cùng là hex 31 (ký tự ASCII “1”) mà nó xác định bộ mã chữ 
Đông á cho mục đích thư mục (ASNI/NISO Z39.64-1989 (R1995).] 
066 ##$b)Q 

[Ký tự trung gian trong thứ tự định danh là hex 29 (ký tự ASCII �)� ) xác 
định bộ ký tự như một byte trên một ký tự và sử dụng như một bộ G1 và ký 
tự gốc là hex 51(ký tự ASCII �Q�) xác định bộ ký tự chữ cái Kirin mở 
rộng.] 

Trường con $c chứa một mã xác định một bộ ký tự thay đổi được sử dụng như G0 
hoặc G1 trong biểu ghi. Mã là các ký tự trung gian hoặc gốc của mỗi thứ tự 
escape mà sẽ được sử dụng để tạo lập bộ ký tự đồ thị thay đổi ở biểu ghi. Ký tự 
trung gian cho thấy liệu bộ là một hay nhiều byte và liệu nó sẽ được tạo lập như 
bộ G0 hoặc G1. Trường con là trường lặp đối với mỗi ký tự bổ sung hiện có. 

066 ##$c)2  

[Ký tự trung gian trong thứ tự định danh là hex 29 (ký tự ASCII �)� ) xác 
định bộ ký tự như một bộ G1 và một byte trên một ký tự và ký tự gốc là hex 32(ký 
tự ASCII �2�) xác định bộ ký tự chữ cái Hêbrơ] 
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070   Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư viện 
nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1 
Có trong kho của Thư viện Nông 

nghiệp Quốc gia hay không 
0  Tài liệu có trong kho của 

Thư viện Nông nghiệp 
Quốc gia 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#   Không xác định 
1    Tài liệu không có trong kho 

của  Thư viện Nông nghiệp 
Quốc gia

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa hoặc một ký hiệu xếp giá hoàn chỉnh theo Thư viện Nông 
nghiệp Quốc gia hoặc một ký hiệu phân loại Thư viện Nông nghiệp Quốc gia. Trường 
070 chỉ được sử dụng cho ký hiệu phân loại và ký hiệu xếp giá tạo lập bởi Thư viện 
nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ. Trường này cũng có thể chứa các số đăng ký cá biệt của 
Thư viện Nông nghiệp Quốc gia cho các tài liệu nhìn. 

Trước năm 1965, Thư viện Nông nghiệp Quốc gia sử dụng Khung phân loại của 
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Vào năm 1965, Thư viện Nông nghiệp Quốc gia bắt 
đầu sử dụng Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho các tài liệu mới biên 
mục. Các tài liệu như xuất bản phẩm nhiều kỳ vẫn giữ nguyên ký hiệu xếp giá cũ nếu 
có thể; do vậy cả hai khung phân loại vẫn được sử dụng. Thư viện Nông nghiệp Quốc 
gia cũng tạo lập ký hiệu truy cập đối với các luận án và tài liệu tóm tắt. 

Tiền tố có thể xuất hiện ở ký hiệu xếp giá Thư viện Nông nghiệp Quốc gia. “A” 
đặc trưng cho ấn phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong khung phân loại Bộ Nông 
nghiệp Hoa Kỳ cũ; “a” đặc trưng cho một ấn phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong 
Khung phân loại Thư viện Quốc hội; “R” đặc trưng cho sách hiếm; “J” đặc trưng cho 
sách cho vị thành niên’ và “Fo” đặc trung cho một ấn phẩm folio. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết liệu tài liệu có trong kho của Thư viện Nông 
nghiệp Quốc gia hay không. 

0 - Tài liệu có ở trong kho Thư viện Nông nghiệp Quốc gia 
Giá trị 0 cho biết tài liệu có trong kho của Thư viện Nông nghiệp Quốc gia. 

Chỉ thị 1 - Có hay không trong kho Thư viện Nông nghiệp Quốc gia 
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070 0#$a105.2$bW122 

1 - Tài liệu không có trong kho của Thư viện Nông nghiệp Quốc gia 
Giá trị 1 cho biết tài liệu không có trong kho của Thư viện Nông nghiệp Quốc 
gia. 

070 1#$aHD281$b.15 no. 5 

mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá của Thư viện 
Nông nghiệp Quốc gia. Trước năm 1965, Thư viện Nông nghiệp Quốc gia sử 
dụng Khung phân loại của Thư viện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Năm 1965, Thư 
viện Nông nghiệp Quốc gia bắt đầy sử dụng Khung Phân loại thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ cho các tài liệu mới biên mục. Cả hai khung phân loại vẫn đang được sử 
dụng. Trường con $a là trường lặp đối với các ký hiệu phân loại khác nhau. 

070 0#$Ahd3492.H8$bL3 
070 0#$aTRANSL$b17828 
 [Ký hiệu tạo lập cho tài liệu dịch] 

Trường con $b chứa số thứ tự trên giá Thư viện Nông nghiệp Quốc gia 

070 0#$a281.9$bC81A 
 [Số thứ tự trên giá tạo lập theo Khung phân loại Thư viện USDA] 
070 0#$aQH301$b.A5 1981 
 [Ký hiệu tạo lập từ Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ] 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

Chỉ thị 2 - Không xác định 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách - Trường 070 không kết thúc bằng dấu chấm trừ khi trường kết thúc 
bằng chữ viết tắt, chữ đầu hoặc các dữ liệu khác kết thúc bằng dấu chấm. 

Viết hoa - Các ký tự chữ cái ở vị trí phân loại của trường thường là được viết hoa. 

 

lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thi 2 - Ký hiệu xếp giá của tùng thư  (SE) [lỗi thời] 

Trong đặc trưng xuất bản phẩm nhiều kỳ, việc sử dụng chỉ thị 2 nhằm biểu thị 
dạng tùng thư được cho là lỗi thời vào năm 1976. Các giá trị là: 0 (không có tùng thư), 
1(số tùng thư chính), 2 (Tùng thư con), 3 (tiểu tùng thư). 
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071   Thông tin về bản của Thư viện nông nghiệp quốc 
gia Hoa Kỳ (L) 

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 
 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

(KL) 

$c Thông tin về bản (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa ký hiệu xếp giá và các thông tin khác liên quan tới bản thứ hai 
của tài liệu hoặc bộ sách do Thư viện nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ tạo lập. Trường 
071 chỉ được sử dụng cho ký hiệu phân loại và ký hiệu xếp giá liên quan tới bản thứ hai 
của tài liệu và sách bộ do Thư viện nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ tạo lập. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chi thị 
Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá của Thư viện 
Nông nghiệp Quốc gia. Trước năm 1965, Thư viện Nông nghiệp Quốc gia sử 
dụng Khung phân loại thư viện của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Năm 1965, Thư viện 
Nông nghiệp Quốc gia bắt đầu sử dụng Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cho 
các tài liệu biên mục mới. Cả hai khung phân loại vẫn được sử dụng. Trường con 
$a là trường lặp để ghi các ký hiệu phân loại khác nhau. 

Trường con $b chứa số thứ tự trên giá của tài liệu của Thư viện Nông nghiệp 
Quốc gia. 

Trường con $c chứa thông tin liên quan tới bản hoặc bộ thứ hai và các bản, bộ 
tiếp theo. 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự trên giá của tài liệu 

$c - Thông tin về bản 

- 429 - 



 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

Lịch sử định danh nôi dung 

Chỉ thị 2 - Ký hiệu xếp giá tùng thư (SE) [lỗi thời] 

Trong đặc trưng xuất bản phẩm nhiều kỳ, việc sử dụng chỉ thị 2 để biểu thị dạng 
tùng thư được cho là lỗi thời năm 1976. Các giá trị là: 0 (Không có tùng thư), 1 (Tùng 
thư chính), 2 (Tùng thư phụ), 3 (Tùng thư con) 
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072   Mã lớp chủ đề (L) 

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#  Không xác định 
 
 

Chỉ thị 2 
Nguồn của mã 

0  Danh sách mã lớp chủ đề 
của Thư viện Nông nghiệp 
Quốc gia 

7  Nguồn mã được nêu ở 
trường con $2 

 

Mã trường con 
$a - Mã loại chủ đề (KL) 
$x - Cấp phân chia chi tiết của mã 

lớp chủ đề (L) 

$2 - Nguồn mã (KL) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa một mã mô tả lớp chủ đề của tài liệu. Trường 072 là trường lặp 
cho nhiều mã lớp chủ đề. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Chỉ thị 1 là không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

Chỉ thị 2 chứa một giá trị xác định nguồn của mã loại chủ đề. 

0 - Danh sách mã loại chủ đề của Thư viện Nông nghiệp Quốc gia 
Giá trị 0 cho biết nguồn của mã lớp chủ đề là mã có chú giải phạm vi (Mã lớp 
chủ đề của AGRICOLA có chú giải phạm vi) do Thư viện nông nghiệp quốc 
gia Hoa Kỳ cập nhật. 

072 #0$aK800 

7 - Nguồn mã được nêu ở trường con $2 
Giá trị 7 cho biết nguồn mã được nêu ở trường con $2. 

072 #7$aE5$x.510$2mesh 

Mã trường con 

Trường con $a chứa mã lớp chủ đề. 

Chỉ thị 1 - Không xác định 

Chỉ thị 2 - Nguồn của mã 

$a - Mã lớp chủ đề  

- 431 - 



 

072 #0$aF821 
072 #0$aJ500 

Trường con $x chứa một mã biểu thị mức độ đặc trưng trong phạm vi loại chủ đề 
rộng hơn bởi mã ở trường con $a. 

072 #7$aZ1$x.630$2mesh 

Trường con #2 chứa một mã MARC xác định các từ chuẩn sử dụng để tạo lập mã 
lớp chủ đề khi chỉ thị thứ hai của trường này chứa giá trị 7. Nguồn của mã MARC 
là Danh mục mã MARRC về người quan hệ, nguồn và quy ước mô tả  do Thư viện 
Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật. 

072 #7$a17$x02.1$2cosatisc 
072 #7$aB$2lcmd 

Xem mô tả các trường con này ở Phụ lục A. 

 

$x - Cấp phân chia chi tiết của mã lớp chủ đề  

$2 - Nguồn mã  

$6 - Liên kết 

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

Lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 2 - Nguồn mã (BK SE) 

Định nghĩa của chỉ thị 2 năm 1981 mở rộng hơn phạm vi của trường này để bao 
trùm các mã lấy từ bất kỳ danh sách các loại mã chủ đề. Trước thời gian này, trường chỉ 
được sử dụng cho các mã của Thư viện nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ và chỉ thị 2 có 
chứa một # có nghĩa là không xác định. 

- 432 - 



 

074   Số tài liệu do Cục ấn loát Chính phủ Hoa Kỳ cấp 
(L) 

Chỉ thị 1 
Không xác định 

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 

 

$a - Số tài liệu do Cục ấn loát Chính 
phủ Hoa Kỳ cấp (KL) 

$z - Số tài liệu GPO đã huỷ / không 
hợp thức (L) 

$8- Liên kết trường và số thứ tự 
 

Mã trường con 

Định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa một chỉ số tài liệu được tạo lập bởi Cục ấn loát Chính phủ Hoa 
Kỳ (GPO). Số tài liệu này được sử dụng để quản lý việc phân phối xuất bản phẩm tới 
các thư viện trong Hệ thống Thư viện Lưu chiểu của GPO. Một số tài liệu có thể được 
gán cho một loại ấn phẩm, tùng thư hoặc từng ấn phẩm riêng biệt. Ký hiệu tài liệu GPO 
là một yếu tố dữ liệu định danh cơ quan. Các số này được lấy từ Danh sách các lớp ấn 
phẩm của Chính phủ Hoa Kỳ có trong các thư viện Lưu chiếu do GPO cập nhật. 

Số tài liệu do GPO cấp không trùng vói số ký hiệu duy nhất để xác định mỗi ấn 
phẩm trong thông báo “Danh mục hàng tháng các ấn phẩm của GPO” và cũng không 
phải là số đặt hàng. 

Hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

Chỉ thị 

Cả hai chi thị là không xác định, mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

Mã trường con 

Trường con $a chứa số tài liệu do GPO cấp. Số thông tin làm rõ, thí dụ như MF 
cho vi phim, được đưa vào trường con $a. 

074 ##$a334-c-1  
074 ##$a277-a-2 (MF) 
 
074 ##$a1002-A 
074 ##$a1002-B (MF) 
 [Có hai ký hiệu GPO đi cùng với một biểu ghi.] 

$a - Số tài liệu do GPO cấp (KL) 
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$z - Số tài liệu GPO đã huỷ / không hợp thức  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Trường con $z chứa ký hiệu GPO đã huỷ hoặc không có hiệu lực được chuyển tả 
cho một biểu ghi thư mục. Trường con $z là trường lặp với nhiều ký hiệu GPO đã 
huỷ hoặc không có hiệu lực. Số tài liệu không chính xác mà GPO sử dụng để 
phân phối tài liệu vẫn là số có hiệu lực ở trường con $a. 

074 ##$a1022-A$z1012-A 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

quy ước nhập dữ liệu 

Dấu phân cách - Trường 074 không kết thúc bằng dấu chấm trừ khi trường kết thúc 
bằng chữ viết tắt, chữ đầu hoặc các dữ liệu khác kết thúc bằng dấu chấm. 

Ký hiệu đa giá trị - Nếu tài liệu có nhiều số GPO cho bản giấy và bản vi phiếu, thì ký 
hiệu cho bản giấy xuất hiện ở trường 074 trước. Chữ MF nằm trong dấu ngoặc đứng 
tiếp theo ký hiệu vi phiếu. 

074 ##$a1033 
074 ##$a1033-A (MF) 

Nếu xuất bản phẩm được phân phối cho các thư viện lưu chiểu nhiều hơn một lần với 
cùng hình thức dưới các số GPO khác nhau thì số GPO được nhập sao cho số của tài 
liệu đầu tiên đi kèm với sự phân phối đầu tiên; số tài liệu đi kèm với sự phân phối mới 
nhất được nhập cuối cùng vào trường 074. Nếu ấn phẩm có số giám sát các ký hiệu 
phân loại tài liệu, trường 074 và 086 (Ký hiệu phân loại tài liệu của Chính phủ Hoa Kỳ) 
được nhập cũng cùng một trình tự để biểu thị ký hiệu tài liệu nào gắn với ký hiệu phân 
loại, thí dụ, ký hiệu tài liệu đầu tiên liệt kê ra phù hợp với ký hiệu phân loại đầu tiên. 

074 ##$a0466-A-03 (MF) 
074 ##$a0455 (MF) 
086 0#$aED 1.310/2: 
086 0#$aED 1.1. 

Đối với sách nhiều phần tập có các tập hoặc các phần được phổ biến trên cùng một 
format dưới các số tài liệu GPO khác nhau, ký hiệu tài liệu được nhập theo trật tự của 
tập hoặc phần. Số tập hoặc phần được nhập trong dấu ngoặc đơn đi sau ký hiệu tài liệu. 
Nếu tập hoặc phần của tài liệu cũng có các số giám sát ký hiệu phân loại, thì trường 
086 được sắp xếp theo cùng một trật tự giống trường 074 mà chúng áp dụng. 

074 ##$a0621 (V.1) 
074 ##$a0629 (V.2) 
086 0#$al 19.2:W 68/ 
086 0#$al 19.3:1620 

Nếu xuất bản phẩm nhiều kỳ có các tập hoặc phần được phân phối dưới cung một hình 
thức nhưng với các số GPO khác nhau trong một khoảng thời gian, thì số GPO được 
nhập để ký hiệu sớm nhất được nhập trước tiên vào trường 074, còn những ký hiệu gần 
đây nhất thì được nhập cuối cùng vào trường 074. Nếu các tập hoặc phần cũng có các 
Số kiểm soát của ký hiệu phân loại tài liệu khác nhau, trường 086 được sắp xếp cùng 
trình tự như trường 074 mà nó có liên quan. Đối với tài liệu dạng giấy, vi phiếu và đối 

- 434 - 



 

với các ký hiệu đa giá trị cho một phần của xuất bản phẩm nhiều kỳ thì chỉ dẫn trên 
cũng được áp dụng. 

074 ##$a0956 
074 ##$a0956-F 
086 0$$aT 22.2:T 19/20/ 
086 0#$aT 22.57 

Mẫu hiển thị cố định 

 SỐ GPO: 

Cụm từ “Số GPO” đứng trước số GPO ở trường con $a khi hiển thị không được nhập 
vào biểu ghi MARC. Nó có thể được hệ thống tạo ra như một mẫu hiển thị cố định đi 
kèm với trường con $a. 

Các trường 074 đa giá trị có thể được hiển thị đồng thời. Có thể dùng dấu phân cách 
như dấu chấm phảy (;) để tách ký hiệu và dấu chấm câu (.) để kết thúc việc hiển thị dữ 
liệu từ trường 074. Các dấu phân cách này có thể nhập trong biểu ghi MARC nhưng có 
thể được hệ thống tạo lập như là một mẫu hiển thị cố định đi kèm với các trường 074 đa 
giá trị. 

Nội dung các trường: 

074 ##$a1002-A 
074 ##$a1002-B (MF) 

Thí dụ về hiển thị: 
SỐ GPO: 1002-A ; 1002-B (MF). 
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080   Ký hiệu Phân loại Thập phân Bách khoa (L) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định 

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại Thập phân 

bách khoa (KL) 
$b - Số thứ tự của tài liệu (KL) 
$x - Ký hiệu phụ trợ chung (L) 

$2 - Lần xuất bản (KL) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa ký hiệu Phân loại Thập phân bách khoa (UDC). Phân loại 
Thập phân bách khoa bắt đầu được phát triển từ Khung Phân loại Thập phân Dewey 
(DDC) từ năm 1895. Từ thời gian đó, hai hệ thống trở nên rất khác về trình tự sắp xếp 
và triết lý. UDC có thể được phân biệt với DDC nhờ sự mở rộng sâu hơn, đặc biệt là lớp 
5 và lớp 6 (khoa học và công nghệ) và nhờ việc nó sử dụng nhiều ký hiệu bổ sung cho 
chữ số ả Rập  và một chấm thập phân đơn. Trường 080 là trường lặp để nhập nhiều ký 
hiệu UDC được tạo lập cho một tài liệu. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa ký hiệu Phân loại Thập phân bách khoa. 

080 ##$a001.81$2[Thông tin về lần xuất bản] 
080 ##$a631.321 : 631.411.3$2[Thông tin về lần xuất bản] 

Trường con $b chứa phần số thứ tự của tài liệu của ký hiệu UDC. Một ký hiệu 
của tài liệu là số Cutter, ngày tháng, thuật ngữ, v.v� bổ sung cho ký hiệu phân 
loại để phân biệt một tài liệu với bất kỳ tài liệu nào khác có cùng ký hiệu phân 
loại. 

Trường con $x chứa ký hiệu phụ trợ chung một ký hiệu bổ nghĩa cho khái niệm 
mà ký hiệu UDC chính đại diện. Ký hiệu phụ trợ chung, như ký hiệu hình thức 

$a - Ký hiệu phân loại Thập phân bách khoa  

$b - Số thứ tự của tài liệu  

$x - Ký hiệu phụ trợ chung  
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(thí dụ các từ điển) đi kèm với ký hiệu UDC chính đứng trước hoặc phân định bởi 
một vài loại chỉ số phương diện. Thí dụ về ký hiệu phụ trợ phân định chung là 
dấu ngoặc đơn, dấu móc, dấu móc lửng, hoặc dấu gạch nối. 

080 ##$a821.113.1$x(494)$2 [Thông tin về lần xuất bản] 
080 ##$a94$x(474)$x”19”$x(075)#2[Thông tin về lần xuất bản] 

Trường con $2 chứa số của lần xuất bản, ngày tháng hoặc các định danh văn bản 
khác của lần xuất bản UDC dùng để tạo lập nên một ký hiệu phân loại, 

080 ##$a82:111.852$21993 
080 ##$a821.113.4-14$21998 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$2 - Lần xuất bản 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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082 Ký hiệu xếp giá theo Phân loại thập phân Dewey 
(L) 

Chỉ thị 1    
Dạng ấn bản 

0  Bản đầy đủ 
1  Bản rút gọn 
 

Chỉ thị 2 
Nguồn ký hiệu xếp giá 

#  Không có thông tin 
0  Do Thư viện Quốc hội Hoa 

Kỳ tạo lập 
4  Do tổ chức khác không 

phải là Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ tạo lập 

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự (trên giá) của tư liệu 

(KL) 

$2 -Lần xuất bản (KL) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa hoặc một ký hiệu xếp giá đầy đủ hoặc một ký hiệu phân loại 
do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ hoặc cơ quan khác tạo lập từ bản Khung Phân loại thập 
phân Dewey (DDC). Các giá trị của chỉ thị 2 giúp phân biệt đâu là nội dung do Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập và nội dung do cơ quan khác hơn tạo lập. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị cho biết ký hiệu xếp giá hoặc ký hiệu phân loại là từ 
bản phân loại đầy đủ hay rút gọn. Thông tin về ấn bản được chứa ở trường con 
$2. 

0 - Bản đầy đủ 
Giá trị 0 cho biết ký hiệu phân loại được lấy từ bản phân loại DDC đầy đủ. 

082 00$a388.0919$221 

1 - Bản rút gọn 
Giá trị 1 cho biết ký hiệu phân loại được lấy từ bản rút gọn. 

082 10$a914.3$212 

Chị thị 2 chứa một giá trị cho biết nguồn ký hiệu phân loại / xếp giá là từ Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ hay một cơ quan khác. 

Chỉ thị 1 - Dạng ấn bản 

Chỉ thị 2 - Nguồn ký hiệu xếp giá 
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# - Không có thông tin 
Giá trị khoảng trống (#) cho biết không có thông tin về nguồn ký hiệu phân 
loại / xếp giá. 

082 0#$aC848/.5407/05$220 

0 - Do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập 
Giá trị 0 cho biết nguồn của ký hiệu phân loại / xếp giá là Thư viện Quốc hội 
Hoa Kỳ. 

082 00$a975.5/4252/00222$220 

4 - Do tổ chức khác không phải Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ tạo lập 
Giá trị 4 cho biết nguồn ký hiệu phân loại / xếp giá là một cơ quan khác Thư 
viện Quốc hội Hoa Kỳ. Chỉ có một trường 082 với giá trị của chỉ thị 2 được 
cho phép có mặt trong biểu ghi. 

082 04$a220.47$220 

mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá. Ký hiệu phân 
loại được tạo lập bằng việc sử dụng ấn bản Khung Phân loại thập phân Dewey. 
Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật Khung Phân loại thập phân Dewey và chỉ 
mục tương đối, Khung Phân loại thập phân Dewey rút gọn và chỉ mục tương đối 
và Khung Phân loại thập phân Dewey: các bổ sung, ghi chú và quyết định. 

082 00$a355.02/17$219 
082 00$a343.7306/8$a347.30368$220 

Đối với ký hiệu Khung Phân loại thập phân Dewey  dùng cho văn học Canađa, 
một chữ “C” viết hoa được bổ sung như tiền tố. Đối với các tác phẩm dự kiến 
dùng cho vị thành niên, một chữ “j” viết thường được bổ sung như tiền tố. Không 
bổ sung tiền tố “j” cho ký hiệu Khung Phân loại thập phân Dewey trong biểu ghi 
là sách giáo khoa dành cho vị thành niên. 

Trường con $b chứa phần số thứ tự của tài liệu của ký hiệu xếp giá. Trường con 
này cũng có thể có chứa ký hiệu về bản (hoặc bộ). 

Trường con $2 chứa ký hiệu số của lần xuất bản Khung Phân loại thập phân 
Dewey mà từ đó ký hiệu phân loại được tạo lập. Nếu các ký hiệu xếp giá bản 
được tạo lập từ nhiều  bản Khung Phân loại thập phân Dewey khác nhau thì mỗi 
ký hiệu hoặc thứ tự  các ký hiệu được chứa ở các trường 082 riêng biệt. 

082 00$a888/.0108$220  

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Số thứ tự (trên giá) của tư liệu  

$2 - Lần xuất bản  

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự  

- 439 - 



 

 

quy ước nhập dữ liệu 
Khoảng trống - Một chữ “s” viết thường (dùng cho tùng thư) được tách khỏi ký hiệu 
xếp giá bằng một khoảng trống. 

082 00$a920.073 s$a973.3/092$aB$220 

Mẫu hiển thị cố định 

[�] [ngoặc vuông] 

Ngoặc vuông có trong ký hiệu DDC xuất hiện trên các bản in không được nhập vào 
biểu ghi MARC. Chúng có thể được hệ thống tạo ra như là một mẫu hiển thị cố định 
cùng với nhãn trường. 

Nội dung trường: 

082 00$a659.1 s$a659.1/57$220 

Thí dụ hiển thị 

659.1 s [659.1/57] 20 

 

lịch sử định danh nội dung 

Chỉ thị 1 - Dạng ấn bản 

# - Không có thông tin về ấn bản được ghi (BK MU VM SE) [lỗi thời] 

Mã # (không có thông tin về ấn bản) có giá trị từ năm 1979-1987. Các biểu ghi 
được tạo lập trước khi có định nghĩa về chị thị 1 năm 1979 có thể chứa một khoảng 
trống (#) có nghĩa là không xác định ở chị thị này. 

Chỉ thị 1 - Dạng ấn bản 

2 Phiên bản rút gọn dành cho tên xuất bản phẩm nhiều (BK MU VM SE) 
[lỗi thời] 

Giá trị này trở thành lỗi thời năm 1989. Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ không tiếp 
tục tạo lập các ký hiệu phân loại từ Bản rút gọn cho các tài liệu có trong Tên xuất bản 
phẩm nhiều kỳ mới như của năm 1981. 

 

Chỉ thị 2 - Nguồn của ký hiệu xếp giá 

# - Không có thông tin (BK MU VM SE) [lỗi thời] [Chỉ có ở usmarc] 

Mã khoảng trống (#) (không có thông tin) có giá trị trong khoảng 1982-1987. 
Các biểu ghi được tạo lập trước khi có định nghĩa về chị thị 2 năm 1982 có thể chứa 
một khoảng trống (#) có nghĩa là không xác định ở chị thị này. 

$a - Ký hiệu phân loại 

$b - Ký hiệu DDC - phiên bản NST rút gọn (SE)[lỗi thời] 

$b - Số thứ tự (trên giá) của tài liệu 

- 440 - 



 

Trước năm 1975, định nghĩa các trường con $a và $b trong các xuất bản phẩm 
nhiều kỳ bị đảo ngược: $a (Ký hiệu DDC - phiên bản NST rút gọn), $b (Ký hiệu DDC). 
Định nghĩa trường con $b bị lỗi thời khi chỉ thị 1 và trường con $2 được xác định vào 
năm 1979. Trường con $b hiện nay được xác định vào năm 1987. 
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084   Ký hiệu xếp giá theo khung phân loại khác (L) 

 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định  

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

 

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (L) 
$b - Số thứ tự của tài liệu (KL) 
$2 - Nguồn ký hiệu phân loại (KL) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L) 

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa một ký hiệu xếp giá hoặc một ký hiệu phân loại được tạo lập 
một mình bởi một cơ quan biên mục sử dụng khung phân loại khác với các khung phân 
loại: Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, hệ thống phân loại của Thư viện 
Quốc gia Canađa, Thư viện Y học quốc gia Hoa Kỳ, Thư viện nông nghiệp quốc gia 
Hoa Kỳ, Cục ấn loát Chính phủ Hoa Kỳ, Khung Phân loại thập phân bách khoa hoặc 
Khung phân loại thập phân Dewey. Các ký hiệu này được ghi tương ứng ở các trường 
050 (Ký hiệu xếp giá theo Khung Phân loại Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ), 055 (Ký hiệu 
phân loại / xếp giá tạo lập ở Canađa), 060 (Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư 
viện Y học quốc gia Hoa Kỳ), 070 (Ký hiệu xếp giá theo Khung phân loại Thư viện 
nông nghiệp quốc gia Hoa Kỳ), 086 (Ký hiệu xếp giá tài liệu của Chính phủ Hoa Kỳ), 
080 (Ký hiệu xếp giá theo Phân loại thập phân bách khoa),  và 082 (Ký hiệu xếp giá 
theo Phân loại thập phân Dewey). Trường 084 cũng được sử dụng cho các ký hiệu được 
tạo lập từ hệ thống CODOC sử dụng ở Canađa để phân loại các tài liệu Chính phủ. 
Trường không được sử dụng cho các ký hiệu phân loại tạo lập từ một nguồn mà không 
được thể hiện ở đó trường con $2 Mã nguồn của ký hiệu. 

hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định, mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa phần ký hiệu phân loại của ký hiệu xếp giá. Trường con $a là 
trường lặp để ghi ký hiệu phân loại khác. Ký hiệu phân loại khác đuợc ghi tiếp 
theo trường con cuối cùng của bất kỳ ký hiệu phân loại hoặc xếp giá nào. Nếu ký 
hiệu xếp giá khác cũng bao gồm cả số thứ tự trên giá của tài liệu mà số thứ tự này 
có ở cùng trường con $a như ký hiệu phân loại khác không phải là trường con 
riêng biệt. 

$a - Ký hiệu phân loại  
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084 ##$a014$2frbnpnav 
084 ##$a016$a014$a018$a122$2frbnpnav 

Trường con $b là phần số thứ tự  trên giá của ký hiệu xếp giá. 

084 ##$a84.7$bSShA#2rubbk 
084 ##$aKB112.554$bU62 1980$2laclaw 

Trường con $2 chứa một mã MARC cho biết nguồn của hệ thống hoặc khung 
phân loại mà từ đó ký hiệu được tạo lập. Nguồn của mã là Danh mục mã MARC 
cho các tổ chức liên quan, nguồn và quy ước mô tả do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ 
cập nhật. 

084 ##$a8501(043)$2rueski 
084 ##$aCA2 PQ CO7 81P52$2cacodoc 
 [Ký hiệu được tạo lập từ hệ thống CODOC] 
 
 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

$b - Số thứ tự của tài liệu 

$2 - Nguồn ký hiệu phân loại  

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

quy ước nhập dữ liệu 
Viết hoa - Quy tắc viết hoa các ký tự ở ký hiệu phân loại phải tuân theo nguyên tắc của 
khung phân loại. ở nhiều khung phân loại, các ký hiệu này được viết thường. 

Khoảng trống - Bất kỳ khoảng trống nào là một phần của ký hiệu xếp giá cũng phải 
được nhập vào 

lịch sử định danh nội dung 

Trước năm 1997, ký hiệu theo CODOC được ghi ở trường 088 [chỉ có ở MARC 
Cana®a] 
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086   Ký hiệu xếp giá tài liệu chính phủ (L) 

Chỉ thị 1   
Nguồn ký hiệu 

#  Nguồn nêu trong trường con 
$2 

0  Hệ thống phân loại của Cơ 
quan giám sát Tư liệu (L) 

1 Khung phân loại xuất bản 
phẩm của Chính phủ 
Canađa: Tóm lược khung 
phân loại chung 

Chỉ thị 2 
Không xác định   

#  Không xác định 
 
 
 
 
 

  

Mã trường con 
$a - Ký hiệu phân loại (KL) 
$z - Ký hiệu phân loại đã huỷ/ 

không hợp thức 
 

$2 - Nguồn của ký hiệu phân loại 
(KL) 

$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)

 

định nghĩa và phạm vi trường 

Trường này chứa ký hiệu phân loại đuợc tạo lập cho các tài liệu chính phủ do 
một cơ quan của Chính phủ ở bất kỳ cấp nào (thí dụ cấp vùng, bang, quốc gia, quốc tế). 
Nếu ký hiệu có thể được coi là đồng thời là cả ký hiệu Kho dự trữ (trường 037) và ký 
hiệu phân loại thì nó được nhập vào trường 086. Nếu bản chất của ký hiệu không biết, 
thì ký hiệu sẽ được ghi ở trường 037 (Nguồn bổ sung). Trường 086 là trường lặp đối với 
các ký hiệu phân loại tài liệu chính có hiệu lực. 

Ký hiệu phân loại tài liệu chính phủ là một yếu tố dữ liệu của cơ quan tạo lập 
biểu ghi. Nó được tạo lập bởi các cơ quan được chỉ định tham gia chương trình phân 
loại tài liệu chính phủ. 

hướng dẫn áp dụng định danh nội dung 

chỉ thị 

Chỉ thị 1 chứa một giá trị xác định nguồn của ký hiệu phân loại tài liệu chính 
phủ. 

# - Nguồn nêu trong trường con $2 
Giá trị # cho biết nguồn ký hiệu phân loại được ghi ở trường con $2. Giá trị 
này được sử dụng cho các hệ thống hoặc khung phân loại khác với Hệ thống 
phân loại tài liệu của Cơ quan Giám sát Tư liệu Mỹ hoặc Khung phân loại 

Chỉ thị 1 - Nguồn ký hiệu 
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xuất bản phẩm Chính phủ Canađa: Tóm lược khung Phân loại chung. Khi chỉ 
thị 1 chứa giá trị khoảng trống (#), trường con $2 phải có mặt. 

086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs 

0 - Hệ thống phân loại của Cơ quan giám sát Tư liệu 
Giá trị 0 cho biết nguồn của ký hiệu là Hệ thống phân loại của Cơ quan giám 
sát Tư liệu Mỹ. Ký hiệu phân loại của Cơ quan giám sát Tư liệu do Cục ấn loát 
Chính phủ Hoa Kỳ (GPO) cấp. Các ký hiệu này có thể được nhập vào bởi các 
cơ quan khác sau khi kiểm tra trong Danh mục hàng tháng xuất bản của 
Chính phủ Hoa Kỳ hoặc Danh sách gửi lưu chiểu hàng ngày. 

086 0#$aA 13.28:F 61/2/981 Glacier 

1 - Khung phân loại xuất bản phẩm của Chính phủ Canađa: Tóm lược 
khung Phân loại chung 

Giá trị 1 cho biết nguồn của ký hiệu là Khung phân loại xuất bản phẩm của 
Chính phủ Canađa: Tóm lược khung Phân loại chung. Cục ấn loát của Chính 
phủ Canađa tạo lập ký hiệu phân loại để chỉ rõ tùng thư hoặc xuất bản phẩm là 
của một cơ quan nhất định. 

086 1#$aCS13-211 

Chỉ thị 2 là không xác định và chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa ký hiệu phân loại tài liệu chính phủ kể cả thông tin làm rõ 
đặt trong ngoặc. 

086 0#$aHE 20.6209:13/45 
086 0#$aITC 1.12:TA-503 (A)-18 AND 332-279 
086 0#$aLC 3.12: 

Trường con $z chứa ký hiệu phân loại của tài liệu đã bị huỷ hoặc xác định là 
không hợp thức bởi một cơ quan có thẩm quyền. Trường con $z là trường lặp đối 
với các ký hiệu phân loại nhiều giá trị đã bị huỷ hoặc không hợp thức. 

086 0#$aA 1.1:$zA 1.1/3:984 

Trường con $2 chứa một mã MARC của hệ thống hoặc khung phân loại khác với 
Khung phân loại của Cơ quan Giám sát tư liệu Mỹ và các hệ thống phân loại của 
Canađa xác định hệ thống/khung phân loại tài liệu chính phủ mà từ đó các chỉ số 
phân loại được tạo lập. Khi trường con $2 có mặt, chỉ thị 1 chứa giá trị #. Nguồn 
của mã MARC là Danh mục mã MARRC cho cơ quan liên quan, nguồn và quy 
ước mô tả do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ cập nhật. 

086 ##$aHEU/G74.3C49$2ordocs  

Chi thị 2 - Không xác định 

$a - Ký hiệu phân loại 

$z - Ký hiệu phân loại đã huỷ/ không hợp thức 

$2 - Nguồn của ký hiệu phân loại  
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$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 

Xem mô tả trường con này ở Phụ lục A. 

 

quy ước nhập dữ liệu 
Dấu phân cách - Trường 086 không kết thúc bằng dấu chấm trừ khi trường kết thúc 
bằng một chữ viết tắt, chữ gốc hoặc dữ liệu kết thúc bằng dấu chấm. 

Ký hiệu phân loại tài liệu của Cơ quan Giám sát Tư liệu Mỹ - có một khoảng trống 
được ghi giữa các chữ cái và chữ số trừ khi có một dấu chấm xen vào giữa. Đối với các 
tư liệu xuất bản nhiều kỳ, chỉ có phần “gốc từ” của ký hiệu, nghĩa là một phần của ký 
hiệu có từ đầu đến dấu hai chấm hoặc gạch chéo đại diện cho một nhan đề riêng được 
nhập vào biểu ghi. Phần ngày tháng, số tùng thư, v.v� cho các xuất bản cụ thể không 
được nhập. 

086 0#$aTD 1.1: 
 [Ký hiệu xuất hiện trên tài liệu là TD 1.1:985.] 

Xuất bản phẩm của Chính phủ Canađa: Tóm lược khung phân loại chung - không 
có khoảng trống được ghi trong ký hiệu. 

Mẫu hiển thị cố định - Nội dung của trường con $2 có thể được sử dụng để tạo mẫu 
hiển thị xác định nguồn của ký hiệu. 

lịch sử định danh nội dung 

Trường này lúc bắt đầu được xác định là Cơ quan giám sát phân loại tài liệu. Cả 
hai chỉ thị đều không xác định; trường con $a chứa ký hiệu phân loại. [chỉ có trong 
USMARRC] 

Chỉ thị 1 - Quyền tài phán của Chính phủ [BK MP MU VM SE][LỖI 
THỜI] 

Năm 1975, phạm vi trường được mở rộng đến cả ký hiệu tài liệu từ các cơ quan 
chính phủ khác. Tên của trường được đổi là Ký hiệu tài liệu chính phủ và chỉ thị 1 được 
xác định như một cơ quan của Chính phủ với các giá trị 0 (Hoa Kỳ), 1 (Canađa), 2-9 
(dự trữ). 

Năm 1981, phạm vi của trường được giới hạn với ký hiệu xếp giá và ký hiệu 
phân loại, định nghĩa của chị thị 1 được cho là lỗi thời và trường con $2 được xác định 
để ghi một mã về nguồn của ký hiệu. 

Chỉ thị 1 - Nguồn của ký hiệu [BK MP MU VM SE] 

# - Không xác định [LỖI THỜI] 

năm 1985, chỉ thị 1 được gán cho định nghĩa như hiện nay. Các biểu ghi được 
tạo lập trước thay đổi này có thể chứa giá trị # khi chỉ thị 1 không xác định hoặc giá trị 
0 và 1 phụ thuộc vào định nghĩa có hiệu lực của chỉ thị. 

Chi thị 2 [LỖI ThờI, 1997] ][chỉ có trong CAN/MARC] 
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Trước năm 1997, chỉ thị 2 được xác định nhằm thể hiện tên của cơ quan ấn loát 
cũng như ngôn ngữ của tài liệu. Các giá trị là: # (khi chỉ thị 1 không phải là “1”), 0 (IC 
cat. no.), 1 (Cat. IC no.), 2 (QP cat. No.), 3 (Cat. IR, no.) 4 (DSS cat. no) và 5 (Cat. 
MAS, no.) 
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088   Mã số báo cáo (L) 

Chỉ thị 1    
Không xác định   

#  Không xác định 

Chỉ thị 2 
Không xác định 

#  Không xác định

  

Mã trường con 
$a - Mã số báo cáo (KL) 
$z - Mã số báo cáo đã huỷ /không 

hợp thức (L) 
$6 - Liên kết (KL) 
$8 - Liên kết trường và số thứ tự (L)
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định nghĩa và phạm vi trường 

Trường con này chứa một mã số báo cáo không phải là Số báo cáo kỹ thuật chuẩn 
(STRN). Các số STRN được nhập vào trường 027 (Số báo cáo kỹ thuật chuẩn). Trường 
088 không được sử dụng để ghi một mã số đi kèm với số tùng thư. Trường 088 là trường 
lặp đối với các số báo cáo khác nhau trừ khi một số bị huỷ hoặc không hợp thức tương 
ứng với một mã số báo cáo không hợp thức. 

hướng dẫn áp dụng các định danh nội dung 

chỉ thị 

Cả hai chỉ thị đều không xác định; mỗi chỉ thị chứa một khoảng trống (#). 

mã trường con 

Trường con $a chứa mã số báo cáo. 

088 ##$a STRATLAB-71-98 
088 ##$aEPA-6001/2-76-224 

Trường con $z chứa một mã số báo cáo đã bị huỷ hoặc không hợp thức. Mỗi mã số 
báo cáo đã huỷ hoặc không hợp thức được chứa ở các trường con $z riêng rẽ. Nếu 
không có mã số có hiệu lực nào tồn tại thì bắt buộc trường con $z phải nhập. 

088 ##$aNASA-RP-1124-REV-3$zNASA-RP-1124-REV-2 

[Một mã số báo cáo đã bị hủy ] 

088 ##$zNASA-TN-D-8008 

[Mã số báo cáo không hợp thức do có sai só tkhi chuyển đổi hoặc khi in 
tài liệu] 

Xem mô tả các trường con này ở Phụ lục A. 

 

$a - Mã số báo cáo 

$z - Mã số báo cáo đã huỷ /không hợp thức 

$6 - Liên kết  

$8 - Liên kết trường và số thứ tự 
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lịch sử định danh nội dung 

Cả hai chỉ thị là không xác định. Mã trường con là: trường con $a (Ký hiệu xếp 
giá của tài liệu (CODOC)) và trường con $6 (Liên kết). Ký hiệu CODOC hiện nay được 
ghi ở trường 084 (Ký hiệu xếp giá khác). 
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09X   Ký hiệu xếp giá cục bộ 

định nghĩa và phạm vi trường 

Các trường 090-099 được dự trữ cho ký hiệu xếp giá cục bộ và định nghĩa cục bộ. 
Với mục đích trao đổi giữa các thư viện, các tài liệu liên quan đến cấu trúc của các trường 
09X và quy ước nhập dữ liệu phải được cung cấp cho các đối tác tham gia trao đổi bởi tổ 
chức khởi xướng trao đổi. 

lịch sử định danh nội dung 

090 - Vị trí trên giá (AM) [LỖI ThờI] ][chỉ có trong USMARC] 

091 - Vị trí trên giá của vi phim (AM) [LỖI ThờI] ][chỉ có trong 
USMARC] 

Trường 090 và 091 được cho là lỗi thời vào năm 1977. Cả hai chỉ thị đều không 
xác định và chỉ có trường con $a được định nghĩa ở mỗi trường. 

090 - Ký hiệu xếp giá cục bộ [LỖI ThờI] ] 

Trường 090 bị cho là lỗi thời khi toàn bộ khối 09X các ký hiệu được dự trữ để sử 
dụng và định nghĩa vào năm 1982. Cả hai chỉ thị đều không xác định. Mã trường con là: 
$a (Ký hiệu phân loại cục bộ); $b (Ký hiệu Cutter cục bộ). 
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